Kế hoạch bài dạy Ngữ văn 9 (2021 – 2022)                   Trường THCS Quán Toan

Tiết 1,2,3,4
                    Văn bản 
Chuyện người con gái nam xương

                                            (Nguyễn Dữ)
I. MỤC TIÊU

1. Kiến thức, kĩ năng: Sau khi học xong bài, học sinh :
a. Kiến thức

- Bước đầu làm quen với thể loại truyền kì. 
- Cốt truyện, nhân vật, sự kiện trong một tác phẩm truyện truyền kì.

- Hiện thực về số phận của người phụ nữ Việt Nam dưới chế độ cũ và vẻ đẹp truyền thống của họ.

- Sự thành công của tác giả về nghệ thuật kể chuyện.

- Mối liên hệ giữa tác phẩm và truyện Vợ chàng Trương.

b. Kĩ năng

- Vận dụng kiến thức đã học để đọc – hiểu tác phẩm viết theo thể loại truyền kì.

- Cảm nhận được những chi tiết nghệ thuật độc đáo trong tác phẩm tự sự có nguồn gốc dân gian.

- Kể lại được truyện.

2. Định hướng phát triển phẩm chất và năng lực

a. Các phẩm chất: tự giác, siêng năng, yêu hòa bình, chống chiến tranh

b. Các năng lực chung: tự học, hợp tác, giao tiếp, giải quyết vấn đề, tư duy
c. Các năng lực đặc thù: Năng lực ngôn ngữ, năng lực văn học
II. Chuẩn bị 
1. Thầy

- Soạn bài thiết kế theo 5 hoạt động

- Phương pháp tổ chức dạy học: thảo luận nhóm, vấn đáp, đàm thoại, ...

2. Trò

-  Soạn bài trước khi đến lớp

- Sưu tầm tư liệu về tác giả, thể loại Truyền kì mạn lục. 

III. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC
1. ổn định tổ chức

Giáo viên kiểm tra sĩ số và nền nếp của HS trong lớp

2. Kiểm tra bài soạn của học sinh

3. Tổ chức dạy và học bài mới
HOẠT ĐỘNG 1: Khởi động
- Thời gian dự kiến: 2’

- Phương pháp: Thuyết trình

- Kĩ thuật: Động não

	HĐ của Thầy
	HĐ của Trò
	Chuẩn kiến thức, kĩ năng cần đạt, 

năng lực cần phát triển

	- Giới thiệu bài

- Ghi tên bài học
	- HS nghe

- Ghi tên bài
	- Kĩ năng chú ý, phát hiện và giải quyết vấn đề

*Năng lực cần đạt

- Năng lực tư duy


HOẠT ĐỘNG 2: Hình thành kiến thức 
- Thời gian dự kiến: 120-130’
- Phương pháp: Đọc diễn cảm, vấn đáp, giải quyết vấn đề, thuyết trình, giảng  bình, thảo luận nhóm
- Kĩ thuật: Động não, thảo luận nhóm, sơ đồ tư duy 
	HĐ của Thầy
	HĐ của Trò
	Chuẩn kiến thức, kĩ năng cần đạt, năng lực cần phát triển

	I. Hướng dẫn tìm hiểu chung

*GV sử dụng phương pháp vấn đáp, đọc diễn cảm; kĩ thuật , động não,KWLH   hướng dẫn HS thực hiện các yêu cầu sau:

* GV cho HS thực hiện kĩ thuật KWLH tìm hiểu về tác giả, tác phẩm.

GV nhận xét phần trả lời của HS và bổ sung thêm:

- Nguyễn Dữ là một trong những cây bút tiêu biểu nhất trong dòng văn học trung đại Việt Nam. Ông là nhà văn có tài năng và đồng thời là học trò xuất sắc của Trạng Trình Quốc Công Nguyễn Bỉnh Khiêm

- Nói đến Nguyễn Dữ là ta nói đến thể loại truyền kì. Hay nói một cách khác Nguyễn Dữ có sở trường viết truyền kì

GV giới thiệu thêm một vài nét về "Truyền kì mạn lục"

- Truyền kì mạn lục là tác phẩm gồm 20 truyện. Văn bản này là tác phẩm nằm ở vị trí thứ 16 

- Truyền kì mạn lục được coi là "thiên cổ kì bút". Với "Truyền kì mạn lục" Nguyễn Dữ được coi là "đại gia" trong làng văn Việt Nam.

H: Hãy nêu những đặc điểm nổi bật của thể loại truyền kì (nội dung, nhân vật chính)?

GV nhận xét phần trình bày của HS và treo bảng phụ

H. GV yêu cầu HS giải thích : tư dung, đeo ấn phong hầu, mặc áo gấm, nước hết chuông rền, số cùng khí kiệt, lòng chim dạ cá...

H: Em hãy nêu cách đọc văn bản "Chuyện người con gái Nx"?

Giọng đọc thay đổi linh hoạt: có lúc trầm lắng, có khi bịn rịn, cũng có khi đau khổ

GV tổ chức cho HS đọc phân vai nhân vật

GV nhận xét cách đọc của HS và đọc mẫu một đoạn truyện ngắn hoặc một vài lời thoại

GV dẫn:

Tác phẩm  được viết theo thể truyền kì. Đây là một trong những thể loại văn học cổ

H: Em hãy xác định phương thức biểu đạt chính trong văn bản này?

H: Ngoài phương thức tự sự văn bản này còn kết hợp thêm những phương thúc biểu đạt nào khác nữa

GV dẫn:

Nói đến tự sự nghĩa là chúng ta nói đến nhân vật, sự kiện và ngôi kể

H: Vậy em hãy kể tên các nhân vật xuất hiện trong tác phẩm này. Theo em nhân vật nào là nhân vật chính? Vì sao?

H; Trong "Chuyện người con gái Nam Xương " tác giả đã chọn ngôi kể thứ mấy? Tại sao?

H: "Chuyện người con gái Nam Xương" có thể chia thành mấy phần để phân tích?. Đó là những phần nào? Em hãy xác định nội dung chính của từng phần

GV dẫn:

Khi đến "Chuyện người.......” có nhiều ý kiến cho rằng đây là một "thiên cổ kì bút". Vậy để giúp các em có thể hiểu được cái hay, cái đẹp của văn bản này chúng ta cùng chuyển sang phần.... HĐ 2

	I. Tìm hiểu chung

- HS thực hiện kĩ thuật KWLH

- HS lắng nghe

- Cá nhân trình bày

- Cá nhân trình bày

- Cá nhân đọc

- Cá nhân trình bày

- Cá nhân trình bày

- Cá nhân trình bày

- Cá nhân trình bày

- HS khác nhận xét, bổ sung

- Cá nhân trình bày


	I. Tìm hiểu chung

1. Chú thích

a. Tác giả

- Nguyễn Dữ là một trong những cây bút tiêu biểu nhất trong dòng văn học trung đại Việt Nam.
b. Tác phẩm : trích trong Truyền kì mạn lục

- Sáng tác khoảng những năm đầu thế kỉ 16

c. Từ khó

2. Đọc

3. Phương thức biểu đạt: tự sự kết hợp với miêu tả và biểu cảm

- Bởi lẽ Vũ Nương theo suốt từ đầu đến cuối câu chuyện

- tác giả chọn ngôi kể thứ 3

- Bởi lẽ ngôi kể thứ 3 sẽ làm cho câu chuyện trở lên khách quan và vô tư



	II. HD Phân tích

*GV sử dụng phương pháp vấn đáp, đọc diễn cảm, giải quyết vấn đề, giảng bình; kĩ thuật thảo luận nhóm, cặp đôi  hướng dẫn HS HS phân tích văn bản:

GV yêu cầu HS chú ý vào phần thứ nhất của truyện

H: Ngay từ phần đầu văn bản nhà văn đã có những chi tiết rất hay giới thiệu vê nhân vật Vũ Nương. Em hãy tìm những chi tiết đó?

H: Em hiểu thế nào là "thuỳ mị, nết na" và "tư dung tốt đẹp"?

H: Việc tác giả giới thiệu nét thuỳ mị nết na trước tư dung tốt đẹp có dụng ý gì?

H: Qua những chi tiết đó em thấy Vũ Nương bước ra từ trong tác phẩm và tái hiện trước người đọc là một cô gái như thế nào?

H: Vẻ đẹp của Vũ Nương giúp em gợi nhớ đến những nhân vật nào mà em đã được học và đọc thêm?

GV định hướng: những người phụ nữ trong thơ Hồ Xuân Hương

H: Vẻ đẹp của Vũ Nương đã gợi về trong em dự cảm như thê nào về tương lai của nàng?

GV bình: Người xưa đã từng nói "Quân tử gian nan, hồng nhan bạc phận" sau này Nguyễn Du lại thêm một lần khẳng định "Trời xanh quen thói má hồng đánh ghen" Như vậy, vẻ đẹp của Vũ Nương đã báo hiệu trước một tương lai không mấy suôn sẻ, một số kiếp bọt bèo.

Hết tiết 1 chuyển sang tiết 2
Ngày dạy: 

KTBC: Hãy nêu những đặc điểm nổi bật của thể loại truyền kì?
GV dẫn:

Bởi Vũ Nương đẹp nết, đẹp người nên nhiều chàng trai trong làng có ý định ngỏ lời cầu hôn

H: Vậy chàng trai nào đã được làm người bạn đời của Vũ Nương?

H: Dưới ngòi bút của tác giả nhân vật Trương Sinh hiện nên như thế nào?

H: Cuộc tình duyên của Vũ Nương với chàng Trương Sinh thêm một lần nữa cho em dự cảm gì?

GV bình: Trương Sinh đến với Vũ Nương không bằng tiếng gọi của tình yêu. Đó chính là dấu hiệu để báo hiệu hạnhh phúc gia đình không được bền chặt

GV dẫn: 

Khi đã trở thành vợ của Trương Sinh Vũ Nương đã đối xử với chồng và gia đình nhà chồng như thế nào. Các em tiếp tục dõi theo văn bản.

H: Tìm những chi tiết tiêu biểu nhất chứng minh  cho tình cảm của Vũ Nương đối với chồng.

-  yêu cầu hs thảo luận bằng pp  khăn trải bàn sau đó trả lời.

GV treo tranh minh hoạ

H: Bức tranh tương ứng với chi tiết chuyện nào?

* Định hướng: Cảnh Vũ Nương tiễn chồng trước khi đi tòng quân

H: Qua những chi tiết đó em có nhận xét gì về nhân vật Vũ Nương?

GV bình: Người xưa đã từng nói: "Chồng em áo rách em thương

Chồng người áo gấm xông hương mặc người"

Thuỷ chung son sắt là thước đo chuẩn mực đạo đức của người phụ nữ Việt Nam. vẻ đẹp ấy đã hội tụ đầy đủ trong trái tim của Vũ Nương - người phụ nữ thôn quê thuộc miền quê chiêm trũng

Hết tiết 2 chuyển sang tiết 3
KTBC: Nhân vật Vũ Nương có những vẻ đẹp nào?

GV dẫn vào bài 

GV treo tranh minh hoạ

H: Bức tranh này khắc hoạ đoạn chuyện nào?

H: Em hãy tìm những chi tiết tiêu biểu nhất thể hiện tình cảm của Vũ Nương đối với mẹ chồng

H: Qua tranh minh hoạ, những chi tiết trên em thấy từ trong tâm hồn Vũ Nương ánh lên phẩm chất nào đáng quý

H: Hành động Vũ Nương chăm sóc mẹ chồng giúp em liên tưởng đến nhân vật nào trong tác phẩm Truyện Kiều của Nguyễn Du

GV bình: Nhân vật Thuý Kiều đã từng:

"Xót người tựa cửa hôm mai

Quạt lồng ấp lạnh những ai đó giờ"

Chúng ta sẽ gặp gỡ nhân vật trên ở những tiết học tiếp theo

GV yêu cầu HS tiếp tục dõi theo văn bản.

H: Sau khi mãn hạn tòng quân Trương Sinh đã trở về. Theo em lúc đó diễn biến tâm trạng của Chàng như thế nào?

Gv định hướng trả lời

- Tâm trạng của Chàng pha trộn buồn, vui:

+ Vui vì được trở về và đã có một đứa con trai.

+ Buồn vì người mẹ thân yêu đã khuất núi.

H: Trong khi Trương Sinh đang rất buồn vì người mẹ thân yêu khuất núi thì chàng lại đựơc lắng nghe những lời nói ngây thơ của con trẻ. Hãy nhập vai nhân vật bé Đản thể hiện đoạn văn đó 

H: Khi đến với Chuyện người con gái Nam Xương có ý kiến cho rằng " Hình ảnh chiếc bóng  là một chi tiết nghệ thuật độc đáo ". Em có nhất trí với ý kiến đó không ? Vì sao?

H: Sau khi nghe lời con trẻ nói Trương Sinh đã có những hành động như thế nào?

H: Em có nhận xét gì về những hành động đó?

H: Trước thái độ của chồng Vũ Nương đã biểu hiện như thế nào?

H: Qua đó thêm một lần nữa cho em thấy vẻ đẹp tâm hồn nào của Vũ Nương được ánh lên?

H: Khi đó Trương Sinh tiếp tục biểu hiện thái độ như thế nào?

 GV dẫn:

Đó là lý do khiến Vũ Nương tắm gội sạch sẽ ra dòng sông Hoàng Giang và thả mình xuống đó .

H: Theo  em cái chết của Vũ Nương có ý nghĩa như thế nào trong việc  thể hiện nội dung tác phẩm ?

GV bình: Cái chết của Vũ Nương là cái chết điển hình của những người phụ nữ Việt Nam thời phong kiến. Họ bị xã hội phong kiến xô đẩy vào bước đường cùng để rồi phải tìm đến cái chết. Chính vì vậy Vũ Nương chết là bản án tố cáo chế độ xã hội phong kiến lúc đương thời. Mặt khác cái chết của Vũ Nương con thay cho tiếng kêu cứu của những người phụ nữ Việt Nam trong xã hội xưa.

Hết tiêt 3 chuyển sang tiết 4
Ngày day: 

KTBC: Cái chết của Vũ Nương có ý nghĩa như thế nào trong việc  thể hiện nội dung tác phẩm ?
GV: Yêu cầu HS chú ý vào phần truyện còn lại.

H: Em hãy tóm tắt lại đoạn truyện Vũ Nương được giả oan?

H: Cách kể chuyện của Nguyễn Dữ trong đoạn chuyện này có gì độc đáo?

H: Theo em cách kể chuyện như thế có tác dụng như thế nào?

H: Theo em trong những chi tiết trên chi tiết nào lý thú và kỳ ảo nhất? Vì sao?

H: Khi xuất hiện trên bến Hoàng Giang Vũ Nương đã nói với Trương Sinh những gì? Em hãy nhập vai Vũ Nương thể hiện lại câu nói đó?

H: Qua những câu nói đó giúp em hiểu thêm được gì về nhân vật Vũ Nương?

H: Một con người có phầm chất tốt đẹp, khát khao hạnh phuc gia đình như Vũ Nương đã từ chối cuộc sống nhân gian. Điều đó nói với ta những gì về hiện thực cuộc sống và hạnh phúc của người phụ nữ dưới chế độ phong kiến?

H: Số phận bất hạnh của Vũ Nương giúp em gợi nhớ đến nhân vật nào trong vở chèo cổ Việt Nam ?

H: Theo em có cách nào giải thoát oan trái cho những người như Thị Kính, Vũ Nương mà không cần đến sưc mạnh siêu nhiên thần bí? Vậy thái độ của tác giả như thế nào?
	II. Phân tích

- Cá nhân trình bày

- HS khác nhận xét, bổ sung

- Cá nhân trình bày

- Cá nhân trình bày
- Cá nhân trình bày

- Cá nhân trình bày

- Cá nhân trình bày

- Cá nhân trình bày

- Cá nhân trình bày

- Cá nhân trình bày

- Cá nhân trình bày

- Cá nhân phát biểu

- HS  thảo luận theo nhóm bàn đại diện trình bày

- HS khác nhận xét, bổ sung

- Cá nhân trình bày

- Cá nhân trình bày

- Cá nhân trình bày

- Cặp đôi trao đổi, đại diện trình bày

- HS khác nhận xét, bổ sung

- Cá nhân trình bày

- Cá nhân trình bày

- Cặp đôi trao đổi, đại diện trình bày

- HS khác nhận xét, bổ sung

- Cá nhân trình bày

- Cá nhân trình bày

- Cá nhân trình bày

- Cá nhân trình bày

- Cá nhân trình bày

- Cá nhân trình bày

- Cặp đôi trao đổi, đại diện trình bày

- HS khác nhận xét, bổ sung

- Cá nhân trình bày

- Cá nhân trình bày

- HS khác nhận xét, bổ sung

- Cặp đôi trao đổi, đại diện trình bày

- HS khác nhận xét, bổ sung

- Cá nhân trình bày

- HS khác nhận xét, bổ sung

- Cá nhân trình bày

- Cá nhân trình bày

- HS khác nhận xét, bổ sung
	II. Phân tích

1. Vẻ đẹp của nhân vật Vũ Nương

- Quê ở Nam Xương, tính thuỳ mị, nết na, tư dung tốt dẹp

-> Tác giả muốn nhấn mạnh vẻ đẹp tâm hồn của nhân vật

-> Vũ Nương là một cô gái đẹp nết, đẹp người.

=> Báo hiệu trước một tương lai không mấy suôn sẻ, một số kiếp bọt bèo.

- Trương Sinh

+ Con nhà hào phú, ít học

+ Tính đa nghi và hay ghen

- > Dự cảm về một mái ấm gia đình sẽ bị tan vỡ trong tương lai

* Với chồng nàng

- Luôn giữ gìn khuôn phép...

- Chàng đi chuyến này...

- Cứ mỗi khi bướm lượn...

->Là người vợ thuỷ chung rất mực yêu chồng

* Với mẹ chồng

- Dùng những lời ngọt ngào khôn khéo để khuyên lơn. Thuốc men tế lễ thần phật

Lo ma chay tế lễ giống như cha mẹ đẻ của mình

->  Đảm đang, tháo vát

Là một người con dâu hiếu thảo

2. Vũ Nương bị nghi oan và dẫn đến cái chết của nàng 

+ Trương Sinh

- Nói bóng nói gió

- Mắng nhiếc, chửi rủa

- Đánh đập và đuổi Nàng ra khỏi nhà.

->Đó là những hành động vũ phu, thiếu văn hoá 

+ Vũ Nương

- Hết lời giải thích van xin

- Nhờ hàng xóm nói giúp

-> Khát khao được đoàn tụ, khát khao hạnh phúc.

-> Nhất định đuổi Nàng ra khỏi nhà.

- Độ lượng, thuỷ chung, ân nghĩa, thiết tha với hạnh phúc gia đình

Bao dung vị tha, nặng lòng với gia đình
3. Vũ Nương đươc giải oan

- Xoá bỏ chế độ phong kiến 

- Tôn trọng quyền sống và hạnh phúc của người phụ nữ

- Hiện thực cuộc sống áp bức bất công.

-  trong cuộc sống ấy con người bé nhỏ, đức hạnh không thể tự bảo vệ hạnh phúc xứng đáng của mình.

- Phê phán thói ghen tuông mù quáng, ngợi ca người phụ nữ đức hạnh.



	III. Hướng dẫn tổng kết

*GV hướng dẫn HS sử dụng sơ đồ tư duy, tổng kết về nghệ thuật, nội dung của văn bản

- Khái quát những đặc sắc nghệ thuật, nội dung, ý nghĩa của bài thơ?


	III. Tổng kết

- Cặp đôi trao đổi, đại diện trình bày trên sơ đồ tư duy

- HS khác nhận xét, bổ sung


	III. Tổng kết

1. Nghệ thuật

- Cách dẫn dắt tình tiết câu chuyện hấp dẫn, sinh động

- Kết hợp những lời đối thoại và những lời tự bạch của nhân vật.

- Sử dụng yếu tố tưởng tượng kì ảo

2. Nội dung

- Ca ngợi vẻ đẹp của người phụ nữ trong xã hội xưa.

- Thể hiện niềm thương cảm đối với số phận oan nghiệt của họ

- Tố cáo xã hội phong kiến.

*Năng lực cần đạt

- Năng lực tự chủ, hợp tác, giao tiếp, giải quyết vấn đề

- Năng lực sử dụng ngôn ngữ

	HOẠT ĐỘNG 3: Luyện tập
- Thời gian dự kiến: 7- 10 phút

- Phương pháp: Vấn đáp, giải thích

- Kĩ thuật: Động não, thảo luận nhóm bàn                

	HĐ của Thầy
	HĐ của Trò
	Chuẩn kiến thức, kĩ năng cần đạt, 

năng lực cần phát triển

	IV. Luyện tập

H: ở văn bản này em thích nhất chi tiết truyện nào? Vì sao.

GV định hướng:

- Hình ảnh chiếc bóng 

- Vũ Nương chết

- Vũ Nương trở về trên bến Hoàng Giang

H. Nêu ý nghĩa của chiếc bóng?
	IV. Luyện tập

- HS tự bộc lộ

- HS thảo luận theo nhóm bàn

- Đại diện trình bày
	IV. Luyện tập

Bài tập: Chi tiết chiếc bóng trong văn bản

* Phát triển năng lực

- Năng lực giải quyết vấn đề

- Năng lực tư duy

- Năng lực hợp tác 


HOẠT ĐỘNG 4: Vận dụng

- Thời gian dự kiến: 3 - 5 phút

- Phương pháp: Vấn đáp, giải thích

- Kĩ thuật: Động não

	HĐ của Thầy
	HĐ của Trò
	Chuẩn kiến thức, kĩ năng cần đạt, 

năng lực cần phát triển

	*GV hướng dẫn HS trả lời
	- Trình bày

- HS khác nhận xét, bổ sung
	H. Vai trò của người phụ nữ trong xã hội hiện nay?

*Năng lực cần đạt

- Năng lực tự chủ, hợp tác, giao tiếp, giải quyết vấn đề

- Năng lực sử dụng ngôn ngữ


Bước 4: Giao bài, hướng dẫn học bài và chuẩn bị về nhà 3 phút

1. Giao bài, hướng dẫn học bài

- Phân tích những đặc điểm của nhân vật Vũ Nương
- Làm bài tập ở phần "Luyện Tập"

2. Chuẩn bị bài: Soạn bài Các phương châm hội thoại
	Ngày soạn :

29/8/2021
	Dạy
	Ngày
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Tiết 5   


CÁC PHƯƠNG CHÂM HỘI THOẠI
I. MỤC TIÊU 

1. Kiến thức, kĩ năng

Sau khi học xong bài, hs có:

a. Kiến thức

-  Nắm được nội dung phương châm về lượng và phương châm về chất.

- Biết vạn dụng những phương châm này trong giao tiếp.

b. Kĩ năng: Rèn kĩ năng trong giao tiếp, nói đủ không thiếu, không thừa, nói những điều xác thực, không nói những gì mình không tin là đúng và không có bản chất xác thực.

2. Định hướng phát triển phẩm chất và năng lực học sinh

a. Các phẩm chất: siêng năng, tự tin

b. Các năng lực chung: Tự chủ tự học, hợp tác, giao tiếp, giải quyết vấn đề
c. Các năng lực đặc thù: năng lực ngôn ngữ
II. CHUẨN BỊ

1. Giáo viên
- Máy tính, màn hình

2. Học sinh

- Soạn bài theo hướng dẫn

III. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

Bư​​ớc 1:ổn định tổ chức lớp

- Kiểm tra sĩ số

- Ổn định trật tự

B​​ước 2: Kiểm tra sự chuẩn bị bài của HS

B​ước 3: Tổ chức dạy và học bài mới

HOẠT ĐỘNG 1: Khởi động
- Thời gian dự kiến: 2’

- Phương pháp: Thuyết trình

- Kĩ thuật: Động não

	HĐ của Thầy
	HĐ của Trò
	Chuẩn kiến thức, kĩ năng cần đạt, 

năng lực cần phát triển

	- Kể lại truyện cười Con rắn vuông? Vì sao em cười?

- Ghi tên bài học
	- Kể lại truyện, giải thích

- Ghi tên bài
	- Tình huống có vấn đề

- Đúng mạch kiến thức

- Kĩ năng nghe, chú ý, phân tích tình huống


HOẠT ĐỘNG 2: Hình thành kiến thức

- Thời gian: 15 - 20’

- Phư​​ơng pháp: nêu và giải quyết vấn đề, thuyết trình, vấn đáp
- Kĩ thuật: động não, hoạt động nhóm
	HĐ của Thầy
	HĐ của Trò
	Chuẩn kiến thức, kĩ năng cần đạt, năng lực cần phát triển

	I. HD HS tìm hiểu phương châm về lượng

* GV sử dụng phương pháp thuyết trình, vấn đáp, nêu và giải quyết vấn đề; kĩ thuật cặp đôi hướng dẫn HS thực hiện các yêu cầu sau:
GV chiếu VD
H. Đọc VD?

H. An muốn biết điều gì?

H. Câu trả lời của Ba có đáp ứng được nội dung mà An  muốn biết không? Vì sao?

H. Nói mà không đáp ứng được điều mà người nghe muốn biết như cách nói của Ba, kết quả thế nào?
H. Nếu là người được tham gia hội thoại, em sẽ trả lời như thế nào để đáp ứng yêu cầu của An? 

- Từ đó em rút ra bài học gì trong giao tiếp? 

- HS đọc hoặc kể lại truyện cười Lợn cưới áo mới và trả lời các câu hỏi sau:

- Truyện gây cười? Vì sao?

->Truyện gây cười vì các nhânvật nói nhiều hơn những gì cần nói

H. Hãy chỉ ra chỗ mà các nhân vật nói nhiều hơn những gì cần nói?
-> Từ “cưới” trong câu hỏi và “Từ lúc tôi mặc cái áo mới này” trong câu trả lời

H. Kết quả của việc nói nhiều hơn những gì cần nói?

- Qua truyện , cần tuân thủ điều gì trong giao tiếp?

H. Từ việc phân tích các ví dụ, em có thể KL như thế nào khi giao tiếp?

-> Khi giao tiếp cần nói cho có nội dung, nội dung của lời nói phải đáp ứng đúng yêu cầu của cuộc thoại, không thiếu không thừa -> Phương châm về lượng

*Yêu cầu HS đọc ghi nhớ/sgk

II. HD HS tìm hiểu phương châm về chất

*GV sử dụng phương pháp vấn đáp, thuyết trình, giải quyết vấn đề; kĩ thuật cặp đôi ; hướng dẫn HS tìm hiểu phương châm về chất
H. Truyện cười phê phán điều gì?

- Trong giao tiếp cần tránh điều gì?

-> Trong giao tiếp không nên nói những điều mà mình tin  là không đúng sự thật

*Đưa tình huống: Nếu không biết chắc vì sao bạn nghỉ học thì em có trả lời với thầy cô là bạn ấy nghỉ học vì ốm không? Vì sao?

H. Qua phân tích ví dụ, em có thể rút ra KL gì nữa khi giao tiếp?
=> Trong giao tiếp, không nên nói những gì trái với điều ta nghĩ (không nói những điều mà mình không tin là đúng sự thật)

- Đừng nói những gì mà mình chưa có cơ sở để xác định là đúng (không nói những điều mà mình không có bằng chứng xác thực). Nếu cần phải nói điều đó thì phải báo cho người nghe biết rằng tính xác thực của điều đó chưa được kiểm chứng 

* Yêu cầu HS đọc ghi nhớ
	- Cá nhân đọc
- Cặp đôi trao đổi, đại diện trình bày

- HS khác nhận xét, bổ sung
- Cá nhân trình bày

- Cá nhân đọc
- Cá nhân trình bày

- Cá nhân trình bày

- Cá nhân trình bày

- HS khác nhận xét

- Cá nhân trình bày

- Cá nhân đọc 

II. Phương châm về chất

- Cá nhân trả lời

- Cặp đôi trao đổi, trình bày

- HS khác nhận xét, bổ sung

- Cá nhân trả lời

- Cá nhân đọc 

	I. Phương châm về lượng

1. Ví dụ

a. Ví dụ 1/SGK

b. Ví dụ 2: Lợn cưới, áo mới

2. Kết luận

- Khi nói câu nói phải có nội dung đúng với yêu cầu của giao tiếp, không nên nói ít hơn những gì mà giao tiếp đòi hỏi

- Trong giao tiếp không nên nói nhiều hơn những gì cần nói

* Ghi nhớ/ sgk – T9

II. Phương châm về chất

1. Ví dụ

a. Ví dụ 1: Quả bí khổng lồ

b. Ví dụ 2 

2. Kết luận

- Trong giao tiếp 

+ Không nên  nói những điều mà mình tin là không đúng sự thật

+ Không nói những điều mà mình không có bằng chứng xác thực

* Ghi nhớ/sgk – T10

*Năng lực cần đạt

- Năng lực tư duy

- Năng lực giải quyết vấn đề

- Năng lực hợp tác

- Năng lực giao tiếp

- Năng lực ngôn ngữ




HOẠT ĐỘNG 3: Luyện tập
- Thời gian dự kiến: 10 - 12’

- Ph​​ương pháp: vấn đáp, giải thích, so sánh, đối chiếu, khái quát hoá

- Kĩ thuật: hoạt động nhóm

	HĐ của Thầy
	HĐ của Trò
	Chuẩn KT - KN cần đạt, 

năng lực cần phát triển 

	III. HD HS luyện tập

*GV sử dụng phương pháp vấn đáp, thuyết trình ; Kĩ thuật: cặp đôi
Bài 1: 

- Sử dụng kĩ thuật hoạt động nhóm, HD HS làm bài tập

- GV theo dõi, chữa bài tập
Bài 2

- GV theo dõi, chữa bài tập
Bài 3

- GV theo dõi, chữa bài tập
Bài 4 

- Sử dụng kĩ thuật hoạt động nhóm, HD HS làm bài tập

- GV theo dõi, chữa bài tập
Bài 5

- GV theo dõi, chữa bài tập

	III. Luyện tập

- Trao đổi nhóm bàn,đại diện nhóm trình bày

- HS khác nhận xét, bổ sung

-  Cá nhân làm BT

-  Cá nhân làm BT

- Trao đổi nhóm bàn, đại diện nhóm trình bày

- HS khác nhận xét, bổ sung

- Cá nhân làm bài tập

- HS khác nhận xét, bổ sung


	III. Luyện tập

Bài 1: Vận dụng phương châm về lượng để phân tích lỗi trong các câu sau: 

* Mắc lỗi: Từ ngữ trùng lặp, thêm từ ngữ mà không thêm một phần nội dung nào

a. Trâu là một loài gia súc nuôi ở nhà.

-> Thừa “nuôi ở nhà”, vì gia súc đã hàm chứa “thú nuôi trong nhà”

b. én là một loài chim có hai cánh.

-> Thừa “có hai cánh”

Bài 2: Chọn từ ngữ thích hợp để điền vào chỗ trống:

a. Nói có căn cứ chắc chắn là nói có sách, mách có chứng.

b. Nói sai sự thật một cách cố ý, nhằm che dấu điều gì đó là nói dối.

c. Nói một cách hú hoạ, không có căn cứ là nói mò.

d. Nói nhảm nhí, vu vơ là nói nhăng nói cuội.

e. Nói khoác lác, làm ra vẻ tài giỏi hoặc nói những chuyện bông đùa, khoác lác cho vui là nói trạng

Bài 3: Với câu hỏi “Rồi có nuôi được không?” người nói đã không tuân thủ phương châm về lượng (hỏi một điều rất thừa)

Bài 4: Giải thích cách diễn đạt:

a. như tôi được biết, tôi tin rằng, tôi nghe nói

-> Căn cứ vào phương châm về chất khi giao tiếp…., trong khi giao tiếp người nói chưa có bằng chứng xác thực, người nói phải dùng những cách nói trên nhằm báo cho người nghe biết là tính xác thực của thông tin mà mình đưa ra chưa được kiểm chứng

b. như tôi đã trình bày, như mọi người đều biết

-> Căn cứ vào phương châm về lượng…., để đảm bảo phương châm về lượng, người nói phải dùng những cách nói trên để báo cho người nghe biết là việc nhắc lại nội dung đã cũ là do chủ ý của người nói (nhấn mạnh, chuyển ý)

Bài 5: Giải thích nghĩa của các thành ngữ:

- Ăn đơm nói đặt: Vu khống, đặt điều, bịa chuyện cho người khác

- Ăn ốc nói mò: Nói không có căn cứ

- Ăn không nói có: Vu khống, bịa đặt

- Cãi chày cãi cối: Cố tranh cãi nhưng không có lí lẽ gì cả 

- Khua môi múa mép: Nói năng ba hoa, khoác lác, phô trương

- Nói dơi nói chuột: Nói lăng nhăng, linh tinh, không xác thực

- Hứa hươu hứa vượn: Hứa để được lòng rồi không thực hiện lời hứa

-> Cách nói, nội dung nói không tuân thủ phương châm về chất  

*Năng lực cần đạt

- Năng lực tư duy

- Năng lực hợp tác

- Năng lực giao tiếp

- Năng lực giải quyết vấn đề

- Năng lực ngôn ngữ


HOẠT ĐỘNG 4: Vận dụng
- Thời gian dự kiến: 2-3’

- Ph​​ương pháp: vấn đáp, thuyết trình

- Kĩ thuật: động não

	HĐ của Thầy
	HĐ của Trò
	Chuẩn KT - KN cần đạt, 

năng lực cần phát triển 

	- HD HS lựa chọn nội dung, đề xuất tình huống
	- Cặp đôi trao đổi, lựa chọn nội dung, đề xuất tình huống

- Giải quyết tình huống
	*Viết một đoạn hội thoại nội dung tự chọn có sử dụng phương châm về lượng hoặc phương châm về chất

*Năng lực cần đạt

- Năng lực tự chủ, tự học
- Năng lực hợp tác

- Năng lực giao tiếp

- Năng lực ngôn ngữ


Bư​​ớc 4: Giao bài, HD học bài, chuẩn bị bài ở nhà
1. Giao bài, hướng dẫn học bài
- Học thuộc lòng phần lí thuyết

- Hoàn chỉnh các bài tập  
2. Chuẩn bị bài sau: Sử dụng một số biện pháp nghệ thuật trong văn bản thuyết minh



- Đọc kĩ yêu cầu, trả lời các câu hỏi/sgk
Ngày 01 tháng   9   năm 2021
 Xác nhận của nhóm chuyên môn
Xác nhận của BGH

         Nguyễn Thị Thùy
Cao Thị Hằng

	Ngày soạn

10/9/2021
	Dạy
	Ngày
	/   /2021
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 CHỦ ĐỀ TÍCH HỢP

KIỂU BÀI VĂN NGHỊ LUẬN XÃ HỘI

Nội dung kiến thức: Gồm 5 bài học trong SGK Ngữ văn 9, Tập hai 

- Bàn về đọc sách (trích) của Chu Quang Tiềm

- Nghị luận về một sự việc, hiện tượng đời sống

- Cách làm bài nghị luận về một sự việc, hiện tượng đời sống

- Nghị luận về một vấn đề tư tưởng, đạo lí

- Cách làm bài nghị luận về một vấn đề tư tưởng, đạo lí

Thời gian thực hiện: 6 tiết (từ tiết 6 đến tiết 11)
I. Mục tiêu

1. Năng lực

a) Đọc hiểu văn bản: Học sinh đọc hiểu được văn bản Bàn về đọc sách (trích) của Chu Quang Tiềm:

- Biết tư liệu về tác giả Chu Quang Tiềm và tác phẩm Bàn về đọc sách
          - Hiểu, cảm nhận được nghệ thuật lập luận, giá trị nội dung và ý nghĩa thực tiễn của văn bản.

 - Vận dụng để viết một đoạn văn nghị luận về vấn đề văn hóa đọc sách của giới trẻ hiện nay


 - Đọc được các văn bản nghị luận khác có cùng đề tài/chủ đề.

b) Tập làm văn: Học sinh nói và viết được một bài văn nghị luận về về một sự việc, hiện tượng đời sống và một vấn đề tư tưởng, đạo lí:

- Nhận biết được yêu cầu của đề bài.

- Lập được dàn ý cho bài văn.

- Viết được bài văn theo dàn ý đã lập được.

- Rà soát, chỉnh sửa để hoàn thiện bài văn. 
2. Phẩm chất
- Yêu sách và chăm chỉ đọc sách, có phương pháp đọc sách có hiệu quả.

- Có thái độ đúng mực khi trao đổi, thảo luận về các tư tưởng, đạo lí hay các hiện tượng đời sống; chịu trách nhiệm về những phát ngôn của bản thân.

II. Thiết bị dạy học và học liệu
1. Sách giáo khoa, sách giáo viên

2. Giáo án, phiếu bài tập

3. Máy tính, máy chiếu

III. Tiến trình dạy học
1. Hoạt động 1: Khởi động
a) Mục tiêu: Giúp HS

- Liên hệ, kết nối những hiểu biết của bản thân với chủ đề của bài học.

- Nêu và bảo vệ được quan điểm của bản thân bằng ngôn ngữ nói về một vấn đề xã hội liên quan đến nội dung của bài học. 
b) Nội dung hoạt động: 


GV gợi ý cho HS chia sẻ về 2 nội dung sau:


- Em có thích đọc sách hay không? Vì sao có hoặc không?


- Em thường đọc sách theo phương pháp nào? Cách đó có hiệu quả không? Vì sao?

c) Sản phẩm học tập: 
Câu trả lời/chia sẻ của HS bằng ngôn ngữ nói theo phương thức nghị luận.

d) Tổ chức hoạt động:

GV phát vấn (sử dụng các câu hỏi đã nêu ở trên).

Sau khi HS chia sẻ quan điểm của cá nhân, GV nhận xét và dẫn dắt vào bài học.
2. Hoạt động 2: Hình thành kiến thức
2.1. Hướng dẫn học sinh đọc hiểu văn bản “Bàn về đọc sách” (Chu Quang Tiềm)
a) Mục tiêu: Giúp HS

- Nhận biết và phân tích được luận đề, luận điểm, lí lẽ và bằng chứng tiêu biểu trong văn bản. Phân tích được mối liên hệ giữa luận đề, luận điểm, lí lẽ và bằng chứng; vai trò của luận điểm, lí lẽ và bằng chứng trong việc thể hiện luậnđề. Nhận xét, đánh giá được tính chất đúng và sai của vấn đề đặt ra trong vănbản.

 - Liên hệ được ý tưởng, thông điệp trong văn bản với bối cảnh lịchsử, văn hoá, xã hội.

b) Nội dung hoạt động: 


- Tìm hiểu chung về tác giả và văn bản


- Đọc và tìm hiểu khái quát  về văn bản


- Đọc và phân tích văn bản


- Tổng kết về văn bản

c) Sản phẩm học tập:
- Những nét khái quát về tác giả và văn bản.

- Luận đề, luận điểm, lí lẽ và bằng chứng tiêu biểu trong văn bản; mối liên hệ giữa luận đề, luận điểm, lí lẽ và bằng chứng; vai trò của luận điểm, lí lẽ và bằng chứng trong việc thể hiện luận đề; tính chất đúng và sai của vấn đề đặt ra trong văn bản.

- Mối quan hệ giữa ý tưởng, thông điệp trong văn bản với bối cảnh lịch sử, văn hoá, xã hội.

d) Tổ chức thực hiện: 
	Hoạt động
	Cách thức tổ chức

	Tìm hiểu chung về tác giả và văn bản

Kết quả dự kiến

- Tác giả: thông tin ở phần Chú thích trong SGK.

- Văn bản: là đoạn trích từ cuốn “Danh nhân Trung Quốc bàn về niềm vui và nỗi buồn của việc đọc sách”.


	* GV yêu cầu HS đọc thông tin về tác giả ở phần Chú thích trong SGK, thông tin về văn bản ở phần dẫn nguồn văn bản (SGK Tr.6).

* GV đặt câu hỏi, yêu cầu HS làm việc cá nhân để trả lời.
- Tác giả của văn bản là ai? Em biết gì về tác giả?

- Em hiểu “nhà mĩ học và lí luận văn học” là gì? 

- Văn bản được trích từ cuốn sách nào? Hãy nêu những hiểu biết của em về cuốn sách đó.

- Tên cuốn sách “Danh nhân Trung Quốc bàn về niềm vui và nỗi buồn của việc đọc sách” cho em biết điều gì về nội dung của cuốn sách? Theo em, những ý kiến của danh nhân bàn về đọc sách có đáng tin cậy không? Vì sao?

- Những thông tin về tác giả và văn bản giúp gì/định hướng cho em như thế nào về việc đọc văn bản? 

Sau khi HS thực hiện xong từng nhiệm vụ, GV nhận xét và chốt lại.

	Đọc và tìm hiểu khái quát về văn bản

Kết quả dự kiến

- Văn bản nói về sự cần thiết của việc đọc sách và phương pháp đọc sách đúng đắn. 

- Phương thức biểu đạt chính: nghị luận.

- Tác giả ca ngợi vai trò của sách và việc đọc sách; phê phán những cách đọc sách không đúng; khẳng định cần phải biết chọn sách và có phương pháp đọc sách có hiệu quả mới phát huy được tầm quan trọng của sách. 

- Tác giả kết hợp phương thức nghị luận với biểu cảm (qua những ví von), thuyết minh (ở luận điểm 2) để làm tăng sức thuyết phục cho bài viết.

- Luận đề nằm ở tên văn bản. Có 3 luận điểm:

+ Tầm quan trọng, ý nghĩa cần thiết của việc đọc sách (Từ đầu đến “thế giới mới”), chủ yếu sử dụng thao tác giải thích.

+ Các khó khăn và thiên hướng sai lạc dễ mắc phải của việc đọc sách trong thời đại hiện nay (Tiếp theo đến “tiêu hao lực lượng”), chủ yếu sử dụng thao tác chứng minh và bình luận.

+ Phương pháp đọc sách có hiệu quả (còn lại), chủ yếu sử dụng thao tác chứng minh, phân tích. 

- Cách lập luận: tổng – phân – hợp -> chặt chẽ, hợp lí,
	* Trước khi đọc văn bản: GV cho HS làm việc cá nhân, thực hiện Phiếu học tập số 1 bằng chiến thuật dự đoán: 

Phiếu học tập số 1

Từ nhan đề “Bàn về đọc sách”, em hãy dự đoán nội dung về nội dung và hình thức của văn bản; sau đó ghi thông tin vào cột bên trái trong bảng sau. Thông tin ở cột bên phải sẽ được điền sau khi đọc hiểu xong văn bản.

Dự đoán về nội dung và hình thức của văn bản

Nội dung và hình thức của văn bản (sau khi đọc)

1. Văn bản nói về…………...

2. Phương thức biểu đạt chính của văn bản là………………

3. Tác giả thể hiện thái độ ……. đối với vấn đề đặt ra trong văn bản.

Văn bản này khác so với 

dự đoán ban đầu của tôi. Bây giờ tôi hiểu là ……………………….
* GV cho HS đọc toàn bộ văn bản.

* GV yêu cầu HS nêu ấn tượng nổi bật về văn bản: Cảm xúc, suy nghĩ của em sau khi đọc văn bản là gì?

* GV hướng dẫn HS tìm hiểu từ ngữ được chú thích trong SGK.

* GV yêu cầu HS làm việc cặp đôi, lần lượt thực hiện 2 yêu cầu sau:

(1) - “Bàn về đọc sách” của Chu Quang Tiềm được viết theo phương thức biểu đạt chính nào? Có những phương thức biểu đạt nào được kết hợp trong văn bản? Em hãy chỉ ra dấu hiệu của các phương thức biểu đạt được sử dụng trong văn bản.  

- Vì sao tác giả lại sử dụng kết hợp các phương thức biểu đạt ấy trong văn bản? 

- Câu hỏi nâng cao: Nếu bàn về vấn đề tương tự, em có sử dụng kết hợp các phương thức biểu đạt như tác giả không ? Vì sao ?

(2) - Luận đề của văn bản là gì? Luận đề đó nằm ở đâu? 

- Để triển khai luận đề đó, tác giả đưa ra những luận điểm nào? Hãy chỉ ra vị trí của mỗi luận điểm. 

- Tác giả đã lập luận theo cách nào? Em thấy cách lập luận đó có hợp lí không? Vì sao?

- Câu hỏi nâng cao: Em thấy cách lập luận của tác giả hay hoặc sáng tạo ở chỗ nào? Em có muốn làm theo cách lập luận của tác giả trong làm văn nghị luận không? Nếu có thì vận dụng vào trường hợp nào?

* GV yêu cầu HS làm việc cá nhân, tóm tắt lại văn bản.

Sau khi HS thực hiện xong từng nhiệm vụ, GV nhận xét và chốt lại.

	Đọc và phân tích văn bản

Kết quả dự kiến

- Luận điểm 1: tác giả chủ yếu sử dụng thao tác giải thích để khẳng định tầm quan trọng, ý nghĩa của việc đọc sách. Lí lẽ tác giả đưa ra là: Sách đã ghi chép, cô đúc, lưu truyền mọi tri thức, mọi thành tựu mà con người tìm tòi, tích lũy qua từng thời đại. Những cuốn sách có giá trị có thể xem là những cột mốc trên con đường phát triển học thuật của nhân loại. Sách trở thành kho tàng quý báu của di sản tinh thần mà loài người thu lượm, suy ngẫm suốt mấy ngàn năm nay. Do đó, với mỗi người, đọc sách là sự chuẩn bị để có thể làm cuôc trường chinh vạn dặm trên con đường học vấn, phát hiện thế giới mới.

- Luận điểm 2: tác giả chủ yếu sử dụng thao tác chứng minh và bình luận để chỉ ra hai thiên hướng sai lạc thường gặp trong việc đọc sách: Một là, sách nhiều khiến người ta không chuyên sâu, dễ sa vào lối “ăn tươi nuốt sống” chứ không kịp tiêu hóa, không biết nghiền ngẫm; Hai là, sách nhiều khiến người đọc khó lựa chọn, lãng phí thời gian và sức lực với những cuốn sách không thật có ích. 

- Luận điểm 3: chủ yếu sử dụng thao tác chứng minh, phân tích để đưa ra cách lựa chọn sách khi đọc và phương pháp đọc sách có hiệu quả. 

( Các thao tác lập luận, lí lẽ và dẫn chứng được tác giả sử dụng hợp lí, chặt chẽ.  

- Tác giả ca ngợi vai trò của sách và việc đọc sách; phê phán những cách đọc sách không đúng; khẳng định cần phải biết chọn sách và có phương pháp đọc sách có hiệu quả mới phát huy được tầm quan trọng của sách. 
	* GV yêu cầu HS làm việc nhóm, lần lượt thực hiện các yêu cầu sau:

- Ở luận điểm 1, tác giả sử dụng thao tác lập luận nào? Chỉ ra biểu hiện của thao tác đó. 

- Ở luận điểm 2, những lí lẽ và dẫn chứng nào được tác giả sử dụng? Tác giả sử dụng các thao tác lập luận nào để trình bày những lí lẽ và dẫn chứng ấy? Lí lẽ và dẫn chứng có phù hợp với nhau không? Vì sao?

- Ở luận điểm 3, hãy chỉ ra lí lẽ và dẫn chứng cũng như thao tác được tác giả sử dụng. Tác giả sử dụng các thao tác lập luận nào để trình bày những lí lẽ và dẫn chứng ấy? Lí lẽ và dẫn chứng có phù hợp với nhau không? Vì sao?

* GV yêu cầu HS làm việc cá nhân, trả lời các câu hỏi nâng cao sau: 

- Em thấy việc sắp xếp thứ tự các luận điểm trong văn bản có hợp lí, chặt chẽ không? Có thể thay đổi thứ tự các luận điểm đó không? Vì sao?

- Em rút ra được bài học gì về cách nêu  lí lẽ, dẫn chứng, sử dụng thao tác lập luận khi triển khai luận điểm  trong làm văn nghị luận?

Ở mỗi luận điểm, hãy cho biết giọng điệu của tác giả. Chỉ ra các từ ngữ/câu văn thể hiện trực tiếp hoặc gián tiếp quan điểm, tư tưởng của tác giả khi nêu luận điểm ấy.

* GV yêu cầu HS làm việc cá nhân, trả lời các câu hỏi sau: 

- Ở mỗi luận điểm, hãy cho biết giọng điệu của tác giả. Chỉ ra các từ ngữ/câu văn thể hiện trực tiếp hoặc gián tiếp quan điểm, tư tưởng của tác giả khi nêu luận điểm ấy. Từ đó, hãy cho biết qua văn bản, tác giả thể hiện quan điểm, tư tưởng gì về việc đọc sách?

- Em thấy quan điểm, tư tưởng đó của tác giả đối với việc đọc sách là đúng hay sai? Vì sao? 

- Quan điểm của em về vấn đề đọc sách là gì? Có điều gì giống và khác với quan điểm của tác giả? Việc bàn về đọc sách cũng như chỉ ra những cách đọc sách của tác giả có tác dụng gì trong đời sống hiện nay? Vì sao? Theo em, để thể hiện rõ quan điểm, tưởng của bản thân về vấn đề cần nghị luận khi làm bài văn nghị luận, cần sử dụng từ ngữ và viết câu như thế nào? Vì sao lại phải làm như vậy?

Sau khi HS thực hiện xong từng nhiệm vụ, GV nhận xét và chốt lại.

	Tổng kết về văn bản

Kết quả dự kiến

- Hình thức: Bố cục chặt chẽ, hợp lí.

- Nội dung: các lời bàn của tác giả về đọc sách vừa đạt lí vừa thấu tình; lí lẽ và dẫn chứng xác đáng, có sức thuyết phục cao.
	* GV yêu cầu HS làm việc cá nhân thực hiện yêu cầu sau: Em hãy khái quát đặc điểm chính về hình thức và nội dung của văn bản.  

* GV yêu cầu HS hoàn thành cột bên phải trong Phiếu học tập số 1.

Sau khi HS thực hiện xong nhiệm vụ, GV nhận xét và chốt lại.


2.2. Hướng dẫn học sinh tập làm văn nghị luận xã hội
a) Mục tiêu: Giúp HS

- Nhận biết được một bài văn nghị luận về về một sự việc, hiện tượng đời sống và một vấn đề tư tưởng, đạo lí.

- Nói và viết được hai kiểu bài văn nghị luận xã hội nêu trên theo quy trình sau:

+ Nhận biết được yêu cầu của đề bài.

+ Lập được dàn ý cho bài văn.

+ Nói/Viết được bài văn theo dàn ý đã lập được.

+ Rà soát, chỉnh sửa để hoàn thiện bài văn. 
b) Nội dung hoạt động: 


- Tìm hiểu bài nghị luận về một sự việc, hiện tượng đời sống; Cách làm bài nghị luận về một sự việc, hiện tượng đời sống.


- Tìm hiểu bài nghị luận về một vấn đề tư tưởng, đạo lí; Cách làm bài nghị luận về một vấn đề tư tưởng, đạo lí.

c) Sản phẩm học tập:
- Yêu cầu về nội dung và hình thức của bài văn nghị luận về một sự việc, hiện tượng đời sống và bài văn nghị luận về một vấn đề tư tưởng, đạo lí.

- Quy trình và cách làm hai dạng bài văn trên. 

d) Tổ chức thực hiện: 
	Hoạt động
	Cách thức tổ chức

	Nghị luận về một sự việc, hiện tượng đời sống

Cách làm bài nghị luận về một sự việc, hiện tượng đời sống

	Tìm hiểu bài nghị luận về một sự việc, hiện tượng đời sống

Kết quả dự kiến

Phần Ghi nhớ trong SGK trang 21 (ý 1)
	* GV yêu cầu HS đọc lướt lại văn bản “Bàn về đọc sách” (Chu Quang Tiềm), làm việc cá nhân và thực hiện các yêu cầu sau:

- Bài văn bàn về sự việc hay hiện tượng nào của đời sống? 

- Nhắc lại luận đề, hệ thống luận điểm, cách lập luận và quan điểm/tư tưởng của tác giả thể hiện qua văn bản.

* GV yêu cầu HS đọc văn bản “Bệnh lề mề” (Phương Thảo) trong SGK, làm việc theo cặp để trả lời các câu hỏi trong SGK hoặc các câu hỏi dưới đây:

- Bài viết bàn/viết về vấn đề gì? Vấn đề đó được nêu ở vị trí nào trong bài văn? Tác giả sử dụng kết hợp những phương thức biểu đạt nào và các thao tác lập luận nào để bàn luận?

- Luận đề của bài viết được triển khai thành những luận điểm nào? Các luận điểm đó được sắp xếp như vậy có hợp lí không? Có thể thay đổi vị trí của các luận điểm đó không? 

- Mỗi luận điểm được tác giả lập luận như thế nào? Tác giả trình bày lí lẽ và dẫn chứng ra sao? Các lí lẽ và dẫn chứng đó có phù hợp không? 

- Qua văn bản, tác giả muốn thể hiện quan điểm gì? Em nhận xét như thế nào về quan điểm đó? 

* GV yêu cầu HS làm việc cá nhân, trả lời các câu hỏi sau: Qua việc đọc hai văn bản nói trên, em hãy cho biết: Thế nào là nghị luận về một sự việc, hiện tượng đời sống? 

Sau khi HS thực hiện xong từng nhiệm vụ, GV nhận xét và chốt lại.

	Cách làm bài nghị luận về một sự việc, hiện tượng đời sống

Kết quả dự kiến

- Phần Ghi nhớ trong SGK trang 21 
- Phần Ghi nhớ trong SGK trang 24
	* GV yêu cầu HS làm việc cá nhân, trả lời câu hỏi sau: Qua việc đọc hai văn bản “Bàn về đọc sách”, “Bệnh lề mề”, em hãy cho biết bài văn nghị luận về một sự việc, hiện tượng đời sống cần đáp ứng những yêu cầu gì về nội dung và hình thức?

* GV yêu cầu HS làm việc cá nhân, đọc nội dung “Đề bài nghị luận về một sự việc, hiện tượng đời sống” trong SGK để nhận diện các dấu hiệu cơ bản của dạng đề. 

* GV yêu cầu HS làm việc cặp đôi, đọc nội dung “Cách làm bài nghị luận về một sự việc, hiện tượng đời sống” và trong SGK để nắm được quy trình và kĩ năng làm bài. 

Sau khi HS thực hiện xong từng nhiệm vụ, GV nhận xét và chốt lại.

	Nghị luận về một vấn đề tư tưởng, đạo lí

Cách làm bài nghị luận về một vấn đề tư tưởng, đạo lí

	Tìm hiểu bài nghị luận về một vấn đề tư tưởng, đạo lí

Kết quả dự kiến

Phần Ghi nhớ trong SGK trang 36.
	* GV yêu cầu HS đọc văn bản “Tri thức là sức mạnh” (Hương Tâm), làm việc cá nhân và thực hiện các yêu cầu trong SGK. 

* GV yêu cầu HS đọc văn bản “Thời gian là vàng” (Phương Liên) trong SGK, làm việc theo cặp để thực hiện các yêu cầu trong SGK. 

Sau khi HS thực hiện xong từng nhiệm vụ, GV nhận xét và chốt lại.

	Cách làm bài nghị luận về một vấn đề tư tưởng, đạo lí

Kết quả dự kiến

- Phần Ghi nhớ trong SGK trang 54
	* GV yêu cầu HS làm việc cá nhân, đọc nội dung “Đề bài nghị luận về một vấn đề tư tưởng, đạo lí” trong SGK để nhận diện các dấu hiệu cơ bản của dạng đề. 

* GV yêu cầu HS làm việc cặp đôi, đọc nội dung “Cách làm bài nghị luận về một vấn đề tư tưởng, đạo lí” và trong SGK để nắm được quy trình và kĩ năng làm bài. 

Sau khi HS thực hiện xong từng nhiệm vụ, GV nhận xét và chốt lại.


3. Hoạt động 3: Luyện tập
a) Mục tiêu: 

- Đọc được đoạn trích/văn bản nghị luận khác có cùng đề tài/chủ đề.

- Viết được bài nghị luận về một sự việc, hiện tượng đời sống và bài nghị luận về một vấn đề tư tưởng, đạo lí. 

b) Nội dung hoạt động: 

- HS luyện đọc kĩ một đoạn trích trong văn bản “Bàn về đọc sách” (Chu Quang Tiềm) và thực hiện các nhiệm vụ/trả lời các câu hỏi, bài tập để rèn kĩ năng đọc hiểu văn bản. 

- HS tập làm bài nghị luận về một sự việc, hiện tượng đời sống và bài nghị luận về một vấn đề tư tưởng, đạo lí. 

c) Sản phẩm học tập: 

- Câu trả lời của các câu hỏi, bài tập.

- Các bài làm văn.

d) Tổ chức thực hiện: 
	Hoạt động
	Cách thức tổ chức

	Luyện tập đọc hiểu văn bản 


	GV yêu cầu HS làm phiếu học tập sau:
Phiếu học tập số 2
Đọc đoạn trích sau và thực hiện các yêu cầu:


Bất cứ lĩnh vực học vấn nào ngày nay đều đã có sách vở chất đầy thư viện, trong đó có những tác phẩm cơ bản, đích thực, nhất thiết phải đọc chẳng qua cũng mấy nghìn quyển, thậm chí chỉ mấy quyển. Nhiều người mới học tham nhiều mà không vụ thực chất, đã lãng phí thời gian và sức lực trên những cuốn sách vô thưởng vô phạt, nên không tránh khỏi bỏ lỡ mất dịp đọc những cuốn sách quan trọng, cơ bản. Chiếm lĩnh học vấn giống như đánh trận, cần phải đánh vào thành trì kiên cố, đánh bại quân địch tinh nhuệ, chiếm cứ mặt trận xung yếu. Mục tiêu quá nhiều, che lấp mất vị trí kiên cố, chỉ đá bên hông, đấm bên tây, hóa ra thành lối đánh “tự tiêu hao lực lượng”.  
(Trích Bàn về đọc sách – Chu Quang Tiềm
Dẫn theo Ngữ văn 9, Tập 2, NXB Giáo dục Việt Nam, 2019)
1. Chỉ ra và nêu tác dụng của biện pháp nghệ thuật so sánh được sử dụng trong đoạn trích.
2. Em hiểu như thế nào là lối đánh “tự tiêu hao lực lượng”?
3.Tác giả phê phán lối đọc sách như thế nào trong đoạn trích trên?
4.Từ đoạn trích, em rút ra cho mình bài học gì khi đọc sách? 
Sau khi HS thực hiện xong nhiệm vụ, GV nhận xét và chốt lại.

	HS luyện tập viết bài văn nghị luận về một sự việc, hiện tượng đời sống.
	* GV có thể sử dụng các đề bài trong sách giáo khoa, hoặc các đề bài sau:

1. Từ văn bản “Bàn về đọc sách” (Chu Quang Tiềm), hãy viết  bài văn nêu suy nghĩ của em khi quan sát bức ảnh dưới đây:
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(Sưu tầm từ Internet)

2. Chúng ta đang sống trong một thế giới số, nơi mọi hoạt động từ những sinh hoạt thường ngày đến những sự kiện đặc biệt, từ công việc đến vui chơi giải trí, chúng ta đều tự gắn chặt với thế giới số. 
Hãy viết bài văn nêu suy nghĩ của em về vấn đề này.

3. Giờ Trái Đất (tiếng Anh: Earth Hour) là một sự kiện quốc tế hằng năm, do Quỹ Quốc tế Bảo vệ Thiên nhiên (World Wildlife Fund) khuyên các hộ gia đình và cơ sở kinh doanh tắt đèn điện và các thiết bị điện không ảnh hưởng lớn đến sinh hoạt trong một giờ đồng hồ vào lúc 8h30 đến 9h30 tối (giờ địa phương) ngày thứ bảy cuối cùng của tháng ba. 
(Theohttp://vi.wikipedia.org) 
Hãy viết bài văn nêu suy nghĩ của em về sự kiện trên.

* Trong 3 đề bài trên, GV dùng đề 1 và 2 để hướng dẫn HS cách làm bài; để 3 để HS viết thành bài văn hoàn chỉnh (có thể làm ở lớp hoặc ở nhà). Với đề bài hướng dẫn HS cách làm bài, GV yêu cầu HS:

- Chỉ ra vấn đề cần nghị luận và quan điểm của bản thân (đồng tình hay phản đối) về vấn đề đó. 

- Xác định phương thức biểu đạt chính và các phương thức biểu đạt được kết hợp trong bài văn.

- Xác định các thao tác lập luận được sử dụng.

- Tìm ý và lập dàn ý cho bài văn.

- Viết đoạn văn mở bài, các đoạn trong phần thân bài, đoạn kết bài.

- Chỉnh sửa bài viết.
Sau khi HS thực hiện xong từng nhiệm vụ, GV nhận xét và chốt lại.

	HS luyện tập viết bài văn nghị luận về một vấn đề tư tưởng, đạo lí.
	* GV có thể sử dụng các đề bài trong sách giáo khoa, hoặc các đề bài sau:

1. Học giả Chu Quang Tiềm cho rằng: “Học vấn không chỉ là chuyện đọc sách, nhưng đọc sách vẫn là một con đường quan trọng của học vấn” (Trích “Bàn về đọc sách” – Dẫn theo Ngữ văn 9, Tập 2). 

Hãy viết bài văn nêu suy nghĩ của em về ý kiến trên. 

2. Viết bài văn nêu suy nghĩ của em khi có ai đó khuyên rằng: Hãy tắt điện thoại, gập máy tính để nói và cười?
* Với hai đề bài trên, GV yêu cầu HS:

- Chỉ ra vấn đề cần nghị luận và quan điểm của bản thân (đồng tình hay phản đối) về vấn đề đó. 

- Xác định phương thức biểu đạt chính và các phương thức biểu đạt được kết hợp trong bài văn.

- Xác định các thao tác lập luận được sử dụng.

- Tìm ý và lập dàn ý cho bài văn.

- Viết đoạn văn mở bài, các đoạn trong phần thân bài, đoạn kết bài.

- Chỉnh sửa bài viết.
Sau khi HS thực hiện xong từng nhiệm vụ, GV nhận xét và chốt lại.


4. Hoạt động 4: Vận dụng
a) Mục tiêu: Giúp HS

- Phát triển năng lực đọc hiểu văn bản nghị luận theo đặc trưng thể loại.

- Phát triển năng lực viết văn nghị luận xã hội. 
b) Nội dung: 

- HS vận dụng kĩ năng đọc hiểu văn bản nghị luận để đọc một số đoạn trích/văn bản khác có cùng phương thức và chủ đề với văn bản “Bàn về đọc sách” (Chu Quang Tiềm).

- HS vận dụng kĩ năng làm văn nghị luận về một sự việc, hiện tượng đời sống và một vấn đề tư tưởng, đạo lí để làm bài.

c) Sản phẩm học tập: 
- Câu trả lời cho các câu hỏi đọc hiểu văn bản.

- Bài làm văn nghị luận xã hội.

d) Tổ chức thực hiện: 
	Hoạt động
	Cách thức tổ chức

	Đọc hiểu văn bản
	GV yêu cầu HS thực hiện 1 trong 2 phiếu học tập sau đây:

Phiếu học tập số 3

Đọc đoạn trích sau và thực hiện các yêu cầu:

Nói chung, sách có hai loại, sách nền tảng và sách kĩ năng. Đọc sách kĩ năng (kĩ năng sống, kĩ năng hành xử, kĩ năng làm việc…) thì cũng rất tốt và cần thiết, nhưng sẽ tốt hơn nhiều nếu đọc sách văn hoá, sách khai minh (để hình thành bản tính bên trong, phần gốc rễ) rồi mới đọc sách kĩ năng (để hoàn thiện hành xử bên ngoài, phần cành lá). Như cuốn "Đắc nhân tâm", hồi trẻ thì tôi rất thích thú cuốn này, nhưng sau này tôi không thích lắm, vì nó khác nhiều với tinh thần cốt lõi của "giáo dục khai phóng và con người tự do" mà tôi theo đuổi.

Tôi nghĩ, thay vì chỉ cố tìm cách học những thủ thuật hay chiêu trò để lấy lòng hay thuyết phục người khác thì con người ta cần nâng tầm vóc văn hoá của mình lên, làm giàu lương tri và phẩm giá của mình, khi đó chỉ cần sống đúng với con người của mình (sống thực, sống tự do), không cần dùng bất cứ chiêu trò hay mẹo vặt nào mà vẫn được người khác tôn trọng, quý mến và tin tưởng. Ngược lại, nếu mình chỉ học toàn những thủ thuật, chiêu trò, mánh khoé, mẹo vặt để lấy lòng người khác mà bản tính bên trong con người mình lại không ra gì thì về lâu dài sẽ rất nguy hiểm cho chính mình và cho xã hội. Bởi lẽ, với những thủ thuật tinh vi học được thì có thể giúp mình thành công nhất thời, nhưng dần dà mình sẽ tự biến mình thành kẻ hai mặt (bản tính bên trong khác hẳn hành vi bên ngoài), còn xã hội với nhiều con người như vậy sẽ sụp đổ niềm tin và ngày một trở nên dối trá hơn. Do vậy, người đọc khôn ngoan sẽ đi vào những cuốn sách "tu thân" mang trong mình những giá trị khai minh tiến bộ chứ không chỉ những cuốn sách thiên về chiêu trò, mánh khoé. 

(Nhà giáo Giản Tư Trung, Hiệu trưởng Trường Doanh nhân PACE,Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển giáo dục (IRED))

Câu 1. Phương thức biểu đạt chính được sử dụng trong đoạn trích trên là gì? 

Câu 2. Theo tác giả, điểm khác nhau cơ bản giữa sách nền tảng và sách kĩ năng là gì? 

Câu 3.Dựa vào đoạn trích, hãy cho biết em hiểu thế nào là "người đọc khôn ngoan"? 

Câu 4. Chia sẻ một kinh nghiệm khác của riêng em về việc đọc sách. Trình bày trong khoảng 5-7 dòng.

Phiếu học tập số 4

Đọc đoạn trích sau và thực hiện các yêu cầu:

Kĩ năng đọc là sự thể hiện tổ hợp những thao tác tư duy được xác lập thành thói quen ứng xử đọc. Các thao tác tư duy đó là:

1. Lựa chọn có ý thức đề tài hoặc những vấn đề cần đọc cho bản thân, biết vận dụng thành thạo các cách đọc khác nhau đối với từng loại tài liệu đọc (tài liệu nghiên cứu, tài liệu phổ thông, tài liệu giải trí...).

2. Biết định hướng nguồn tài liệu cần thiết cho bản thân, trước hết trong các thư mục và mục lục thư viện, các nguồn tra cứu như: bách khoa thư, từ điển giải nghĩa, các loại sổ tay, cẩm nang... và biết định hướng nguồn tài liệu cần thiết cho bản thân trong môi trường số (trong các cơ sở dữ liệu, trên internet).

3. Thể hiện được tính hệ thống, tính liên tục trong quá trình lựa chọn tài liệu đọc (đọc từ trình độ thấp lên trình độ cao, từ các vấn đề đơn giản tới phức tạp).

4. Biết cách tiếp nhận tối đa và sâu sắc nội dung tài liệu đọc, kể cả vệ sinh khi đọc tài liệu như cách ngồi, khoảng cách giữa mắt và tài liệu đọc,...

5. Biết vận dụng các biện pháp kĩ thuật để củng cố và đào sâu những nội dung đã đọc như ghi chép, lập hộp phiếu thư mục, soạn tóm tắt, viết chú giải, trao đổi với bạn bè, đồng nghiệp...

6. Biết vận dụng vào thực tiễn những nội dung đã đọc.

Mục đích cuối cùng của kĩ năng đọc là đọc có hiệu quả cao nhất, nắm chắc nội dung cốt lõi và biết vận dụng những điều đã đọc được vào cuộc sống của chính người đọc. Ngày nay người ta đặc biệt lưu tâm tới yếu tố thứ 6: biết vận dụng những nội dung đã đọc vào cuộc sống của mỗi người đọc để có thể cải thiện được chính cuộc sống của họ. Không phải vô cớ mà hằng năm UNESCO trao giải thưởng xoá mù chữ cho những cá nhân, tập thể không chỉ biết đọc biết viết đơn thuần, mà phải biết vận dụng những điều đọc được vào cuộc sống của chính họ, cải thiện được cuộc sống nghèo khổ của người mù chữ.

(Trích Văn hoá đọc và phát triển văn hoá đọc ở Việt Nam - Theo http://www.nlv.gov.vn)

1. Nội dung chính của đoạn trích trên là gì? 

2. Theo đoạn trích, thế nào là "kĩ năng đọc"?

3. Theo em, vì sao người viết lại đưa vào đoạn trích hoạt động của UNESCO: "hằng năm UNESCO trao giải thưởng xoá mù chữ cho những cá nhân, tập thể không chỉ biết đọc biết viết đơn thuần, mà phải biết vận dụng những điều đọc được vào cuộc sống của chính họ, cải thiện được cuộc sống nghèo khổ của người mù chữ”?

4. Em hãy nêu tên một cuốn sách hay mà mình đã đọc; chỉ ra ít nhất 01 điều mà em đã vận dụng được từ việc đọc cuốn sách đó vào cuộc sống của bản thân.

Sau khi HS thực hiện xong từng nhiệm vụ, GV nhận xét và chốt lại.

	Viết bài văn nghị luận về một vấn đề tư tưởng, đạo lí hoặc một sự việc, hiện tượng đời sống.
	GV yêu cầu HS làm bài kiểm tra 45 phút, thực hiện yêu cầu sau:

Có nhiều người cho rằng, bên cạnh việc mang lại những lợi ích to lớn, Internet đang làm cho thế hệ trẻ ngày càng đắm chìm vào thế giới ảo và phá vỡ các mối quan hệ truyền thống tốt đẹp trong gia đình cũng như bạn bè.

Em có đồng ý với quan điểm trên không? Hãy viết bài văn nêu suy nghĩ của mình về quan điểm đó.

HS làm bài xong, GV thu và chấm bài, trả bài và nhận xét, rút kinh nghiệm về kĩ năng làm văn nghị luận xhội cho HS. 


	Ngày soạn :

9/9/2021
	Dạy
	Ngày
	

	
	
	Tiết 
	

	
	
	Lớp
	9A5


Tiết 12
CÁC PHƯƠNG CHÂM HỘI THOẠI(TT)
I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức, kĩ năng

Sau khi học xong bài, hs có:

a. Kiến thức

- Nắm được những hiểu biết cốt yếu về ba phương châm hội thoại: phương châm quan hệ, phương châm cách thức, phương châm lịch sự

- Nội dung phương châm quan hệ, phương châm cách thức, phương châm lịch sự

- Biết vận dụng các phương châm quan hệ, phương châm cách thức, phương châm lịch sự trong hoạt động giao tiếp

b. Kĩ năng
-  Nhận biết và phân tích được cách sử dụng phương châm quan hệ, phương châm cách thức, phương châm lịch sự trong một tình huống giao tiếp cụ thể

- Vận dụng phương châm quan hệ, phương châm cách thức, phương châm lịch sự trong hoạt động giao tiếp

2. Định hướng phát triển phẩm chất và năng lực
a. Các phẩm chất: siêng năng, tự tin, tự lực

b. Các năng lực chung: hợp tác, giao tiếp, tư duy sáng tạo, giải quyết vấn đề, tự học

c. Các năng lực đặc thù: Năng lực ngôn ngữ
II. CHUẨN BỊ

1. Thầy: Soạn bài

2. Trò: Đọc kĩ bài, trả lời các câu hỏi trong sgk

III TỔ CHỨC DẠY VÀ HỌC

Bư​​ớc 1:ổn định tổ chức lớp

- Kiểm tra sĩ số

- Ổn định trật tự

B​​ước 2: Kiểm tra bài cũ

1. Thế nào là phương châm về  lượng trong hội thoại?

A. Khi giao tiếp, đừng nói những điều mà mình không tin là đúng hay không có bằng chứng  xác thực.

B. Khi giao tiếp, phải nói những điều  mà mình tin là đúng hoặc có bằng chứng xác thực.

C. Khi giao tiếp, cần nói đúng đề tài giao tiếp, không lạc sang đề tài khác.

D. Khi giao tiếp, cần nói cho có nội dung; nội dung của lời nói phải đáp ứng đúng yêu cầu của cuộc giao tiếp, không thiếu, không thừa.

D Án: D

2. Thê nào là phương châm về  chất  trong hội thoại?

A. Khi giao tiếp, cần chú ý nói rành mạch , rõ ràng, tránh nói mơ hồ.

B. Khi giao tiếp, đừng nói những điều mà mình không tin là đúng hay không có bằng chứng  xác thực.

C. Khi giao tiếp, cần nói đúng đề tài giao tiếp, không lạc sang đề tài khác.

D. Khi giao tiếp, cần nói cho có nội dung; nội dung của lời nói phải đáp ứng đúng yêu cầu của cuộc giao tiếp, không thiếu, không thừa.

D Án: B

3. Các nhân vật trong truyện cười sau đã không tuân thủ phương châm hội thoại nào?                          

MẮT TINH, TAI TINH
Có hai anh bạn gặp nhau, một anh nói: 
- Mắt tớ không ai bằng! Kìa! Một con kiến đang bò ở cành cây trên đỉnh núi phía trước mặt, tớ trông rõ mồn một đến cả từ sợi râu cho đến bước chân của nó.
Anh kia nói:
- Thế cũng chưa tinh bằng tớ, tớ còn nghe thấy sợi râu nó ngoáy trong không khí kêu vù vù và chân nó bước kêu sột soạt.
                                                                                   (Truyện cười dân gian Việt Nam)

B​ước 3: Tổ chức dạy và học bài mới

HOẠT ĐỘNG 1: Khởi động
- Thời gian dự kiến: 2’

- Phương pháp: Thuyết trình

- Kĩ thuật: Động não

	HĐ của Thầy
	HĐ của Trò
	Chuẩn kiến thức, kĩ năng cần đạt, 

năng lực cần phát triển

	- GV giới thiệu bài
	- HS nghe

- Ghi tên bài
	- Kĩ năng chú ý, phát hiện và giải quyết vấn đề

*Năng lực cần đạt

- Năng lực tư duy


HOẠT ĐỘNG 2: Hình thành kiến thức
- Thời gian: 15 - 20’

- Phư​​ơng pháp: nêu và giải quyết vấn đề, phân tích tình huống

- Kĩ thuật: hoạt động nhóm, cặp đôi

	HĐ của Thầy
	HĐ của Trò
	Chuẩn kiến thức -  kĩ năng cần đạt,
năng lực cần phát triển

	I. HD tìm hiểu PC quan hệ

*GV sử dụng PP vấn đáp, nêu và giải quyết vấn đề; kĩ thuật cặp đôi, yêu cầu HS trả lời các câu hỏi sau:

- Giải thích nghĩa thành ngữ “Ông nói gà, bà nói vịt”?

- Thành ngữ “Ông nói gà, bà nói vịt” dùng để chỉ tình huống hội thoại như thế nào?

- Điều gì sẽ xảy ra nếu xuất hiện những tình huống hội thoại như vậy?

*GV chốt: Chỉ tình huống hội thoại mà trong đó những người tham gia hội thoại không nóiđúng vào đề tài giao tiếp, mỗi người nói một đằng dẫn đến không hiểu nhau

- Nếu xuất hiện những tình huống hội thoại như thế thì con người sẽ không giao tiếp với nhau được và những hoạt động của xã hội sẽ trở nên rối loạn

- Từ tình huống này em rút ra bài học gì trong giao tiếp? 

*Yêu cầu HS đọc ghi nhớ/sgk

II. HD tìm hiểu PC cách thức

*GV sử dụng PP vấn đáp, nêu và giải quyết vấn đề, kĩ thuật cặp đôi hướng dẫn HS tìm hiểu bài theo yêu cầu sau:
* GV chiếu VD, gọi HS đọc

 H. Giải thích nghĩa hai thành ngữ: 

- Dây cà ra dây muống 
- Lúng búng như ngậm hột thị H. Những cách nói đó ảnh hưởng như thế nào đến giao tiếp?

-> Những cách nói đó làm cho người nghe khó tiếp nhận hoặc tiếp nhận không đúng nội dung được truyền đạt -> Giao tiếp không đạt kết quả như mong muốn

* Chiếu VD 

 “Tôi đồng ý với những nhận định về truyện ngắn của ông ấy.”

H. Ví dụ trên có thể hiểu theo mấy cách?

-> + Tôi đồng ý với những nhận định của ông ấy về truyện ngắn.

+ Tôi đồng ý với những nhận định của các bạn về truyện ngắn của ông ấy.

+ Tôi đồng ý với những nhận định về truyện ngắn mà ông ấy sáng tác.

H. Tại sao câu nói này lại có thể được hiểu bằng nhiều cách?

-> Câu dễ gây ra sự mơ hồ, khó hiểu

H. Qua tình huống trên, em có thể rút ra bài học gì khi giao tiếp?

-> Khi giao tiếp nếu không vì 1 lí do nào đó đặc biệt thì không nên nói những câu mà người nghe có thể hiểu theo nhiều cách. Bởi vì những câu nói như vậy khiến người nói và người nghe không hiểu nhau, gây trở ngại rất lớn cho quá trình giao tiếp

H. Từ các ví dụ đã phân tích, em hiểu như thế nào về phương châm cách thức?

->Là PC yêu cầu những người tham gia phải nói ngắn gọn, rõ ràng, rành mạch

*Yêu cầu HS đọc ghi nhớ/sgk

III. HD tìm hiểu PC lịch sự

*GV sử dụng PP vấn đáp, nêu và
giải quyết vấn đề, kĩ thuật cặp đôi

 hướng dẫn HS tìm hiểu bài theo yêu cầu sau:
* GV chiếu VD, gọi HS đọc

H. Vì sao ông lão ăn xin và cậu bé đều cảm thấy như mình đã nhận được từ người kia một cái gì đó ?

- Cái mà họ nhận được là gì?

-> Tuy cả hai người đều không có của cải, tiền bạc gì nhưng cả hai đều cảm nhận được tình cảm mà người kia đã dành cho mình, đặc biệt là tình cảm của cậu bé đối với ông lão ăn xin. Đối với một người ở vào hoàn cảnh bần cùng (đã già, đôi mắt đỏ hoe, nước mắt giàn giụa, đôi môi tái nhợt, áo quần tả tơi), cậu bé không hề tỏ ra khinh miệt, xa lánh mà vẫn có thái độ và lời nói hết sức chân thành, thể hiện sự tôn trọng và quan tâm đến người khác

H. Qua chuyện, em rút ra bài học gì khi tham gia giao tiếp?

-> Trong giao tiếp, dù địa vị xã hội và hoàn cảnh của người đối thoại như thế nào đi nữa thì người nói cũng phải chú ý đến cách nói tôn trọng đối với người đó. Không nên vì cảm thấy người đối thoại thấp kém hơn mình mà dùng những lời lẽ thiếu lịch sự 

H. Em hiểu như thế nào về phương châm lịch sự trong giao tiếp? 

*Yêu cầu HS đọc ghi nhớ/sgk
	I. PC quan hệ

- Cá nhân đọc 

- Cá nhân giải thích

- Cặp đôi trao đổi, đại diện trình bày

- HS khác nhận xét, bổ sung

- Cá nhân trả lời

- Đọc ghi nhớ

II. PC cách thức

- Đọc VD

- Cá nhân giải thích

- Cặp đôi trao đổi, đại diện trình bày

- HS khác nhận xét, bổ sung

- Cặp đôi trao đổi, đại diện trình bày

- HS khác nhận xét, bổ sung

- Cá nhân trình bày

- HS khác nhận xét
- Cá nhân trình bày

- Cá nhân trình bày

- Cá nhân đọc
III. PC lịch sự

- Đọc ví dụ

- Thảo luận nhóm, đại diện nhóm trình bày

-HS/nhóm khác nhận xét, bổ sung

- Cá nhân trả lời

- Cá nhân trả lời

- Đọc ghi nhớ
	I. Phương châm quan hệ

1. Ví dụ

- Ông nói gà, bà nói vịt 

->Chỉ cách nói trong đó mỗi người nói một đằng, không khớp với nhau, không hiểu nhau

2. Kết luận

- Khi giao tiếp cần:

+ nói đúng đề tài

+ tránh nói lạc đề

* Ghi nhớ/ sgk – T21

II. Phương châm cách thức

1. Ví dụ:

a. Ví dụ 1: 

- Dây cà ra dây muống -> Chỉ cách nói dài dòng, rườm rà

- Lúng búng như ngậm  hột thị ->Cách nói ấp úng, không thành lời, không rành mạch

b. Ví dụ 2: 

- Tôi đồng ý với những nhận định về truyện ngắn của ông ấy.

2. Kết luận

- Khi giao tiếp phải:

+ nói ngắn gọn

+ rõ ràng, rành mạch

* Ghi nhớ/sgk - T22

III. Phương châm lịch sự

1. Ví dụ

 Truyện: Người ăn xin

2. Kết luận

*Ghi nhớ/sgk, T23

*Năng lực cần đạt

- Năng lực tư duy

- Năng lực hợp tác

- Năng lực giao tiếp

- Năng lực giải quyết vấn đề

- Năng lực sử dụng ngôn ngữ


HOẠT ĐỘNG 3 : Luyện tập
  - Thời gian: 15 phút

  - Phương pháp: vấn đáp, thuyết trình, giải quyết vấn đề

  - Kĩ thuật : Động não, cặp đôi, hoạt động nhóm
	     HĐ của Thầy
	HĐ của Trò
	Chuẩn kiến thức -  kĩ năng cần đạt,

năng lực cần phát triển

	IV. HD luyện  tập
 *GV sử dụng phương pháp vấn đáp, thuyết trình, giải quyết vấn đề; kĩ thuật động não, cặp đôi ; hướng dẫn HS luyện tập
Bài 1: 

- HD HS xác định yêu cầu của bài tập

- Theo dõi, chữa

Bài 2. Hướng dẫn HS: Tìm phép tu từ liên quan trực tiếp đến PC lịch sự
Bài 3 Hướng dẫn HS:
- Chọn những từ ngữ phù hợp điền vào mỗi chỗ trống:

Bài 4: 

- HD HS Cá nhân giải thích nghĩa các thành ngữ
Bài 5
- HD HS Cá nhân  giải thích nghĩa của các thành ngữ
	IV. Luyện tập

- Trao đổi nhóm bàn

- Đại diện trình bày

- HS khác nhận xét, bổ sung, chữa

-  Cá nhân làm bài 
- Trao đổi nhóm 

- Đại diện trình bày

- HS khác nhận xét, bổ sung, chữa

- Cá nhân làm bài

- Cá nhân làm bài


	IV. Luyện tập

Bài 1: Lời khuyên của cha ông qua những câu tục ngữ, ca dao?

- Những câu tục ngữ, ca dao khẳng định vai trò của ngôn ngữ trong đời sống và khuyên ta trong giao tiếp nên dùng những lời lẽ lịch sự, nhã nhặn

- Những câu tục ngữ, ca dao có nội dung tương tự:

+ Chim khôn…….

+       Vàng thì thử lửa thử than

Chuông kêu thử tiếng, người ngoan thử lời

+        Chẳng được miếng thịt miếng xôi
Cũng được lời nói cho nguôi tấm lòng

+ Một lời nói quan tiền thúng thóc, một lời nói dùi đục cẳng tay

+ Một câu nhịn là chín câu lành

Bài 2: Phép tu từ liên quan trực tiếp đến PC lịch sự là phép nói giảm nói tránh

Bài 3: Chọn những từ ngữ phù hợp điền vào mỗi chỗ trống:

a. Nói diụ nhẹ như khen nhưng thực ra là mỉa mai, chê trách: nói mát

b. Nói trước lời mà người khác chưa kịp nói: nói hớt

c. Nói nhằm châm chọc điều không hay của người khác một cách cố ý: nói móc

d. Nói chen vào chuyện của người trên khi không được hỏi đến: nói leo

e. Nói rành mạch, cặn kẽ, có trước, có sau: nói ra đầu ra đũa

-> Các từ ngữ chỉ những cách nói trên liên quan đến PC lịch sự (a, b, c, d) và PC cách thức (e)

Bài 4: Đôi khi người nói phải dùng những cách diễn đạt như vậy vì: 

a. Khi người nói chuẩn bị hỏi về một vấn đề không đúng vào đề tài mà hai người đang trao đổi, tránh để người nghe hiểu là mình không tuân thủ PC quan hệ

b. Vì một lí do nào đó người nói phải nói một điều mà người đó nghĩ là sẽ làm tổn thương thể diện của người đối thoại. Để giảm nhẹ ảnh hưởng, tức là xuất phát từ việc chú ý tuân thủ phương châm lịch sự người nói dùng những cách diễn đạt đó

c. Những cách nói này báo hiệu cho người đối thoại biết là người đó đã không tuân thủ phương châm lịch sự và phải chấm dứt sự không tuân thủ đó

Bài 5: Giải thích nghĩa của các thành ngữ:

- Nói băm nói bổ: Nói bốp chát, xỉa xói, thô bạo ->Phương châm lịch sự

- Nói như đấm vào tai: Nói mạnh, trái ý người khác, khó tiếp thu ->Phương châm lịch sự

- Điều nặng tiếng nhẹ: Nói trách móc, chì chiết ->Phương châm lịch sự

- Nửa úp nửa mở: Nói mập mờ, ỡm ờ, không nói ra hết ý ->Phương châm cách thức

- Mồm loa mép giải: Lắm lời, đanh đa, nói át người khác ->Phương châm lịch sự 

- Đánh trống lảng: Lảng ra, né tránh, không muốn tham dự một việc nào đó, không muốn đề cập đến 1 vấn đề nào đómà người đối thoại đang trao đổi ->Phương châm quan hệ

- Nói như dùi đực chấm mắm cáy: Nói không khéo, thô cộc, thiếu tế nhị ->Phương châm lịch sự

*Năng lực cần đạt

- Năng lực tư duy, hợp tác, giao tiếp, giải quyết vấn đề

- Năng lực sử dụng ngôn ngữ


HOẠT ĐỘNG 4: Vận dụng

- Thời gian dự kiến: 2-3’

- Ph​​ương pháp: vấn đáp, thuyết trình

- Kĩ thuật: động não

	HĐ của Thầy
	HĐ của Trò
	Chuẩn kiến thức -  kĩ năng cần đạt,

năng lực cần phát triển

	- HD HS lựa chọn nội dung, đề xuất tình huống
	- Cặp đôi trao đổi, lựa chọn nội dung, đề xuất tình huống

- Giải quyết tình huống
	*Viết một đoạn hội thoại nội dung tự chọn có sử dụng phương châm quan hệ hoặc phương châm về chất hoặc phương châm lịch sự

*Năng lực cần đạt

- Năng lực tư duy, hợp tác, giao tiếp, giải quyết vấn đề

- Năng lực sử dụng ngôn ngữ


Bư​​ớc 4: Giao bài, HD học bài, chuẩn bị bài ở nhà
1. Giao bài, hướng dẫn học bài
- Nắm được nội dung các phương châm quan hệ, cách thức, lịch sự

- Hoàn chỉnh các bài tập  
2. Chuẩn bị bài sau: Soạn Hoàng lê nhất thông chí


- Đọc kĩ yêu cầu, trả lời các câu hỏi/sgk

	Ngày soạn :

12/9/2021
	Dạy
	Ngày
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Tiết 13


CÁC PHƯƠNG CHÂM HỘI THOẠI (TIẾP)
I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức, kĩ năng
Sau khi học xong bài học, học sinh có

a. Kiến thức

- Hiểu được mối quan hệ giữa các phương châm hội thoại với tình huống giao tiếp

- Đánh giá được hiệu quả diễn đạt ở những trường hợp (tuân thủ hoặc không) các phương châm hội thoại trong những hoàn cảnhgiao tiếp cụ thể

- Mối quan hệ giữa phương châm hội thoại với tình huống giao tiếp

- Những tình huống không tuân thủ phương châm hội thoại

b. Kĩ năng 

- Lựa chọn đúng phương châm hội thoại trong giao tiếp

- Hiểu đúng nguyên nhân của việc không tuân thủ các phương châm hội thoại

2. Định hướng phát triển phẩm chất và năng lực học sinh
a. Các phẩm chất: nghiêm túc, tự giác, có ý thức cao trong học tập
b. Các năng lực chung: hợp tác, giao tiếp, tư duy sáng tạo, giải quyết vấn đề, tự học

c. Các năng lực đặc thù: năng lực ngôn ngữ
II. CHUẨN BỊ

1. Thầy: Bảng phụ
2. Trò: Đọc kĩ bài, trả lời các câu hỏi trong sgk
III. TỔ CHỨC DẠY VÀ HỌC

Bước 1:Ổn định tổ chức lớp

- Kiểm tra sĩ số

- Ổn định trật tự

Bước 2: Kiểm tra bài cũ

- Chữa bài tập 4 – Thế nào là phương châm quan hệ?

- Chữa bài tập 5 – Thế nào là phương châm cách thức? Phương châm lịch sự?

Bước 3: Tổ chức dạy và học bài mới

HOẠT ĐỘNG 1: Khởi động

HOẠT ĐỘNG 1: Khởi động
- Thời gian dự kiến: 2’

- Phương pháp: Thuyết trình

- Kĩ thuật: Động não

	HĐ của Thầy
	HĐ của Trò
	Chuẩn kĩ năng cần đạt,

năng lực cần phát triển

	GV giới thiệu bài
	- Chú ý, lắng nghe

- Ghi bài
	*Năng lực cần đạt

- Năng lực tư duy




HOẠT ĐỘNG 2: Hình thành kiến thức
- Thời gian dự kiến: 20’
- Phương pháp: vấn đáp, giải thích, so sánh đối chiếu, thuyết trình

- Kĩ thuật: cặp đôi, hoạt động nhóm 

	HĐ của Thầy
	HĐ của Trò
	Chuẩn kiến thức, kĩ năng cần đạt, năng lực cần phát triển

	I. HD HS tìm hiểu quan hệ giữa phương châm hội thoại với tình huống giao tiếp

*GV sử dụng phương pháp vấn đáp, giải quyết vấn đề; kĩ thuật cặp đôi hướng dẫn HS tìm hiểu bài theo yêu cầu sau:
*GV chiếu VD, yêu cầu HS đọc

H. Truyện có sử dụng PCHT nào?

- Phương châm đó thể hiện qua lời thoại nào?

- Nhân vật chàng rể có tuân thủ đúng phương châm lịch sự không? Vì sao?

->Không, vì người được hỏi bị chàng ngốc gọi xuống từ trên cây cao lúc mà người đó đang tập trung làm việc. Rõ ràng chàng ngốc đã làm một việc quấy rối, gây phiền hà cho người khác

H. Trong tình huống nào câu hỏi của chàng ngốc mới đúng là tuân thủ theo phương châm lịch sự?

H. So sánh giữa các tình huống (tình huống trong truyện và tình huống vừa nêu)? Nhận xét?

*Gợi ý: Khác ở ngữ cảnh?  Tình huống giao tiếp như lời hỏi thăm được nói với ai? Nói khi nào? Nói ở đâu? Nói nhằm mục đích gì?

*GV: Chính những yếu tố (ngữ cảnh, tình huống giao tiếp) ảnh hưởng đến giá trị giao tiếp của lời nói nói chung, đến việc tuân thủ PCHT nói riêng

H. Muốn xác định một câu nói có tuân thủ PCHT hay không ta làm thế nào?
- Để giao tiếp thành công, người nói cần phải nắm vững những gì?

- Qua những điều vừa phân tích, tìm hiểu, em hãy cho biết cần chú ý những gì trong giao tiếp?

+ Yêu cầu HS đọc ghi nhớ/sgk

II. HD HS tìm hiểu những trường hợp không tuân thủ phương châm hội thoại

*GV sử dụng phương pháp vấn đáp; Kĩ thuật nhóm, cặp đôi ; hướng dẫn HS tìm hiểu 
* GV chiếu VD, yêu cầu HS đọc

êu cầu HS đọc các ví dụ 1 và trả lời câu hỏi sau:

H. Trong các tình huống ở các PC HT đã học, tình huống nào có phương châm hội thoại không được tuân thủ?

*GV đưa VD2/sgk, YC HS đọc, chú ý từ in đậm

H. An muốn biết điều gì? Câu trả lời của Ba có đáp ứng được điều An muốn biết hay không?

- Có phương châm hội thoại nào đã không được tuân thủ?

- Vì sao Ba lại không tuân thủ phương châm về lượng? 

->Ba không biết chính xác chiếc máy bay đầu tiên trên thế giới được chế tạo vào năm nào. Để tuân thủ phương châm về chất (Không nói điều mà mình không có bằng chứng xác thực) Ba đã phải trả lời một cách chung chung như vậy 

* GV đưa VD3/sgk, YC HS đọc

H. Khi bác sĩ nói với bệnh nhân mắc bệnh nan y về tình trạng sức khoẻ của chính bệnh nhân đó phương châmhội thoại nào có thể không được tuân thủ? Vì sao?

->Đó là việc làm nhân đạo và cần thiết, vì nhờ thông tin đó mà bênh nhân có thể lạc quan hơn, có nghị lực hơn để sống vui, có ích trong khoảng thời gian còn lại của cuộc đời. Như vậy không phải sự “nói dối” nào cũng đáng chê trách hay lên án

*Lưu ý: Trong bất kì tình huống giao tíếp nào mà có một yêu cầu nào đó quan trọng hơn, cao hơn yêu cầu tuân thủ phương châm hội thoại thì PCHT có thể không được tuân thủ

*GV đưa VD4/sgk, YC HS đọc

H. Em hiểu câu Tiền bạc chỉ là tiền bạc như thế nào?

- Phương châm hội thoại nào đã không được tuân thủ? 

*GV: Nếu xét về nghĩa tường minh thì câu này không tuân thủ phương châm về lượng bởi vì nó dường như không cho người nghe thêm một thông tin nào, nhưng xét về hàm ý thì câu này có nội dung, nghiã là vẫn tuân thủ phương châm về lượng

- Ý nghĩa của câu: Tiền bạc chỉ là phương tiện để sống chứ không phải là mục đích cuối cùng của con người. Câu này có ý răn dạy người ta không nên chạy theo tiền bạc mà quên đi nhiều thứ khác quan trọng hơn, thiêng liêng hơn trong cuộc sống

H. Trong những trường hợp nào phương châm hội thoại không được tuân thủ?

- Nguyên nhân nào dẫn đến phương châm hội thoại không được tuân thủ?

+ Yêu cầu HS đọc ghi nhớ/sgk

*Lưu ý: Phương châm hội thoại không phải là những quy định bắt buộc trong mọi tình huốngn giao tiếp. Vì nhiều lí do khác nhau các phương châm hội thoại có khi không được tuân thủ
	I. Quan hệ giữa PCHTvới TH g/tiếp
- Đọc VD

- Cá nhân đọc

- Cá nhân trả lời

- Cá nhân trả lời

- HS khác  nhận xét, bổ sung

- Cá nhân trả lời

- Trao đổi nhóm bàn, trình bày

- HS khác nhận xét, bổ sung

- Cá nhân trả lời

- Cá nhân đọc 

II.Những trường hợp không  tuân thủ PCHT

- Cá nhân đọc 

- Trao đổi nhóm bàn, trình bày

- HS khác  nhận xét, bổ sung

- Đọc VD 2

- Cá nhân trả lời

- HS khác  nhận xét, bổ sung

- Đọc VD 3

- Cá nhân trả lời

- HS khác  nhận xét, bổ sung

- Cá nhân đọc  

- Trao đổi nhóm bàn, trình bày

- HS khác  nhận xét, bổ sung

- Cá nhân trả lời

- HS khác  nhận xét, bổ sung

- Đọc ghi nhớ


	I. Quan hệ giữa phương châm hội thoại với tình huống giao tiếp

1. Ví dụ

Truyện cười: Chào hỏi

2. Kết luận

- Muốn xác định một câu nói có tuân thủ phương châm hội thoại hay không cần phải xét nó trong mối quan hệ với tình huống giao tiếp cụ thể -> một câu nói có thể được tuân thủ phương châm hội thoại trong tình huống này nhưng lại không tuân thủ phương châm hội thoại trong tình huống khác

- Để giao tiếp thành công cần:

+ Nắm vững các phương châm hội thoại
+ Xác định rõ những đặc điểm của tình huống giao tiếp, phải biết rõ nói với ai....

* Ghi nhớ/sgk, T36

*Năng lực cần đạt: Năng lực tư duy, hợp tác, giao tiếp, giải quyết vấn đề, sử dụng ngôn ngữ, cảm thụ thẩm mỹ

II. Những trường hợp không tuân thủ phương châm hội thoại
1. Ví dụ

a. Ví dụ 1

- Trừ tình huống học ở PCLS (Truyện Người ăn xin), tất cả các tình huống đều không tuân thủ phương châm hội thoại

b. Ví dụ 2 

An: Cậu có biết chiếc máy bay đầu tiên được chế tạo vào năm nào không?

Ba: Đâu khoảng đầu thế kỉ XX.

-> Ba không tuân thủ phương châm về lượng

c. Ví dụ 3

- Bác sĩ không nói sự thật về tình trạng bệnh tật, sức khoẻ với bệnh nhân mắc bệnh nan y

-> Không tuân thủ phương châm về chất

d. Ví dụ 4 

Tiền bạc chỉ là tiền bạc

->Không tuân thủ phương châm về lượng
2. Kết luận

* Ghi nhớ/sgk – T37

*Năng lực cần đạt

- Năng lực tư duy, hợp tác, giao tiếp, giải quyết vấn đề, sử dụng ngôn ngữ, cảm thụ thẩm mỹ


HOẠT ĐỘNG 3: Luyện tập
- Thời gian dự kiến: 15’

- Phương pháp: vấn đáp, giải thích, so sánh đối chiếu, khái quát

- Kĩ thuật: hoạt động nhóm, cặp đôi 

	HĐ của Thầy
	HĐ của Trò
	Chuẩn kiến thức, kĩ năng cần đạt,

năng lực cần phát triển

	III. HD luyện tập

Bài 1

- HD HS làm bài tập

- Theo dõi, chữa

Bài 2

- HD HS làm bài tập

- Theo dõi, chữa


	III. Luyện tập

-  Cá nhân làm bài tập

- Cá nhân làm bài tập


	III. Luyện tập

Bài 1/sgk 

- Câu trả lời của ông bố không tuân thủ phương châm hội thoại

- Vì: Một đưa bé 5 tuổi không thể nhận biết được Tuyển tập truyện ngắn Nam Cao để nhờ đó mà tìm được quả bóng. Cách nói của ông bố đối với cậu bé là không rõ (Nhưng đối với người khác thì có thể đó là một câu nói có thông tin rất rõ ràng) 

Bài 2/sgk

- Thái độ và lời nói của các nhân vật đã vi phạm phương châm lịch sự

- Việc không tuân thủ đó là không thích hợp với tình huống giao tiếp: Theo nghi thức giao tiếp, thông thường đến nhà ai trước hết ta phải chào hỏi chủ nhà, sau đó mới đề cập đến chuyện khác. Trong tình huống này các vị khách không chào hỏi gì cả mà nói ngay với chủ nhà những lời lẽ giận dữ, nặng nề, trong khi như ta đã biết ở câu chuyện này sự giận dữ và nói năng nặng nề của các nhân vật không có lí do chính đáng 

*Năng lực cần đạt

- Năng lực tư duy, hợp tác, giao tiếp, giải quyết vấn đề

- Năng lực sử dụng ngôn ngữ


HOẠT ĐỘNG 4: Vận dụng

- Thời gian dự kiến: 2-3’

- Ph​​ương pháp: vấn đáp, thuyết trình

- Kĩ thuật: động não

	HĐ của Thầy
	HĐ của Trò
	Chuẩn kiến thức, kĩ năng cần đạt,

năng lực cần phát triển

	- HD HS lựa chọn nội dung, đề xuất tình huống
	- Cặp đôi trao đổi, lựa chọn nội dung, đề xuất tình huống

- Giải quyết tình huống
	*Viết một đoạn hội thoại nội dung tự chọn có sử dụng các phương châm hội thoại đã học, chú thích rõ phương châm hội thoại được sử dụng và cách sử dụng 

*Năng lực cần đạt

- Năng lực tư duy, hợp tác, giao tiếp, giải quyết vấn đề

- Năng lực sử dụng ngôn ngữ


Bước 4: Giao bài, HD học bài, chuẩn bị bài ở nhà:
1. Giao bài, hướng dẫn học bài

 - Nắm được nội dung bài học

- Tự học: Xưng hô trong hội thoại

- Làm các bài tập/ Sách Bài tập Ngữ văn

2. Chuẩn bị bài sau : Soạn bài Chuyện người con gái Nam Xương
- Đọc, Trả lời các câu hỏi trong SGK
	Ngày soạn :

12/9/2021
	Dạy
	Ngày
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   TiÕt:  14,15
                         

 Hoàng Lê Nhất thống CHÍ 
   (Hồi thứ 14- trích ) 
I. MỤC TIÊU    
1. Kiến thức, kĩ năng

Sau khi học xong bài này, HS có:

a. Kiến thức

- Bước đầu làm quen với thể loại tiểu thuyết chương hồi

- Hiểu được diễn biến truyện, giá trị nội dung, nghệ thuật của đoạn trích 

- Những hiểu biết chung về nhóm tác giả thuộc Ngô gia văn phái, về phong trào Tây Sơn và người anh hùng dân tộc Quang Trung – Nguyễn Huệ

- Nhân vật, sự kiện, cốt truyện trong tác phẩm viết theo thể loại tiểu thuyết chương hồi

- Một trang sử oanh liệt của dân tộc ta: Quang Trung đại phá 20 vạn quân Thanh, đánh đuổi giặc xâm lược ra khỏi bờ cõi

b. Kĩ năng

- Quan sát các sự việc được kể trong đoạn trích trên bản đồ  

- Cảm nhận sức trỗi dậy kì diệu của tinh thần dân tộc, cảm quan hiện thực nhạy bén, cảm hứng yêu nước của tác giả trước những sự kiện lịch sử trọng đại của dân tộc

- Liên hệ những nhân vật, sự kiện trong đoạn trích với những văn bản liên quan

2. Định hướng phát triển phẩm chất và năng lực học sinh
a. Các phẩm chất

- Yêu gia đình, quê hương đất nước

- Nhân ái, khoan dung

- Tự lập, tự tin, tự chủ, có tinh thần vượt khó

- Có trách nhiệm với cộng đồng

- Thực hiện nghĩa vụ đạo đức, tôn trọng, chấp hành kỉ luật, pháp luật

b. Các năng lực chung

- Năng lực tự học, giải quyết vấn đề, sáng tạo, giao tiếp, hợp tác, tự quản lí, sử dụng ngôn ngữ, sử dụng CNTT và truyền thông,

c. Các năng lực đặc thù
- Năng lực ngôn ngữ
- Năng lực văn học
 3. Tích hợp giáo dục quốc phòng an ninh: lòng cảm phục các anh bộ đội, dân công trong chiến dịch Điện Biên Phủ; lòng yêu nước, tinh thần quả cảm, sẵn sàng chiến đấu, hi sinh, ý thức bảo vệ và xây dựng Tổ quốc của các thế hệ cha anh trong cuộc kháng chiến chống Pháp
II. CHUẨN BỊ 

1. Thầy: Tác phẩm Hoàng Lê nhất thống chí, nhóm tác giả Ngô gia văn phái, bản đồ Quang Trung đại phá quân Thanh
2. Trò
- Đọc kỹ văn bản

- Trả lời câu hỏi phần đọc hiểu văn bản, tìm t​ư liệu về tác giả, tác phẩm
III. TỔ CHỨC DẠY VÀ HỌC     

Bước 1: Ổn định tổ chức lớp

- Kiểm tra sĩ số

- Ổn định trật tự

 Bước 2: Kiểm tra bài cũ
- Cảm nhận về nhân vật Vũ Nương trong Chuyện người con gái Nam Xương của Nguyễn Dữ

Bước 3: Tổ chức dạy và học bài mới
HOẠT ĐỘNG 1: Khởi động

- Thời gian dự kiến: 2’

- Ph​​ương pháp: thuyết trình

- Kỹ thuật : động não

	HĐ của Thầy
	HĐ của Trò
	Chuẩn kiến thức, kĩ năng cần đạt, 

năng lực cần phát triển

	*GV giới thiệu về con người, sự nghiệp  của vua Quang Trung

- Tích hợp giáo dục quốc phòng an ninh

- Ghi tên bài học
	- Nghe
	- Kĩ năng chú ý, lắng nghe

*Năng lực cần đạt

- Năng lực tự quản lí


HOẠT ĐỘNG 2: Hình thành kiến thức
- Thời gian dự kiến: 60’

- Ph​​ương pháp: vấn đáp, thuyết trình, giải quyết vấn đề, giảng bình

- Kĩ thuật: sơ đồ tư duy

	HĐ của Thầy
	HĐ của Trò
	Chuẩn kiến thức, kĩ năng cần đạt, năng lực cần phát triển

	I. HD tìm hiểu chung

* Giáo viên sử dụng phương pháp giải quyết vấn đề, thuyết trình ; Kỹ thuật sơ đồ tư duy  
H. Giới thiệu ngắn gọn về:

- Tác giả Ngô gia văn phái?

- Thể loại?

- Tác phẩm ?

- Vị trí văn bản?

*GV: TP do nhiều người trong dòng họ Ngô Thì (Thanh Oai – Hà Tây) viết. Ngô Thì Chí (1753 - 1788) làm quan thời Lê Chiêu Thống, viết 7 hồi đầu của t/p. Ngô Thì Du (1772 - 1840) làm quan dưới triều nhà Nguyễn, viết 7 hồi tiếp theo.

+ HLNTC là cuốn sách ghi chép về sự nhất thống của vương triều nhà Lê bằng văn xuôi chữ Hán viết theo thể chí, 1 thể văn cổ vừa có tính chất văn học vừa có tính chất lịch sử

+TP gồm 17 hồi. Mỗi hồi đều mở đầu bằng 2 câu tóm tắt nd chính và kết thúc bằng sự việc gây ra tình huống chưa có lời giải đáp 

H. Giải nghĩa một số từ khó?

*GV tóm tắt hồi 12,13/sgv T68

*GV HD HS đọc văn bản

H. Văn bản được chia làm mấy đoạn? Nội dung từng đoạn?

II. HD phân tích văn bản

* Giáo viên sử dụng phương pháp đọc diễn cảm, giải quyết vấn đề, thuyết trình, giảng bình Kỹ thuật động não, hoạt động nhóm, cặp đôi

*YC HS đọc đoạn 1

H. Ng. Huệ phản ứng như thế nào khi được tin quân Thanh đến TL và vua Lê thụ phong?

- Phản ứng đó cho thấy đặc điểm nào trong con người Ng. Huệ?

- Việc Ng. Huệ nghe lời tướng sĩ, lên ngôi lấy hiệu Quang Trung, tự mình đốc xuất đại binh ra Bắc cho em thấy thêm điều gì ở vị vua này?

H. Trên đường hành quân Ng. Huệ đã làm gì? Mục đích của những hành động đó?

- Em nhận xét, đánh giá gì về vua Quang Trung? (Ông là người như thế nào?)

*GV: Trong mọi tình huống, Ng. Huệ luôn luôn thể hiện là một con người hành động một cách xông xáo, nhanh gọn, có chủ đích và rất quả quyết....

- Không chỉ là 1 con người có hành động mạnh mẽ, quyết đoán mà Ng. Huệ còn là 1 người có trí tuệ sáng suốt, sâu sắc và nhạy bén....

H. Trí tuệ sáng suốt, sâu sắc và nhạy bén của Ng. Huệ được biểu hiện qua những tình huống nào?

H. Khi đến Tam Điệp, gặp Ngô Văn Sở và Phan Văn Lân “đều mang gươm trên lưng và xin chịu tội”, Ng. Huệ xử trí như thế nào?

- Em có nhận xét gì về cách xử trí đó?

-> Sáng suốt, nhạy bén trong việc xét đoán và dùng người, am hiểu tường tận tướng sĩ của mình  -> Thu phục được lòng người – Mưu lược của người cầm quân

Hết tiết 14 chuyển sang tiết 15
Ngày dạy: 

*Yêu cầu HS nhắc lại nội dung kiến thức trong tiết 1

*HDHS tìm hiểu bài

H. Đọc những lời phủ dụ – qua lời phủ dụ, em hiểu gì về mục đích của vua QT?

(Trong lời phủ dụ vua khẳng đinh điều gì? Nêu bật dã tâm của ai? Khơi gợi điều gì?)

H. Qua những lời phủ dụ quân sĩ, em đọc được thái độ, tư tưởng, tình cảm cảm xúc nào của vua QT?

-> Ý thức cao về chủ quyền đất nước, hiểu rõ dã tâm của phương Bắc, tự hào về công lao đánh đuổi ngoại xâm của cha ông, tin tưởng ở chính nghĩa của cuộc hành binh diệt Thanh lần này

*YC HS đọc từ “Vua QT lại nói.....nói khoác”

H. Đoạn văn cho ta thấy điều gì?

- Đó là những tuyên bố như thế nào? 

- Em hiểu thêm điều gì nữa ở QT qua những lời tuyên bố này?

H. Em hãy điểm nhanh lại cuộc hành quân của vua QT bắt đầu từ khi xuất quân ở Huế đến Thăng Long?

- Nêu nhận xét về cuộc hành quân, về người cầm quân?

*GV: Đến tận hôm nay ta vẫn còn kinh ngạc vì cuộc hành quân thần tốc của nghĩa quân TS do vua QT chỉ huy.... Hành quân xa, liên tục như vậy nhưng cơ nào đội nấy vẫn chỉnh tề cũng là do tài tổ chức của người cầm quân....

*Tích hợp giáo dục quốc phòng an ninh: 

- Kể chuyện bộ đội kéo pháo, dân công vận chuyển lương thực trong chiến dịch Điện Biên Phủ

- Kể chuyện về vận dụng đường lối chiến thuật trong chiến dịch Hồ Chí Minh 1975
H. Quân của vua QT đối mặt với kẻ thù trong những trận đánh nào?

- Thuyết minh ngắn gọn diễn biến và kết quả của những trận đánh đó

- Nhận xét về vai trò, hình ảnh của vua QT trong chiến trận?
- Các trận thắng ấy đã khẳng định tài năng quân sự nào của vua QT?

H. Ở đoạn này tác gỉa không chỉ ghi lại những sự kiện lịch sử diễn biến gấp gáp, khẩn trương qua từng mốc thời gian mà tác giả còn chú ý miêu tả những gì nữa?

-> Miêu tả cụ thể từng hành động, lời nói của nhân vật chính, từng trận đánh và những mưu lược tính toán, thế đối lập giữa hai đội quân: một bên thì xộc xệch, trễ nải, run sợ, một bên thì tổ chức nghiêm minh, xông xáo, dũng mãnh

H. Qua đó em có đánh giá, cảm nhận gì về vua QT?

- Nhận xét về cách viết của tác giả trong đoạn văn này?

- Vì sao các t/g Ngô gia vốn trung với nhà Lê lại có thể viết thực và hay như thế về người anh hùng Ng. Huệ?

-> Họ tôn trọng lịch sử và có ý thức dân tộc, là những cựu thần, chịu ơn sâu nghĩa nặng của nhà Lê nhưng họ đã không thể bỏ qua sự thực: ông vua nhà Lê hèn yếu đã cõng rắn cắn gà nhà và chiến công lẫy lừng của vua QT là niềm tự hào lớn lao của cả dân tộc

H. Em nhớ/biết gì về Tôn Sĩ Nghị?

-> Kéo quân sang An Nam là nhằm những lợi ích riêng, lại không muốn tốn nhiều xương máu; Hơn nữa, y còn là tên tướng bất tài. Cầm quân mà không biết tình hình thực hư ra sao, lại còn kiêu căng, tự mãn, chủ quan, khinh thường đối phương

H. Sự thảm bại của nhà Thanh được kể và miêu tả qua những chi tiết nào? Chi tiết nào hài hước nhất? Chi tiết nào bi thảm nhất?

- Nhận xét về giọng văn?

*YC HS đọc từ Vua Lê ở trong điện…..xấu hổ.

H. Đoạn trích kể chuyện gì?
H. Hành động của vua tôi Lê Chiêu Thống khi nghe tin Ngọc Hồi thất thủ?

- Em có bình luận gì về tình huống này?

=> Vì lợi ích riêng của dòng họ mà LCT và những bề tôi trung thành của ông ta đã đem vận mệnh của cả dân tộc đặt vào tay kẻ thù xâm lược, lẽ tất nhiên họ phải chịu đựng nỗi sỉ nhục của kẻ đi cầu cạnh van xin, không còn đâu tư cách của bậc quân vương -> Chịu số phận bi thảm của kẻ vong quốc (phải cạo đầu, tết tóc, ăm mặc giống như người Mãn Thanh và cuối đời gửi nắm xương tàn nơi đất khách)

H. Nhận xét về lời văn? Giọng văn?

*GV: đoạn văn miêu tả chân thực tình cảnh khốn quẫn của vua LCT, phơi bày tất cả sự thảm hại trong kết cục của một ông vua phản dân hại nước

- Là những cựu thần trung thành của nhà Lê, tác gỉa không thể không mủi lòng trước sự sụp đổ của 1 vương triều mà mình từng thờ phụng dù biết đó là kết cục không thể tránh khỏi. Lòng thương cảm của tác giả biểu hiện qua những giọt nước mắt và thái độ săn sóc tận tình của người thổ hào

III. Hướng dẫn tổng kết

*GV hướng dẫn HS sử dụng sơ đồ tư duy, tổng kết về nghệ thuật, nội dung của văn bản

- Khái quát những đặc sắc nghệ thuật, nội dung, ý nghĩa của bài thơ?


	I. Tìm hiểu chung

- Cá nhân thuyết trình theo sơ đồ tư duy

- HS khác nhận xét, bổ sung

- Cá nhân g/t nghĩa từ ngữ
- Đọc văn bản

- Cá nhân trình bày

- HS khác nhận xét, bổ sung

II. Phân tích

- Đọc đoạn văn

- Cá nhân trả lời

- HS khác bổ sung

- Cặp đôi trao đổi, trình bày

- HS khác nhận xét, bổ sung

- Cá nhân trả lời

- Cá nhân trình bày

- HS khác bổ sung

- Cá nhân trả lời

- Cá nhân đọc, trả lời

- HS khác bổ sung

- Cá nhân trả lời

- HS khác bổ sung

- Cá nhân đọc

- Cá nhân trình bày

- HS khác nhận xét, bổ sung

- Cá nhân trình bày

- HS khác nhận xét, bổ sung

- Cặp đôi trao đổi, trình bày

- HS khác nhận xét, bổ sung

- Cá nhân trình bày

- Cặp đôi trao đổi, trình bày

- HS khác nhận xét, bổ sung

- Cá nhân trình bày

- Cặp đôi trao đổi, trình bày

- HS khác nhận xét, bổ sung

- Cá nhân trả lời

- Cặp đôi trao đổi, trình bày

- HS khác nhận xét, bổ sung

- Cá nhân đọc

- Cá nhân trả lời

- Cặp đôi trao đổi, trình bày

- HS khác nhận xét, bổ sung

- Cá nhân trả lời

III. Tổng kết

- Cặp đôi trao đổi, đại diện trình bày trên sơ đồ tư duy

- HS khác nhận xét, bổ sung


	I. Tìm hiểu chung

1. Chú thích:

a. Tác giả: Ngô gia văn phái gồm những tác giả thuộc dòng họ Ngô Thì, dòng họ nổi tiếng về văn học lúc bấy giờ, ở làng tả Thanh Oai huyện Thanh Oai (nay thuộc Hà Nội)

b. Tác phẩm: Gồm 17 hồi

- Thời gian: Cuối TK 18 đầu TK 19

- Thể loại: tiểu thuyết chương hồi

- Vị trí văn bản: Nằm ở hồi thứ 14

c. Các chú thích khác:

2. Đọc 

3. Bố cục:

- Đ1: Từ đầu dến 25/12 năm Mậu Thân-> Được tin báo quân Thanh đã chiếm Thăng Long, BBV Ng.Huệ lên ngôi hoàng đế và thân chinh cầm quân dẹp giặc

- Đ2: Tiếp theo đến rồi kéo vào thành-> Cuộc hành quân thần tốc và chiến thắng lừng lẫy của vua Quang Trung

- Đ3: Còn lại-> Sự đại bại của quân tướng nhà Thanh và tình trạng thảm hại của vua tôi Lê Chiêu Thống
II. Phân tích

1. Hình tượng người anh hùng Ng. Huệ

a. Khi nghe tin báo:

- Giận lắm

- Họp các tướng sĩ

- Định thân chinh cầm quân đi ngay

-> Ngay thẳng, cương trực

- Nghe lời tướng sĩ lên ngôi, tự mình đốc quân ra Bắc

-> Biết nghe lẽ phải, có ý chí, quyết tâm đánh đuổi quân xâm lược

b. Trên đường hành quân:

- Gặp gỡ Ng. Thiếp 

- Tuyển mộ quân lính

- Mở cuộc duyệt binh ở Nghệ An

- Phủ dụ tướng sĩ

- Định kế hoạch hành quân, đánh giặc và kế hoạch đối phó với nhà Thanh sau chiến thắng

-> Tạo lòng tin, tạo thế cân bằng giữa ta và địch; khích lệ lòng yêu nước

- Là con người có hành động mạnh mẽ, quyết đoán, nhanh, gọn có chủ đích và rất quả quyết  

*Là người có trí tuệ sáng suốt, sâu sắc và nhạy bén:

+ Xét đoán và dùng người: 

- Hiểu sở trường, sở đoản của tướng sĩ: khen chê đều đúng người đúng việc -> Cách xử trí vừa có lí vừa có tình, thu phục được lòng người – Mưu lược của người cầm quân

+ Sáng suốt, nhạy bén trong việc phân tích tình hình thời cuộc và tương quan ta - địch

- Lời phủ dụ: Khẳng định chủ quyền dân tộc của ta và hành động xâm lăng phi nghĩa trái đạo trời của giặc; nêu bật dã tâm xâm lược của giặc; nêu cao truyền thống chống giặc ngoại xâm của dân tộc ta từ xưa -> Kêu gọi quân lính đồng tâm hiệp lực, ra kỉ luật nghiêm minh

- Phương lược tiến đánh đã có tính sẵn; lên sẵn kế hoạch ngoại giao sau chiến thắng; định trước ngày chiến thắng

-> Ý chí quyết thắng và tầm nhìn xa trông rộng

(Diễn biến: 25/12 xuất quân Phú Xuân. - Ngày 29 tới Nghệ An – cách Huế 350km, vừa tuyển quân, tổ chức đội ngũ, vừa duyệt binh. 30/12 tiến quân ra Tam Điệp –cách Nghệ An 150 km. Đêm 30/12 đã tiến quân ra Thăng Long. 7/1 vào ăn tết ở TL – thực tế 5 tết đã vào TL)

-> Cuộc hành quân thần tốc, tài tổ chức của người cầm quân

=> Tài dụng binh như thần

(Trận S.Gián bắt sống hết quân, trận Hà Hồi-3/1 bắt sống toàn đồn, trận Ngọc Hồi-5/1 tướng giặc thắt cổ, quân tan tác, giữa trưa 5/1 vào TL)

-> 

- Tài mưu lược của người cầm quân: bí mật, bất ngờ, vừa mềm mại vừa quyết liệt, đảm bảo thắng lợi mà tránh được hao binh tổn tướng

- Vua QT là một tổng chỉ huy đã đánh những trận thật hào hùng, thật đẹp, thắng áp đảo kẻ thù. Hình ảnh QT được khắc hoạ thật lẫm liệt

=> Người anh hùng có tính cách quả cảm, mạnh mẽ, trí tuệ sáng suốt, nhạy bén, tài dụng binh như thần, là người tổ chức và là linh hồn của của chiến công vĩ đại -> Niềm tự hào lớn lao của dân tộc

- Kể xen lẫn tả -> dựng lại không khí của trận đánh vừa có yếu tố lịch sử vừa có tính văn học

2. Sự thảm bại của quân tướng nhà Thanh và lũ vua tôi bán nước:

a. Nhà Thanh: 

- Tướng: sợ mất mật, ngựa không kịp đóng yên .... chạy

- Quân: hoảng hồn, tan tác, bỏ chạy

- Thái thú Sầm Nghi Đống thắt cổ tự vẫn

-> Các chi tiết trên đã lột tả bản chất của đội quân phi nghĩa thất bại nhục nhã ê chề.

- Giọng văn hả hê, sung sướng

b. Vua tôi bán nước:

- Vội vã rời bỏ cung điện để chạy trốn

- Gấp rút chạy, cướp thuyền đánh cá để chạy

- Cùng chạy với quân Thanh

- Luôn mấy ngày không ăn

-> Là bọn người hèn mạt, bọn chúng đã từ bỏ dân tộc, gắn vận mệnh mình với kẻ xâm lược và phải chịu số phận thảm bại

- Kể chuyện xen kẽ miêu tả, giọng văn ngậm ngùi, chua xót -> Gây được ấn tượng mạnh

III. TỔNG KẾT  

1.Nghệ thuật. 

 - Lời kể ngắn gọn hàm súc, vừa cụ thể, chân thực sống động

- Kết hợp hài hòa các yếu tố: tự sự, miêu tả, biểu cảm

- Nghệ thuật xây dựng nhân vật lịch sử khá đạm nét, hấp dẫn.

2. Nội dung: 

    Là bức tranh sinh động về người anh hùng Nguyễn Huệ - vị vua văn vâ song toàn. Thấy được tình cảnh thất bại ê chề, khốn đốn, nhôc nhã của bọn vua quan bán nước

* Ghi nhớ :SGK/72

*Năng lực cần đạt

- Năng lực tư duy, hợp tác, giao tiếp

- Năng lực giải quyết vấn đề

- Năng lực sử dụng ngôn ngữ


HOẠT ĐỘNG 3: Luyện tập
- Thời gian dự kiến: 5 - 7 phút

- Phương pháp: Vấn đáp, giải thích

- Kĩ thuật: Động não

	HĐ của Thầy
	HĐ của Trò
	Chuẩn kiến thức, kĩ năng cần đạt, 

năng lực cần phát triển

	* GV Hướng dẫn HS làm bài tập

- Theo dõi, định hướng, chữa
	- Cá nhân làm bài, trình bày

- HS khác nhận xét, bổ sung


	IV. Luyện tập
Bài tập: Tại sao nhóm tác giả Ngô gia văn Phái rất có cảm  tình với nhà Lê nhưng lại viết rất thực về Quang Trung Nguyễn Huệ?

*Năng lực cần đạt

- Năng lực tư duy, hợp tác, giao tiếp

- Năng lực giải quyết vấn đề

- Năng lực sử dụng ngôn ngữ


HOẠT ĐỘNG 4: Vận dụng    

- Thời gian dự kiến: 5’

- Ph​​ương pháp: nêu và giải quyết vấn đề

- Kĩ thuật: động não

	HĐ của Thầy
	HĐ của Trò
	Chuẩn kiến thức, kĩ năng cần đạt,

 năng lực cần phát triển

	- Hướng dẫn HS làm bài tập

- Theo dõi, định hướng, chữa
	- Cá nhân làm bài, trình bày

- HS khác nhận xét, bổ sung


	* Dựa theo tác phẩm, hãy viết 1 đoạn văn ngắn miêu tả lại chiến công thần tốc đại phá quân Thanh của vua QT từ tối 30 Tết đến ngày mồng 5 tháng Giêng năm Kỷ Dậu.

*Năng lực cần đạt

- Năng lực tư duy, hợp tác, giao tiếp

- Năng lực giải quyết vấn đề

- Năng lực sử dụng ngôn ngữ


Bước 4: Giao bài, hướng dẫn học bài và chuẩn bị bài ở nhà 2 phút

1. Giao bài, hướng dẫn học bài 

- Nắm được nội dung bài học

- Làm bài tập  trong vởi bài tập

- Tự đọc: Chuyện cũ trong phủ chúa Trịnh

2. Chuẩn bị bài mới: 

- Soạn Truyện Kiều  của Nguyễn Du 

- Đọc, trả lời câu hỏi/sgk 
             Ngày 14  tháng 9 năm 2021

Xác nhận của TTCM
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Nguyễn Thị Thùy
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TiÕt 16                                         

 truyện Kiều của nguyễn du

I. MỤC TIÊU

Sau khi học xong bài, học sinh có

a. Kiến thức

- Bước đầu làm quen với thể loại truyện, thơ Nôm trong văn học trung đại.
- Cuộc đời và sự nghiệp sáng tác của Nguyễn Du.
- Nhân vật,sự kiện, cốt truyện của truyện Kiều

- Thể thơ lục bát truyền thống của dân tộc trong một tác phẩm văn học trung đại.

b. Kĩ năng

- Đọc hiểu một tác phẩm truyện thơ Nôm trong văn học trung đại.

- Nhận ra những đặc điểm nổi bật về cuộc đời và sáng tác của một tác giả văn học trung đại

- Hiểu và lí giải được vị trí của tác phẩm truyện Kiều và đóng góp của Nguyễn Du cho kho tàng văn học dân tộc.

2. Định hướng phát triển phẩm chất và năng lực

a. Các phẩm chất: siêng năng, yêu thương con người, chia sẻ, cảm thông

b. Các năng lực chung: tư duy, giao tiếp, sáng tạo, tự học, hợp tác, sử dụng ngôn ngữ
c. Các năng lực chuyên biệt: giao tiếp tiếng Việt, cảm thụ thẩm mỹ
II. chuẩn bị 
1. Thầy

- Giáo án điện tử, tranh minh hoạ.

- Phương pháp: đàm thoại, vấn đáp, thảo luận.

2. Trò

- Soạn bài tr​ước khi đến lớp.

- Sưu tầm tư liệu về tác giả Nguyễn Du và Truyện Kiều.

III. tổ chức dạy và học

Bước1. ổn định tổ chức

Bước2. Kiểm tra bài cũ. 

Hãy nêu nội dung và nghệ thuật chính của hồi thứ 14- Hoàng Lê nhất  thống chí?

Bước 3. Tổ chức dạy học bài mới 

HOẠT ĐỘNG 1: Khởi động
- Thời gian dự kiến: 2’

- Phương pháp: Thuyết trình

- Kĩ thuật: Động não

	HĐ của Thầy
	HĐ của Trò
	Chuẩn kiến thức, kĩ năng cần đạt, 

năng lực cần phát triển

	GV giới thiệu bài
	- Chú ý, lắng nghe

- Ghi bài
	*Năng lực cần đạt

- Năng lực tư duy




HOẠT ĐỘNG 2: Hình thành kiến thức 
- Thời gian dự kiến: 75 – 80’
- Phương pháp: Đọc diễn cảm, vấn đáp, giải quyết vấn đề, thuyết trình, giảng 

                         bình, thảo luận nhóm
- Kĩ thuật: Động não, thảo luận nhóm, cặp đôi
	HĐ của Thầy
	HĐ của Trò
	Chuẩn kiến thức, kĩ năng cần đạt, 

năng lực cần phát triển

	 I. Hướng dẫn tìm hiểu NguyÔn Du

*GV sử dụng phương pháp vấn đáp, giải quyết vấn đề, giảng bình; kĩ thuật thảo luận nhóm, cặp đôi  hướng dẫn HS tìm hiểu theo các câu hỏi sau
	I. NguyÔn Du


	I. NguyÔn Du



	 * Yêu cầu HS theo dõi phần tác giả trang 77 sách giáo khoa                .

- Giới thiệu bức tranh tượng đài Nguyễn Du.

* Hãy nêu những nét cơ bản về  Nguyễn Du? 

* Nguyễn Du sinh trưởng trong 1 gia đình ntn? Điều đó có ảnh hưởng gỡ đến sự nghiệp sáng tác của ông.

- Ông được thừa hưởng sự giàu sang phú quý, có điều kiện học hành, đặc biệt được thừa hưởng truyền thống văn chương.

GV: Có thể nói dòng họ của ND gọi là dòng dõi thư hương. Vì thế mà lúc bấy giờ, người ta thường lưu truyền nhau 1 câu thơ nói về gia đình ông: “ Bao giờ Ngàn Hồng hết cây

 Sông Rum hết nước, họ này hết quan”.              ( “Ngàn Hống”: núi rừng  Hồng Lĩnh; “Sông Rum” : sông Lam, ở đây là chữ Nôm cổ. Ý cả câu: Khi nào mà núi rừng  Hồng Lĩnh không còn cây, dòng sông Lam không còn nước thì lúc đó dòng họ này mới hết người làm quan)
Thế mới thấy gia đình ông có truyền thống học hành thi cử đỗ đạt, nhiều đời làm quan lớn trong triều. 
	- HS theo dõi 

- Đại diện nhóm trình bày 

- HS khác nhận xét, bổ sung 

- Cá nhân trả lời

- HS khác nhận xét, bổ sung


	 - Nguyễn Du (1765-1820), tên chữ là Tố Như, tên hiệu là Thanh Hiên.
1. Quê hương và gia đình:
a. Quê hương:

- Quê ông ở làng Tiên Điền, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh. Đó là một vùng quê nghèo, thiên nhiên khắc nghiệt nhưng còn g là địa linh, nơi sinh ra những bậc anh tài, hào kiệt. 
- Nguyễn Du sinh ra và lớn lên ở kinh thành Thăng Long nghìn năm văn hiến, lộng lẫy và hào hoa.

b. Gia đình:

- Nguyễn Du xuất thân trong một gia đinh đại quí tộc, nhiều đời làm quan to dưới triều vua Lê, chúa Trịnh và có truyền thống về văn học:

+ Cha ông là Nguyễn Nghiễm, từng ở ngôi Tể tướng mười lăm năm.
+ Mẹ ông là Trần Thị Tần, vợ thứ, người Bắc Ninh, có tài hát xướng.
+ Anh cùng cha khác mẹ là Nguyễn Khản, làm chức Tham tụng (ngang Thừa tướng) trong phủ chúa Trịnh

	* Ông sinh ra và sống trong 1 thời đại có gỡ đặc biệt ? 

Tích hợp lịch sử VN giai đoạn cuối thế kỷ XVIII- đầu XIX

	- Cá nhân trả lời

- HS khác nhận xét, bổ sung


	2. Thời đại:

- Nguyễn Du sống vào nửa cuối TK XVIII – nửa đầu TK XIX trong hoàn cảnh xã hội có nhiều biến động dữ dội:
+ Chế độ phong kiến Việt Nam khủng hoảng trầm trọng, các tập đoàn phong kiến tranh giành quyền lực, chém giết lẫn nhau, đời sống nhân dân vô cùng cực khổ, xã hội loạn lạc, tăm tối. Nhà thơ Chế Lan Viên đã viết về thời đại Nguyễn Du sống:

“Cha ông ta từng đấm nát tay trước cánh cửa cuộc đời. Cửa vẫn đóng và đời im ỉm khoá. Những pho tượng chùa Tây Phương không biết cách trả lời. Cả dân tộc đói nghèo trong rơm rạ”.

+ Bão táp phong trào nông dân khởi nghĩa nổi lên khắp nơi,đỉnh cao là khởi nghĩa Tây Sơn đánh đổ các tập đoàn phong kiến thống trị, quét sạch hai mươi vạn quân Thanh xâm lược.

	* Em thấy thời đại lịch sử như vậy có tác động ntn đến Nguyễn Du và Truyện Kiều ?


	- Cá nhân trả lời

- HS khác nhận xét, bổ sung


	- Tác động đến tư tưởng, tình cảm, nhận thức của ông, ông hướng ngòi bút vào hiện thực.

- Thời đại ấy đã được Nguyễn Du viết trong “Truyện Kiều” bằng hai câu thơ mở đầu:

     “Trăm năm trong cõi người ta,
Chữ tài chữ mệnh khéo là ghét nhau.
     Trải qua một cuộc bể dâu,
Những điều trông thấy mà đau đớn lòng”.

	H: Kết hợp t​ư liệu trong SGK và vốn hiểu biết cả em, hãy thuyết minh đôi nét về cuộc đời của Nguyễn Du?

H: Em có nhận xét gì về cuộc đời của ông.
H: Cuộc đời ấy có ảnh hưởng gì tới việc sáng tác văn ch​ương nói chung và truyện Kiều nói riêng?

GV kết luận


	- Cá nhân trả lời

- HS khác nhận xét, bổ sung

- Cá nhân trả lời

- Cá nhân trả lời

- HS khác nhận xét, bổ sung


	3. Cuộc đời:

Ông đi nhiều nơi, tiếp xúc với nhiều ng​ười.

- Cuộc đời từng trải, vốn sống phong phú, nhận thức sâu rộng đã tạo cho Nguyễn Du niềm th​ương cảm sâu sắc với những đau khổ của nhân dân, tạo điều kiện cho ông hướng ngòi bút của mình vào hiện thực.

- 15 năm l​ưu lạc của Thuý Kiều phần nào cũng phảng phất cuộc đời của Nguyễn Du trong 10 năm phiêu bạt. Tác giả Mông Liên Đường trong lời tựa truyện kiều có nói: '' lời văn tả ra hình nh​ư có máu và nước mắt thấm trên trang giấy.....
- Nguyễn Du quả là một thiên tài văn học, một nhà nhân đạo chủ nghĩa lớn.



	Trình bày về sự nghiệp sáng tác của ông?

GV: Với tác phẩm Truyện Kiều đã đưa ND lên đỉnh cao của nền thi ca dân tộc, xứng đáng được tôn vinh“Thiên cổ văn chương thiên cổ sư“


	- Cá nhân trả lời

- HS khác nhận xét, bổ sung


	- Có nhiều tác phẩm văn học chữ Hán và chữ Nôm. 

- TP chính: 

 + Chữ Hán có 3 tập:

1. Thanh Hiên thi tập (1787- 1801) có 78 bài được viết trước khi ông ra làm quan cho nhà Nguyễn.

2. Nam trung tạp ngâm (1805- 1812) có 40 bài viết trong thời gian ông ở Huế, Quảng Bình.

3. Bắc hành tạp lục  (1813- 1814) có 131 bài viết trong thời gian ông đi sứ Trung Quốc.

              =>Với tổng số 243 bài

+ Chữ Nôm có:

1. Văn chiêu hồn ( Văn tế thập loại chúng sinh ) bài văn tế này sau một mùa dịch khủng khiếp làm hằng triệu người chết, khắp non sông đất nước âm khí nặng nề, và ở khắp các chùa, người ta đều lập đàn giải thoát để cầu siêu cho hàng triệu linh hồn. 

2.Truyện Kiều (Đoạn trường tân thanh)

	
	
	

	II. Hướng dẫn tìm hiểu Truyện Kiều

*GV sử dụng phương pháp vấn đáp, giải quyết vấn đề, giảng bình; kĩ thuật thảo luận nhóm, cặp đôi  hướng dẫn HS tìm hiểu theo các câu hỏi sau
	II. Truyện Kiều


	II. Truyện Kiều

1. Nguồn gốc



	H. Nêu nguồn gốc? Thời điểm sáng tác? Thể loại của Truyện Kiều ? 
	- Đại diện nhóm trình bày 

- HS khác nhận xét, bổ sung 


	- Dựa theo cốt truyện “Kim Vân Kiều truyện” của Thanh Tâm Tài Nhân - Trung Quốc. Nhưng phần sáng tạo của Nguyễn Du là rất lớn.

- Thời điểm sáng tác: (1805- 1809)

	GV: Giới thiệu ảnh chụp “ truyện Kiều” được dịch ra tiếng Pháp, tiếng Anh, tiếng Nga.

H. Nội dung chính của T/p là gì  ?


	- Cá nhân trả lời

- HS khác nhận xét, bổ sung


	* Nội dung chính
T.Kiều là 1 bức tranh hiện thực về XH bất công, tàn bạo, là tiếng nói thương cảm trước số phận bi kịch của con người, tiếng nói lên án những thế lực xấu xa & khẳng định tài năng phẩm chất thể hiện khát vọng chân chính của con người.

	H. Dựa vào cách chia trong SGK hãy tóm tắt truyện (T/P chia thành mấy phần lớn? ND mỗi phần) 


	
	2. Tóm tắt.

- Gồm 3 phần .

      + Gặp gỡ và đính ước.

      + Gia biến và lưu lạc.

      + Đoàn tụ.

	H. Nêu giá trị ND của Truyện Kiều.? 


	
	3. Giá trị nội dung, nghệ thuật.

a. Giá trị nội dung.

- Truyện Kiều có 2 giá trị lớn:

* Giá trị hiện thực: T.Kiều là bức tranh hiện thực XHPK bất công tàn bạo, (với những thế lực PK, các loại người buôn thịt bán người, đồng tiền đổi trắng thay đen) chà đạp lên con người, đặc biệt là số phận người phụ nữ. 

* Giá trị nhân đạo: T.Kiều là tiếng nói thương cảm trước số phận bi kịch của con người, tiếng nói lên án, tố cáo những thế lực xấu xa, khẳng định và đề cao tài năng, nhân phẩm và những khát vọng chân chính của con người.

	H. Nêu giá trị NT của T.Kiều ?

- Nghệ thuật tự sự có bước phát triển vượt bậc, ngôn ngữ kể chuyện đã có cả ba hình thức: Trực tiếp (lời nhân vật), gián tiếp (lời tg), nửa trực tiếp (lời tg nhưng mang suy nghĩ giọng điệu của nhân vật & ngược lại). 

- NT miêu tả thiên nhiên đa dạng : Bên cạnh những những bức tranh thiên nhiên sinh động  là những bức tranh tả cảnh ngụ tình.

- NT tả cảnh, tả người, tả tình rất biến hoá, đa dạng & phong phú, lúc thì bó t phá ước lệ, tượng trưng, lúc thì hiện thực.... ngoại hình & tâm lí nhân vật được khắc hoạ một cách sâu sắc, tinh tế, cá thể hoá cao độ.

- Thành ngữ, tục ngữ, ca dao VN được vận dụng rất tài tình. 
	- Cặp đôi trao đổi, trình bày

- HS khác nhận xét, bổ sung


	b. Giá trị nghệ thuật.

- Về ngôn ngữ: Tiếng Việt trong truyện Kiều hết sức giàu đẹp vừa có khả năng biểu đạt vừa có khả năng biểu cảm và có tính thẩm mĩ cao.

- Về thể loại: Thể thơ lục bát đạt tới đỉnh cao điêu luyện. 

- Nghệ thuật miêu tả thiên nhiên đa dạng, tài tình.

- XD nhân vật thành công.



	H. Nêu ảnh hưởng của tác phẩm Truyện Kiều ?


	- Cặp đôi trao đổi, trình bày

- HS khác nhận xét, bổ sung


	4. Ảnh hưởng của tác phẩm:

- “Truyện Kiều” hàng trăm năm được lưu truyền rộng rãi và có sức chinh phục lớn đối với mọi tầng lớp độc giả.

+“Truyện Kiều” không biết tự bao giờ đã đi vào đời sống của nhân dân, và đã trở thành lời ăn tiếng nói của những người dân bình dị nhất cho đến những người trí thức, am hiểu về văn chương bác học.

+ Trong thơ xưa người ta thấy có rất nhiều câu có vận dụng những hình ảnh trong “Truyện Kiều”. Ví dụ:

    “Sen xa hồ, sen khô hồ cạn,

Liễu xa đào, liễu ngả liễu nghiêng.

    Anh xa em như bến xa thuyền.

Như Thúy Kiều xa Kim Trọng, biết mấy niên cho tái hồi!”

+ “Truyện Kiều” đã trở thành sức sống của dân tộc, là thứ thưởng ngoạn cho tao nhân mặc khách của mọi thời. Người xưa có câu:

   “Làm trai biết đánh tổ tôm

Uống trà mạn hảo, xem Nôm Thúy Kiều”.

- “Truyện Kiều” còn được giới thiệu rộng rãi ở nhiều nước trên thế giới. Người ta đã dịch “Truyện Kiều” ra nhiều thứ tiếng và nhiều người nước ngoài đã nghiên cứu về “Truyện Kiều”.
*Năng lực cần đạt

- Năng lực tư duy, hợp tác, giao tiếp

- Năng lực giải quyết vấn đề

- Năng lực ngôn ngữ


HOẠT ĐỘNG 3:Luyện tập
- Thời gian dự kiến: 5 - 7 phút

- Phương pháp: Vấn đáp, giải thích

- Kĩ thuật: Động não

	HĐ của Thầy
	HĐ của Trò
	Chuẩn kiến thức, kĩ năng cần đạt, 

năng lực cần phát triển

	*GV hướng dẫn HS làm bài

GV nhận xét, chốt
	- Cá nhân làm bài, trình bày
	Có ý kiến cho rằng: Truyện Kiều là viên ngọc sáng trong kho tàng thi ca tiếng Việt. Em hiểu câu nói đó bàn về phương diện nào của truyện Kiều ? Vì sao? 

*Năng lực cần đạt

- Năng lực tư duy, hợp tác, giao tiếp

- Năng lực giải quyết vấn đề

- Năng lực ngôn ngữ


HOẠT ĐỘNG 4: Vận dụng

- Thời gian dự kiến: 3 - 5 phút

- Phương pháp: Vấn đáp, giải thích

- Kĩ thuật: Động não

	HĐ của Thầy
	HĐ của Trò
	Chuẩn kiến thức, kĩ năng cần đạt, 

năng lực cần phát triển

	*GV hướng dẫn HS viết đoạn văn, chữa bài 


	- Viết đoạn văn

- Trình bày

- HS khác nhận xét, bổ sung
	* Viết đoạn văn truyết minh về tác giả Nguyễn Du và Truyện Kiều.
*Năng lực cần đạt

- Năng lực tư duy, hợp tác, giao tiếp

- Năng lực giải quyết vấn đề

- Năng lực ngôn ngữ


Bước 4: Giao bài, hướng dẫn học bài và chuẩn bị bài ở nhà 2 phút

1. Giao bài, hướng dẫn học bài 

- Nắm được nội dung bài học

- Làm bài tập  trong vở bài tập

2. Chuẩn bị bài mới: 

- Soạn Nghị luận về một tác phẩm truyện (hoặc đoạn trích)
- Đọc, trả lời câu hỏi/sgk
	Ngày soạn: 20/9/2021
	Dạy
	Ngày
	

	
	
	Tiết
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TIẾT 17
NGHỊ LUẬN VỀ TÁC PHẨM TRUYỆN

(HOẶC ĐOẠN TRÍCH)
I. MỤC TIÊU

1. Kiến thức, kĩ năng
a. Kiến thức

- Hiểu rõ khái niệm và yêu cầu của bài văn nghị luận về tác phẩm truyện (hoặc đoạn trích), biết cách làm những bài nghị luận này.

- Hiểu những yêu cầu đối với bài văn nghị luận về tác phẩm truyện (hoặc đoạn trích).

- Hiểu cách tạo lập văn bản nghị luận về tác phẩm truyện (hoặc đoạn trích). 

b. Kĩ năng: Hình thành được kĩ năng:

- Nhận diện được bài văn nghị luận về tác phẩm truyện (hoặc đoạn trích).

- Đưa ra được những nhận xét đánh giá về tác phẩm truyện (hoặc đoạn trích) đã học trong chương trình.
2. Định hướng phát triển phẩm chất và năng lực học sinh


a. Các phẩm chất: Tự lập, tự tin, tự chủ và tinh thần vượt khó.
b. Các năng lực chung: Năng lực giải quyết vấn đề, hợp tác.

c. Các năng lực đặc thù: Năng lực ngôn ngữ, năng lực văn học
II. CHUẨN BỊ:
1. Giáo viên: Soạn bài, bảng phụ.

2. Học sinh: Đọc kĩ bài, trả lời các câu hỏi trong SGK.
III. TỔ CHỨC DẠY VÀ HỌC

 1. Ổn định tổ chức lớp: KTSS

 2. Kiểm tra bài cũ : (2’)Em hãy nêu cách làm bài nghị luận về một vấn đề tư tưởng đạo lí?

 3. Bài mới
HOẠT ĐỘNG 1 : Khởi động
- Phương pháp : thuyết trình

- Kĩ thuật : vấn đáp, động não

- Thời gian:2’

	Hoạt động của thầy
	HĐ của trò
	Chuẩn KTKN cần đạt, năng lực cần phát triển

	GV dẫn vào bài: Bài nghị luận về tác phẩm truyện (hoặc đoạn trích) thuộc loại nghị luận văn học, là bài văn nhận xét, đánh giá về nhân vật, sự kiện chủ đề hay nghệ thuật của tác phẩm truyện (hoặc đoạn trích). Đề bài nghị luận có thể ra về nhân vật, về chủ đề, về cốt truyện hay về nghệ thuật của tác phẩm. Tiết học ngày hôm nay, các em sẽ tìm hiểu ...
	- HS lắng nghe

- HS ghi bài
	- Rèn kĩ năng lắng nghe

- Rèn kĩ năng ghi bài
* Phát triển năng lực: tư duy



HOẠT ĐỘNG 2: Hình thành kiến thức
- Phương pháp : vấn đáp, giải thích, minh hoạ.

- Kĩ thuật: Động não; Tìm theo nhóm, trình bày.

- Thời gian: 20’
	Hoạt động của Thầy
	Hoạt động của Trò
	Chuẩn KTKN cần đạt, năng lực cần phát triển

	* Gọi 2 HS đọc văn bản trong SGK/ 61

 Cho học sinh hoạt động nhóm bàn

1. Vấn đề nghị luận của văn bản này là gì? Hãy đặt một nhan đề thích hợp cho văn bản?

+ Xao xuyến Sa Pa

+ Hình ảnh anh thanh niên làm công tác khí tượng trong truyện "Lặng lẽ Sa Pa" của Nguyễn Thành Long.
2. Vấn đề nghị luận được người viết triển khai qua những luận điểm nào? Tìm những câu nêu lên hoặc cô đúc luận điểm của văn bản?

3. Nhận xét về vịêc lập luận và sử dụng luận cứ của người viết?

GV chốt.

=> Vậy em hiểu thế nào là nghị luận về tác phẩm truyện (hoặc đoạn trích)?

- Yêu cầu về nội dung của bài nghị luận này là gì?

- Bài nghị luận có  hình thức như thế nào?

GV gọi HS đọc phần ghi nhớ/ SGK/ 21
	* Gọi 2 HS đọc văn bản trong SGK/ 61.

Hoạt động nhóm bàn.

Trình bày, nhận xét, bổ sung.

HS xác định vấn đề, đặt nhan đề khác

HS khái quát, bổ sung.

- HS đọc phần ghi nhớ/ SGK
	I. Tìm hiểu bài nghị luận về tác phẩm truyện (hoặc đoạn trích)

1. Ví dụ

2. Nhận xét

* Vấn đề nghị luận của văn bản này là : "Vẻ đẹp của nhân vật anh thanh niên trong truyện ngắn "Lặng lẽ Sa Pa" của Nguyễn Thành Long.

- Nhan đề: + Sa Pa không lặng lẽ

* Các câu mang luân điểm trong văn bản
a. Đoạn 1:

- Hai câu: "Dù được ...khâm phục. Trong đó, anh...mờ".

b. Đoạn 2: "Trước tiên, nhân vật...của mình".

c. Đoạn 3: "Nhưng anh thanh niên...chu đáo"

d. Đoạn 4: " Công việc vất vả... khiêm tốn".

e. Đoạn 5: Hai câu "Cuộc sống...thầm lặng? Những con người...yêu".

* Nhận xét
- Mỗi luận điểm đều được tác giả phân tích, chứng minh một cách thuyết phục, có sức hấp dẫn người đọc.

- Các luận cứ được sử dụng đều xác đáng, sinh động bởi đó là những chi tiết, hình ảnh đặc sắc của tác phẩm.

* Ghi nhớ: SGK/ 21

* Phát triển năng lực: tư duy, giải quyết vấn đề

	HOẠT ĐỘNG 3: LUYỆN TẬP

- Phương pháp: thảo luận nhóm , thuyết trình, phân tích

- Kĩ thuật: Động não

- Thời gian: 20’

	Hoạt động của Thầy
	Hoạt động của Trò
	Chuẩn KTKN cần đạt, năng lực cần phát triển

	* Gọi HS đọc bài tập trong SGK/ 63.

Yêu cầu HS trả lời các câu hỏi của bài.

GV nhận xét.
	* Yêu cầu HS đọc bài tập trong SGK/63.

* HS hoạt động độc lập.

Trình bày, nhận xét.


	II. Luyện tập 

1. Văn bản nghị lụân về "Tình thế lựa chọn sống - chết và vẻ đẹp tâm hồn của nhân vạt Lão Hạc"

2. Câu văn mang luận điểm: "Từ việc miêu tả...từ đầu".

3. Tác giả tập trung vào việc phân tích những diễn biến trong nội tâm của nhân vật vì đó là một quá trình "chuẩn bị" cho cái chết dữ dội của nhân vật. Nói cách khác, cái chết chỉ là kết quả của một "cuộc chién đấu giằng xé" trong tâm hồn nhân của vật. 


HOẠT ĐỘNG 4: Vận dụng
- Phương pháp: vấn đáp
- Kĩ thuật: Động não
- Thời gian: 5’
	HĐ của Thầy
	HĐ của Trò
	Chuẩn kiến thức, kĩ năng cần đạt, năng lực cần phát triển

	Dùng lời văn của em nêu một vài cảm nhận về nhân vật bé Thu trong truyện ngắn CLN của Nguyễn Quang Sáng.
	- HS trả lời
	* Năng lực cần đạt

- Năng lực tư duy

- Năng lực giao tiếp

- Năng lực ngôn ngữ


HOẠT ĐỘNG 5: Tìm tòi, mở rộng
IV.  Hướng dẫn bài tập về nhà: 2’ 

- Học thuộc phần ghi nhớ SGK/63. 

- Viết bài nghị luận về một tác phẩm truyện (hoặc đoạn trích) dựa vào dàn ý trên.

- Chuẩn bị bài: Các làm bài nghị luận về tác phẩm truyện (hoặc đoạn trích).

                        ( Đọc kĩ và trả lời các câu hỏi trong SGK) 

	Ngày soạn: 20/9/2021
	Dạy
	Ngày
	

	
	
	Tiết
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TIẾT 18,19
CÁCH LÀM BÀI NGHỊ LUẬN

VỀ TÁC PHẨM TRUYỆN (HOẶC ĐOẠN TRÍCH)
I. MỤC TIÊU

1. Kiến thức, kĩ năng
a. Kiến thức

- Nắm được yêu cầu biết cách làm bài nghị luận về một tác phẩm truyện (hoặc đoạn trích).

- Đề bài nghị luận về một tác phẩm truyện (hoặc đoạn trích).

- Các bước làm bài nghị luận về tác phẩm truyện (hoặc đoạn trích).

b. Kĩ năng: Hình thành được kĩ năng:

- Xác định yêu cầu, nội dung và hình thức của một bài văn nghị luận về một tác phẩm truyện (hoặc đoạn trích).

- Tìm hiểu đề, tìm ý, lập dàn bài, viết bài, đọc lại bài viết và sửa chữa cho bài nghị luận về tác phẩm truyện (hoặc đoạn trích).

2. Định hướng phát triển phẩm chất và năng lực học sinh


a. Các phẩm chất: Nhân ái, khoan dung.

b. Các năng lực chung: Năng lực giải quyết vấn đề, thẩm mỹ, ngôn ngữ và giao tiếp.

c. Các năng lực đặc thù: Năng lực văn họ, năng lực ngôn ngữ
II. CHUẨN BỊ:
1. Giáo viên: Soạn bài, bảng phụ.

2. Học sinh: Đọc kĩ bài, trả lời các câu hỏi trong SGK.
III. TỔ CHỨC DẠY VÀ HỌC

 1. Ổn định tổ chức lớp: KTSS

 2. Kiểm tra bài cũ

- Em hiểu thế nào là nghị luận về tác phẩm truyện (hoặc đoạn trích)?

- Yêu cầu về nội dung của bài nghị luận này là gì?

- Bài nghị luận có  hình thức như thế nào?

 3. Bài mới

HOẠT ĐỘNG 1: KHỞI ĐỘNG
- Phương pháp : thuyết trình

- Kĩ thuật : vấn đáp, động não

- Thời gian : 2’

   Kiểm tra việc chuẩn bị bài của HS

HOẠT ĐỘNG 2, 3: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC, LUYỆN TẬP
- Phương pháp : vấn đáp, giải thích.

- Kĩ thuật: Động não

- Thời gian : 30’

	Hoạt động của Thầy
	Hđộng của Trò
	Chuẩn kiến thức, kĩ năng cần đạt, năng lực cần phát triển

	* 2 HS đọc các đề bài  trong SGK/ 64.

1. Các đề bài trên yêu cầu nghị luận về vấn đề gì?

2. Các từ "suy nghĩ", "phân tích" cho ta biết giữa các đề bài có sự giống và khác nhau như thế nào?

? Vậy em hiểu thế nào là nghị luận một tác phẩm truyện (hoặc đoạn trích)?

 HS đọc phần ghi nhớ/ SGK
	- HS đọc

- Xác định yêu cầu đề

- Suy nghĩ, trả lời

- HS so sánh

- HS trả lời.

- Đọc ghi nhớ.
	I. Đề bài nghị luận về tác phẩm truyện (hoặc đoạn trích)

1. Đọc các đề bài

2. Nhận xét

- Các đề bài nghị luận về:

- Đề 1: Nghị lụân về  "thân phận người phụ nữ trong xã hội cũ".

- Đề 2: Nghị lụân về "diễn biến cốt truyện"

- Đề 3: Nghị lụân về "thân phận Thuý Kiều"

- Đề 4: Nghị lụân về "đời sống tình cảm gia đình trong chiến tranh"

2. So sánh

* Giống nhau: đều là kiểu bài nghị luận về tác phẩm truyện (hoặc đoạn trích)

* Khác nhau: 

- "Suy nghĩ" là xuất phát từ sự cảm, hiểu của mình để nhận xét, đánh giá tác phẩm.

- "Phân tích" là xuất phát từ tác phẩm (cốt truyện, nhân vật, sự việc, tình tiết,...) để lập luận và sau đó nhận xét, đành giá tác phẩm.

* Ghi nhớ/ SGK
* Phát triển năng lực tư duy, giao tiếp, hợp tác, …

	* Yêu cầu HS đọc đề bài trong SGK

Nêu các bước làm một bài văn nghi luận?

* Tìm hiểu đề:

- Xác định yêu cầu của đề?

- Phương pháp?

* Tìm ý:

- Cái gì là nét nổi bật nhất ở nhân vật ông Hai?

- Tình yêu làng, yêu nước của ông Hai bộc lộ trong tình huống nào?

- Tình cảm ấy có đặc điểm gì ở hoàn cảnh cụ thể lúc bấy giờ?

- Những chi tiết nghệ thuật nào chứng tỏ một cách sinh động, thú vị tình yêu làng và lòng yêu nước ấy (về tâm trạng, về cử chỉ, hành động, lời nói,...)?

Dựa vào phần tìm ý, em hãy lập dàn ý đề bài trên?

GV cung cấp dàn ý chi tiết.

A. Mở bài: Giới thiệu truyện ngắn "Làng" và nhân vật ông Hai, đồng thời đánh giá ngắn gọn thành công của tác giả trong việc  xây dựng nhân vật này.

B. Thân bài:

* Tình yêu làng gắn bó, hoà quyện với lòng yêu nước:

- Khi tản cư, ông Hai nghĩ đến những ngày hoạt động kháng chiến giữ làng cùng anh em đồng đội;...

- Khi tình cờ nghe tin làng theo giặc, ông sững sờ, nghẹn ngào và có mặc cảm xấu hổ, bẽ bàng với ý nghĩ: "Làng ...thù!"

- Khi được tin cải chính thì ông Hai lại rang rỡ, lại hào hứng kể chuyện làng và rất tự hào về cái làng của mình.

* Nghệ thuật xây dựng nhân vật:

C. Kết bài:

 N1: Viết phần mở bài.

N2: Viết phần thân bài (một ý về nội dung)

N3: Viết phần kết bài.

* Gọi HS đọc phần ghi nhớ SGK 
	* HS đọc đề bài 

Hs trả lời.

HS thực hiện các bước, trình bày, nhận xét , bổ sung.

- HS quan sát

- HS lập dàn ý

- Trình bày, nhận xét

- HS quan sát

- HS viết bài

- Trình bày, nhận xét

HS rút ra ghi nhớ
	II. Các bước làm bài nghị luận về tác phẩm truyện (hoặc đoạn trích) 

Cho đề bài: Suy nghĩ về nhân vật ông Hai trong truyện ngắn "Làng" của Kim Lân.

1.Tìm hiểu đề, tìm ý

 a. Tìm hiểu đề

- Yêu cầu: nghị luận về nhân vật trong tác phẩm.

- Phương pháp: xuất phát từ sự cảm hiểu của bản thân.

 b. Tìm ý:

- Phẩm chất điển hình của nhân vật ông Hai: tình yêu làng gắn bó, hoà quyện với lòng yêu nước (nét mới trong đời sống tinh thần của người nông dân trong cuộc kháng

chiến Pháp).

- Biểu hiện của phẩm chất điển hình:

+ Các tình huống bộc lộ tình yêu làng, yêu nước.

+ Các chi tiết nghệ  thuật (tâm trạng, lời nói, cử chỉ, hành động...) chứng tỏ tình yêu làng, yêu nước?

+ ý nghĩa của tình cảm mối mẻ ấy của nhân vật?

2. Lập dàn bài

A. Mở bài: 

B. Thân bài:

* Tình yêu làng gắn bó, hoà quyện với lòng yêu nước:

* Nghệ thuật xây dựng nhân vật:

C. Kết bài

3. Viết bài

4. Đọc lại bài viết và sửa chữa

* Ghi nhớ :SGK

* Phát triển năng lực tư duy, giao tiếp, hợp tác, …

	* Gọi HS đọc đề bài SGK/68.

* N1, 2: Viết phần thân bài.

* N3, 4: Viết phần mở bài.

GV sửa chữa.
	* HS đọc đề bài SGK.

* Hoạt động cá nhân theo phạm vi nhóm.

Trình bày, nhận xét.


	III. Luyện tập 

Đề bài: Suy nghĩ của em về truyện ngắn "Lão Hạc" của Nam Cao.

* Mở bài (trực tiếp):

   Truyện ngắn "Lão Hạc " của Nam Cao đã để lại cho em những suy nghĩ sâu sắc về số phận của người nông dân trong xã hội cũ. Lão Hạc không chỉ là một người nông dân  bị bần cùng hoá vì đói nghèo, tối tăm như bao nhiêu người nông dân khác, mà có lẽ lão còn là một kiểu "nạn nhân" của bổn phận làm cha. Đây chính là tấn bi kịch tinh thần đầy nước mắt của người nông dân nghèo, nhưng giàu lòng tự trọng và luôn tự vấn lương tâm của mình một cách nghiêm khắc.


HOẠT ĐỘNG 4: Tìm tòi, mở rộng

- Thời gian dự kiến: 2’

- Ph​​ương pháp: 

- Kĩ thuật: động não

	HĐ của Thầy
	HĐ của Trò
	Chuẩn kiến thức, kĩ năng cần đạt, năng lực cần phát triển


	- HD HS tìm thông tin, tư liệu
	- Trao đổi thông tin, tư liệu
	- Tư liệu về bài văn nghị luận về tác phẩm văn học (truyện)
* Năng lực cần đạt

- Năng lực tư duy, hợp tác, giao tiếp, gq vấn đề


Bước 4. giao bài, hướng dẫn học bài và chuẩn bị bài ở nhà: 2’

1. Bài tập

- Học thuộc phần ghi nhớ SGK/68

- Ôn lại các bước làm bài văn nghị luận về tác phẩm truyện (hoặc đoạn trích)

- Nắm chắc yêu cầu của từng phần Mở bài, Thân bài, Kết bài

2. Chuẩn bị bài: Viết bài tập làm văn số 6: Trình bày cảm nhận về nhân vật ông Hai trong đoạn trích: “Ông lão náo nức ra khỏi phòng .... – Hà nắng gớm, về nào”
                          + Đọc kĩ và trả lời các câu hỏi trong SGK

                                                  --------------------------------------------

	Ngày soạn: 20/9/2021
	Dạy
	Ngày
	

	
	
	Tiết
	

	
	
	Lớp
	9ª5


TIẾT 20 

LUYỆN TẬP  LÀM BÀI NGHỊ LUẬN

VỀ TÁC PHẨM TRUYỆN (HOẶC ĐOẠN TRÍCH)

I. MỤC TIÊU

1. Kiến thức, kĩ năng
a. Kiến thức

- Hiểu cách làm bài nghị luận về một tác phẩm truyện (hoặc đoạn trích).

- Hiểu đặc điểm, yêu cầu và cách làm bài nghị luận về tác phẩm truyện (hoặc đoạn trích).

b. Kĩ năng: Hình thành được kĩ năng xác định các bước làm bài, viết bài nghị luận về một tác phẩm truyện (hoặc đoạn trích) cho đúng với các yêu cầu đã học.
2. Định hướng phát triển phẩm chất và năng lực học sinh


a. Các phẩm chất: Yêu quê hương đất nước; Có trách nhiệm với bản thân, cộng đồng, đất nước.
b. Các năng lực chung: Năng lực tự học, giải quyết vấn đề.

c. Các năng lực chuyên biệt: Năng lực tiếp nhận văn bản, năng lực tạo lập văn bản.

II. CHUẨN BỊ:
1. Giáo viên: Soạn bài, bảng phụ.

2. Học sinh: Đọc kĩ bài, trả lời các câu hỏi trong SGK.
IV. TỔ CHỨC DẠY VÀ HỌC

 1. Ổn định tổ chức lớp: KTSS

 2. Kiểm tra bài cũ: 2’

- Em hiểu thế nào là nghị luận về tác phẩm truyện (hoặc đoạn trích)?

- Yêu cầu về nội dung của bài nghị luận này là gì?

- Bài nghị luận có  hình thức như thế nào?

 3. Bài mới

HOẠT ĐỘNG 1: Khởi động
- Phương pháp : thuyết trình.

- Kĩ thuật : vấn đáp, động não.


- Thời gian: 2’

 Kiểm tra vở bài tập

HOẠT ĐỘNG 2: Luyện tập
- Phương pháp : vấn đáp, giải thích, minh hoạ, 

- Kĩ thuật: Động não

- Thời gian: 10’
	HĐ của Thầy
	HĐ của Trò
	Chuẩn kiến thức, kĩ năng cần đạt, năng lực cần phát triển

	* GV gợi dẫn HS nhắc lại các kiến thức đã học ở hai tiết 118 và 119.

- Thế nào là bài nghị luận về tác phẩm truyện (hoặc đoạn trích)

- Những yêu cầu đối với một bài nghị luận về tác phẩm (hoặc đoạn trích) là gì?

* Lưu ý:

- Trong quá trình triển khai các luận điểm, luận cứ, cần thể hiện sự cảm thụ và ý kiến riêng của người viết về tác phẩm.

- Giữa các phần, các đoạn của bài văn cần có sự liên kết hợp lí, tự nhiên.
	* HS nhớ lại kiến thức đã học để trả lời câu hỏi.

- Nhắc lại các yêu cầu đối với bài văn.

- Nghe

- HS chú ý


	I.  Hướng dẫn HS ôn lại phần lí thuyết 

1. Khái niệm

  Bài nghị luận về tác phẩm truyện (hoặc đoạn trích) có thể bàn về chủ đề, nhân vật, cốt truyện, nghệ thuật của truyện.

 2. Yêu cầu
Bài nghị luận về tác phẩm truyện (hoặc đoạn trích) có thể bàn về chủ đề, nhân vật, cốt truyện, nghệ thuật của truyện.

- Bài làm cần đảm bảo đủ các phần của một bài nghị luận:

+ Mở bài:

+ Thân bài:

+ Kết bài:

	HOẠT ĐỘNG 3, 4:    Luyện tập, vận dụng
- Phương pháp: thảo luận nhóm , thuyết trình, phân tích

- Kĩ thuật: Động não, Các mảnh ghép

- Thời gian: 29’

	Yêu cầu HS đọc đề bài

 Hướng dẫn HS tìm hiểu đề và tìm ý cho đề bài:

V1: N1 – N2; N3- N4.

V2: N1- N3; N2- N4.

* Tìm hiểu đề:

- Xác định kiểu đề?

- Nghị luận về vấn đề gì?

- Hình thức nghị luận là gì?

* Tìm ý:

- Khi đứa con thét lên tiếng “ba” thì hạnh phúc

+ Sau đợt nghỉ phép:

- Say sưa, tỉ mẩn mà chiếc lược ngà trên có khắc dòng chữ: “Yêu nhớ tặng Thu con của ba.”

Dựa vào phần tìm ý, em hãy lập dàn ý đề bài trên?

Hướng dẫn HS viết phần mở bài, thân bài, kết bài.
	 Yêu cầu HS đọc đề bài trong SGK.

HS thực hiện các yêu cầu của bước 1, trình bày, bổ sung.

(các mảnh ghép)

- HS lập dàn ý

- HS viết các phần
	II. Luyện tập

  Cho đề bài: Cảm nhận của em về đoạn trích truyện “ Chiếc lược ngà” của Nguyễn Quang Sáng.

 - Yêu cầu: 1. Tìm hiểu đề, tìm ý.

 a. Tìm hiểu đề
- Phương pháp

 b. Tìm ý

a. Nhân vật bé Thu:

- Thái độ và tình cảm của bé Thu trong ngày đầu.

- Thái độ và tình cảm của bé Thu trong hai ngày tiếp theo.

- Thái độ và tình cảm của bé Thu trong buổi chia tay.

b. Nhân vật ông Sáu

+ Trong đợt nghỉ phép

- Đầu tiên là sự hụt hẫng, buồn khi thấy đứa con sợ hãi bỏ chạy.

- Tiếp theo là kiên nhẫn cảm hoá, vỗ về để đứa con nhận cha.

- Đến phút chia tay có cảm nhận bất lực và buồn.

- Khi đứa con thét lên tiếng “ba” thì hạnh phúc

- Trước khi trút hơi thở cuối cùng “hình như chỉ có tình cha con là không thể chết được” trong trái tim của nhân vật ông Sáu.

c. Nhận xét, đánh giá

+ Về nội dung

+ Về nghệ thuật

2. Lập dàn bài
A. Mở bài 

B. Thân bài

C. Kết bài

3. Viết bài


* Củng cố: 
- Em hiểu thế nào là nghị luận về tác phẩm truyện (hoặc đoạn trích)?

- Yêu cầu về nội dung của bài nghị luận này là gì?

- Bài nghị luận có  hình thức như thế nào?

4. Hướng dẫn bài tập về nhà:2’
- Ôn lai phần lí thuyết về kiểu bài nghị luận về tác phẩm truyện (hoặc đoạn trích).

 - Hoàn thành bài văn nghị luận theo dàn bài trên.

- Soạn bài: Sang thu.

             Ngày 21  tháng 9 năm 2021
Xác nhận của TTCM




BGH

Nguyễn Thị Thùy
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TiÕt 21,22,23,24,25,26,27,28 :                                         

CHỦ ĐỀ TÍCH HỢP
MỘT SỐ ĐOẠN TRÍCH TRONG TRUYỆN KIỀU CỦA NGUYỄN DU TÍCH HỢP VỚI YẾU TỔ MIÊU TẢ, MIÊU TẢ NỘI TÂM VÀ NGHỊ LUẬN TRONG VĂN TỰ SỰ
(08 Tiết)

BƯỚC 1: XÁC ĐỊNH VẤN ĐỀ CẦN GIẢI QUYẾT TRONG BÀI HỌC

Một số đoạn trích trong Truyện Kiều Chị em Thúy Kiều, Cảnh ngày xuân, Kiều ở lầu Ngưng Bích- Nguyễn Du tích hợp miêu tả và miêu tả nội tâm trong văn tự sự
BƯỚC 2: XÂY DỰNG NỘI DUNG CHỦ ĐỀ BÀI HỌC

	CHỦ ĐỀ
	BÀI TƯƠNG ỨNG

	Một số đoạn trích trong Truyện Kiều Chị em Thúy Kiều, Cảnh ngày xuân, Kiều ở lầu Ngưng Bích- Nguyễn Du tích hợp miêu tả và miêu tả nội tâm trong văn tự sự
	1. Chị em Thúy Kiều

2. Kiêu ở lầu Ngưng Bích

3. Miêu tả trong văn tự sự

4. Miêu tả nội tâm trong văn tự sự
5. Nghị luận trong văn tự sự


	Tên chuyên đề
	Bài tương ứng
	Tổng số tiết dự kiến
	Hình thức tổ chức
	Năng lực cần hình thành

	Một số đoạn trích trong Truyện Kiều Chị em Thúy Kiều, Cảnh ngày xuân, Kiều ở lầu Ngưng Bích- Nguyễn Du tích hợp miêu tả và miêu tả nội tâm trong văn tự sự

	1. Chị em Thúy Kiều

2. Kiều ở lầu Ngưng Bích

3. Miêu tả trong văn tự sự

4. Miêu tả nội tâm trong văn tự sự
5. Nghị luận trong văn bản tự sự
	08
	Trên lớp


	-Năng lực chung :

+ Năng lực tự học
+ Năng lực giải quyết vấn đề
+ Năng lực sáng tạo

+Năng lực quản lí bản thân
+ Năng lực giao tiếp
+ Năng lực hợp tác
+ Năng lực sử dụng ngôn ngữ tiếng Việt 
- Năng lực chuyên biệt : +Năng lực thưởng thức văn học, cảm thụ thẩm mĩ.


BƯỚC 3: XÁC ĐỊNH MỤC TIÊU BÀI HỌC

1.Kiến thức, kĩ năng

a. Kiến thức

- Nắm được những nét chủ yếu về cuộc đời, sự nghiệp văn học của Nguyễn Du

- Nắm được cốt truyện, những giá trị cơ bản về nghệ thuật của truyện Kiều. Từ đó thấy được truyện Kiều là một kiệt tác của văn học dân tộc

- Thấy được nghệ thuật miêu tả nhân vật của Nguyễn Du, khắc họa những nét riêng về nhan sắc tài năng tính cách số phận của Thúy Vân, Thúy Kiều bằng bút pháp cổ điển.

- Thấy được cảm hứng nhân đạo trong truyện Kiều, trân trọng ca ngợi vẻ đẹp con người
- Hiểu được vai trò của yếu tổ miêu tả và miêu tả nội tâm trong văn tự sự
b.Kĩ năng:

- Đọc - hiểu một tác phẩm truyện thơ Nôm trong văn học trung đại Việt Nam.

- Rèn luyện kĩ năng tóm tắt tác phẩm thơ dài, năng lực cảm thụ thơ Nôm.

- Kĩ năng phân tích các biện pháp nghệ thuật: Liệt kê, so sánh, ẩn dụ, hoán dụ,... qua các đoạn trích.

- Rèn cho học sinh kĩ năng đọc diễn cảm, sáng tạo, kĩ năng phân tích, cảm thụ tác phẩm văn xuôi giàu chất trữ tình.
-Vận dụng các phương thức biểu đạt để viết được đoạn văn, bài văn tự sự có yếu tố miêu tả, biểu cảm.
2. Định hướng phát triển phẩm chất và năng lực học sinh

a. Các phẩm chất

- Yêu gia đình, yêu thương con người,  

- Nhân ái, khoan dung 

b. Các năng lực chung

- Năng lực tự học, giải quyết vấn đề, sáng tạo, giao tiếp, hợp tác, tự quản lí, sử dụng ngôn ngữ, sử dụng CNTT và truyền thông,

c. Các năng lực chuyên biệt

- Năng lực giao tiếp tiếng Việt

- Năng lực thưởng thức văn học/cảm thụ thẩm mĩ

BƯỚC 4: XÁC ĐỊNH VÀ MÔ TẢ MỨC ĐỘ YÊU CẦU CỦA MỖI LOẠI CÂU HỎI/ BÀI TẬP CÓ THỂ SỬ DỤNG ĐỂ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC VÀ PHẨM CHẤT CỦA HỌC SINH TRONG DẠY HỌC
	Mức độ nhận biết
	Mức độ thông hiểu
	Mức độ vận dụng và vận dụng cao

	Nêu những hiểu biết về tác  giả Nguyễn Du
	
	

	Xác định bố cục của  các đoạn trích Truyện Kiều 
	Chỉ ra nhiệm vụ của từng phần các đoạn trích Truyện Kiều
	Phân tích mối quan hệ giữa các phần trong các đoạn trích Truyện Kiều.

	- Vẻ đẹp của Thúy Vân, Thúy Kiều
	So sánh vẻ đẹp của hai nàng Kiều
	Yếu tổ miêu tả và miêu tả nội tâm tác giả sử dụng để miêu tả hai nàng kiều đặc biệt là Thúy Kiều

	Phát hiện các yếu tố nghệ thuật trong văn bản.


	- Nghệ thuật đặc sắc trong văn bản.
	- Em học tập được gì từ cách dùng từ, miêu tả của  tác giả?

	
	- Qua văn bản em hiểu gì về vẻ đẹp ngoại hình và tâm hồn Thúy Kiều?
	Trân trọng, nâng niu những vẻ đẹp của con người


BƯỚC 5: BIÊN SOẠN CÁC CÂU HỎI – BÀI TẬP CỤ THỂ THEO CÁC MỨC ĐỘ YÊU CẦU ĐÃ MÔ TẢ.

1.Văn bản  “Chị em Thúy Kiều”, có thể có những câu hỏi sau:

	Mức độ nhận biết
	Mức độ thông hiểu
	Mức độ vận dụng và vận dụng cao

	Dựa vào diễn biến cốt truyện hãy xác định vị trí đoạn trích?
	Em hiểu thế nào về “mai cốt cách”, “tuyết tinh thần”?

Nhà thơ đã sử dụng nghệ thuật gì trong những câu thơ đó?
	

	Nêu bố cục đoạn trích?
	Em hiểu câu thơ thứ tư thế nào?
	

	Bốn câu thơ đầu giới thiệu chị em Thúy Kiều thế nào?
	Tác giả dụng bút pháp nghệ thuật gì để mô tả Thúy Vân? Phân tích tác dụng của biện pháp nghệ thuật đó?
	

	Em có nhận xét gì về cách tả người của Nguyễn Du
	Em hiểu thế nào về câu thơ “Kiều càng sắc xảo mặn mà”
	

	Tài năng của Thúy Kiều được miêu tả thế nào?

Qua đó ta thấy Thúy Kiều là người thế nào?
	Khi miêu tả Thúy Kiều nhà thơ đã sử dụng biện pháp nghệ thuật gì?

Phân tích  tác dụng của biện pháp nghệ thuật đó?
	Vận dụng khi viết bài văn tự sự.



	Phát hiện các yếu tố nghệ thuật trong văn bản.


	Bốn câu thơ cuối nói gì?

Phân tích cụ thể?
	Viết đoạn văn miêu tả về vẻ đẹp của Thúy Kiều?

	Dựa vào diễn biến cốt truyện hãy xác định vị trí đoạn trích?
	Em hiểu thế nào về “mai cốt cách”, “tuyết tinh thần”?

Nhà thơ đã sử dụng nghệ thuật gì trong những câu thơ đó?
	


2. Kiều ở lầu Ngưng Bích
	Mức độ nhận biết
	Mức độ thông hiểu
	Mức độ vận dụng

và vận dụng cao

	Em hãy cho biết vị trí đoạn trích?
	
	

	
	Nêu bố cục của bài thơ?
	

	
	Em hiểu thế nào là “khóa xuân”?

Qua đó em biết Kiều đang ở trong hoàn cảnh nào?
	

	
	Chỉ ra các nghệ thuật sử dụng trong 6 câu thơ đầu và phân tích tác dụng nghệ thuật đó?
	

	
	Nỗi nhớ thương của Thúy Kiều được bộc lộ thế nào?
	

	
	Tác giả sử dụng những nghệ thuật gì khi miêu tả nỗi nhớ ấy?

Phân tích tác dụng của biện pháp nghệ thuật đó?
	

	Có những cảnh nào được gợi tả ở đây?
	
	

	
	Khi miêu tả các cảnh tác giả sử dụng những biện pháp nghệ thuật gì? Phân tích tác dụng?
	

	
	Thế nào là nghệ thuật tả cảnh ngụ tình
	

	
	
	Phân tích nghệ thuật tả cảnh ngụ tình trong 8 câu thơ cuối trong đoạn trích “Kiều ở lầu Ngưng Bích”?


3. Miêu tả và miêu tả nội tâm trong văn tự sự
	Mức độ nhận biết
	Mức độ thông hiểu
	Mức độ vận dụng

và vận dụng cao

	Thế nào là miêu tả và miêu tả nội tâm trong văn tự sự?      
Chỉ ra các từ ngữ, câu miêu tả và miêu tả nội tâm trong các đoạn trích của truyện Kiều  
	
	

	
	Việc sử dụng yếu tố miêu tả và miêu tả nội tâm trong văn tự sự có tác dụng gì?
	Viết một đoạn văn có sử dụng yếu tố miêu tả, miêu tả tâm trạng Kiều khi ở lầu Ngưng Bích?


4. Nghị luận trong văn bản tự sự
	Mức độ nhận biết
	Mức độ thông hiểu
	Mức độ vận dụng

và vận dụng cao

	Thế nào là lập luận trong văn bản tự sự
	Dấu hiệu nhận biết và đặc điểm trong văn bản tự sự
	


BƯỚC 6: THIẾT KẾ TIẾN TRÌNH BÀI HỌC

CHỦ ĐỀ TÍCH HỢP
I. Tổ chức ổn định lớp

II. Kiểm tra bài cũ (lồng ghép trong hoạt động hình thành kiến thức)

III. Tổ chức dạy và học bài mới 
III.1. VĂN BẢN: CHỊ EM THÚY KIỀU
HOẠT ĐỘNG 1: Khởi động
- Thêi gian: 2 phót
- Phương pháp thuyết trình

- Kĩ thuật: Động não
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò
	Chuẩn KN cần đạt, 

năng lực cần PT

	GV dẫn: Một trong những đoạn trích thành công tiêu biểu nhất cho nghệ  thuật tả cảnh của truyện Kiều phải kể tới đoạn trích …………
	- Hs lắng nghe

- Hs ghi bài
	- Rèn kĩ năng lắng nghe

- Rèn kĩ năng ghi bài

* Phát triển năng lực tư duy


HOẠT ĐỘNG 2: Hình thành kiến thức
- Thêi gian: 55 phót (35 phót)
- Phương pháp: vấn đáp, nêu và giải quyết vấn đề, bình, 
- Kĩ thuật: Động não, thảo luậ
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò
	Chuẩn KT-KN cần đạt, 

năng lực cần PT

	I. Tìm hiểu chung.

H: Nhắc lại những nét chính về truyện 

Kiều của Nguyễn Du?

H: Xác định vị trí của đoạn trích chị em Thuý Kiều trong truyện Kiều?

Gv hướng dẫn HS giải thích một số chú thích SGK.
H: Nêu cách đọc văn bản?

GV yêu cầu 1 đến 2 HS đọc

GV đọc mẫu

H: Xác định các phương thức biểu đạt của văn bản? Phương thức nào là phương thức chính?

H: Theo em có thể chia văn bản này thành mấy phần? Nội dung của từng phần?


	I.Tìm hiểu chung
- HS nhắc lại

- HS trả lời

- Hs giải thích

- HS nêu cách đọc

- HS đọc

- Hs trả lời

- Hs chia đoạn


	I. Tìm hiểu chung

1. Chú thích

a, Tác phẩm 

- Vị trí của đoạn trích: Nằm ở phần mở đầu của tác phẩm

b, Từ khó

2. Đọc

3. PTBĐ: MT kết hợp TS, BC

4. Bố cục: 3 phần

- Phần 1 : Giới thiệu chị em Thuý Kiều.(bốn dòng đầu)

- Phần 2: Vẻ đẹp của Thuý Vân (bốn dòng tiếp theo)

- Phần 3; Vẻ đẹp của Thuý Kiều (còn lại)

* Phát triển năng lực giao tiếp

	II. Phân tích

GV yêu cầu HS  chú ý vào hai câu thơ đầu

H: Dựa vào phần tóm tắt Truyện Kiều, dựa vào 2 câu thơ này em hãy giới thiệu đôi nét về chị em Thuý Kiều.

H: Dựa vào chú thích hãy giải nghĩa từ “tố nga”? Qua đó giúp em cảm nhận ban đầu như thế nào về hai chị em Thuý Kiều?

GV yêu cầu Hs chú ý vào 2 câu thơ tiếp.

H: Dựa vào vở soạn văn, em hãy cho biết thế nào là ước lệ tượng trưng.

GV khẳng định:

Trong câu thơ “mai cốt cách tuyết tinh thần” tác giả đã sử dụng thành công bút pháp ước lệ tượng trưng.

H:Em hãy chỉ ra các hình ảnh ước lệ tượng trung trong 2 câu thơ đó?

H: Tác giả đã dùng hình ảnh thiên nhiên nào làm chuẩn mực để so sánh với vẻ đẹp của hai chị em Thuý Kiều? Qua đó giúp em cảm nhận được điều gì?

H: Em hiểu như thế nào là “mười phân vẹn mười”. Qua câu thơ thứ 4, tác  giả đã khẳng định thêm điều gì về vẻ đẹp của 2 chị em?

GV bình:

Quả thực Thuý Kiều và Thuý Vân đẹp cả về hình thức lẫn tâm hồn. Đó là vẻ đẹp xưa nây chưa tùng có. Và đó cũng là món quà vô giá mà tạo hóa đã ban tặng cho hai nàng.

H: ấn tượng ban đầu của em về hai cô gái này như thế nào?

GV yêu cầu HS chú ý vào bốn dòng thơ tiếp.

H: Khi khắc hoạ nhân vật Thuý Vân, tác giả đã chọn và khắc hoạ trên những phương diện nào?

H: Tác giả tiếp tục sử dụng bút pháp nghệ thuật nào để khắc hoạ Thuý Vân?

H: Em hãy chỉ rõ các hình ảnh ứơc lệ tượng trưng?

H: Mỗi hình ảnh ấy đã gợi về cho em suy nghĩ gì?

H: Trong câu thơ “Mây thua nứơc tóc tuyết nhường màu da” tác giả đã sự dụng biện pháp nghệ thuật nào? Qua đó giúp em cảm nhận đựơc điều gì?

H: Từ đó em có nhận xét gì về vẻ đẹp của Thuý Vân.

GV bình: Quả thực Thuý Vân là hiện thân của cô gái có vẻ đẹp đoan trang phúc hậu. Vẻ đẹp ấy là món quà vô giá mà tạo hoá đã ban tặng cho nàng. Thuý Vân và cả người đọc nữa đề có quyền tự hào trứơc vẻ đẹp đó.

H:VẺ đẹp cuả Thuý Vân đã giúp em dự cảm về một tương lại như thế nào? 

GV yêu cầu HS chú ý 6 câu tiếp

H:Trong 2 câu thơ:

“Kiều càng sắc sảo mặn mà

So bề tài sắc lại là phần hơn”
Tác giả đã sứ dụng biện pháp nghệ thuật nào. Em hãy nêu tác dụng của biện pháp nghệ thuật đó?

H: Rõ ràng Thuý Kiều là chị, Thuý Vân là em vậy mà tác giả lại miêu tả Thuý Vân truớc Thuý Kiều. Theo em đây có phải là dụng ý nghệ thuật không ? Tại sao?

GV khẳng định: đó là nghệ thuật đòn bẩy, vẻ đẹp của Thuý Vân có tác dụng làm phông nền để Thuý Kiều xuất hiện.

H: Khi khắc hoạ vẻ đẹp hình thức của Thuý Kiều, tác giả đã tập trung khắc hoạ trên phương diện nào? Ngòi bút miêu tả của Nguyễn Du có gì độc đáo?

GV yêu cầu HS chú ý câu thơ “Làn thu thuỷ nét xuân sơn”
H: Hãy chỉ rõ các hình ảnh ứơc lệ tượng trung trong câu thơ trên?

H: Em hiểu ntn là “Làn thu thuỷ”, “nét xuân sơn”? Hai hình ảnh đó giúp em  cảm  nhận đựơc gì?

H: Đôi mắt đẹp tuyệt vời của Thuý Kiều đã giúp em cảm nhận đựơc điều gì về hình thức bên ngoài cũng như đời sống tâm hồn của nàng?

H: Khi miêu tả nhân vật Thuý Kiều ngòi bút của nhà văn có gì độc đáo?

GV bình

“Đôi mắt là cửa sổ của tâm hồn”. Quả đúng như vậy!. Đôi mắt đẹp tuyệt vời cuả Thuý Kiều đã giúp ta hình dung đựơc vẻ đẹp tuyệt vời của một tuyệt thế giai nhân.và một tâm hồn phong phú cảu một cô gái đang bứơc vào độ tuổi cập kê.

H: Trong câu thơ, “Hoa ghen thua thắm, liễu hờn kém xanh” nhà thơ đã sự dụng nghệ thuật nào? Qua đó tác giả muốn khẳng định điều gì?

H: Em hãy phát biểu vài lời cảm xúc của mình truớc vẻ đẹp của Thuý Kiều?

H: Vẻ đẹp ấy đã giúp em dự cảm về một tương lai như thế nào?

GV bình: Nguời xưa nói “Quân tử gian nan, hồng nhan bạc phận” chính Nguyễn Du cũng khẳng định “Trời xanh quen thói má hồng đánh ghen”. Vẻ đẹp của Thuý Kiều đã báo trước một cuộc đời đầy sóng gió, một số phận bạc bẽo gian truân.

GV yêu cầu HS 6 câu thơ tiếp

H: Em hãy xác định nội  dung chính của đoạn thơ này?

H: Khi giới thiệu tài năng của Thuý Kiều nhà thơ đã sd nghệ thuật nào?

H: Em hãy liệt kê những tài năng của Thuý Kiều?

H: Qua đó em có nhận xét gì về tài năng của Thuý Kiều?

Gv bình: Có thể nói Thuý Kiều là một cô gái tài sắc ven toàn. Tạo hoá không chỉ ban tặng cho nàng sắc đẹp mà còn ban tặng cho nằng đôi bàn tay vàng.

H:Tài năng của Thuý Kiều thêm một lần nữa giúp em dự cảm đựơc điều gì tương lai của nàng?

GV bình: Nguyễn du nói “ Chữ tài liền với chữ tai một phần” Tài năng của Thuý Kiều là dấu hiệu báo trứơc một tương lai không mấy bình lặng. Bằng tấm lòng nhân đạo thắm thiết Truyện Kiều đã kín đáo hé mở cho ngừơi đọc điều đó.

* GV cho HS đọc thầm 4 câu cuối

H. Bốn câu cuối giúp em hiểu gì về cuộc sống của hai chị em Thúy Kiều?
	II. Phân tích

- HS đọc thầm

- HS giới thiệu

- HS giải thích

- HS nhận xét

- HS đọc thầm

- HS trả lời

- HS xác định

- HS trả lời

- HS giải thích

- HS tự bộc lộ

- HS đọc thầm

- HS thảo luận theo nhóm bàn

- HS trả lời

- HS chỉ hình ảnh 

- HS trả lời

- HS trả lời

- HS cảm nhận

- Hs trả lời

- HS đọc thầm

- HS trả lời

- HS thảo luận nhóm theo cặp đôi chia sẻ

(Là dụng ý nghệ thuật.

Lấy vẻ đẹp Thuý Vân làm nền tôn thêm vẻ đẹp cuả Thuý Kiều.)

- HS trả lời

- HS sử dụng kĩ thuật 321 để nhận xét

- HS xác định

- HS giải thích

- HS trả lời

- Lấy điểm vẽ diện

Tả ít nhưng gơị nhiều

- Hs trả lời

- HS tự bộc lộ

- HS trả lời

- HS đọc thầm

- HS trả lời

- HS trả lời

-  HS liệt kê

- HS trả lời

- HS trả lời

- HS trả lời
	II. Phân tích

1. Giới thiêu chung về chị em Thuý Kiều

- Hai cô con gái lớn của gia đình Vương Viên Ngoại

- Thuý Kiều là chị, Thuý Vân là em.

->  ấn tượng ban đầu về hai cô gái đẹp

- Mai cốt cách, Tuyết tinh thần.

+ Dáng vẻ của cây mai so sánh với hình thể của hai chị em.

+ Tuýêt so sánh với tâm hồn 2 chị em

-> Hình ảnh ước lệ tượng trưng -> 

Qua đó giúp ta cảm nhận đựơc 2 chị em đẹp cả về hình thức lẫn tâm hồn.

-> Vẻ đẹp tuyệt vời có một không hai.

2. Vẻ đẹp của Thuý Vân
- Phương diện

+ Khuôn mặt

+ Đôi lông mày

+ Nụ cười

+ Giọng nói

+ Mái tóc

+ Làn da

- Vẻ dẹp

+ Khuôn trăng: mặt đầy dặn ngời sáng.

+ Nét ngài: Đôi lông mày đậm.

+ Hoa cưêi: Nô cười tươi tắn như hoa nở mùa xuân.

+ Ngọc thốt: Giọng nói trong trẻo như tiếng ngọc.

-> Nghệ thuật so sánh, nhân hoá. Vẻ đẹp tuyệt vời, một vẻ đẹp đoan trang phúc hậu.

-> Một cuộc đời bình lặng trong tương lai.

3. Vẻ đẹp và tài năng của Thuý Kiều

* Vẻ đẹp

- Nghệ thuật so sánh 

->Khẳng định Kiều đẹp hơn Vân

- Tập trung khắc hoạ đôi nét.

- Không tả nhiều như Thuý Vân, tả ít mà gợi nhiều.

- Hình ảnh ước lệ tượng trưng ->đôi mắt đẹp tuyệt vời của Thuý Kiều.

- Vẻ đẹp sắc sảo, mặn mà.

-> Đời sống tâm hòn phong phú.

+ Làn thu thuỷ

+ Nét xuân sơn

- Nghệ thuật so sánh, nhân hoá 

-> Khẳng định vẻ đẹp có một không hai của nàng Kiều khiến hoa cũng phải ghen liễu cũng phải hờn.

-> Không mấy bình yên

* Tài năng

- Làm thơ, ngâm thơ

- Vẽ

- Soạn nhac, đánh đàn...

-> Là một cô gái đa tài

- Cuộc đời trắc trở gian truân.

4. Cuộc sống của hai chị em

- Cuộc sống phong lưu, khuôn phép, đức hạnh, mẫu mực

* Phát triển năng lực

- Năng lực giải quyết vấn đề, tư duy, giao tiếp, hợp tác, ngôn ngữ

	III. Đánh giá khái quát

H: Em đọc được những vẻ đẹp nào của con người từ văn bản ''Chị em Thuý Kiều'' ?

H: Những vẻ đẹp đó gợi cho em cảm nghĩ gì về con người?

H: Em đọc được nội dung nhân đạo nào của truyện Kiều qua đoạn trích ''Chị em Thuý Kiều''?

H: Em hãy khái quát những giá trị nội dung và nghệ thuật chính của đoạn trích? 

Gv yêu cầu HS đọc ghi nhớ SGK
	III. Đánh giá khái quát

- Hs trả lời

- Hs trả lời

- Hs trả lời

- HS đọc
	III. Tổng kết

1. Nội dung

- Đẹp cả về hình thức lẫn tâm hồn

- Con người đẹp nhất, đáng được tin yêu, ca ngợi nhất.

- Trân trọng, tin yêu những giá trị cao đẹp của con người.

2. Nghệ thuật

- Thể thơ lục bát, bút pháp miêu tả

- Hình ảnh ước lệ tượng trưng, ẩn dụ, nhân hóa, so sánh

*Ghi nhớ- học sinh học SGK

* Phát triển năng lực

- Năng lực giải quyết vấn đề

- Năng lực tư duy


III.2. VĂN BẢN: KIỀU Ở LẦU NGƯNG BÍCH

HOẠT ĐỘNG 2: Hình thành kiến thức
- Phương pháp : vấn đáp, giải quyết vấn đề, thảo luận, thuyết trình.

- Kĩ thuật: động não, thảo luận, 321, khăn trải bàn

- Thêi gian: 70 phót 
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò
	Chuẩn KT-KN cần đạt, 

năng lực cần phát triển

	I Tìm hiểu chung
H: Hãy xác định vị trí của đoạn trích?

-Nằm ở phần II của Truyện Kiều

H. Nêu cách đọc văn bản?

 Giọng trầm buồn

GV yêu cầu hs đọc

H. Nêu bố cục của đoạn rrích?

H: Em hãy kể tóm tắt từ đầu đến đoạn trích này
	I Tìm hiểu chung
- HS xác định vị trí

- HS nêu

- 2 h/s đọc

- HS chia bố cục

- HS kể tóm tắt
	I. Tìm hiểu chung

1. Chú thích

- Vị trí: Gia biến và lưu lạc

- Từ khó

2. Đọc

3. Bố cục 

- 6 câu đầu: toàn cảnh trước lầu NB, nhìn qua con mắt và tâm trạng của TK

- 8 câu tiếp: K nhớ KT,cha mẹ

- 8 câu cuối: Tâm trạng của Thuý Kiều khi nhìn cảnh

* Phát triển năng lực

- Năng lực tư duy, giao tiếp

	II. Phân tích

H. Dựa theo các chú thích (1), (2), (3) trong SGK, hãy giải thích nghĩa của đoạn thơ: 

Trước lầu Ngưng Bích khoá xuân, 

Vẻ non xa tấm trăng gần ở chung

Bốn bề bát ngát xa trông,

Cát vàng cồn nọ bụi hồng dặm kia.

H. Cảnh vật trước lầu NB hiện lên như thế nào ? bằng những chi tiết nào ?

H. Tại sao ND lại viết : ‘non xa, trăng gần ? GV yêu cầu thảo luận

H. Thời gian qua cảm nhận của TK ?

H. Qua khung cảnhTN cho thấy tâm trạng TK như thế nào ?

H. Kiều nhớ những ai ?nỗi nhớ ấy được diễn tả qua những câu thơ nào ?

H. Chi tiết nào gợi nhớ về Kim Trọng ?

H. Nhớ về Kim Trọng nàng nhớ đến điều gì ?

H. Nhớ về Kim Trọng tâm trạng của nàng lúc này ra sao ?

- Đau xót tủi nhục khi tấm lòng son hoen ố ân hận dày vò vì đã phụ chàng Kim .

H. Nỗi nhớ cha mẹ của Thuý Kiều được khắc hoạ qua câu thơ nào ?Em dự đoán tâm trạng của Kiều lúc này ?

H.TỪ đây em hiểu gì về phẩm chất của nàng Kiều ?

 GV yêu cầu Hs đọc diễn cảm 8 câu cuối
H: Dòng nào nói đúng nhất về nội dung của đoạn thơ này ?

H: Bức tranh thiên nhiên lầu Ngưng Bích hiện lên cùng với những hình ảnh nào ?

H: Ngòi bút tả cảnh của nhà thơ có gì độc đáo ?

(Tác giả miêu tả theo trình tự nào ? Từ ngữ có gì đang chú ý)

H: Việc tác giả sử dụng liên tiếp 6 từ láy có tác dụng gì trong việc khắc hoạ bức tranh tạo vật ?

H: Hình ảnh thiên nhiên nào để lại trong em ấn tượng sâu sắc nhất ? Vì sao ?

Qua đó em thấy bức tranh lầu Ngưng Bích tiếp tục hiện lên như thế nào ?

GV dẫn: Bức tranh thiên nhiên chính là cái nền để Thuý Kiều bộc lộ tâm trạng của mình .

H: Khi miêu tả tâm trạng Thuý Kiều nhà thơ đã sự dụng thành công những biện pháp tu từ nào ?

H: Hãy liệt kê các hình ảnh ẩn  dụ  tiêu biểu xuất hiện trong đoạn thơ ?

 H: Em hãy phân tích ý nghĩa của những hình ảnh ẩn dụ đó ?

Định hướng:

- Của bể con thuyền cánh buồm: Tương lai mịt mù tăm tối cảu nàng Kiều.

- Hoa trôi man mác: Thân phận bèo bọt, cuộc đời phiêu bạc.

- Nội cỏ, chân mây mặt đất: Tương lai mờ mịt.

- ầm ầm tiếng sóng: Những đợt sóng cồn cào, trào dâng trong lòng Kiều.

H: Em hãy tìm những câu hỏi tu từ xuất hiện trong đoạn thơ ? Phân tích tác dụng của những câu hỏi tu từ đó ? 

H: Điệp ngữ buồn trông  đã khẳng định, nhấn mạnh điều  gì ?

H: Kết cấu 8 câu thơ có gì độc đáo ?

H : Cấu trúc đan xen ấy có tác dụng gì ?

GV bình : Bút pháp nghệ thuật tả cảnh ngụ tình được nhà thơ sử dụng thành công. Tình trong cảnh ấy, cảnh trong tình này. Đây là sáng tạo độc đáo của Nguyễn du trên con đường chinh phục nghẹ thuật.

H : Phải là người như thế nào Nguyễn Du mới khắc hoạ thành công bức tranh tâm trạng của Thuý Kiều.
	II. Phân tích

- HS giải nghĩa

- HS tìm câu thơ

- HS thảo luận cặp đôi chia sẻ trình bày

- HS nhận xét theo KT 321

- Hs trả lời

- HS trả lời

- HS tìm câu thơ

- Hs trả lời

- HS tìm câu thơ

- HS trả lời

- Suy nghĩ

- HS đọc

- HS nêu 

- Hs trả lời

- Hs trả lời

- Hs trả lời

- HS tự bộc lộ

- Trả lời độc lập

- Hs trả lời

Cửa bể, con thuyền, cảnh buồm.

- Hoa trôi man mác.

- Nội cỏ, chân mây mặt đất.

· Tiếng sóng ầm ầm.

- Hs thảo luận

- Hs trả lời

- Hs trả lời

- Hs trả lời

- Hs nhận xét 
	II. Phân tích

1. Cảnh lầu Ngưng bích
- Thiên nhiên: cao rộng, hoang vắng, lạnh lẽo thiếu  vắng hơi thở của con người, không gian mở rộng 2 chiều, cảnh vật ở nhiều thời điểm

- tg : vòng tuần hoàn khép kín

- kg : giam hãm con người : sớm khuya, ngày đêm K thui thủi một mình làm bạn với mây sớm...

- Tâm trạng:  chán ngán, buồn tủi, thương mình bơ vơ, bẽ bàng

2. Nỗi nhớ của Thúy Kiều

-Thương cho chàng Kim đang ngày đêm ngóng chờ tin tức của mình trong sự tuyệt vọng. Nhớ cảnh thề nguyền cùng Kim Trọng
- Nàng nhớ cha mẹ và xót thương cho cha mẹ
->Tấm lòng vị tha nhân hậu thuỷ chung, giàu đức hi sinh.Nàng nhớ người thân cố quên đi cảnh ngộ của riêng mình.
3. Tâm trạng của Thuý Kiều khi nhìn cảnh

*  Cảnh vật : Cửa bể, con thuyền, Cánh buồm.

-> Sử dụng nhiều từ láy

 + Làm cho bức tranh xinh động hấp dẫn.

+ Đẹp, thơ mộng, man mác buồn.

- Nghệ thuật tả cảnh ngụ tình diễn tả tâm trạng buồn, chua xót

- Câu hỏi tu từ diễn tả nỗi đau buồn và sự tuyệt vọng của nàng trước tương lai vô định

- Biện pháp điệp ngữ

+Thân phận bọt bèo

+Tâm trạng băn kho¨n,ch¨n trở d¨y dứt

+ Tâm trạng buồn khôn xiết

- Cứ một câu tả cảnh lại xuất hiện một câu tả tình.

Cảnh làm nền để bộc lộ tâm tình.

-> Có tấm lòng nhân ái bao la.

* Phát triển năng lực

- Năng lực giải quyết vấn đề

- Năng lực tư duy

- Năng lực c¶m thô

- Năng lực hợp tác                                 


	III. Tổng kết

H. Nêu nội dung, nghệ thuật của đoạn trích?

Yêu cầu Hs thảo luận và thống nhất nội dung sau đó ghi vào khăn trải bàn  

Đọc ghi nhớ trong sgk
	III. Tổng kết

- HS thảo luận theo kĩ thuật khăn trải bàn

- HS trình bày

- Hs bổ sung

- HS đọc ghi nhớ
	III. Tổng kết

-Nội dung

- Nghệ thuật

* Phát triển năng lực giao tiếp


 III.3. MIÊU TẢ TRONG VĂN TỰ SỰ
HOẠT ĐỘNG 2: Hình thành kiến thức
- Phương pháp : Vấn đáp, thuyết trình.

- Kĩ thuật: động não, thảo luận

- Thời gian: 15 phút
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò
	Chuẩn KT-KN cần đạt, 

năng lực cần phát triển

	I. Tìm hiểu chung

GV gọi HS đọc đoạn văn trích dẫn trên bảng phụ.

H: Hãy nêu xuất xứ của đoạn văn?

H: Xác định nội dung chính của đoạn văn?

H: Em hãy xác định phương thức biểu đạt chính của đoạn văn?

H: Ngoài phương thức biểu đạt tự sự trong đoạn văn còn xuất hiện thêm phương thức biểu đạt nào khác nữa?

H: Em hãy tìm các yếu tố miêu tả xuất hiện trong đoạn văn?

Gv liệt kê các yếu tố miêu tả trên bảng phụ.

GV dẫn: trong SGK người biên soạn sách đã cung cấp cho các em chuỗi các sự vệc có liên quan đến đoạn văn trên.

H: Em hãy chuyển chuỗi các sự việc đó thành một đoạn văn ngắn?

H: Đoạn văn trích từ hồi 14 của ''Hoàng lê nhất thống chí'' và đoạn văn chúng ta vừa xây dựng dựa trên chuỗi các sự việc đoạn văn nào hay hơn? Vì sao?

- Đoạn thứ nhất hay hơn vì có xuất hiện thêm yếu tố miêu tả.

H: Từ đó em  hãy nêu vai trò của yếu tố  miêu tả trong văn bản tự sự?
	I. Tìm hiểu chung

- HS đọc diễn cảm 

- Hs nêu

-  Xác định phương thức

- Hs trả lời

- HS dùng bút chì mờ gạch chân dưới các yếu tố miêu tả.

- HS quan sát bảng phụ

- Hs thực hiện

- HS nêu đoạn văn

- Hs so sánh

- Nêu vai trò
	I. Tìm hiểu yếu tố miêu tả trong văn bản tự sự

1. Ví dụ

-Trích từ hồi 14 của ''Hoàng lê nhất thống trí'' tự sự.

- PTBĐ: Tự sự kết hợp với miêu tả

- Tái hiện lại trận đánh Ngọc Hồi.

- Tạc lên hình tượng vua Quang Trung dũng cảm, mưu trí, có tài cầm quân.

2. Kết luận 

* Ghi nhí(SGK)

* Phát triển năng lực

- Năng lực giải quyết vấn đề

- Năng lực tư duy

- Năng lực c¶m thô

- Năng lực giao tiếp tiếng Việt 

- Năng lực hợp tác


III.4. MIÊU TẢ NỘI TÂM TRONG VĂN TỰ SỰ
Hoạt động: Hình thành kiến thức
- Phương pháp : thuyết trình, vấn đáp, thảo luận
-  Kĩ thuật:  động não,  321

- Thời gian  40 phút  (tiết 1:30p, tiết 2: 10p)

	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò
	Chuẩn KT- KN cần đạt,

năng lực cần  PT

	I. Tìm hiểu chung

GV chiếu 3 VD lên bảng

H: Em đọc diễn cảm cho cô 3 VD trên?

H: Nêu xuất xứ của 3 đoạn trích?

H: Phương thức biểu đạt của 3 đoạn này có giống nhau không? Nếu giống nhau em hãy chỉ ra phương thức biểu đạt đó?

H: Đối tượng miêu tả trong mỗi đoạn trích là gì?

H: Cách miêu tả ở đoạn 1 và đoạn 2 có gì khác với đoạn 3?

GV kết luận: Vậy cách miêu tả thiên nhiên, điện mạo, dáng vẻ bề ngoài gọi đó là miêu tả bên ngoài.

GV: Bây giờ các em hãy dừng lại ít phút ở VD 3.

H: Nếu cô coi 8 câu thơ này là bức tranh miêu tả đời sống nội tâm của nhân vật Thuý Kiều, em hãy hình dung bức tranh đó và cho biết khi vẽ bức tranh này Nguyễn Du đã chọn những phương diện nào để vẽ?

     Trên đây là một số phương án cô đưa ra. Các em hãy chọn phương án đúng.

   (GV đưa ra các phương án).

GV dẫn: Đúng rồi, Nguyễn Du vẽ trên cả 3 phương diện các em  ¹?

H: Khi đứng ở lầu Ngưng Bích Kiều đã nghĩ về ai? Với tâm trạng như thế nào?

H: Từ nét tâm trạng ấy, em hình dung cảm xúc của thuý Kiều lúc này?

GV :  Quả thật, đúng là như vậy. Lúc này Thuý Kiều đang bồi hồi xúc động và cô cũng nghĩ là Kiều đang khóc.

 GV kết luận: Như vậy khi miêu tả ý nghĩ, cảm xúc, tâm trạng nhân vật Thuý Kiều đó chính là Nguyễn Du đã đi vào miêu tả nội tâm của nhân vật rồi đấy.

H: Theo em thế nào là miêu tả nội tâm?

H: Phân biệt sự giống và khác nhau giữa miêu tả bên ngoài và miêu tả nội tâm?

     GV chiếu lên màn chiếu bảng phân biệt.

GV dẫn:   Để giúp các em hiểu rõ hơn về vai trò của yếu tố miêu tả nội tâm em hãy đọc thầm bằng mắt cho cô 2 đoạn trích.

  GV chiếu lên máy chiếu.

H: Cả 2 đoạn trích đều hướng vào đối tượng miêu tả nhưng em thích cách viết nào hơn ? Vì sao?

H: Vậy theo em yếu tố miêu tả nội tâm có tác dụng như thế nào đối với việc khắc hoạ nhân vật trong văn bản tự sự?

GV dẫn: Như vậy khái niệm về miêu tả nội tâm và vai trò của yếu tố miêu tả nội tâm chính là phần ghi nhớ chấm 1 trong SGK

H: Bằng kiến thức đã học, dãy bên ngoài tìm một vài câu văn có yếu tố miêu tả nội tâm trong văn bản'' Chuyện người con gái Nam Xương'' của Nguyễn Dữ.

Dãy bên trong tìm một vài câu thơ có yếu tố miêu tả nội tâm trong đoạn trích ''Kiều ở lầu Ngưng Bích''?Gv yêu cầu HS thảo luận

GV chuyển: Có mấy cách miêu tả nội tâm ? Các em hãy đọc thầm bằng mắt ví dụ ?

GV chiếu 2 đoạn thơ lên bảng phụ >

- Đọan 1: Tưởng người..........vừa người ôm''

- đoạn 2: Buồn trông cửa bể... 

H: Đây là hai đoạn trích cùng miêu tả nội tâm của nàng Kiều, nhưng cách miêu tả có gì khác nhau?

GV kết luận: Khi miêu tả gián tiếp thông qua cảnh người ta gọi là bút pháp tả cảnh ngụ tình trong văn thơ cổ.

H: Đọc thầm bằng mắt ví dụ trong SGK?

Nêu khái quát nội dung của đoạn văn trên?

H: Cách miêu tả tâm trạng của lão Hạc có gì đặc biệt?

Gv: Bên trên ta bắt gặp miêu tả gián tiếp bằng cách miêu tả cảnh, Bây giờ ta lại bắt gặp cách miêu tả gián tiếp thông qua  nét mặt, cử chỉ.

H: Vậy có mấy cách miêu tả nội tâm nhân vật?

H: Đọc chấm 2 ghi nhớ.

H: Như vậy bài học hôm nay các em cần nắm mấy đơn vị kiến thức? Đó là những đơn vị nào?

GV yêu cầu HS đọc ghi nhớ trong SGk
	I. Tìm hiểu chung

- HS đọc diễn cảm

- Trả lời

 Đều là miêu tả

- Hs trả lời

- HS lên bảng khoanh tròn vào đáp án đúng

- Trả lời

- Hs trả lời

- Hs trả lời

- HS đọc chấm 1 ghi nhớ

- HS thảo luận theo nhóm bàn

- Hs trả lời, nhận xét theo kĩ thuật 321

- HS trả lời

- HS kết luận

- HS thảo luận

Đại diện 2 nhóm trình bày trước lớp.

- HS trả lời

- Hs so sánh

- Đọc

- Trả lời

- HS trả lời

- Thông qua nét mặt, cử chỉ

- 2 cách

- HS đọc ghi nhớ
	I. Tìm hiểu yếu tố miêu tả nội tâm trong văn bản tự sự

1. Ví dụ

- §1: Cảnh trước lầu Ngưng bích.

- §2: Diện mạo, dáng vẻ bề ngoài của Mã Giám Sinh.

- §3: Miêu tả tâm trạng, không quan sát được bằng mắt.

-> Tủi hổ, xót xa, thương xót
- Buồn khóc

2. Kết luận

- Khái niệm: là tái hiện những  ý nghĩ, cảm xúc và diễn biến tâm trạng của nhân vật, làm cho nhân vật trở nên sinh động.

- Tác dụng: Làm cho nhân vật trở nên sinh động

+ §1: Miêu tả trực tiếp ý nghĩ, cảm xúc, tâm trạng.

+ §2: Miêu tả gían tiếp thông qua cảnh.

Ghi nhớ: SGK

* Phát triển năng lực

- Năng lực tư duy, giải quyết vấn đề, sáng tạo, hợp tác, giao tiếp Tiếng Việt


III.5. NGHỊ LUẬN TRONG VĂN BẢN TỰ SỰ

HOẠT ĐỘNG : Hình thành kiến thức
- Thời gian dự kiến: 12-15’

- Ph​​ương pháp: đọc, vấn đáp, thuyết trình

- Kĩ thuật: Động não 
	HĐ của Thầy
	HĐ của Trò
	Chuẩn kiến thức, kĩ năng cần đạt, năng lực cần phát triển

	I. HD HS tìm hiểu yếu tố nghị luận trong văn bản tự sự

*GV sử dụng PP vấn đáp, giải quyết vấn đề; Kĩ thuật: cặp đôi
HDHS tìm hiểu bài theo yêu cầu sau:
H. Em hiểu thế nào là lập luận trong văn nghị luận?

*YC HS đọc đoạn trích 1

H. Nội dung chính của đoạn 1 là gì?

H. Như một cuộc đối thoại ngầm, ông giáo đối thoại với chính mình về vấn đề gì?

*GV đưa câu hỏi thảo luận

- Để đi đến kết luận ấy, ông giáo đã đ​ưa ra các luận điểm và lập luận như thế nào?

- Để tăng sức thuyết phục với ngư​ời đọc về vấn đề vừa nêu, tác giả đã dùng những lý lẽ lập luận như thế nào?

- Từ những cách lập luận trên, tác giả đã đi tới kết luận gì ?

- Em có nhận xét gì về kiểu câu trong các câu văn trên ?

- Với cách sử dụng những câu văn lập luận như​ trên có tác dụng gì?

*GV: - Là câu ghép, câu khẳng định với các mệnh đề hô ứng: nếu A thì B, khi A thì B

- Cách lập luận đó phù hợp với tính cách của ông giáo, một ng​ười có học thức, hiểu biết, giàu lòng yêu th​ương, luôn trăn trở, dằn vặt, suy nghĩ về cách sống, cách nhìn đời, nhìn ng​ười 

*YC HS đọc đọan trích 2

H. Nội dung của đoạn 2 là gì?

H. Em hãy đọc những câu lập luận của Kiều? Em hiểu nội dung câu đó như thế nào?

H. Tìm hiểu những lý lẽ mà Hoạn Thư đ​ưa ra trong phần trả lời của mình?

- Nêu một lẽ thư​ờng

- Kể công

- Cả hai đều đồng cảnh chồng chung

- Nhận tội và đề cao, tâng bốc Thuý Kiều

H. Em có nhận xét gì về lời lẽ lập luận của Hoạn Thư​?

*GV: Lập luận thực chất là các cuộc đối thoại với các nhận xét, phán đoán, lý lẽ nhằm thuyết phục ng​ười nghe, ngư​ời đọc về một vấn đề nào đó.

H. Khi lập luận ng​ười ta thường dùng những loại từ, loại câu nào? Vì sao lại sử dụng những từ câu nh​ư vậy?
* GV: Khi lập luận th​ường dùng: 

+ Câu khẳng định, phủ định, câu có mệnh đề hô ứng: Nếu... thì, không những ... mà còn

+ Dùng các từ lập luận như​: Tại sao, tuy thế, thật vậy,

tr​ước hết, sau cùng

H. Từ việc tìm hiểu hai đoạn trích em hãy rút ra những dấu hiệu và đặc điểm của lập luận trong văn tự sự?

- Trong đoạn văn NL, ng​ười ta th​ường dùng những loại từ và câu nào? Vì sao lại sử dụng những từ và câu như​ thế?
*YC HS đọc ghi nhớ
	I. Tìm hiểu yếu tố nghị luận trong vb TS

- Cá nhân trả lời

- Đọc ví dụ

- Cá nhân trả lời

- Cá nhân trả lời

- Thảo luận nhóm – trình bày

- HS/nhóm khác nhận xét, bổ sung

- Đọc ví dụ

- Cá nhân trả lời

- Cá nhân trả lời

- Trao đổi nhóm bàn, trình bày

- HS khác nhận xét, bổ sung

- Cá nhân nêu nhận xét

- Cá nhân trả lời

- Cá nhân trình bày

- HS khác bổ sung

- Đọc ghi nhớ
	I. Tìm hiểu yếu tố nghị luận trong văn bản tự sự

1.Ví dụ:

a. Đoạn trích Lão Hạc (Nam Cao)

*Về ND: 

+ Nêu vấn đề: Nếu ta không cố tìm mà hiểu những ng​ười xung quanh thì ta luôn có cớ để tàn nhẫn và độc ác với họ

+ Phát triển vấn đề: Vợ tôi không phải là ng​ười ác nh​ưng sở dĩ thị trở nên ích kỉ, tàn nhẫn là vì thị đã quá khổ. Vì sao vậy?

- Khi ng​ười ta đau chân thì chỉ nghĩ đến cái chân đau (Từ một quy luật tự nhiên)

- Khi ng​ười ta khổ quá thì ngư​ời ta không còn nghĩ đến ai đ​ược nữa (Như​ một quy luật tự nhiên trên mà thôi)

- Vì cái bản tính tốt của ng​ười ta bị những nỗi lo lắng, buồn đau, ích kỉ che lấp mất

+ Kết thúc vấn đề: Tôi biết vậy nên tôi chỉ buồn chứ không nỡ giận

* Về hình thức:

- Các từ, câu: mang tính chất nghị luận

b. Đoạn trích Thúy Kiều báo ân báo oán

*Kiều lập luận buộc tội Hoạn Th​ư:

- Sau câu chào hỏi mỉa mai là lời đay nghiến: xưa nay đàn bà có mấy người ghê gớm, cay nghiệt nh​ư mụ, và x​ưa nay, càng cay nghiệt thì càng chuốc lấy oan trái
*Hoạn Thư​ lập luận gỡ tội bằng 4 luận điểm:

- Nêu 1 lẽ th​ường: Tôi là đàn bà nên ghen tuông là lẽ thư​ờng tình

- Kể công: đã đối xử rất tốt với cô khi ở gác viết kinh, khi cô trốn khỏi nhà tôi cũng chẳng đuổi theo

- Cả hai đều đồng cảnh chồng chung: Tôi với cô đều trong cảnh chồng chung, chắc gì ai nh​ường cho ai

- Nhận tội và đề cao, tâng bốc Thuý Kiều: Dù sao cũng trót gây đau khổ cho cô nên bây giờ chỉ còn biết trông nhờ vào l​ượng khoan dung rộng lớn của cô

2. Kết luận:

Dấu hiệu và đặc điểm của nghị luận trong văn bản tự sự:

- Ng​ười viết hoặc nhân vật nghị luận: Nêu lên các ý kiến nhận xét cùng lí lẽ, dẫn chứng qua hình thức lập luận -> Ngư​ời đọc, 

ng​ười nghe phải suy nghĩ về một vấn đề nào đó

*Ghi nhớ/sgk T138

*Năng lực cần đạt

- Năng lực tự chủ, tư học, hợp tác, giao tiếp, giải quyết vấn đề


Báo cáo

HOẠT ĐỘNG 3: LUYỆN TẬP
- Thời gian dự kiến: 55’

- Ph​​ương pháp: khái quát hoá, nêu và giải quyết vấn đề, thảo luận nhóm, cặp đôi chia sẻ

- Kĩ thuật: động não

	HĐ của Thầy
	HĐ của Trò
	Chuẩn kiến thức, kĩ năng cần đạt, năng lực cần phát triển

	Bài 1 *Gv  y/c HS nêu yêu cầu bài tập 1/ SGK.

- Yêu cầu HS thảo luận nhóm bàn: Nêu cách làm.

*GV đánh giá kết quả thảo luận của HS, chốt kiến thức.
Bài 2 

Xác định yêu cầu của bài tập 1/sgk?

- Tìm yếu tố miêu tả

- Chỉ ra tác dụng

GV chia lớp thành 2 nhóm:

- Nhóm 1: Tìm yếu tố miêu tả và chỉ ra tác dụng của nó qua văn bản ''Chị em Thuý Kiều''.

- Tương tự như vậy nhóm  2 thực hành qua văn bản '' Cảnh ngày  xuân''.

GV nhận xét đánh giá, bổ sung

Bài 3

H: Hãy nêu yêu cầu của bài tập 2/sgk?

H: Muốn làm được bài tập này chúng ta cần phải lưu ý điều gì?

H: Tìm chuỗi các sự việc có liên quan đến nhân vật chính.

H: Xác định ngôi kể và trình tự kể?

 GV hướng dẫn HS thực hành bằng hình thức luyện nói trước lớp.
Bài 4 /sgk
H: Đọc bài tập trên bảng phụ

GV hướng dẫn HS làm bài tập trên bảng phụ.

H: Nêu yêu cầu của bài tập?

H: Để làm bài tập này em cần vận dụng đơn vị kiến thức nào?

H: Tìm những câu thơ miêu tả nội tâm nàng Kiều qua các đoạn trích đã học?

GV yêu cầu Hs lên bảng làm bài tập này, HS dưới lớp làm ra nháp.

Bài 5/sgk
H. Xác định ngôi kể

H. Đặt câu miêu tả nội tâm của nhân vật
	* HS thảo luận 
* Đại diện nhóm trình bày, các nhóm khác bổ sung.
Xác định yêu cầu

Thảo luận

Thảo luận nhóm

HS Tìm câu thơ có yếu tố miêu tả

- HS nêu yêu cầu

- HS tìm chuỗi các sự việc

-  HS xác định ngôi kể
- Hs đọc

- Nêu yêu cầu bài tập

- Hs làm bài tập

- Học sinh tìm

- HS đọc lại đoạn trích Chị em Thúy Kiều
- Xác định ngôi kể

- Đặt câu miêu tả nội tâm của nhân vật
	Bài tập 1:

- So sánh thơ Nguyễn Du – thơ cổ TQ

- Chỉ ra nét  : tiếp thu, sáng tạo của Nguyễn Du

Bài tập 2
Bài tập 3
- Thuộc văn bản  “Cảnh ngày xuân''. 

- Tìm chuỗi các sự việc.
- Kết hợp yếu tố miêu tả.

- Chị em Thuý Kiều chuẩn bị đi chơi xuân.

- Hai chị em du xuân

- hai chị em ra về

- Ngôi kể: Ngôi thứ 3

Bài tập 4
- Những câu thơ miêu tả nội tâm

Nỗi mình thêm tức nỗi nhà

......................................

      Trông gương mặt dày

- Chuyển thành đoạn văn xuôi

Bài tập 5: Đóng vai nằng Kiều viết lại đoạn văn kể về việc đi chơi xuân của chị em  Thúy Kiều.

* Gợi ý

- Người kể xưng hô tôi

- Trong quá trình kể kết hợp với lời dẫn, tái hiện tâm trạng của Kiều khi lễ hội tan tầm.

*Năng lực cần đạt

- Năng lực tư duy,  hợp tác,  giao tiếp, giải quyết vấn đề, ngôn ngữ


   HOẠT ĐỘNG 4: Vận dụng    

- Thời gian dự kiến: 20’

- Ph​​ương pháp: nêu và giải quyết vấn đề

- Kĩ thuật: động não

	HĐ của Thầy
	HĐ của Trò
	Chuẩn kiến thức, kĩ năng cần đạt, 

năng lực cần phát triển

	*GV hướng dẫn HS viết đoạn văn, chữa bài 


	- Viết đoạn văn

- Trình bày

- HS khác nhận xét, bổ sung
	Viết một đoạn văn ngắn miêu tả tâm trạng của em trong ngày khai trường
*Năng lực cần đạt

- Năng lực tư duy,  hợp tác,  giao tiếp, giải quyết vấn đề, sử dụng ngôn ngữ, sử dụng công nghệ thông tin, cảm thụ thẩm mỹ


Bước 4.Giao bài, hướng dẫn học bài, chuẩn bị bài sau
1. Hướng dẫn học bài

- Nắm được nội dung các đoạn trích của Truyện Kiều

- Nắm được cách làm bài văn tự sự có sử dụng yếu tố miêu tả và biểu cảm.
- Bổ sung các bài tập vào vở bài tập 
- Tự học văn bản Cảnh ngày xuân

2. Chuẩn bị bài sau: Vb LVT cứu Kiều Nguyệt Nga

	Ngày soạn: 20/9/2021
	Dạy
	Ngày
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Tiết 29,30    Văn bản:    
 LỤC VÂN TIÊN CỨU KIỀU NGUYỆT NGA
(Trích truyện Lục Vân Tiên)
                                                                      Nguyễn Đình Chiểu
I. MỤC TIÊU

1. Kiến thức, kĩ năng

Sau khi học xong bài này, HS:

a. Kiễn thức

- Hiểu và lí giải được vị trí của tác phẩm Truyện Lục Vân Tiên và đóng góp của NĐC cho kho tàng văn học dân tộc.
- Những hiểu biết bước đầu về tác giả NĐC và tác phẩm Truyện LVT

- Thể loại thơ lục bát truyền thống của dân tộc qua tác phẩm Truyện LVT

- Những hiểu biết  bước đầu về nhân vật, sự kiện, cốt truyện trong tác phẩm truyện LVT.

- Khát vọng cứu người, giúp đời của tác giả và phẩm chất của hai nhân vật Lục Vân Tiên và Kiều Nguyệt Nga.

b. Kĩ năng:
 - Rèn kĩ năng biết đầy đủ, chính xác nghĩa, và cách dùng từ

2. Định hướng phát triển phẩm chất và năng lực học sinh

a. Các phẩm chất: trung thực, thật thà, dũng cảm

b. Các năng lực chung: năng lực tự học, năng lực giao tếp, năng lực tư duy, 

c. Các năng lực chuyên biệt: năng lực giải quyết vấn đề, sáng tạo, năng lực cảm thụ. 

II. CHUẨN BỊ 

1. Giáo viên : Bảng phụ,  giáo án, tranh minh hoạ.
2. Học sinh:  Chuẩn bị sách vở và soạn  bài mới trước khi đến lớp.

              Trình bày thông tin về tác giả, tác phẩm theo kĩ thuật KWLH

III. TỔ CHỨC DẠY VÀ HỌC

Bước1: Ổn định tổ chức

- Kiểm tra sĩ số và nền nếp của học sinh

Bước 2: Kiểm tra bài cũ ( 5ph)

- Đọc thuộc lòng đoạn trích Kiều ở lầu Ngưng Bích. Phân tích nỗi nhớ của Thuý Kiều?

- Phân tích 8 câu thơ cuối của văn bản. Tâm trạng của Thuý Kiều trong đoạn trích?

Bước3: Tổ chức dạy và học bài mới

HOẠT ĐỘNG 1: Khởi động
- Phương pháp : vấn đáp, thuyết trình
- Kĩ thuật  động não
- Thời gian: 2 phút   
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò
	Chuẩn KT-KN cần đạt, 

năng lực cần phát triển

	GV tổ chức trò chơi Tiếp sức:  Thi kể tên các tác giả, tác phẩm trung đại mà em đã được học trong chương trình Ngữ văn THCS (2 phút)

GV dẫn: Hôm nay chúng ta sẽ làm quen với một cây bút có sức chiến đấu mạnh mẽ đó là Nguyễn Đình Chiểu qua Truyện Lục Vân Tiên
	- Hs tham gia trò chơi
- Hs lắng nghe

- Hs ghi bài
	* Phát triển năng lực tư duy


HOẠT ĐỘNG 2: Hình thành kiến thức 
- Thời gian dự kiến: 75 – 80’
- Phương pháp  : vấn đ¸p, thuyết trình, thảo luận nhóm.
- Kĩ thuật  động não, khăn trải bàn, XYZ, KWLH
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò
	Chuẩn KT-KN cần đạt, 

năng lực cần phát triển

	I. Tìm hiểu chung
* GV sử dụng phương pháp thuyết trình, vấn đáp, nêu và giải quyết vấn đề; kĩ thuật động não, cặp đôi

GV yêu cầu HS theo dõi  phần chú thích sao trong SGK.

H: Trình bày những nét chính về cuộc đời và sự nghiệp văn học của nhà văn Nguyễn Đình Chiểu theo kĩ thuật KWLH

 GV bổ sung thêm thông tin về tác giả
H: Em hiểu gì về truyện Lục Vân Tiên?
GV yêu cầu 1 HS đọc phần tóm tắt ''Truyện Lục Vân Tiên''?
GV hướng dẫn HS tìm hiểu một số chú thích trong SGK

H: Theo em với đoạn trích Lục Vân Tiên cứu Kiều Nguyệt Nga'' chúng ta cần đọc với chất giọng như thế nào?

GV yêu cầu1 đến 2 HS đọc đoạn trích

H: Nhận xét cách đọc của bạn?

H: Em hãy kể tên các nhân vật trong đoạn trích? Nhân vật nào là nhân vật chính? Vì sao?
H: Xác định nghệ thuật khắc hoạ nhân vật trong văn bản?
Miêu tả hành động , cử chỉ, lời nói.
H: Theo em có thể chia đoạn trích thành mấy phần để phân tích? Đó là những phần nào?


	I. Tìm hiểu chung

- HS chuẩn bị ở nhà, trình bày theo kĩ thuật KWLH

- HS nhận xét, bổ sung

- Cá nhân trình bày
- Cỏ nhõn đọc tóm tắt

- Theo dõi chú thích 

- Cỏ nhõn nêu cách đọc
- HS đọc
- Nhận xét

- Cá nhân trình bày

- Cá nhân trình bày

- Cá nhân trình bày


	I. Tìm hiểu chung

1. Chú thích

a. Tác giả

- Là một thầy giáo, thầy thuốc, là nhà thơ lớn của dân tộc Việt Nam

- Sống có nghị lực và cống hiến cho đời

- lòng yêu nước và tinh thần bất khuất chống giặc ngoại xâm

b. Tác phẩm

- Hoàn cảnh: sáng tác khoảng đầu những năm 50 của thế kỉ  XIX.

- Vị trí: Đoạn trích nằm ở phần đầu của ''Truyện Lục Vân Tiên''.

c. Chú thích

2.Đọc

* Bố cục: phần
-Phần 1: Lục Vân Tiên đánh cướp: Từ đầu đến '' Bị Tiên một gậy thác rầy thân vong''.

-Phần 2: Cuộc trò chuyện giữa Lục Vân Tiên và Kiều Nguyệt Nga: Phần còn lại.

	II. Hướng dẫn HS phân tích

* GV sử dụng phương pháp: thuyết trình, vấn đáp, nêu và giải quyết vấn đề; kĩ thuật động não, hoạt động nhóm,
*Y/C đọc đoạn đầu 

H. Hãy thuật lại sự việc đánh cướp của Lục Vân Tiên.

H. Khi gặp cướp LVT đã làm gì? Em có nhận xét gì về hành động của LVT khi gặp cướp?

GV Bình

Hết tiết 37 chuyển sang tiết 38

Ngày dạy: 30/10
H. Trình bày những hiểu biết về tác giả, tác phẩm?

*GV giới thiệu ND tiết học

H. Hình ảnh LVT trong trận đánh được miêu tả như thế nào? Em có nhận xét gì về hình ảnh đó?

- Hình ảnh VT được so sánh với hình mẫu lý tưởng nào ? Nhằm mục đích gì ?

H. Qua đoạn văn vừa phân tích, em thấy LVT là người như thế nào?

- Hành động của VT gợi em nhớ tới hành động của nhân vật nào trong truyện cổ tích đã học?

- Cách kết cấu đó thể hiện mong ước gì của nhân dân?

H. Sau khi đánh tan bọn cướp, LVT có thái độ, hành động như thế nào với Kiều Nguyệt Nga? Nhận xét?

H. Qua thái độ, hành động của LVT với KNN sau khi đánh cướp, em thấy LVT là người như thế nào?

- Với LVT làm việc nghiã đó là gì?

- Với tất cả những tính cách đó, LVT là hình ảnh của một con người ntn?

*GV chốt kiến thức

*Y/C HS đọc những câu thơ viết về KNN

H. Sau khi được LVT cứu giúp thoát nạn, KNN có lời nói, cử chỉ như thế nào?

- Tìm đọc, phân tích những lời nói, cử chỉ đó?

H. Nhận xét gì về Kiều Nguyệt Nga?


	II. Phân tích

- Cá nhân đọc

- Cá nhân kể

- Cá nhân trình bày

- HS khác nhận xét, bổ sung

- Cặp đôi trao đổi, đại diện trình bày

- HS khác bổ sung

- Cá nhân trình bày

- HS khác bổ sung

- Cá nhân trình bày

- HS khác bổ sung

- Cá nhân trình bày

- Cặp đôi trao đổi, đại diện trình bày

- HS khác bổ sung

- Cá nhân đọc

- Cặp đôi trao đổi, đại diện trình bày

- HS khác bổ sung

- Cá nhân trình bày


	II. Phân tích

1. Nhân vật Lục Vân Tiên

a. Hành động khi gặp cướp:

- ghé lại bên đàng

- bẻ cây làm gậy

-> - Là 1 thư sinh trên đường đi thi trở về gặp bọn cướp hoành hành, LVT bèn bẻ cây làm gậy một mình đánh tan bọn cướp

- Không một chút do dự, tính toán thiệt hơn

b. Hình ảnh Lục Vân Tiên trong trận đánh

- tả đột hữu xung
-> Hình ảnh LVT trong trận đánh được miêu tả thật đẹp, vẻ đẹp của người dũng tướng theo phong cách văn chương thời xưa: so sánh với hình mẫu lí tưởng Triệu Tử Long -> thể hiện cái tài của bậc anh hùng và sức mạnh của hành động nghĩa hiệp: bênh vực kẻ yếu

 - Anh hùng, tài năng, vị nghĩa

- Thể hiện niềm mong ước của nhân dân giữa thời buổi loạn lạc có người tài giỏi đến cứu giúp

c. Thái độ cư xử với Kiều Nguyệt Nga sau khi đánh cướp: 

- Động lòng thương -> Ân cần hỏi han, an ủi

- Khoan khoan ngồi đó chớ ra -> Vội gạt đi ngay, luôn giữ đúng lễ nghi phong kiến giữa nam - nữ

- Không muốn nhận cái lạy trả ơn, từ chối về thăm nhà của KNN, từ chối nhận chiếc trâm vàng...chỉ cùng nhau xướng hoạ một bài thơ rồi thanh thản ra đi, không hề vấn vương

- Làm việc nghiã là một bổn phận, một lẽ tự nhiên, không coi đó là công trạng -> Đó là cách cư xử mang tinh thần nghĩa hiệp của các anh hùng hảo hán
-> Hình ảnh LVT là hình ảnh đẹp, hình ảnh lí tưởng mà Ng. Đình Chiểu gửi gắm niềm tin và ước vọng của mình: khát vọng hành đaọ cứu đời
2. Nhân vật Kiều Nguyệt Nga
- Xưng hô: Quân tử, tiện thiếp.

-> Cách nói năng văn vẻ, dịu dàng, mực thước:

    Làm con đâu dám ... Chút tôi liễu yếu đào tơ

- Cách trình bày vấn đề rõ ràng, khúc triết vừa đáp ứng đầy đủ những điều thăm hỏi ân cần của VT, vừa thể hiện chân thành niềm cảm kích xúc động của mình: Trước xe...sẽ thưa
- Coi ơn cứu mạng của LVT là trọng, không chỉ là ơn cứu mạng mà còn cứu cả cuộc đời trong trắng 

- Rất áy náy, băn khoăn tìm cách trả ơn chàng dù hiểu rằng có dền đáp đến mấy cũng là chưa đủ. Bởi thế cuối cùng nàng đã tự nguyện gắn bó cuộc đời với chàng trai khảng khái hào hiệp đó và đã dám liều mình để giữ trọn ân tình thuỷ chung 

với chàng

-> Là một cô gái khuê các, thuỳ mị, nết na, có học thức, trọng tình nghĩa



	III. Hướng dẫn tổng kết

*GV hướng dẫn HS sử dụng sơ đồ tư duy, tổng kết về nghệ thuật, nội dung của văn bản


	III. Tổng kết 

- Cặp đôi trao đổi, đại diện trình bày trên sơ đồ tư duy

- HS khác nhận xét, bổ sung


	III. Tổng kết

1. Nghệ thuật

- Miêu tả nhân vật qua cử chỉ, hành động, lời nói.

- Ngôn ngữ mộc mạc, bình dị , gần gũi với lời nói hàng ngày mang màu sắc Nam bộ

2. Nội dung
- Đạo lí nhân nghĩa ở hình tượng nhân vật Lục Vân Tiên thể hiện qua hành động dũng cảm đánh cướp cứu người, tấm lòng chính trực, trọng nghĩa khinh tài, từ tâm nhân hậu , hào hiệp khi cư xử với Kiều Nguyệt Nga sau khi đánh lại bọn cướp.

- Đạo lí nhân nghĩa thể hiện qua lời nói của cô gái thùy mị nết na, một lòng tri ân người đã cứu mình.

* Phát triển năng lực

- Năng lực tư duy, giải quyết vấn đề, sáng tạo, hợp tác, giao tiếp 


HOẠT ĐỘNG 3: Luyện tập
- Thời gian dự kiến: 5 - 7 phút

- Phương pháp: Vấn đáp, giải thích

- Kĩ thuật: Động não

	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò
	Chuẩn KT-KN cần đạt, 

năng lực cần phát triển

	IV. Hướng dẫn luyện tập

? Đọc và nêu yêu cầu của bài tập phần luyện tập trong SGK?
? Trình bày miệng bài tập?

? Nhận xét?

? Đọc bài đọc thêm và nêu cảm nhận.
- Liên hệ đoạn trích với những mô típ quen thuộc trong các truyện quen thuộc trong các truyện dân gian hoặc tiểu thuyết đã học
	IV.Luyện tập
- Hs đọc và làm bài cá nhân
- Nhận xét

- Học sinh đọc diễn cảm lại đoạn trích (phân biệt được sắc thái)


	IV.Luyện tập
1. Bài 1

- Làm bài tập trong SGK

2. Bài 2: Trình bày cảm nhận về nhân vật Lục Vân Tiên trong đoạn trích bằng đoạn văn ngắn (5-7 câu)
* Phát triển năng lực

- Năng lực tư duy, tự học


HOẠT ĐỘNG 4: Vận dụng
- Thời gian: 5 - 7’

- Ph​ương pháp: vấn đáp, giải quyết vấn đề

- Kĩ thuật: Động não
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò
	Chuẩn KT-KN cần đạt, 

năng lực cần phát triển

	*GV hướng dẫn HS trả lời
	- Trình bày

- HS khác nhận xét, bổ sung
	- Nêu cảm nhận chung về Lục Vân Tiên và Kiều Nguyệt Nga sau khi tìm hiểu đoạn  trích?
* Phát triển năng lực

- Năng lực tư duy, giao tiếp


Bước 4.Giao bài, hướng dẫn học bài, chuẩn bị bài sau
1. Hướng dẫn học bài

- Nắm được nội dung bài học

- Hoàn thành bài tập/Vở luyện tập

2. Chuẩn bị bài sau: Chương trình địa phương

Ngày 21 tháng 9 năm 2021
 Xác nhận của nhóm chuyên môn
Xác nhận của BGH

         Nguyễn Thị Thùy
Cao Thị Hằng

	Ngày soạn: 25/9/2021
	Dạy
	Ngày
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 Tiết 33,34,35,36,37,38,39,40                              
KẾ HOACH DẠY HỌC CHỦ ĐỀ NGỮ VĂN 9

Tổng số: 8 tiết 
HÌNH ẢNH NGƯỜI LÍNH TRONG THƠ HIỆN ĐẠI VIỆT NAM

QUA HAI BÀI ĐỒNG CHÍ VÀ BÀI THƠ VÈ TIỂU ĐỘI XE KHÔNG KÍNH
BƯỚC 1. XÂY DỰNG CHỦ ĐỀ DẠY HỌC

I.Xác định tên chủ đề: “Hình ảnh người lính qua trong thơ hiện đại Việt Nam “

II. Mô tả chủ đề:

1.Tổng số tiết thực hiện chủ đề: chủ đề được thực hiện trong 4 tiết học

2.Mục tiêu chủ đề:

* Kiến thức:
- Hiện thực sống và chiến đấu vô cùng gian nan, khổ cực của người lính trong hai cuộc kháng chiến.

- Cảm nhận được vẻ đẹp chân thực, giản dị của anh bộ đội thời kháng chiến chống Pháp và vẻ đẹp hiên ngang, dũng cảm của người lính lái xe Trường Sơn thời chống Mỹ

-Nắm được đặc sắc nghệ thuật trong ngôn ngữ, hình ảnh, giọng điệu của hai bài thơ

*Kĩ năng:

- Đọc-hiểu một văn bản thơ hiện đại.
- Phân tích được vẻ đẹp của hình tượng người lính trong hai trong bài thơ.

- Cả nhận được giá trị của ngôn ngữ, hình ảnh độc đáo trong bài thơ.

* Thái độ :

-  Giáo dục ý thức tự hào, kính phục những người lính  năm xưa

4. Những phẩm chất, năng lực cụ thể cần phát triển cho HS:

- NL tự học; NL tư duy; NL giải quyết vấn đề.

- NL giao tiếp, NL hợp tác, khẳng định bản thân.

-  NL sử dụng ngôn ngữ; NL sử dụng CNTT
- NL cảm thụ, thưởng thức cái đẹp.

- NL sáng tạo.

-Năng lực đặt vấn đề.

*Tích hợp với bộ môn Lịch sử về hoàn cảnh ra đời bài thơ, cuộc kháng chiến chống Pháp và đế quốc Mĩ đầy khó khăn gian khổ.

*Giáo dục kĩ năng sống, giá trị sống: Thấu hiểu những khó khăn gian khổ của những người lính thời chống Pháp va chống Mỹ để biết trân trọng cuộc sống hiện tại, phấn đấu học tập, rèn luyện tu dưỡng đạo đức để tiếp bước cha anh.

*Tích hợp giáo dục môi trường: sự tàn phá của bom đạn Mĩ trên tuyến đường Trường Sơn.

3. Phương tiện:

-Máy chiếu

-Phiếu học tập

4. Các nội dung chính của chủ đề: Dự kiến theo tiết
Hoạt  động giao việc, thu thập thông tin

*Nhóm 1: Sưu tầm tư liệu về tác giả và hoàn cảnh ra đời của tác phẩm

-  Sưu tầm tư liệu về tác giả Chính Hữu và Phạm Tiến Duật:

+ Cuộc đời

+Hoạt động cách mạng

+Sự nghiệp sáng tác

+Phong cách sáng tác

+ Giải thưởng.

- Hoàn cảnh ra đời của văn bản Đồng chí và Bài thơ về tiểu đội xe không kính

- Hình ảnh, phim tư liệu về hai tác giả, về cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ của dân tộc.

+Hoàn cảnh ra đời

+Xuất xứ

+Thể thơ

+Đề tài

+Phương thức biểu đạt

* Nhóm 2: Tìm hiểu vẻ đẹp của tinh thần lạc quan, tư thế ung dung của người lính:

- Vẻ đẹp của tinh thần lạc quan, tư thế ung dung của người lính được thể hiện qua những từ ngữ, hình ảnh nào ?

- Nghệ thuật đặc sắc của những từ ngữ, hình ảnh đó.

- Tác dụng của những biện pháp nghệ thuật đó ? 

* Nhóm 3:Tìm hiểu về tình đồng chí đồng chí, đồng đội của những người lính

- Tìm những từ ngữ, hình ảnh thể hiện tình dồng chí đồng đội của những người lính?

- Có gì đặc sắc trong việc sử dụng từ ngữ và hình ảnh đó ?

- Cảm nhận như thế nào về hình ảnh “Thương nhau tay nắm lấy bàn tay” và “Bắt tay qua cửa kính vỡ rồi” ?

* Nhóm 4: Cảm nhận về vẻ đẹp của lòng yêu nước, ý chí quyết tâm chiến đấu của người lính

- Em hãy tìm những từ ngữ, câu thơ thể hiện lòng yêu nước, ý chí quyết tâm chiến đấu của người lính ?

- Biện pháp nghệ thuật đặc sắc được sử dụng trong những từ ngữ, câu thơ ấy ?

- Tác dụng của các biện pháp nghệ thuật trên ?

Tập hợp thông tin, báo cáo kết quả
	Hoạt động của học sinh
	Chuẩn kiến thức cần đạt

	Đại diện các nhóm lên trình bày

*Nhóm 1: Sưu tầm tư liệu về tác giả và hoàn cảnh ra đời của tác phẩm

-  Sưu tầm tư liệu về tác giả Chính Hữu và Phạm Tiến Duật:

+ Cuộc đời

+Hoạt động cách mạng

+Sự nghiệp sáng tác

+Phong cách sáng tác

+ Giải thưởng.

- Hoàn cảnh ra đời của văn bản Đồng chí và Bài thơ về tiểu đội xe không kính

- Hình ảnh, phim tư liệu về hai tác giả, về cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ của dân tộc.

+Hoàn cảnh ra đời

+Xuất xứ

+Thể thơ

+Đề tài

+Phương thức biểu đạt


	* Tác giả

1.Hoạt động cách mạng

+ Chính Hữu tham gia cách mạng từ những ngày đầu và hoạt động trong quân đội suốt từ hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ

+ PhạmTiến Duật là một trí thức trẻ, rời ghế nhà trường sư phạm , ông nghe theo tiếng gọi Tổ quốc, gia nhập quân đội, hoạt động trên tuyến đường Trường Sơn.

2.Đề tài sáng tác

- Cả hai tác giả đều hướng ngòi bút khai thác về hình ảnh người lính và chiến tranh.

3.Sự nghiệp sáng tác và phong cách sáng tác.

- Chính Hữu sáng tác không nhiều nhưng cảm xúc dồn nén, ngôn ngữ hình ảnh chọn lọc, hàm súc. 

-Phạm Tiến Duật  với các tác phẩm chính: Vầng trăng quầng lửa (thơ, 1970); Thơ một chặng đường (thơ, 1971); Ở hai đầu núi (thơ, 1981); Vầng trăng và những quầng lửa (thơ, 1983); Nhóm lửa (thơ, 1996);...Giọng điệu sôi nổi, trẻ trung,hồn nhiên, tinh nghịch mà sâu sắc.

* Tác phẩm

	    Nội dung


	Đồng chí
	Bài thơ về tiểu đội xe không kính

	Hoàn ảnh ra đời

(Tích hợp môn Lịch sử)


	Sáng tác đầu năm 1948, sau khi tác giả cùng đồng đội tham gia chiến đấu trong chiến dịch Việt Bắc thu đông 1947 đánh bại cuộc tiến công quy mô lớn của giặc Pháp lên chiến khu Việt Bắc
	Sáng tác đầu năm 1969, lúc cuộc kháng chiến chống Mỹ đang ở giai đoạn quyết liệt.

	Xuất xứ
	Trích trong tập “Đầu súng trăng treo” (1966)
	Tập “Vầng trăng và quầng lửa” (1969).

	Đề tài
	Người lính và chiến tranh 
	Người lính lái xe Trường Sơn thời kỳ chống Mỹ.

	Thể thơ
	Thơ tự do
	Thơ tự do

	GV mở rộng  thêm về đặc điểm của thơ tự do 

-Số chữ trong mỗi câu không hạn định : ít nhất một từ, và nhiều thì có thể trên một chục từ.
-Số câu không hạn định 
-Về cách ngắt nhịp và gieo vần : cũng không có một luật lệ cố định nào.

	Phương thức biểu đạt
	Biểu cảm kêt hợp miêu tả, tự sự
	Biểu cảm kêt hợp miêu tả, tự sự

	Hoạt động của học sinh
	Chuẩn kiến thức cần đạt

	* Nhóm 2: Tìm hiểu vẻ đẹp của tinh thần lạc quan, tư thế ung dung của người lính:

- Vẻ đẹp của tinh thần lạc quan, tư thế ung dung của người lính được thể hiện qua những từ ngữ, hình ảnh nào ?

- Nghệ thuật đặc sắc của những từ ngữ, hình ảnh đó.

- Tác dụng của những biện pháp nghệ thuật đó ? 


	+ Trong đêm phục kích giặc  giữa rừng khuya, người lính vẫn cảm nhận được vẻ đẹp lãng mạn của vầng trăng treo trên đầu ngọn súng “đầu súng trăng treo”. “Súng” và “trăng” là hình ảnh biểu tượng giữa thực và mộng, chất chiến đấu và chất trữ tình, chiến sĩ và thi sĩ, giữa chất hiện thực và cảm hứng lãng mạn.

+Đảo ngữ “ung dung” cho thấy cái tư thế thong thả, khoan thai bìnhtĩnh của người làm chủ, chiến thắng hoàn cảnh

+Điệp từ  “nhìn” khẳng định tư thế thái độ của người lính. “Nhìn đất” là nhìn con đườngTrường Sơn ghập ghềnh nguy hiểm, “nhìn trời” để cảnh giác với máy bay địch. “Nhìn thẳng” là nhìn vào hiện thực gian khổ, vào hi sinh mất mát…

+ Điệp từ “ừ thì”, “chưa cần” như những tiếng nói chắc gọn, khẳng định: người lính chấp nhận gian khổ như một lẽ thường tình

+Câu thơ cuối 7 tiếng cuối đoạn có đến 6 thanh bằng “mưa ngừng gió lùa khô mau thôi” gợi cảm giác nhẹ nhõm, ung dung rất lạc quan, rất thanh thản. 

+Hành động “phì phèo châm điếu thuốc”  gợi vẻ tinh nghịch, tếu táo của người lính trẻ. 

+Đặc biêt, tiếng cười ha ha sảng khoái, thoải mái vẫn vang lên

	* Nhóm 3:Tìm hiểu về tình đồng chí đồng chí, đồng đội của những người lính

- Tìm những từ ngữ, hình ảnh thể hiện tình dồng chí đồng đội của những người lính?

- Có gì đặc sắc trong việc sử dụng từ ngữ và hình ảnh đó ?

- Cảm nhận như thế nào về hình ảnh “Thương nhau tay nắm lấy bàn tay” và “Bắt tay qua cửa kính vỡ rồi” ?


	-Những ngừoi lính trong bài thơ “Đồng chí” có chung hoàn cảnh xuất thân là những người nông dân đến từ những vùng quê nghèo khó, lam lũ khác nhau của Tổ quốc nên  họ thấu hiểu hoàn cảnh, quê hương của nhau, chia sẻ tình yêu và nỗi nhớ quê hương gia đình 

“Ruộng nương anh gửi bạn thân cày

Giếng nước gốc đa nhớ người ra lính”

-Họ có chung lý tưởng, nhiệm vụ,sát cánh bên nhau trong chiến đấu 

Súng bên súng, đấu sát bên đầu

Đứng cạnh bên nhau chờ giặc tới

-Họ chia sẻ những gian lao thiếu thốn của cuộc đời người lính  

“Anh với tôi biết từng cơn ớn lạnh..

Áo anh rách vai

Quần tôi có vài mảnh vá”

+Cử chỉ “Thương nhau tay nắm lấy bàn tay” đã thể hiện tình cảm gắn bó sâu nặng giữa những người lính.Trong “thương” không chỉ có tình yêu  mà còn có cả sự cảm thông, xót xa cho nhau. Họ nắm tay nhau để truyền cho nhau hơi ấm, sức mạnh để động viên nhau vượt qua thử thách.

- Không nhẹ nhàng, ấm áp như cái “nắm tay” của người lính nông dân trong bài thơ “Đồng chí” của Chính Hữu, cái “bắt tay qua cửa kính vỡ rồi” của những người lính lái xe có cái gì đó ngang tàng. Dường như trong cái bắt ta này có cả những tiếng cười hồn nhiên, cả cái ồn ào của tuổi trẻ mang theo vào chiến trường. Đây là cái bắt tay thể hiện sự đồng tâm nhất trí trong cuộc chiến chống kẻ thù chung

+ Từ hiện thực, bếp Hoàng Cầm đã đi vào trong thơ trở nên đẹp đẽ và gợi sự ấm cúng của gia đình. Với những người lính lái xe Trương Sơn, nó đã trở thành một tín hiệu của sự sum họp, đoàn tụ. Ở mỗi nơi có bếp Hoàng Cầm là có một gia đình nhỏ bởi “Chung bát đũa nghĩa là gia đình đấy”. 

	* Nhóm 4: Cảm nhận về vẻ đẹp của lòng yêu nước, ý chí quyết tâm chiến đấu của người lính

- Em hãy tìm những từ ngữ, câu thơ thể hiện lòng yêu nước, ý chí quyết tâm chiến đấu của người lính ?

- Biện pháp nghệ thuật đặc sắc được sử dụng trong những từ ngữ, câu thơ ấy ?

- Tác dụng của các biện pháp nghệ thuật trên ?


	- Những người lính trong bài thơ “đồng chí” găn bó với ruộng nương là thế vậy mà họ lại dễ dàng “mặc kệ”, bỏ lại sau lưng,lên đường theo tiếng gọi của quê hương, đất nước Mặc kệ” ẩn chứa thái độ ra đi kiên quyết, dứt khoát, mạnh mẽ. Nhà thơ đã nói lên một cách đầy đủ tấm lòng yêu ước của anh, chí khí anh hùng của anh, một lòng yêu nước và một chí khí anh hùng hoàn toàn trong sáng và bình dị. Họ đã gác tình riêng để nhường chỗ cho thứ tình cảm lớn lao hơn. Đó là tình yêu tổ quốc.

- Cụm từ “chờ giặc tới” thể hiện tư thế chủ động, quyết tâ,, sẵn sàng trong chiến đấu của người lính

- Đối diện với gian khổ ấy, người lính vẫn Nhìn thấy con đường chạy thẳng vào tim. Hình ảnh con đường chạy thẳng vào tim là biện pháp nghệ thuật ẩn dụ chuyển đổi cảm giác chỉ con đường Bắc-Nam, con đường thống nhất. Cách diễn đạt ấy đã gợi lên tình yêu Tổ quốc thiêng liêng trong trái tim những người lính.

- Điệp ngữ “lại đi” đảo lên đầu câu thơ kết hợp với nhịp thơ nhanh, mạnh, dồn dập đã thể hiện cái háo hức của người lính lúc lên đường. Ta thấy ngời sáng ở đây niềm tin vào chiến thắng của những người chiến sĩ lái xe .Đến đây, lý tưởng chiến đấu cao đẹp của người lính lái xe đã ngời sáng.

- Hình ảnh “trái tim” là hình ảnh hoán dụ chỉ người chiến sĩ lái xe với lửa nhiệt và yêu thương rực cháy. Hình ảnh “trong xe có một trái tim” là cội nguồn sức mạnh của cả đoàn xe, gốc rể phẩm chất anh hùng của người cầm lái tích tụ, đọng kết lại ở “trái tim” gan góc, kiên cường, giàu bản lĩnh và chan chứa tình yêu nước. Trái tim ấy luôn luôn sục sôi căm thù giặc Mỹ bạo tàn. Hình ảnh trái tim là “nhãn tự” của bài thơ.


Hoạt động 2: Hình thành kiến thức

  I.Tìm hiểu chung:
  - Tác giả

  - Tác phẩm

II.Tìm hiểu chi tiết:
1.Hoàn cảnh sống và chiến đấu của người lính

2.Vẻ đẹp tâm hồn và phẩm chất của người lính

a.Vẻ đẹp của lòng yêu nước, ý chí quyết tâm chiến đấu

b.Vẻ dẹp của tinh thần lạc quan, tư thế ung dung

c. Tình đồng chí, đồng đội keo sơn, gắn bó.

III. Tổng kết
  1.Nghệ thuật

  2.Nội dung

                  Hoạt động 3: Luyện tập

                  Hoạt  động 4: Vận dụng

                  Hoạt động 5: Tìm tòi, mở rộng   

BƯỚC 2: BIÊN SOẠN CÂU HỎI,  BÀI TẬP

	stt
	Câu hỏi/bài tập
	Mức độ
	Định hướng năng lực

	1
	- Xem những hình ảnh này em có suy nghĩ gì? 

	Nhận biết
	Năng lực trình bày suy nghĩ, cảm nhận của các nhân

	2
	Dựa vào sự chuẩn bị bài ở nhà, em hãy cho cô biết giong đọc của hai bài thơ?


	Nhận biết
	- Năng lực đọc hiểu văn bản

	3
	Từ nội dung chú thích, hãy nêu những hiểu biết của em về hai tác giả trên những phương diện sau

+ Cuộc đời

+Hoạt động cách mạng

+Sự nghiệp sáng tác

+Phong cách sáng tác

+ Giải thưởng.
	Nhận biết
	-Năng lực đọc hiểu văn bản

	4
	H:Trình bày những hiểu biết của em về hai văn bản “Đồng chí” và “Bài thơ về tiểu đội xe không kính” trên những mặt sau

+Hoàn cảnh ra đời

+Xuất xứ

+Thể thơ

+Đề tài

+Ptbđ
	Nhận biết
	-Năng lực đọc hiểu văn bản

	5
	Qua phần chuẩn bị bài ở nhà, em hãy cho cô biết hình ảnh người lính trong hai tác phẩm được khắc họa trên những phương diện nào?
	Thông hiểu
	Năng lực trình bày suy nghĩ, cảm nhận của cá nhân

	6
	Dựa vào phần chuẩn bị bài ở nhà, em hãy tìm những chi tiết cho thấy hoàn cảnh sống và chiến đấu của người lính trong hai bài thơ “Đồng chí” và “Bài thơ về tiểu đội xe không kính”?
	Nhận biết
	Năng lực trình bày suy nghĩ, cảm nhận của cá nhân

	7
	Qua những hình ảnh, chi tiết vừa tim được, em thấy ngừoi lính gặp phải những khó khăn, thử thách gì trong chiến đấu?
	Thông hiểu
	Năng lực trình bày suy nghĩ, cảm nhận của cá nhân

	8
	Chỉ ra nét nghệ thuật đặc sắc được các tác giả sử dụng qua những hình ảnh, chi tiết em vừa tìm được? 
	Nhận biết
	Năng lực trình bày suy nghĩ, cảm nhận của cá nhân

	9
	Nêu tác dụng của những nét nghệ thuật đặc sắc đó? 


	Thông hiểu
	Năng lực trình bày suy nghĩ, cảm nhận của cá nhân

	stt
	Câu hỏi/bài tập
	Mức độ
	Định hướng năng lực

	1
	Em hãy cho cô biết vẻ đẹp phẩm chất, tâm hồn của người lính biểu hiện như thế nào trong hai bài thơ?
	Thông hiểu
	Năng lực trình bày suy nghĩ, cảm nhận của cá nhân

	2
	 Đối mặt với những khó khăn, gian khổ của hoàn cảnh sống và chiến đấu nơi chiến trường, người lính đã bộc lộ thái độ, hành động và tư thế ra sao? Tìm chi tiết?
	Nhận biết
	Năng lực hợp tác, trao đổi, thảo luận nhóm 

	3
	 Chỉ ra những nghệ thuật đặc sắc được sử dụng trong các chi tiết em đó? 
	Nhận biêt
	

	4
	Nêu tác dụng của những đặc sắc nghệ thuật trong các chi tiết em vừa chỉ ra?
	Thông hiểu
	

	5
	Em hãy tìm những chi tiết thể hiện tình
 đồng chí, đồng đội trong hai bài thơ??
	Nhận biết
	Năng lực hợp tác, trao đổi, thảo luận nhóm

	6
	Chỉ ra cái hay trong nghệ thuật sử dụng ngôn từ, hình ảnh
	Thông hiểu
	

	7
	 Từ đó, em có cảm nhận gì về tình đồng chí, đồng đội của những người lính trong hai bài thơ?
	Thông hiểu
	

	8
	Em hãy tìm những từ ngữ, những câu thơ biểu hiện lòng yêu nước, ý chí quyết tâm chiến đấu của người lính? 
	Nhận biết
	Năng lực hợp tác, trao đổi, thảo luận nhóm

	9
	Phát hiện các biện pháp nghệ thuật được sử dụng?
	Nhận biết
	

	10
	Chỉ ra tác dụng của những đặc sắc nghệ thuật em vừa tim được?
	Thông hiểu
	

	11
	Hình ảnh người lính và cách các tác giả thể hiện hình ảnh này trong bài thơ “Đồng chí” của Chính Hữu và ngừoi lính lái xe thời chống Mỹ trong bài thơ “Bài thơ về tiểu đội xe không kính” của Phạm Tiến Duật có điểm gì khác?
	Thông hiểu
	Năng lực hợp tác, trao đổi, thảo luận nhóm cặp đôi

	12
	Từ hình ảnh người lính trong hai bài thơ, em có suy nghĩ gì về vai trò của tuổi trẻ Việt Nam trong công cuộc bảo vệ Tổ quốc hiện nay?
	Vận dụng
	Năng lực giải quyết các tình huống đặt ra trong văn bản

	1
	Cô có một bản đồ câm chưa có dữ liệu. Mời các em điền dãn dữ liệu vào bảng tổng kết kiến thức bài học
	Thông hiểu
	Năng lực hợp tác, trao đổi, thảo luận về nội dung và nghệ thuật của văn bản.

	2
	 Câu 1 Hai tác phẩm “Đồng chí” và “Bài thơ về tiểu đội xe không kính” giống nhau ở điểm nào?

A.Cùng viết về đề tài người lính

B.Cùng viết theo thể thơ tự do

C.Cùng nói lên sự hi sinh của người lính

D.Cả A và B đều đúng

C. Hoàn cảnh xuất thân

D.Cả A,B đều đúng
	Nhận biết
	Năng lực đọc-hiểu văn bản văn học

	3
	 Câu 2 Hình ảnh người lính trong hai tác phẩm “Đồng chí” và “Bài thơ về tiểu đội xe không kính” được khắc họa qua những phương diện nào?

A.Hoàn cảnh sống và chiến đấu  có nhiều thiếu thốn, gian lao

B. Tinh thần lạc quan, tư thế ung dung, bất khuất
	Nhận biêt
	Năng lực đọc-hiểu văn bản văn học

	4
	Câu 3 Có người cho rằng, giống như bài thơ “Đồng chí” , ““Bài thơ về tiểu đội xe không kính” cũng khai thác cái đẹp và chất thơ trong cái bình dị, bình thường của đời sống chiến tranh. Đúng hay sai

A.Đúng   B.Sai
	Thông hiểu
	Năng lực đọc-hiểu văn bản văn học

	5
	Viết 1 bài văn ngắn ( khoảng 1 trang giấy) phát biểu cảm nhận của em về một hình ảnh thơ em ấn tượng nhất?
	Vận dụng
	Năng lực trình bày suy nghĩ, cảm nhận của cá nhân về ý nghĩa của văn bản

	6
	Em hãy sưu tầm các tác phẩm văn học có cùng đề tài người lính trong kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ?
	Thông hiểu
	Năng lực tìm tòi, mở rộng vấn đề


BƯỚC 3: THIẾT KẾ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

   HOẠT ĐỘNG1:    KHỞI ĐỘNG
- Phương pháp: Vấn đáp, thuyết trình

- Thời gian: 5-6  phút

- Kĩ thuật : động não

	Hoạt động của Thầy
	Hoạt động Trò

	*Dạy học tích hợp(tích hợp môn Âm nhạc- bài “Đồng chí” (Minh Quốc), “Chào em cô gái Lam Hồng”)

- Gv trình chiếu một số hình ảnh về người lính Cụ Hồ trong kháng chiến chống Pháp,  đường Trường Sơn và  những chiếc xe không kính vận chuyển hàng tiếp viện trên tuyến đường Trường Sơn.

H: Xem những hình ảnh này em có suy nghĩ gì? 
GV bình dẫn vào bài mới:
    Trong văn học Việt Nam hiện đại, hình ảnh người chiến sĩ cầm súng bảo vệ Tổ quốc có một vị trí hết sức quan trọng. Đó không chỉ là hình tượng nghệ thuật tiêu biểu trong nhiều tác phẩm mà còn là biểu tượng đẹp nhất của con người Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh. Phần lớn các tác giả đều có mặt ở những mũi nhọn của cuộc kháng chiến để kịp thời ghi lại một cách chân thực và sinh động hiện thực chiến đấu của chiến sĩ ta. Hình ảnh anh bộ đội Cụ Hồ trong những năm chống Pháp và người chiến sĩ Giải phóng quân miền Nam thời đánh Mỹ đã được phản ánh khá rõ nét với những vẻ đẹp khác nhau. Chúng ta có thể thấy rõ điều đó qua hai bài thơ “Đồng chí” của Chính Hữu và “Bài thơ về tiểu đội xe không kính” của Phạm Tiến Duật.Bài học của chúngta có dung lượng là 4 tiết

+Tiết 1 Chuẩn bị

+Tiết 2 Báo cáo tọa đàm

+Tiết 3 Viết thu hoạch.
- Ghi tên bài
	I. Khởi động

+ Hs quan sát

+Hs tự bộc lộ

- Nghe

- Ghi tên bài


HOẠT ĐỘNG 2:  HÌNH THÀNH KIẾN THỨC
- Phương pháp: Đọc, vấn đáp, thuyết trình, giải thích, phân tích, bình giảng

- Kĩ thuật : động não, thảo luận, khăn trải bàn, phiếu học tập.

- Thêi gian: 65-70 phót

	Hoạt động của Thầy
	Hoạt động của Trò
	Chuẩn kiến thức  cần đạt

	H: Dựa vào sự chuẩn bị bài ở nhà, em hãy cho cô biết giong đọc của hai bài thơ?

-Bài “Đồng chí”

Toàn bài đọc với nhịp hơi chậm để diễn tả những tình cảm, cảm xúc được lắng lại, dồn nén. Ba dòng cuối đọc với nhịp chậm hơn và giọng hơi lên cao để khắc họa được những hình ảnh vừa cụ thể vừa giàu ý nghĩa biểu tượng

-Bài “Bài thơ về tiểu đội xe không kính”

Giong đọc sôi nổi, tự nhiên, vui tươi, dí dỏm thể hiện sự ngang tàng, dũng cảm của tuổi trẻ bất chấp hiểm nguy
+ GV gọi HS đọc bài và nhận xét cách đọc của bạn.

GV: Chúng ta cùng bước sang phần 2 tìm hiểu chú thích

Cô có một số kênh hình tư liệu về hai tác giả Chính Hữu và Phạm Tiến Duật. Mời các em cùng theo dõi. Các kênh hình này sẽ bổ trợ và giúp các em cảm nhận rõ hơn về con người và sự nghiệp sáng tác của nhà thơ.

-H:Từ nội dung chú thích, hãy nêu những hiểu biết của em về hai tác giả trên những phương diện sau

+ Cuộc đời

+Hoạt động cách mạng

+Sự nghiệp sáng tác

+Phong cách sáng tác

+ Giải thưởng.

-H :Trình bày những hiểu biết của em về hai văn bản “Đồng chí” và “Bài thơ về tiểu đội xe không kính” trên những mặt sau

+Hoàn cảnh ra đời

+Xuất xứ

+Thể thơ

+Đề tài

+Ptbđ

-Phần này cô đã giao cho các em về nhà chuẩn bị. 

-GV mời 1 hs lên bảng trình bày.

- GV gọi 1-2 Hs nhận xét

- Chốt kiến thức, ghi bảng

Vậy, về hai tác giả Chính Hũu và Phạm Tiến Duật các em phải lưu ý sau
	- 2 em đề xuất cách đọc

- 2 HS đọc bài

- 1-2 HS nhận xét

- Hs quan sát kênh hình

+ Hs hoàn thành nội dung trong phiếu bài tập

+  trình bày.


	II. I. Tìm hiểu chung
1.Đọc:

2.Chú thích
a.Tác giả

b. Tác phẩm

* Hoàn cảnh ra đời

* Xuất xứ: 

*Thể thơ

*. Phương thức biểu đạt:




Sáng tác đầu năm 1948, sau khi tác giả cùng đồng đội tham gia chiến 


Sáng tác đầu năm 1969, lúc cuộc k

	áng chiến chống Mỹ đang ở giai đoạn quyết liệt.


	Xuất xứ

	Trích trong tập “Đầu súng trăng treo” (1966)

	Tập “Vầng trăng và quầng lửa” (1969).


	Đề tài

	Người lính và chiến tranh 

	Người lính lái xe Trường Sơn thời kỳ chống Mỹ.


	Thể thơ

	Thơ tự do

	Thơ tự do


	GV mở rộng  thêm về đặc điểm của thơ tự do 

-Số chữ trong mỗi câu không hạn định : ít nhất một từ, và nhiều thì có thể trên một chục từ.
-Số câu không hạn định 
-Về cách ngắt nhịp và gieo vần : cũng không có một luật lệ cố định nào.



Phương thức biểu 

	ạt

	Biểu cảm kêt hợp miêu tả, tự sự

	Biểu cảm kêt hợp miêu tả, tự sự



	


	H: Qua phần chuẩn bị bài ở nhà, em hãy cho cô biết hình ảnh người lính trong hai tác phẩm được khắc họa trên những phương diện nào?

GV khái quát

-Hoàn cảnh sống, chiến đấu

-Vẻ đẹp phẩm chất, tâm hồn

+Tinh thần lạc quan, tư thế ưng dung bất khuất

+Tình đồng chí, đồng đôi keo sơn, thắm thiết

+Lòng yêu nước, ý chí quyết tâm chiến đấu.

H: Dựa vào phần chuẩn bị bài ở nhà, em hãy tìm những chi tiết cho thấy hoàn cảnh sống và chiến đấu của người lính trong hai bài thơ “Đồng chí” và “Bài thơ về tiểu đội xe không kính”?
+ Áo rách vai/ Quần có vài mảnh vá/ Chân không giày”

+Cơn ớn lạnh/ sốt run người, vừng trán ướt mồ hôi

+Rừng hoang sương muối

+ không kính, không đèn, không mui, thùng xe có xước

+Gió xoa mắt đắng, Bụi phun tóc trắng  mặt  lấm , mưa tuôn mưa xối...
+bom giât bom rung
H: Chỉ ra nét nghệ thuật đặc sắc được các tác giả sử dụng qua những hình ảnh, chi tiết em vừa tìm được? Nêu tác dụng của những nét nghệ thuật đặc sắc đó? 

GV bình, chốt:
-Người lính trong thời kì chống Pháp được trang bị rất thô sơ, vật chất  thiếu thốn
+Hình ảnh thơ chân thực, giản dị, phép liêt kê, nghệ thuật sóng đôi “Áo rách vai/ Quần có vài mảnh vá/ Chân không giày” tái hiện chân thực những thiếu thốn, khổ cực trong cuộc đời đi chiến đấu của người lính

Tích hợp môn Lịch sử

Sau khi Cách mạng Tháng Tám thành công (1945), chính quyền cách mạng còn non trẻ, ngân khố quốc gia trống rỗng, lại gặp phải sự chống phá của thù trong giặc ngoài. Một năm sau đó, tháng 12/1946, chủ tịch Hồ Chí Minh phát động “Toàn quốc kháng chiến”, các binh đoàn bộ đội được lệnh tập kết lên khu vực Việt Bắc để xây dựng căn cứ chiến đấu.

Vật chât thiếu thốn nên hình ảnh người lính thời kỳ chông Pháp buổi đầu trang bị còn rất thô sơ.

+ Biên pháp liệt kê: không kính, không đèn, không mui, thùng xe có xước, nhấn mạnh sự trần trụi đến bụi bặm, biến dạng đến méo mó của những chiếc xe do bom đạn của kẻ thù và do đường trường gây ra. 

+ Điệp ngữ “không có” nhắc lại ba lần cùng cách ngắt nhịp ¾,4/3 như những chặng đường gập ghềnh, khúc khuỷnh, như nhân lên ba lần những thiếu thốn, khó khăn, những   khốc liệt của chiến tranh. 

-Khắc nghiệt về thời tiết
+Hoàn cảnh chiến đấu nơi rừng hoang sương muối giá lạnh đến tê tái, nụ cười phả hơi buốt giá

GV tích hợp môn địa lý-sinh học (trình chiếu hình ảnh về sương muối ở Tây Bắc.)

Do địa hình gồm núi trung bình và núi cao, cao nguyên Theo quy luật đai cao khu có khí hậu lạnh, mùa đông nhiều ngày có thời tiết lạnh giá, thậm chí có tuyết rơi. 
+Trên con đường chi viện cho miền Nam ruột thịt, những người lính lái xe đã nếm trải đủ mùi gian khổ, đó là Gió xoa mắt đắng, Bụi phun tóc trắng làm mặt mũi lấm lem.., mưa tuôn mưa xối làm quần áo ướt đẫm. Biện pháp liệt kê,so sánh, hình ảnh thơ chân thực đã tô đậm những khắc nghiệt của thời tiết nới chiến trường

-Chiến đấu trong không gian núi rừng, người lính còn phải trải qua những cơn sốt rét rừng 
khiến người ớn lạnh ớn lạnh, sốt run người, vầng trán đẫm mồ hôi

-Hình ảnh  “bom giât bom rung” giúp ta hình dung được  vùng đất từng được mệnh danh  là “túi bom” của địch, giúp ta thấy được khốc liệt của chién tranh.

GV trình chiếu một số hình ảnh Mỹ dải bom xuống tuyến đường Trường Sơn lịch sử Tích hợp với môn lịch sử:
Trong các chiến dịch đánh phá từ năm 1965 đến năm 1972, Mỹ đã huy động khoảng 733.000 chuyến máy bay, đánh phá khoảng 152.000 trận; ném xuống các tuyến đường Trường Sơn gần 4 triệu tấn bom đạn. Hơn 20.000 bộ đội, thanh niên xung phong, công nhân giao thông đã hy sinh; hơn ba vạn người bị thương, khoảng 14.500 xe - máy các loại, hơn 700 khẩu súng pháo bị hư hỏng; hơn 90.000 tấn hàng hóa bị đánh cháy...
-“Võng mắc chông chênh đường xe chạy” là một chi tiết rất chân thực về giấc ngủ của người lính lái xe. Giấc ngủ ‘chông chênh” vì đường xe chạy ghập ghềnh. Đó là một giấc ngủ không tròn đầy, không thoải mái. Từ láy “chông chênh” đã thể hiện giấc ngủ khó nhọc của người lính và khái quát hơn đó là hoàn cảnh sống, chiến đấu gian nan của những người chiến sĩ lái xe

->Nhấn mạnh hoàn cảnh sống, chiến đấu đầy thiếu thốn, khó khăn, gian khổ

Chuyển :
Hoàn cảnh chiến đấu đầy thiếu thốn, gian nan và khổ cực ấy không làm nhụt đi ý chí, quyết tâm, khát khao chiến thắng của các anh mà càng ngời sáng hơn bao giờ hết vẻ đẹp phẩm chất, tâm hồn cao đẹp của người línhcụ Hồ. Cô mời các em chuyển sang phần 2.

H:  Em hãy cho cô biết vẻ đẹp phẩm chất, tâm hồn của người lính biểu hiện như thế nào trong hai bài thơ?

+Tinh thần lạc quan, tư thế ung dung, bất khuất

+Tình đồng chí, đồng đội keo sơn, thắm thiết.

+Lòng yêu nước, ý chí quyết tâm chiến đấu
H:  Phần này cô đã giao các nhóm về nhà chuẩn bị, em hãy nhắc lại nhiệm vụ cô đã giao cho các em chuẩn bị trong tiết trước

Dẫn dắt:
Sau đây, cô trò ta cùng đi tìm hiểu vẻ đẹp của tinh thần lạc quan, tư thế ung dung, bất khuất của người lính

-H:  Đối mặt với những khó khăn, gian khổ của hoàn cảnh sống và chiến đấu nơi chiến trường, người lính đã bộc lộ thái độ, hành động và tư thế ra sao? Tìm chi tiết?

-H :  Chỉ ra những nghệ thuật đặc sắc được sử dụng? Phát biểu cảm nhận của em?

Phần này cô đã giao cho nhóm 1 trình bày, xin mời đại diện nhóm 1trình bày.

-GV gọi đại diện các nhóm khác nhận xét, phát vấn

-GV nhận xét chung, chốt kiến thức, ghi bảng

 + Giữa cái lạnh giá đến tê tái chỉ một nụ cười thôi đã làm không gian ấm lên biết bao

 + Trong đêm phục kích giặc  giữa rừng khuya, người lính vẫn cảm nhận được vẻ đẹp lãng mạn của vầng trăng treo trên đầu ngọn súng “đầu súng trăng treo”. “Súng” và “trăng” là hình ảnh biểu tượng giữa thực và mộng, chất chiến đấu và chất trữ tình, chiến sĩ và thi sĩ, giữa chất hiện thực và cảm hứng lãng mạn.

+Đảo ngữ “ung dung” cho thấy cái tư thế thong thả, khoan thai bìnhtĩnh của người làm chủ, chiến thắng hoàn cảnh

+Điệp từ  “nhìn đất, nhìn trời, nhìn thẳng” khẳng định tư thế thái độ của người lính. “Nhìn đất” là nhìn con đườngTrường Sơn ghập ghềnh nguy hiểm, “nhìn trời” để cảnh giác với máy bay địch. “Nhìn thẳng” là nhìn vào hiện thực gian khổ, vào hi sinh mất mát

+ Điệp từ “ừ thì, chưa cần” như những tiếng nói chắc gọn, khẳng định: người lính chấp nhận gian khổ như một lẽ thường tình

+Câu thơ cuối 7 tiếng cuối đoạn có đến 6 thanh bằng “mưa ngừng gió lùa khô mau thôi” gợi cảm giác nhẹ nhõm, ung dung rất lạc quan, rất thanh thản. 

+Hành động “phì phèo châm điếu thuốc”  gợi vẻ tinh nghịch, tếu táo của người lính trẻ. 

+Đặc biêt, tiếng cười ha ha sảng khoái, thoải mái vẫn vang lên.

Nhóm 1 đã hoàn thành phần báo cáo của nhóm mình. Các em đã có sự chuẩn bị rất chu đáo. Xin cả lớp một tràng pháo tay cho các bạn!

Dẫn dắt :Để vượt qua những gian nan, thử thách nơi chiến trường khốc liệt thì không thể không kể tới tình đồng chí, đồng đội keo sơn, thắm thiết. Và đấy cũng là phần việc của nhóm 2
Sau đây xin mời đại diện nhóm 2 lên bảng trình bày

H:  Em hãy tìm những chi tiết thể hiện tình đồng chí, đồng đội trong hai bài thơ? Chỉ ra cái hay trong nghệ thuật sử dụng ngôn từ, hình ảnh?

H : Từ đó, em có cảm nhận gì về tình đồng chí, đồng đội của những người lính trong hai bài thơ?

-GV gọi đại diện nhóm khác nhận xét, bổ sung, phát vấn

-GV nhận xét chung, chốt kiến thức, ghi bảng

-Những người lính trong bài thơ “Đồng chí” có chung hoàn cảnh xuất thân là những người nông dân đến từ những vùng quê nghèo khó, lam lũ khác nhau của Tổ quốc nên  họ thấu hiểu hoàn cảnh, quê hương của nhau, chia sẻ tình yêu và nỗi nhớ quê hương gia đình 

“Ruộng nương anh gửi bạn thân cày

Giếng nước gốc đa nhớ người ra lính”

-Họ có chung lý tưởng, nhiệm vụ,sát cánh bên nhau trong chiến đấu 

Súng bên súng, đấu sát bên đầu

Đứng cạnh bên nhau chờ giặc tới

-Họ chia sẻ những gian lao thiếu thốn của cuộc đời người lính  

“Anh với tôi biết từng cơn ớn lạnh..

Áo anh rách vai

Quần tôi có vài mảnh vá”

+Cử chỉ “Thương nhau tay nắm lấy bàn tay” đã thể hiện tình cảm gắn bó sâu nặng giữa những người lính.Trong “thương” không chỉ có tình yêu  mà còn có cả sự cảm thông, xót xa cho nhau. Họ nắm tay nhau để truyền cho nhau hơi ấm, sức mạnh để động viên nhau vượt qua thử thách.

- Không nhẹ nhàng, ấm áp như cái “nắm tay” của người lính nông dân trong bài thơ “Đồng chí” của Chính Hữu, cái “bắt tay qua cửa kính vỡ rồi” của những người lính lái xe có cái gì đó ngang tàng. Dường như trong cái bắt ta này có cả những tiếng cười hồn nhiên, cả cái ồn ào của tuổi trẻ mang theo vào chiến trường. Đây là cái bắt tay thể hiện sự đồng tâm nhất trí trong cuộc chiến chống kẻ thù chung

+Từ hiện thực, bếp Hoàng Cầm đã đi vào trong thơ trở nên đẹp đẽ và gợi sự ấm cúng của gia đình. Với những người lính lái xe Trương Sơn, nó đã trở thành một tín hiệu của sự sum họp, đoàn tụ. Ở mỗi nơi có bếp Hoàng Cầm là có một gia đình nhỏ bởi “Chung bát đũa nghĩa là gia đình đấy”. 
-Nhóm 2 đã hoàn thành phần báo cáo của nhóm mình. Các em đã có sự chuẩn bị rất chu đáo. Xin cả lớp một tràng pháo tay cho các bạn!

Dẫn dắt :
Một nguồn sức mạnh tinh thần lớn lao nữa góp phần làm nên chiến thắng của các anh không thể không nói tới lòng yêu nước, ý chí quyết tâm chiến đấu vì mục đích lý tưởng cao đẹp.

Xin mời đại diện nhóm3 lên bảng trình bày phần chuẩn bị của nhóm mình.

H:  Em hãy tìm những từ ngữ, những câu thơ biểu hiện lòng yêu nước, ý chí quyết tâm chiến đấu của người lính?Phát hiện các biện pháp nghệ thuật được sử dụng?

H:  Chỉ ra tác dụng của những đặc sắc nghệ thuật em vừa tim được?

Gv mời đại diện nhóm khác nhận xét, bổ sung,phát vấn

-GV nhận xét chung, bình, chốt, ghi bảng

 Những người lính trong bài thơ “đồng chí” găn bó với ruộng nương là thế vậy mà họ lại dễ dàng “mặc kệ”, bỏ lại sau lưng,lên đường theo tiếng gọi của quê hương, đất nước Mặc kệ” ẩn chứa thái độ ra đi kiên quyết, dứt khoát, mạnh mẽ. Nhà thơ đã nói lên một cách đầy đủ tấm lòng yêu ước của anh, chí khí anh hùng của anh, một lòng yêu nước và một chí khí anh hùng hoàn toàn trong sáng và bình dị. Họ đã gác tình riêng để nhường chỗ cho thứ tình cảm lớn lao hơn. Đó là tình yêu tổ quốc.

-Cụm từ “chờ giặc tới” thể hiện tư thế chủ động, quyết tâ,, sẵn sàng trong chiến đấu của người lính

- Đối diện với gian khổ ấy, người lính vẫn Nhìn thấy con đường chạy thẳng vào tim. Hình ảnh con đường chạy thẳng vào tim là biện pháp nghệ thuật ẩn dụ chuyển đổi cảm giác chỉ con đường Bắc-Nam, con đường thống nhất. Cách diễn đạt ấy đã gợi lên tình yêu Tổ quốc thiêng liêng trong trái tim những người lính.

-Điệp ngữ “lại đi” đảo lên đầu câu thơ kết hợp với nhịp thơ nhanh, mạnh, dồn dập đã thể hiện cái háo hức của người lính lúc lên đường. Ta thấy ngời sáng ở đây niềm tin vào chiến thắng của những người chiến sĩ lái xe .Đến đây, lý tưởng chiến đấu cao đẹp của người lính lái xe đã ngời sáng.

-Hình ảnh “trái tim” là hình ảnh hoán dụ chỉ người chiến sĩ lái xe với lửa nhiệt và yêu thương rực cháy. Hình ảnh “trong xe có một trái tim” là cội nguồn sức mạnh của cả đoàn xe, gốc rể phẩm chất anh hùng của người cầm lái tích tụ, đọng kết lại ở “trái tim” gan góc, kiên cường, giàu bản lĩnh và chan chứa tình yêu nước .Trái tim ấy luôn luôn sục sôi căm thù giặc Mỹ bạo tàn. Hình ảnh trái tim là “nhãn tự” của bài thơ.

H:  Hình ảnh người lính và cách các tác giả thể hiện hình ảnh này trong bài thơ “Đồng chí” của Chính Hữu và ngừoi lính lái xe thời chống Mỹ trong bài thơ “Bài thơ về tiểu đội xe không kính” của Phạm Tiến Duật có điểm gì khác? 

(thảo luận cặp đôi-nhóm bàn)
 -GV gọi đại diện nhóm trình bày

-GV nhận xét, chốt kiến thức
H:  Từ hình ảnh người lính trong hai bài thơ, em có suy nghĩ gì về vai trò của tuổi trẻ Việt Nam trong công cuộc bảo vệ Tổ quốc hiện nay? (tích hợp môn GDCD)
-Gv nhận xét,chốt kiến thức.
+Thế hệ trẻ Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước hôm nay có vai trò rất quan trọng, họ là lực lượng đi đầu và quyết định sự nghiệp phát triển của đất nước… 

+ Thế hệ trẻ Việt Nam đang kế tiếp và phát triển chủ nghĩa anh hùng cách mạng của thế hệ cha anh đi trước trong việc giữ gìn và bảo vệ Tổ Quốc. Họ đang viết tiếp những trang lịch sử hào hùng của dân tộc Việt Nam

Mời các em tổng kết kết thúc bài học NT, ND bằng sơ đồ tư duy khái quát (2 p)

Cô có một bản đồ câm chưa có dữ liệu. Yêu cầu HS điền dữ liệu vào sơ đồ đó.

	Hs phát  hiện

+ HS lắng nghe

-HS tìm chi tiết

Nhận xét, bổ sung

-HS khái quát

-HS phát hiện, nêu cảm nhận

-HS lắng nghe, cảm nhận.

-HS quan sát hình ảnh

-HS lắng nghe

HS nêu suy nghĩ

-HS lắng nghe
-HS khái quát, nhắc lại

+Tinh thần lạc quan, tư thế ung dung, bất khuất

+Tình đồng chí, đồng đội keo sơn, thắm thiết.

+Lòng yêu nước, ý chí quyết tâm chiến đấu.

-Học sinh nhắc lại nhiệm vụ

Nhóm 1 

Tìm hiểu vẻ đep của tinh thần lạc quan, tư thế ung dung, bất khuất.

Nhóm 2

Tìm hiểu về tình đồng chí, đồng đội keo sơn, thắm thiết.

Nhóm 3

Tìm hiểu về vẻ đẹp của lòng yêu nước, ý  chí quyết tâm chiến đấu.
Đại diện nhóm 1 trình bày.

-Đại diện nhóm khác nhận xét, bổ sung và phát vấn

-HS lắng nghe.

-Đại diện nhóm 1 trình bày.

-Đại diện nhóm khác nhận xét, bổ sung và phát vấn.

-Hs lắng nghe, ghi bài.

-Hs lắng nghe.

-Đại diện nhóm 3 lên bảng trình bày.

Đại diện nhóm khác nhận xét, bổ sung,phát vấn.

Hs lắng nghe, ghi bảng.

-Hs thảo luận cặp đôi, nhóm bàn.

-Đại diện nhóm trình bày.

-Hs lắng nghe, ghi bài

-Hs suy nghĩ trả lời.

-Hs lắng nghe, ghi nhớ.

HS hoàn thành sơ đồ tư duy bài học.
	II.II. Tìm hiểu văn bản

1.Hoàn cảnh sống, chiến đấu của người lính
-Khó khăn, thiếu thốn về vật chất

-Khắc nghiệt về thời tiết

-Bệnh tật giày vò

-Bom đạn chiến trường đầy hiểm nguy

- Giấc ngủ không trọn vẹn.

-> Nhấn mạnh hoàn cảnh sống, chiến đấu đầy thiếu thốn, khó khăn, gian khổ

2.Vẻ đẹp phẩm chất, tâm hồn

a Tinh thần lạc quan, tư thế ung dung, bất khuất.

-Hình ảnh biểu tượng “đầu súng trăng treo”

-Đảo ngữ “ung dung”

-Điệp từ “nhìn”

- Điệp từ “ừ thì, chưa cần”

-Hành động “phì phèo châm điếu thuốc”  
-Tiếng cười ha ha sảng khoái, thoải mái

Diễn tả tinh thần lạc quan, nghị lực kiên cường vượt lên khó khăn, thử thách cùng phong thái ung dung, tự tại của người lính.

b. Tình đồng chí, đồng đội keo sơn thắm thiết

- Thấu hiểu hoàn cảnh, quê hương của nhau, chia sẻ tình yêu và nỗi nhớ quê hương gia đình

-Có chung lý tưởng, nhiệm vụ  sát cánh bên nhau trong chiến đấu

- chia sẻ những gian lao thiếu thốn của cuộc đời người lính 

 -Bếp Hoàng Cầm  gợi sự ấm cúng của gia đình. 

c. Lòng yêu nước, ý chí quyết tâm chiến đấu

- Họ đã gác tình riêng để nhường chỗ cho tình yêu tổ quốc. Mặc kệ” ẩn chứa thái độ ra đi kiên quyết, dứt khoát, mạnh mẽ.

- Cụm từ “chờ giặc tới” =>thể hiện tư thế chủ động, quyết tâm, sẵn sàng trong chiến đấu của người lính.

- Con đường chạy thẳng vào tim là biện pháp nghệ thuật ẩn dụ chuyển đổi cảm giác chỉ con đường Bắc-Nam, con đường thống nhất

 =>Gợi lên tình yêu Tổ quốc thiêng liêng

-Điệp ngữ “lại đi” đảo lên đầu câu thơ

 =>cho thấy niềm tin vào chiến thắng của những người chiến sĩ lái xe
-Hình ảnh “trái tim” là hình ảnh hoán dụ

=> chỉ người chiến sĩ lái xe với lửa nhiệt và yêu thương rực cháy


	


















· Đó là toàn bộ nội dung phần kết thúc bài học hôm nay
· Chuyển : Để củng cố kiến thức bài học, cô trò chúng ta cùng bước vào phần luyện tập.
     HOẠT  ĐỘNG 3:  Luyện tập  
- Phương pháp: Vấn đáp, thuyết trình, phân tích.

- Kĩ thuật dạy học: động não.

- Thời gian 7  phót

* NL khẳng định bản thân. NL biết làm và làm thành thạo các công việc được giao. NL sáng tạo.

NL tự học, NL tư duy, NL giải quyết vấn đề.

	Hoạt động của Thầy
	Hoạt động của  Trò
	Chuẩn kiến thức cần đạt

	 Bài tập trắc nghiệm

Câu 1 Hai tác phẩm “Đồng chí” và “Bài thơ về tiểu đội xe không kính” giống nhau ở điểm nào?

A.Cùng viết về đề tài người lính.

B.Cùng viết theo thể thơ tự do.

C.Cùng nói lên sự hi sinh của người lính.

D.Cả A và B đều đúng.

Câu 2 Hình ảnh người lính trong hai tác phẩm “Đồng chí” và “Bài thơ về tiểu đội xe không kính” được khắc họa qua những phương diện nào?

A.Hoàn cảnh sống và chiến đấu  có nhiều thiếu thốn, gian lao.

B. Tinh thần lạc quan, tư thế ung dung, bất khuất.

C. Hoàn cảnh xuất thân.

D.Cả A,B đều đúng.

Câu 3 Có người cho rằng, giống như bài thơ “Đồng chí” , “Bài thơ về tiểu đội xe không kính” cũng khai thác cái đẹp và chất thơ trong cái bình dị, bình thường của đời sống chiến tranh. Đúng hay sai

A.Đúng. 

B.Sai.


                        HOAT ĐỘNG 4:  VẬN DỤNG  
- Phương pháp: vấn đấp, phân tích.
- Kĩ thuật: động não, phiếu học tập.

- Thời gian 5  phót

* NL khẳng định bản thân. NL tự học, NL tư duy.

	Hoạt động của Thầy
	Hoạt động của Trò
	Chuẩn kiến thức cần đạt

	IV.Hướng dẫn học sinh vận dụng
H: Viết 1 bài văn ngắn ( khoảng 1 trang giấy) phát biểu cảm nhận của em về một hình ảnh thơ em ấn tượng nhất?
- GV cho Hs tự do nêu những ý kiến của mình.

- Gọi Hs nhận xét phân loại các ý.

- Chốt các ý cơ bản để hướng dẫn Hs viết bài
	IV.Vận dụng
+ Tù béc lé

-> Trình bày

-> Nhận xét
	IV.Vận dụng

Viết bài văn nghị luận văn học

Gợi ý 

-Hình ảnh “đầu súng trăng treo” trong bài “Đồng chí”

-Hình ảnh những chiếc xe không kính

-Hinh ảnh “trái tim”


	Bài làm tham khảo

“Đầu súng trăng treo”  là hình ảnh đẹp, một biểu tượng đẹp giàu chất thơ về cuộc đời người lính gợi cho người đọc suy nghĩ về tầm vóc, tâm hồn, tình cảm của người lính cách mạng vừa,  mang chất hiện thực vừa mang chất lãng mạn. 

+Thực vì có thời gian, không gian và tình huống cụ thể (thời gian là đêm khuya, không gian là rừng hoang sương muối, còn tình huống là cảnh người lính đang cầm súng đứng gác).Tất cả đều gợi lên sự khốc liệt, nghiệt ngã của chiến tranh bởi có thể chỉ chốc lát nữa thôi, quân thù xuất hiện, súng sẽ nổ và biết đâu trong số họ có người sẽ ngã xuống.Thực bởi như lời tác giả đã tâm sự: “...suốt đêm, vầng trăng từ bầu trời cao xuống thấp dần và có lúc như treo lơ lửng trên đầu mũi súng. Nhũng đêm phục kích chờ giặc, vầng trăng đối với chúng tôi như một người bạn; rừng hoang sương muối là một khung cảnh thật...”

+Lãng mạn: bởi vẻ đẹp tâm hồn của người lính tỏa sáng từ câu thơ. “Súng”  là biểu tượng cho cuộc chiến đấu khốc liệt. “Trăng” là hình ảnh dịu êm, một biểu tượng cho hòa bình, là hình ảnh của quê hương Việt Nam, của những làng quê Việt Nam cần cù và yên ả. Những người nông dân mặc áo lính kia, dẫu đang trong những yên bình ngắn ngủi trước traanh đánh, làm sao có thể bỏ qua một vầng trăng như thế. Vầng trăng hiện lên giữa lúc này thật như hiện lên từ giấc mộng, cứ lơ lửng giữa trời nhu một điều kì diệu.

    Súng và trăng là hình ảnh vừa thực vừa mộng, vừa gần vừa xa, chất chiến đấu và chất trữ tình, chiến sĩ và thi sĩ.... Hai hình ảnh thơ cô đọng, gợi cảm, hòa quyện vào nhau thể hiện mục đích cao đẹp của cuộc chiến đấu . Họ cầm súng chính là để giữ gìn, bảo vệ sự yên bình cho quê hương đất nước, cho vầng trăng hòa bình mãi nghiêng trên bầu trời. Đồng thời, đó cúng là vẻ đẹp cao cả thiêng liêng của tình đồng chí đồng đội trong những ngày gian khó của người lính vệ quốc buổi đầu chống Pháp.


	Hoạt động của Thầy
	Hoạt động của Trò
	Chuẩn kiến thức cần đạt

	 Em hãy sưu tầm các tác phẩm văn học có cùng đề tài người lính trong kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ?
	HS sưu tầm , tìm tòi và báo cáo
	V. Mở rộng:

Gợi ý

1.Truyện ngắn “Những ngôi sao xa xôi” (chống Mỹ)

2 Tây Tiến –Quang Dũng (chống Pháp)

3.Ngày về - Chính Hữu (chống Pháp)...


4:. Giao bài và hướng dẫn HS chuẩn bị bài ở nhà:3’
- Hoàn thành BT ở phần luyện tập: 

- Học thuộc lòng bài thơ;  Học thuộc phần ghi nhí.

  - Hoàn thành nốt bài tập ở phần luyện tập.

  - Lập dàn ý chi tiết cho bài viết  TLV số 2.

  - Soạn: Đoàn thuyền đánh cá.

              Đọc và trả lời các câu hỏi đọc hiểu.                                                                                             
BƯỚC 4: TỔ CHỨC DẠY HỌC VÀ DỰ GIỜ
- Thời  gian dạy:         Ngày 12/1/2020

- Giáo viên lên lớp:     Giáo viên dạy khối 9

- Đối tượng học:          Học sinh  khối 9

- Thành phần dự giờ:   Tổ KHXH

BƯỚC 5: PHÂN TÍCH RÚT KINH NGHIỆM BÀI HỌC

-Thảo luận rút kinh nghiệm bài học:
+Trong tiêt học, hoạt động nào hiệu quả, chưa hiệu quả; Học sinh nào hứng thú, học sinh nào không hứng thú?

+Học sinh nào khó khăn trong học tập, mức độ học sinh lĩnh hội kiến thức ra sao, tìm ra các nguyên nhân, từ đó phâpn tích về nội dung kiến thức, phương pháp giảng dạy đưa ra đã phù hợp chưa, ưu đipểm, hạn chế gì, đề xuất cách khắc phục.
Ngày 28 tháng 9  năm 2021
 Xác nhận của nhóm chuyên môn
Xác nhận của BGH

         Nguyễn Thị Thùy
Cao Thị Hằng
	Ngày soạn :

9/10/2021
	Dạy
	Ngày
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TiÕt 41
Cách dẫn trực tiếp và cách dẫn gián tiếp
I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức, kĩ năng
Sau khi học xong bài, học sinh có:

a. Kiến thức

- Cách dẫn trực tiếp và lời dẫn trực tiếp

- Cách dẫn gián tiếp và lời dẫn gián tiếp

b. Kĩ năng: 
- Biết cách chuyển lời dẫn trực tiếp thành lời dẫn gián tiếp và ngược lại.

- Nhận ra được cách dẫn trực tiếp  và cách dẫn gián tiếp

- Sử dụng được cách dẫn trực tiếp và cách dẫn gián tiếp trong quá trình tạo lập văn bản

2. Định hướng phát triển phẩm chất và năng lực
a. Các phẩm chất: siêng năng, tự lập, tự chủ

b. Các năng lực chung: tư duy, tự học, giải quyết vấn đề, giao tiếp, hợp tác

c. Các năng lực đặc thù: năng lực ngôn ngữ. 

II. Chuẩn bị
1. Thầy: 

- Máy tính, màn hình

- Phương pháp: vấn đáp, giải quyết vấn đề, thảo luận, 

2. Trò: Soạn bài theo định hướng của GV

III. Tổ chức dạy và học
Bước1.  ổn định tổ chức lớp

Bước 2. Kiểm tra bài cũ. 
Bước 3. Tổ chức dạy và học bài mới   

HOẠT ĐỘNG 1: Khởi động
- Thời gian dự kiến: 2’

- Phương pháp: Thuyết trình

- Kĩ thuật: Động não
	HĐ của Thầy
	HĐ của Trò
	Chuẩn kiến thức, kĩ năng cần đạt, 

năng lực cần phát triển

	- Nêu vấn đề. Trong khi nói hoặc viết nhiều khi chúng ta sử dụng lại những lời nói của người khác vậy việc sử dụng đó cần tuân theo những yêu cầu gì? Chúng ta tìm hiểu vào bài học hôm nay.   
	- HS lắng nghe

- HS ghi bài
	* Phát triển năng lực tư duy


HOẠT ĐỘNG 2: Hình thành kiến thức
- Thời gian: 12’

- Ph​ương pháp: vấn đáp, giải quyết vấn đề, thuyết trình

- Kĩ thuật: Động não, thảo luận nhóm

	HĐ của Thầy
	HĐ của Trò
	Chuẩn kiến thức, kĩ năng cần đạt, 

năng lực cần phát triển

	I. Cách dẫn trực tiếp

*GV sử dụng phương pháp vấn đáp, giải quyết vấn đề; kĩ thuật cặp đôi hướng dẫn HS tìm hiểu bài theo yêu cầu sau:
H. Đọc ví dụ a?

H.BỘ phận in đậm là lời nói hay ý nghĩ của nhân vật?

H. Nó được ngăn cách với phần trước bằng những dấu hiệu nào?

H. Đọc ví dụ b?

H. Trong đoạn trích b bộ phận in đậm là lời nói hay ý nghĩ của nhân vật? Có thể thay đổi vị trí của các bộ phận không?

GV kết luận: Cách dẫn lời nói và ý nghĩ như trên gọi là cách dẫn trực tiếp. 

H.Em hiểu thế nào là cách dẫn trực tiếp?

 GV chốt kiến thức
	I. Cách dẫn trực tiếp

- Đọc ví dụ

- Cá nhân trả lời

- Cá nhân trả lời

- Đọc ví dụ

- Cặp đôi trao đổi, trình bày

- HS khác nhận xét, bổ sung

- Cá nhân trả lời


	I. Cách dẫn trực tiếp

1. Ví dụ

* Ví dụ a

 Đoạn trích trong "Lặng lẽ Sapa" của Nguyễn Thành Long.

- Là lời nói của anh thanh niên

- Tách bằng dấu : và dấu -

* Ví dụ b

- ý nghĩ của người hoạ sĩ

- Có thể đổi chỗ cho nhau

2. Kết luận

- Lời dẫn tựctiếp

- Nhắc lại nguyên vẹn lời nói và ý nghĩ của người (khác) hoặc vật. Lời dẫn được đặt trong dẫu ngoặc kép.



	II. Cách dẫn gián tiếp

*GV sử dụng phương pháp vấn đáp, giải quyết vấn đề; kĩ thuật thảo luận nhóm hướng dẫn HS tìm hiểu bài theo yêu cầu sau:
H.Đọc đoạn trích a phần II

Đoạn trích trong tác phẩm nào được học ở lớp mấy? (tích hợp)

H.BỘ phận in đậm là lời nói hay ý nghĩ?

H.NÓ được ngăn cách với bộ phận đứng trước bằng dấu gì?

H.Đọc đoạn trích b? Bộ phận in đậm là lời nói hay ý nghĩ?

H.Giữa bộ phận in đậm với bộ phận đứng trước có từ gì? Có thể thay từ đó bằng từ gì?

H. Cách sử dụng lời nói và ý nghĩ của người hoặc nhân vật như đoạn trích trên là cách dẫn gián tiếp. Em hiểu thế nào là cách dẫn gián tiếp và hình thức thể hiện?

H.§äc ghi nhí trong SGK?

H. So sánh sự giống và khác nhau giữa lời dẫn trực tiếp và lời dẫn gián tiếp. GV yêu cầu HS thảo luận

Đäc ghi nhí sgk
	II. Cách dẫn gián tiếp

- Cá nhân trả lời

- Cá nhân trả lời

- Cá nhân trả lời

- Cá nhân trả lời

- HS khác nhận xét, bổ sung

- Cá nhân trả lời

- Cá nhân trả lời
- Cặp đôi trao đổi, trình bày

- HS khác nhận xét, bổ sung


	II. Cách dẫn gián tiếp

1. Ví dụ

* Ví dụ a

- Đoạn trích truyện "Lão Hạc"

- Là nội dung của lời nói Lão Hạc

Không dùng dấu (:) bỏ dấu ngoặc kép thêm rằng, là, đứng trước.

* Ví dụ b

- ý nghĩa của Phạm Văn Đồng

2. Kết luận

- Là thuật lại lời nói hay ý nghĩ của người khác có điều chỉnh cho thích hợp lời dẫn gián tiếp không cần đặt trong dấu ngoặc kép

* Ghi nhớ

*Năng lực cần đạt

- Năng lực tư duy

- Năng lực hợp tác

- Năng lực giao tiếp

- Năng lực giải quyết vấn đề

- Năng lực ngôn ngữ


HOẠT ĐỘNG 3 : Luyện tập
  - Thời gian: 15 phút

  - Phương pháp: vấn đáp, thuyết trình, giải quyết vấn đề

  - Kĩ thuật : Động não, cặp đôi, hoạt động nhóm
	HĐ của Thầy
	HĐ của Trò
	Chuẩn kiến thức, kĩ năng cần đạt, 

năng lực cần phát triển

	III. Luyện tập

H. Đọc và nêu yêu cầu của bài tập 1?

H.  Làm bài tập 1?

H. Đọc và nêu yêu cầu bài tập 2?

H. Đọc và nêu yêu cầu của bài tập 3?

H. Giáo viên yêu cầu học sinh kể lại từng đoạn của truyện?
	III. Luyện tập

- Cá nhân làm bài

- HS khác nhận xét
- Cặp đôi trao đổi, trình bày

- HS khác bổ sung

- Cá nhân làm bài

- HS khác nhận xét
	III. Luyện tập

1. Bài tập 1

- Phần a: “A!Lão già thế này…thế này µ”.

- Phần b: “Cái vườn là…còn rẻ cả”.
- Hai lời dẫn trên đều là cách dẫn trực tiếp thể hiện ý nghĩ của nhân vật.

2. Bài tập 2

3. Bài tập 3

* Phát triển năng lực

- Năng lực giải quyết vấn đề

- Năng lực tư duy

- Năng lực ngôn ngữ 

- Năng lực hợp tác


HOẠT ĐỘNG 4 : Vận dụng
  - Thời gian: 5 – 7 phút

  - Phương pháp: vấn đáp, thuyết trình, giải quyết vấn đề

  - Kĩ thuật : Động não, cặp đôi, hoạt động nhóm
	HĐ của Thầy
	HĐ của Trò
	Chuẩn kiến thức, kĩ năng cần đạt, 

năng lực cần phát triển

	Hướng dẫn HS trả lời
	- Cá nhân  trình bày

- HS khác nhận xét
	*  Học về cách dẫn trực tiếp và gián tiếp giúp gì cho em khi viết các bài tập làm văn?

* Phát triển năng lực

- Năng lực tư duy

- Năng lực giao tiếp tiếng Việt


Cho hs đọc: + Sự phát triển của từ vựng. + Trau dồi vốn từ
Bước 4 : Giao bài, hướng dẫn học bài, chuẩn bị bài ở nhà (2 phút)
1. Giao bài, hướng dẫn học bài

- Làm các bài tập còn lại
- Nắm được cách dẫn trực tiếp và gián tiếp

2. Chuẩn bị bài: Nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ
	Ngày soạn :

2/10/2021
	Dạy
	Ngày
	

	
	
	Tiết 
	

	
	
	Lớp
	9A5


Tiết 42. 

NGHỊ LUẬN VỀ MỘT ĐOẠN THƠ, BÀI THƠ
I. MỤC TIÊU

1. Kiến thức, kĩ năng

Sau khi học xong bài, học sinh có:

a. Kiến thức

Đặc điểm, yêu cầu đối với bài văn nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ.

b. Kĩ năng: 

- Nhận diện được bài văn nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ.

- Tạo lập văn bản nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ.

2. Định hướng phát triển phẩm chất và năng lực

a. Các phẩm chất: siêng năng, tự lập, tự chủ

b. Các năng lực chung: tư duy, tự học, giải quyết vấn đề, giao tiếp, hợp tác

c. Các năng lực đặc thù: năng lực ngôn ngữ, văn học 

II. Chuẩn bị
1. Thầy: 

- Máy tính, màn hình

- Phương pháp: vấn đáp, giải quyết vấn đề, thảo luận, 

2. Trò: Soạn bài theo định hướng của GV

III. Tổ chức dạy và học
Bước1.  ổn định tổ chức lớp

Bước 2. Kiểm tra bài cũ. 
- Thế nào là nghị luận về một tác phẩm truyện hoặc đoạn trích? cách làm bài nghị luận về một tác phẩm truyện hoặc đoạn trích?

Bước 3. Tổ chức dạy và học bài mới   

HOẠT ĐỘNG 1: Khởi động

- Phương pháp: thuyết trình

- Kĩ thuật: vấn đáp, động não


- Thời gian: 2’

	Hoạt động của Thầy
	Hoạt động của Trò
	Chuẩn KT – KN cần đạt, năng lực cần phát triển

	Muốn làm tốt bài văn nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ, cần có năng lực cảm thụ văn chương, đồng thời phải nắm vững, thành thục phương pháp làm một  bài nghị luận về... Tiết học ngày hôm nay, các em sẽ tìm hiểu ...
	- HS lắng nghe

- HS ghi bài
	- Rèn kĩ năng lắng nghe

- Rèn kĩ năng ghi bài


HOẠT ĐỘNG 2: Hình thành kiến thức

- Phương pháp : vấn đáp, giải thích, minh hoạ

- Kĩ thuật: Động não, Các mảnh ghép
	Hoạt động của Thầy
	Hoạt động của Trò
	Chuẩn KT – KN cần đạt, năng lực cần phát triển

	I. Tìm hiểu bài nghị luận một đoạn thơ, bài thơ

* 2 HS đọc văn bản trong SGK/ 61.

Vòng 1: N1- N2; N3- N4.

1. Vấn đề nghị luận của văn bản này là gì?

2. Khi phân tích hình ảnh mùa xuân, tác giả nêu ra mấy luận điểm? Những luận cứ nào có tác dụng làm sáng tỏ cho các luận điểm?

 Nhận xét về bố cục của văn bản?

Vòng 2: N1- N3; N2- N4

Nhận xét về cách diễn đạt trong từng đoạn?

=> Vậy em hiểu thế nào là nghị luận về một bài thơ, đoan thơ?

- Yêu cầu về nội dung của bài nghị luận này là gì?

- Bài nghị luận có  hình thức như thế nào? + Mở bài (từ đầu đến "đáng trân trọng"): Giới thiệu bài thơ "Mùa xuân nho nhỏ" của Thanh Hải.

+ Thân bài (từ "Hình ảnh màu xuân.." đến "hình ảnh ấy của mùa xuân"): Phần này trình bày sự cảm nhận, đánh giá của tác giả về nội dung và nghệ thuật bài thơ thông qua các luận điểm, luận cứ.

+ Kết bài: Tổng kết, khái quát hoá về giá trị và tác dụng của bài thơ.

HS đọc phần ghi nhớ/ SGK
	I. Tìm hiểu bài nghị luận một đoạn thơ, bài thơ

* 2 HS đọc văn bản trong SGK/ 61.

- Kĩ thuật các mảnh ghép.

- HS xác định luận điểm, luận cứ

- Trả lời

Thảo luận trình bày, nhận xét.

Rút ra kết luận.

Nghe.

Đọc ghi nhớ.


	I. Tìm hiểu bài nghị luận một đoạn thơ, bài thơ

1. Văn bản "Khát vọng hoà nhập, dâng hiến cho đời" 

2. Nhận xét

*Vấn đề nghị luận của văn bản này là: hình ảnh mùa xuân và cảm xúc của Thanh Hải trong bài thơ "Mùa xuân nho nhỏ"

* Các luận điểm

- Hình ảnh mùa xuân trong bài thơ của Thanh Hải mang nhiều tầng ý nghĩa.

- Hình ảnh mùa xuân hịên lên trong cảm xúc thiết tha, trìu mến của nhà thơ.

- Hình ảnh mùa xuân nho nhỏ thể hiện khát vọng được hào nhập, được dâng hiến của nhà thơ.

* Nhận xét về bố cục:

a. Bố cục gồm đủ ba phần:

=> Nhận xét: bố cục trên là cân đối, hợp lí.

* Cách diễn đạt:

- Cách dẫn dắt hợp lí:

- Cách phân tích hợp lí:

- Cách tổng kết, khái quát hoá có sức thuyết phục:

=> Tóm lại, với một sự đồgn cảm sâu sắc, tác giả đã chỉ ra được cái hay cái đẹp của bài thơ "Mùa xuân nho nhỏ' của nhà thơ Thanh Hải.

 * Ghi nhớ/ SGK/63

	HOẠT ĐỘNG 3: LUYỆN TẬP 
- Phương pháp: thảo luận nhóm , thuyết trình, phân tích

- Kĩ thuật: Động não

- Thời gian: 10’

	II. Luyện tập
* Gọi HS đọc bài tập trong SGK/ 78.


	II. Luyện tập
* Yêu cầu HS đọc bài tập trong SGK/78.

* HS hoạt động độc lập.
	II. Luyện tập
Bài  tập 1:SGK/ 78

VD: Luận điểm về  "Nhạc điệu của bài thơ":

- Luận điểm về "Bức tranh mùa xuân của bài thơ"


HOẠT ĐỘNG 4: VẬN DỤNG

- Phương pháp: thảo luận nhóm , thuyết trình, phân tích

- Kĩ thuật: Động não

- Thời gian: 10’
	* Hướng dẫn HS tìm ra các luận điểm về cơ sở hình thành tình đồng chí trong 7 dòng thơ đầu của bài Đồng chí
	* HS hoạt động độc lập.


	Vận dụng
Các luận điểm trong 7 dòng thơ đầu bài Đồng chí của Chính Hữu
- Chung cảnh ngộ xuất thân
- Chung lí tưởng chiến đấu
- Cùng chia sẻ gian lao


4. Hướng dẫn bài tập về nhà: 3’

- Học thuộc phần ghi nhớ SGK/78.

- Dựa vào dàn ý đã lập, viết bài nghị luận về một đoạn thơ hoặc bài thơ.

- Đọc thêm bài tham khảo. 

- Chuẩn bị bài: Các làm bài nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ?

(Đọc kĩ và trả lời các câu hỏi trong SGK).
	Ngày soạn :

2/10/2021
	Dạy
	Ngày
	

	
	
	Tiết 
	

	
	
	Lớp
	9A5


Tiết 43. 

CÁCH LÀM BÀI NGHỊ LUẬN VỀ MỘT ĐOẠN THƠ, BÀI THƠ
I. MỤC TIÊU

1. Kiến thức, kĩ năng

Sau khi học xong bài, học sinh có:

a. Kiến thức

 Nắm vững hơn cách làm bài nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ.

b. Kĩ năng: 

- Tiến hành các bước làm bài nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ.

- Tổ chức, triển khai các luận điểm.

2. Định hướng phát triển phẩm chất và năng lực

a. Các phẩm chất: siêng năng, tự lập, tự chủ

b. Các năng lực chung: tư duy, tự học, giải quyết vấn đề, giao tiếp, hợp tác

c. Các năng lực đặc thù: năng lực ngôn ngữ, văn học 

II. Chuẩn bị
1. Thầy: 

- Máy tính, màn hình

- Phương pháp: vấn đáp, giải quyết vấn đề, thảo luận, 

2. Trò: Soạn bài theo định hướng của GV

III. Tổ chức dạy và học
Bước1.  ổn định tổ chức lớp

Bước 2. Kiểm tra bài cũ. 
- Em hiểu thế nào là nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ?

- Yêu cầu về nội dung của bài nghị luận này là gì?

- Bài nghị luận có  hình thức như thế nào?

Bước 3. Tổ chức dạy và học bài mới   

HOẠT ĐỘNG 1: Khởi động
- Phương pháp: thuyết trình

- Kĩ thuật: vấn đáp, động não

- Thời gian: 2’

	Hoạt động của Thầy
	Hoạt động của Trò
	Chuẩn KT – KN cần đạt, năng lực cần phát triển

	Muốn làm tốt bài văn nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ, cần có năng lực cảm thụ văn chương, đồng thời phải nắm vững, thành thục phương pháp làm một  bài nghị luận về... Tiết học ngày hôm nay, các em sẽ tìm hiểu ...
	- HS lắng nghe

- HS ghi bài
	- Rèn kĩ năng lắng nghe

- Rèn kĩ năng ghi bài


HOẠT ĐỘNG 2: Hình thành kiến thức

- Phương pháp: vấn đáp, giải thích, minh hoạ

- Kĩ thuật: Động não, góc, trình bày

- Thời gian: 30’
	Hoạt động của Thầy
	Hoạt động của Trò
	Chuẩn KT - KN cần đạt, năng lực cần phát triển

	I. Tìm hiểu đề  bài nghị luận về đoạn thơ, bài thơ

- 2 HS đọc các đề bài  trong SGK/ 79

H. Các đề bài trên được cấu tạo như thế nào?

H. So sánh sự giống và khác nhau giữa các đề?

GV chốt.


	I. Tìm hiểu đề  bài nghị luận về đoạn thơ, bài thơ

- HS đọc

- Trả lời, bổ sung

- HS so sánh, nhận xét, bổ sung

- HS nghe
	I. Tìm hiểu đề  bài nghị luận về đoạn thơ, bài thơ

1. Tìm hiểu các đề bài : SGK/ 79

2. Nhận xét

-  Có hai cách cấu tạo đề:

a. Cách cấu tạo đề không kèm theo những chỉ định (lệnh) cụ thể

- VD: đề 4, đề 7 => Về thực chất, hai đề trên có những  chỉ định ngầm  là yêu cầu nghị luận về "hình tượng người chiến sĩ lái xe" và "những đặc sắc trong bài thơ Viếng lăng Bác"

b. Cách cấu tạo đề có kèm theo những chỉ định cụ thể: đề 1, 2, 3, 5, 6, 8

- So sánh

a. Giống nhau: đều yêu cầu phải nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ

b. Khác nhau

- Từ "phân tích": yêu cầu nghiêng về phương pháp nghị luận.

- Từ "cảm nhận": yêu cầu nghị luận trên cơ sở cảm thụ của người viết.

- Từ "suy nghĩ": yêu cầu nghị luận nhấn mạnh tới nhận định, đánh giá của người viết.

	II. Các bước làm bài nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ
Yêu cầu HS đọc đề bài trong SGK/65

Nêu các bước của quá trình tạo lập văn bản?

* Tìm hiểu đề:

- Xác định yêu cầu của đề?

- Phương pháp?

* Tìm ý:

Dựa vào phần tìm ý, lập dàn bài đề bài trên?

* N1: Viết phần mở bài.

N2: Viết phần thân bài (một ý về nội dung)

N3: Viết phần kết bài.

GV sửa chữa.

* HS đọc văn bản "Quê hương trong tình thương, nỗi nhớ"

1. Xác định bố cục của văn bản. Trong phần thân bài tác giả đã nhận xét về tình yêu quê hương trong bài thơ "Quê hương" như thế nào? Các lập luận của phần thân bài liên kết với phần mở bài và kết bài ra sao?

 Văn bản có tính thuyết phục và sức hấp dẫn không? Tại sao? Bài học kinh nghiệm về cách viết một bài nghị luận về thơ?

=> Muốn viết bài nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ thì nhất thiết phải đọc, cảm nhận và suy nghĩ về đoạn thơ, bài thơ. Cảm nhận càng sâu sắc thì bài viết càng có tính thuyết phục và sức hấp dẫn đối với người đọc.

 Gọi HS đọc phần ghi nhớ SGK/ 83
	II. Các bước làm bài nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ
- HS đọc đề bài

- Nhắc lại

- Thực hiện các yêu cầu 

- Hs lập dàn bài

- Viết các phần, trình bày, nhận xét

- Nghe

- HS đọc

- Trả lời

- Giải thích

Nghe.

HS đọc phần ghi nhớ SGK/ 83
	II. Các bước làm bài nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ
 Cho đề bài: Phân tích tình yêu quê hương trong bái thơ " Quê hương" của Tế Hanh

1. Tìm hiểu đề, tìm ý

a. Tìm hiểu đề

* Vấn đề cần nghị luận: Tình yêu quê hương

- Chỉ định về phương pháp nghị luận: phân tích

- Tư liệu chủ yếu: văn bản bài thơ "Quê hương" của Tế Hanh.

- Tư liệu bổ sung, so sánh, đối chiếu: vốn sống, tài liệu tham khảo (sách báo, bài giảng văn...), các bài thơ về quê hương đất nước của Giang Nam, Đỗ Trung Quân, Nguyễn Đình Thi, Tố Hữu,...và bài thơ "Nhớ con sông quê hương" của Tế Hanh...

 b. Tìm ý
+ Nội dung: Nỗi nhớ quê hương thể hiện qua các tâm trạng, hình ảnh, màu sắc, mùi vị,...

+ Nghệ thuật: Cách miêu tả, chọn lọc hình ảnh, ngôn từ, cấu trúc, nhịp điệu, tiết tấu,... 

2. Lập dàn bài

A. Mở bài: Giới thiệu bài thơ "Quê hương" và vấn đề cần nghị luận là "tình yêu quê hương" trong bài thơ.

B. Thân bài
a. Phân tích về nội dung

- Cản dân chài bơi thuyền ra đánh cá

- Cảnh thuyền cá về bến

- Nỗi nhớ làng quê biển

b. Phân tích  nghệ thụât

- Thể thơ tám chữ, nhịp 3/2, 2/3, 3/5, vần chân (sông - hồng, cá - mã,...)

- Cấu trúc, ngôn từ, bút pháp, hình ảnh,...

C. Kết bài: Bài thơ là một khúc ca trữ tình về tình yêu quê hương chân thành, say đắm; nó có sức lay động tâm hồn người đọc để gợi ra sự đồng cảm sâu sắc.

3.1. Viết bài:

4.1. Đọc lại bài viết và sửa chữa

*. Cách tổ chức, triển khai luận điểm

+ Xác định bố cục

+ Nhận xét

- Văn bản có tính thuyết phục và có sức hấp dẫn vì tác giả lập luận chặt chẽ, dẫn chứng xác đáng; điều đó chứng tỏ người viết đã cảm thụ bài thơ khá sâu sắc và tinh tế.

* Ghi nhớ SGK/ 83

	HOẠT ĐỘNG 3, 4: LUYỆN TẬP, VẬN DỤNG

- Phương pháp: thảo luận nhóm , thuyết trình, phân tích

- Kĩ thuật: Động não

- Thời gian: 13’

	* Gọi HS đọc đề bài 

* GV hướng dẫn :

- Nội dung?

- Các luận điểm.

- Tác giả đã sử dụng những biện pháp nghệ thuật nào?

Yêu cầu HS lập dàn ý.


	- HS đọc

- HS suy nghĩ trả lời

- Tìm biện pháp nghệ thuật

- HS lập dàn ý, nhận xét, bổ sung.
	III. Luyện tập
Đề bài: Phân tích bẩy câu thơ đầu bài thơ Đồng chí của Chính Hữu
1. Nội dung của đoạn thơ
2. Các luận điểm

3. Các biện pháp nghệ thuật:

4. Lập dàn ý khái quát
a. Mở bài: Giới thiệu bài thơ nói chung, khổ thơ nói riêng

b. Thân bài:
*Khái quát
- Vị trí đoạn trích
- Nội dung khái quát: Cơ sở hình thành tình đồng chí
*Phân tích
- Chung cảnh ngộ xuất thân

- Chung lí tưởng chiến đấu

- Cùng chia sẻ gian lao 
*Đánh giá: Giá trị nghệ thuật, nội dung
Kết bài: Nêu giá trị khổ thơ.


4. Hướng dẫn bài tập về nhà: 2’

- Học thuộc phần ghi nhớ SGK/83

- Hoàn thành bài văn nghị luận theo dàn bài trên

- Chuẩn bị bài:  Kiểm tra giữa học kì I
	Ngày soạn: 10/10/2021
	Dạy
	Ngày
	/2021

	
	
	Tiết
	

	
	
	Lớp 9ª5
	


Tiết 44,45               

KIỂM TRA GIỮA KÌ

I. MỤC TIÊU

1. Kiến thức, kĩ năng

a. Kiến thức

- Phương thức biểu đạt, phân tích tác dụng của phép tu từ
- Giá trị nội dung, thông điệp của đọan trích

- Liên hệ thực tế/ bản thân
- Các văn bản thơ đã học
b. Kĩ năng: 

- Cách làm bài đọc hiểu

- Cách viết đoạn văn nghị luận xã hội

- Cách làm bài nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ.

2. Định hướng phát triển phẩm chất và năng lực

a. Các phẩm chất: siêng năng, tự lập, tự chủ

b. Các năng lực chung: tư duy, tự chủ tự học, giải quyết vấn đề

c. Các năng lực đặc thù: năng lực ngôn ngữ, văn học 

II. Chuẩn bị
1. Thầy: Đề bài
2. Trò: Ôn tập theo yêu cầu của GV

III. TỔ CHỨC KIỂM TRA
KIỂM TRA THEO KẾ HOẠCH CỦA NHÀ TRƯỜNG
Ngày 12 tháng 10  năm 2021
 Xác nhận của nhóm chuyên môn
Xác nhận của BGH

         Nguyễn Thị Thùy
Cao Thị Hằng
	Ngày soạn :

15/10/2021
	Dạy
	Ngày
	

	
	
	Tiết 
	

	
	
	Lớp
	9A5


Tiết 46,47,48




ĐOÀN THUYỀN ĐÁNH CÁ

           - Huy Cận -

I. MỤC TIÊU

1. Kiến thức, kĩ năng

Sau khi học xong bài này, HS:

- Thấy đ​uợc nguồn cảm hứng dạt dào của tác giả trong bài thơ viết về cuộc sống của ng​ười lao động trên biển cả những năm đầu xây dựng CNXH

- Thấy đ​ược những nét nghệ thuật nổi bật về hình ảnh, bút pháp nghệ thuật, ngôn ngữ trong một sáng tác của nhà thơ thuộc thế hệ tr​ưởng thành trong phong trào Thơ Mới

- Những hiểu biết b​ước đầu về tác giả Huy Cận và hoàn cảnh ra đời bài thơ

- Những cảm xúc của nhà thơ tr​ước biển cả rộng lớn và cuộc sống lao động của ngư​ dân trên biển

- Nghệ thuật ẩn dụ, phóng đại, cách tạo dựng những hình ảnh tráng lệ, lãng mạn

b. Kĩ năng:

 - Đọc – hiểu một tác phẩm thơ hiện đại

- Phân tích đ​ược một số chi tiết nghệ thuật tiêu biểu trong bài thơ 

- Cảm nhận đ​ược cảm hứng về thiên nhiên và cuộc sống lao động đ​ược đề cập đến trong tác phẩm

2. Định hướng phát triển phẩm chất và năng lực học sinh
a. Các phẩm chất

- Yêu gia đình, quê hương đất nước: tin yêu đất nước; có ý thức tìm hiểu các truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam 

- Nhân ái, khoan dung: Sẵn sàng tham gia ngăn chặn các hành  bạo lực học đường; không

dung túng các hành vi bạo lực

- Tự lập, tự tin, tự chủ, có tinh thần vượt khó: tin ở bản thân, không dao động

- Có trách nhiệm với cộng đồng

- Thực hiện nghĩa vụ đạo đức, tôn trọng, chấp hành kỉ luật, pháp luật

b. Các năng lực chung

- Năng lực tự học, giải quyết vấn đề, sáng tạo, giao tiếp, hợp tác, tự quản lí, sử dụng ngôn ngữ, sử dụng CNTT và truyền thông,

c. Các năng lực chuyên biệt

- Năng lực giao tiếp tiếng Việt

- Năng lực thưởng thức văn học/cảm thụ thẩm mĩ: Nhận thức được các cảm xúc của bản thân, làm chủ các cảm xúc của bản thân, nhận biết các cảm xúc của người khác và những biểu hiện của cuộc sống từ phương diện thẩm mĩ, làm chủ những liên hệ, những giá trị của con người và cuộc sống.

III. CHUẨN BỊ 

1. Thầy: Ảnh tác giả Huy Cận, tranh minh hoạ
2. Trò: Soạn bài, tìm hiểu thực tế công cuộc kiến thiết dựng xây đất nư​ớc những năm đầu Miền Bắc  XD CNXH 
IV. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC 

B​ước 1: Ổn định tổ chức lớp

- Kiểm tra sĩ số: 

- Ổn định trật tự

B​ước 2: Kiểm tra bài cũ

 1. Bài thơ “Bài thơ về tiểu đội xe không kính” đ​ược sáng tác trong thời điểm nào?

A. Tr​ước CM T8




   B. Trong kháng chiến chống Pháp


C. Trong kháng chiến chống Mỹ


D. Sau đại thắng mùa xuân 1975

2. Tác giả tạo ra một hình ảnh độc đáo – những chiếc xe không kính - nhằm mục đích gì?

A. Làm nổi bật hình ảnh những ng​ười lính lái xe hiên ngang, dũng cảm mà sôi nổi, trẻ trung

B. Làm nổi bật những khó khăn thiếu thốn về điều kiện vật chất và vũ khí của những ngư​ời lính trong cuộc kháng chiến

C. Nhấn mạnh tội ác của giặc Mỹ trong việc tàn phá đất n​ước ta

D. Làm nổi bật sự vất vả, gian lao của những ng​ười lính lái xe

3. Bài thơ có sự kết hợp giữa các ph​ơng thức biểu đạt nào?

A. Biểu cảm, thuyết minh, miêu tả


B. Biểu cảm, tự sự và miêu tả

C. Miêu tả, tự sự, thuyết minh


          D. Biểu cảm, miêu tả, thuyết minh

4. Nhận định nào nói đúng nhất vẻ đẹp của hình ảnh những ng​ười lính lái xe trong bài thơ này?

A. Có tư​ thế hiên ngang và tinh thần dũng cảm

B. Có những niềm vui sôi nổi của tuổi trẻ trong tình đồng đội 


    

C. Có ý chí chiến đấu vì miền Nam ruột thịt 

D. Cả A, B, C đều đúng 

B​ước 3: Tổ chức dạy và học bài mới

HOẠT ĐỘNG 1: Khởi động

- Thời gian dự kiến: 2’

- Phương pháp: Thuyết trình

- Kĩ thuật: Động não
	HĐ của Thầy
	HĐ của Trò
	Chuẩn kiến thức, kĩ năng cần đạt, 

năng lực cần phát triển

	GV giới thiệu bài
	- Chú ý, lắng nghe

- Ghi bài
	*Năng lực cần đạt

- Năng lực tự chủ


HOẠT ĐỘNG 2: Hình thành kiến thức
- Thời gian dự kiến: 95-110’

- Phương pháp: Đọc diễn cảm, vấn đáp, giải quyết vấn đề, thuyết trình, giảng bình

- Kĩ thuật: Thảo luận nhóm, sơ đồ tư duy
	HĐ của Thầy
	HĐ của Trò
	Chuẩn kiến thức, kĩ năng cần đạt,
 năng lực cần phát triển

	I. HD HS tìm hiểu chung

*GV sử dụng PP vấn đáp, đọc diễn cảm, HDHS thực hiện các yêu cầu sau:

H. Trình bày hiểu biết về tác giả :

- Tiểu sử

- Đề tài

- Phong cách 

- Hoàn cảnh sáng tác bài thơ?

*GV: Huy Cận là một trong những nhà thơ tiêu biểu của nền thơ Việt Nam hiện đại.

- Bài thơ viết vào năm 1958, khi đất n​ước đã kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống Pháp, miền Bắc đ​ược giải phóng và đi vào công cuộc xây dựng cuộc sống mới với không khí hào hứng, phấn khởi. Trong chuyến đi thâm nhập thực tế ở vùng mỏ Quảng Ninh đã giúp nhà thơ thấy đ​ược không khí lao động hồ hởi của 

ng​ười lao động nơi đây

- Bài thơ đã góp phần quan trọng mở ra một chặng đ​ường mới trong thơ Huy Cận

*GV HD HS đọc văn bản: Giọng vui, phấn chấn, nhịp vừa phải, ở khổ 2,3,7 giọng cao, nhịp nhanh hơn

H. Bố cục? Nội dung chính từng phần?

II. Hướng dẫn phân tích 

*GV sử dụng PP đọc diễn cảm, vấn đáp, giải quyết vấn đề, cặp đôi, giảng bình HDHS phân tích văn bản
*Yêu cầu HS đọc 2 khổ thơ đầu

H. Nội dung của hai khổ thơ?

H. Phân tích 2 câu thơ đầu:

- Đoàn thuyền đánh cá ra khơi vào thời điểm nào?

- Cảnh thiên nhiên được miêu tả qua những hình ảnh nào?

- Nhà thơ đã sử dụng những phép tu từ nào để miêu tả cảnh thiên nhiên

- Phân tích giá trị của những phép tu từ đó ?

H. Em cảm nhận gì về cảnh thiên nhiên ấy?

H. Giữa khung cảnh ấy, đoàn thuyền đánh cá ra khơi với khí thế như thế nào? Tìm chi tiết miêu tả và phân tích?

H. Từ “lại” gợi cho em suy nghĩ gì ?

- Dòng thơ “Câu hát căng buồm” gợi cho em suy nghĩ gì?
H. Tiếng hát: “Hát rằng….” diễn tả điều gì?

-> Có sự đối lập giữa vũ trụ nghỉ ngơi và con người lao động. Nhưng thiên nhiên ở đây không làm cho con người trở nên bơ vơ, nhỏ bé mà làm nổi bật vẻ đẹp, sức mạnh của con người trong sự hoà hợp với thiên nhiên. Điều này khác với thơ Huy Cận trước CM

Hết tiết 46 chuyển sang tiết 47
Ngày dạy:

1. KTBC

- Phân tích 6 câu thơ đầu

2. Bài mới

*Yêu cầu HS đọc khổ thơ 3,4

H. Nêu nội dung của đoạn thơ?

- Cảnh biển đêm được tác giả miêu tả bằng những chi tiết nào, qua các phép tu từ nào?

- Phân tích giá trị của các phép tu từ?

H. Em cảm nhận gì về khung cảnh biển đêm ấy?

H. Cảnh đánh cá trên biển được tác giả miêu tả như thế nào ở khổ thơ thứ 5 qua tiếng hát ?

H. Hãy nhận xét về công việc ấy và tinh thần lao động của con người?

H. Phân tích cảnh đánh cá trên biển từ cụm từ: “kéo xoăn tay chùm cá nặng”?

H. Cảnh hoàn thành công việc đánh cá nhìn thành quả sau 1 đêm lao động cật lực được miêu tả như thế nào?  Kết quả của lần ra khơi đánh cá như thế nào ?

H. Nhận xét về bút pháp của nhà thơ trong đoạn này?

H. Em có nhận xét gì về cách lặp lại của các tư thế ở khổ thơ?

H. Cảnh đoàn thuyền trở về được miêu tả bằng những chi tiết nào?

- Em có nhận xét gì về hình ảnh mắt cá huy hoàng muôn dặm phơi?

H. Qua bức tranh về hoạt động của đoàn thuyền đánh cá em cảm nhận được điều gì ?

H. Em có nhận xét gì về giọng điệu của bài thơ ?

H. Có người cho rằng đây là bài ca lao động, ý kiến của em như thế nào ?

*GV chốt

III. HD HS tổng kết

*GV HD HS sử dụng sơ đồ tư duy, tổng kết về nghệ thuật, nội dung văn bản

H. Khái quát những đặc sắc nghệ thuật, nội dung, ý nghĩa của bài thơ?

*GV: - Bút pháp lãng mạn sức 

t​ưởng tư​ợng phong phú sáng tạo 

- Nhiều hình ảnh đẹp và tráng lệ về thiên nhiên, vũ trụ, con ng​ười 

- Xây dựng hình ảnh thơ bằng liên 

t​ưởng, tư​ởng tư​ợng phong phú độc đáo 

- Bài thơ là một khúc tráng ca về lao động tập thể, về vẻ đẹp của thiên nhiên, biểu hiện niềm vui, niềm tin t​ưởng, tự hào của nhà thơ trư​ớc con ngư​ời và xã hội mới


	I. Tìm hiểu chung
- Cá nhân trình bày, HS khác nhận xét, bổ sung

- Cá nhân trình bày hoàn cảnh ra đời bài thơ

- Cá nhân đọc 

- Cá nhân trình bày

- HS khác nhận xét

II. Phân tích 

- Cá nhân đọc

- Cá nhân trình bày

- Cặp đôi trao đổi, đại diện trình bày

- HS khác nhận xét, bổ sung

- Cá nhân trình bày

 - HS khác nhận xét, bổ sung

- Cá nhân tìm chi tiết, phân tích

- Cá nhân trình bày

 - HS khác nhận xét, bổ sung

- Đọc

- Cặp đôi trao đổi, đại diện trình bày

- HS khác nhận xét, bổ sung

- Cá nhân trình bày

- Cặp đôi trao đổi, đại diện trình bày

- HS khác nhận xét, bổ sung

- Cá nhân trình bày

- HS khác nhận xét, bổ sung

- Cá nhân trình bày

- HS khác nhận xét, bổ sung

- Cá nhân trình bày

- HS khác nhận xét, bổ sung

- Cá nhân trả lời

- Cá nhân nhận xét

- Cá nhân trình bày

- HS khác nhận xét, bổ sung

- Cá nhân trình bày

- HS bổ sung

- Cá nhân nhận xét

- Cá nhân trình bày

- HS khác nhận xét, bổ sung

III. Tổng kết

- Cặp đôi trao đổi, đại diện trình bày trên sơ đồ tư duy

- HS khác nhận xét, bổ sung


	I. Tìm hiểu chung

1. Chú thích

a. Tác giả: 1919 – 2005, Ân phú, Vũ Quang – Hà Tĩnh

- Đề tài: thiên nhiên, đất nước, con người

- Hồn thơ:

+ Trước CM : buồn, sầu

+ Sau CM: vui say, náo nức, tràn ngập niềm tin yêu 

b. Tác phẩm

+ Năm sáng tác: 1958

+ Thể thơ: 7 chữ 

c. Các chú thích khác

2. Đọc

3. Bố cục

- Khổ 1, 2: Hoàng hôn trên biển và cảnh doàn thuyền đánh cá ra khơi

- 4 khổ tiếp theo: Đoàn thuyền đánh cá trên biển trong đêm trăng 

- Khổ cuối: Bình minh trên biển, đoàn thuyền đánh cá trở về
II. Phân tích 

1. Cảnh đoàn thuyền đánh cá  ra khơi

          Mặt trời...

          Sóng đã...
- Lúc mặt trời lặn, hoàng hôn buông xuống, biển bắt đầu vào đêm.

- Nghệ thuật: so sánh, nhân hoá, h/ả ẩn dụ, sử dụng động từ mạnh (cài, sập) 

=> Cảnh hoàng hôn đẹp huy hoàng, rực rỡ lộng lẫy, tráng lệ, đầy sức sống. 

   Đoàn thuyền  ............ khơi

- Ra khơi khi vũ trụ bước vào nghỉ ngơi.

- “lại”: đoàn thuyền đã ra khơi nhiều lần trước -> công việc quen thuộc, thường ngày, thành nếp, thành quy luật.

- Sự phấn khởi vui vẻ đầy hào hứng để cùng với gió căng buồm cho thuyền ra khơi.

Hát rằng……..

Đến dệt lưới ta đàn cá ơi

-> Khí thế tươi vui, lạc quan đầy sức sống, yêu lao động.

- Diễn tả niềm vui, yêu đời, yêu lao động, yêu cuộc sống tự do, tiếng hát của những con người lao động mới, làm chủ quê hương giàu đẹp.

2. Cảnh đánh cá đêm trên biển 

a. Cảnh biển đêm

- Vầng trăng, mây cao, biển bằng, cá nhụ, cá chim, cá đé...

-> sử dụng nghệ thuật phóng đại, liệt kê, điệp từ, nhân hoá

- biển rất giàu có, nhiều cá...

=> nghệ thuật phóng đại miêu tả con thuyền một cách sống động theo cảm hứng lãng mạn, con thuyền trở lên kỳ vĩ, khổng lồ hoà nhập với kích thước rộng lớn của tự nhiên, vũ trụ, làm chủ vùng biển, vùng trời ....

- Khung cảnh biển đêm thoáng đãng, lấp lánh ánh  sáng – vẻ đẹp lãng mạn, kì ảo của biển khơi.

b. Cảnh đánh cá trên biển

- Thuyền ta lái gió…dò bụng biển

- Dàn đan thế trận…

- Hát bài ca gọi cá vào…

-> Công việc đánh cá nặng nhọc trở thành bài ca đầy vui tươi, nhịp nhàng cùng thiên nhiên => tình thần lạc quan, yêu biển, yêu lao động, với tư thế làm chủ thiên nhiên

- Cách kéo lưới được tả rất thực: kéo liên tiếp, kéo liền tay, kéo hết sức. Nhịp điệu lao động hăng say chạy đua cùng thời gian đạt kết quả cao. Từ “xoăn” thể hiện những bắp tay cuồn cuộn kéo những mẻ lưới đầy cá như chùm quả nặng

c. Cảnh trở về

 Câu hát căng buồm

……..mắt cá huy hoàng…
-> Đoàn thuyền trở về với tư thế mới: chạy đua với thời gian nối đuôi nhau đầy ắp cá, đầy tiếng hát.

- Khắc hoạ đậm nét vẻ đẹp khoẻ mạnh và thành quả lao động của người dân vùng biển
- Thành quả lao động thật lớn lao, đáng tự hào.

- Niềm vui, niềm tự hào của con người lao động làm chủ thiên nhiên đất nước, ca ngợi Tổ quốc ta giàu đẹp, cuộc sống ấm no hạnh phúc

=> Hình ảnh con người hiện lên làm chủ thiên nhiên, làm chủ biển khơi

- Mang âm hưởng khoẻ khoắn, sôi nổi, lạc quan vui phơi phới bay bổng.

III. Tổng kết

1. Nghệ thuật

- Sử dụng bút pháp lãng mạn với các biện pháp đối lập, so sánh, nhân hoá, phóng đại:

+ Khắc hoạ những h/a đẹp về mặt trời lúc hoàng hôn, khi bình minh, h/a biển cả và bầu trời trong đêm, h/a ngư​ dân và đoàn thuyền đánh cá

+ Miêu tả sự hài hoà giữa thiên nhiên và con ngư​ời

- Sử dụng ngôn ngữ thơ giàu hình ảnh, nhạc điệu, gợi liên t​ưởng

2. Nội dung

- Hoàng hôn trên biển và cảnh đoàn thuyền đánh cá ra khơi

- Đoàn thuyền đánh cá trên biển trong đêm trăng 

- Bình minh trên biển, đoàn thuyền đánh cá trở về

*Bài thơ thể hiện nguồn cảm hứng lãng mạn ngợi ca biển cả lớn lao, giàu đẹp, ngợi ca nhiệt tình lao động vì sự giàu đẹp của đất nư​ớc, của nhữg ng​ười lao động mới
*Năng lực cần đạt

- Năng lực tự chủ, tự học, hợp tác, giao tiếp, giải quyết vấn đề

- Năng lực ngôn ngữ, văn học


HOẠT ĐỘNG 3: Luyện tập
- Thời gian dự kiến: 5 phút

- Phương pháp: Vấn đáp, giải thích

- Kĩ thuật: Trình bày 

	HĐ của Thầy
	HĐ của Trò
	Chuẩn kiến thức, kĩ năng cần đạt, 

năng lực cần phát triển

	IV. HD luyện tập

- Yêu cầu đọc diễn cảm bài thơ

- Trình bày cảm nhận về một chi tiết nghệ thuật em tâm đắc nhất

- Chữa bài 


	IV. Luyện tập

- Đọc diễn cảm

- Cá nhân làm bài, trình bày
	IV. Luyện tập

1. Đọc diễn cảm bài thơ
2. Trình bày cảm nhận về một chi tiết nghệ thuật em tâm đắc nhất

*Năng lực cần đạt

- Năng lực tự chủ, tự học, hợp tác, giao tiếp, giải quyết vấn đề

- Năng lực ngôn ngữ, văn học


HOẠT ĐỘNG 4: Vận dụng

- Thời gian dự kiến: 3 - 5 phút

- Phương pháp: Vấn đáp, giải thích

- Kĩ thuật: Động não 

	HĐ của Thầy
	HĐ của Trò
	Chuẩn kiến thức, kĩ năng cần đạt, 

năng lực cần phát triển

	IV. HD luyện tập

- Yêu cầu HS:

+ Chọn hình thức đoạn văn nghị luận

+ Nội dung: cảm nhận về một hình ảnh thơ

- Chữa bài 


	IV. Luyện tập

- Cá nhân làm bài, trình bày
	IV. Luyện tập

Viết đoạn văn ngắn trình bày cảm nhận về một hình ảnh thơ em ấn tượng nhất

*Năng lực cần đạt

- Năng lực tự chủ, tự học, hợp tác, giao tiếp, giải quyết vấn đề

- Năng lực ngôn ngữ, văn học


B​​​ước 4: Giao bài, hướng dẫn học bài, chuẩn bị bài ở nhà
1. Giao bài: Viết đoạn văn ngắn phân tích 1 đoạn thơ em ấn t​ượng nhất
2. Hướng dẫn học bài: Học phần Ghi nhớ và các kiến thức được ghi trong vở 

3. Chuẩn bị bài sau: Soạn: Nghị luận trong văn bản tự sự


        - Đọc kĩ yêu cầu, trả lời các câu hỏi/sgk
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Tiết 49,50
CÁCH LÀM BÀI VĂN NGHỊ LUẬN VỀ MỘT ĐOẠN THƠ, BÀI THƠ

I. MỤC TIÊU

1. Kiến thức, kĩ năng

Sau khi học xong bài này, HS:

a. Kiến thức 
- Biết được đặc điểm, yêu cầu đối với bài văn nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ.

- Hiểu được cách làm bài nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ.

- Hiểu được các bước làm bài nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ.

- Vận dụng được các bước làm bài nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ.

b. Kĩ năng: Hình thành được kĩ năng:

- Tiến hành các bước làm bài nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ.

- Tổ chức, triển khai các luận điểm.

2. Định hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh

a. Các phẩm chất: 
b. Các năng lực chung: tự chủ tự học, giải quyết vấn đề, giao tiếp, hợp tác
c. Các năng lực đặc thù: ngôn ngữ, văn học   

III. chuẩn bị 
1. Thầy

- Giáo án điện tử, tranh minh hoạ.

- Phương pháp: đàm thoại, vấn đáp, thảo luận.

2. Trò

- Soạn bài

IV. Tổ chức dạy và học
Bước1: ổn định tổ chức

- Kiểm tra sĩ số và nền nếp của học sinh

Bước2: Kiểm tra bài cũ  trong giờ học
Bước3: Tổ chức dạy học bài
HOẠT ĐỘNG 1: KHỞI ĐỘNG

- Thời gian dự kiến: 2’

- Phương pháp: Thuyết trình

- Kĩ thuật: động não, 

	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò
	Chuẩn kiến thức kĩ năng cần đạt, năng lực cần phát triển

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ

- GV cho HS hát một bài hát trong chương trình đã được phổ nhạc.

GV yêu cầu HS trình bày.

Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ

GV giới thiệu vào bài mới.
	Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ

- HS hát một bài hát trong chương trình đã được phổ nhạc( Mùa xuân nho nhỏ hoặc Viếng lăng Bác)

Bước 3: Báo cáo kết quả  thực hiện nhiệm vụ

- HS trình bày.
- HS lắng nghe, mở vở để ghi chép bài học.
	


HOẠT ĐỘNG 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC

- Thời gian dự kiến: 65’

- Phương pháp: Thuyết trình, vấn đáp, thảo luận nhóm

- Kĩ thuật: động não, cặp đôi chia sẻ

	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò
	Chuẩn kiến thức kĩ năng cần đạt, năng lực cần phát triển

	I. HD HS tìm hiểu đề bài nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ

- Yêu cầu HS đọc các đề bài. Phân tích cấu tạo của các đề bài. 
- Các đề có định hướng biểu thị yêu cầu gì đối với bài làm.

- Nêu ý hiểu về đề bài nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ. 
GV yêu cầu HS trình bày. HS khác nhận xét, bổ sung.

Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ

GV nhận xét, chốt kiến thức.

II. HD HS tìm hiểu cách làm bài nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ:
GV yêu cầu HS nhắc lại các bước làm bài văn nghị luận.

Gọi HS đọc đề bài sgk

- Hãy xác định yêu cầu: Vấn đề NL, phương pháp NL, tư liệu chủ yếu

Yêu cầu thảo luận nhóm bàn:3’

-Ta thường đặt dạng câu nào để tìm ý. 

- Để tìm ý cần trả lời những câu hỏi nào.

1. Bài thơ được sáng tác trong thời gian nào, Địa điểm nào, Thể hiện tâm trạng như thế nào.

2. Trong xa cách, nhà thơ nhớ về quê hương như thế nào. 

3. Bài thơ có hình ảnh, câu thơ nào gây ấn tượng sâu sắc đối với em.  

4. Ngôn từ, giọng điệu của bài thơ, có thể khái quát thành những luận điểm nào về tình yêu quê hương trong bài thơ.

- Gọi HS đọc phần dàn bài sgk nêu nhiệm vụ của từng phần.

Yêu cầu nêu nhận xét về cách mở bài, cách lập luận của thân bài. Thử hoàn chỉnh các luận điểm cơ bản và triển khai một luận điểm.

-Nhận xét về kết bài.

-Tổ chức cho HS lập dàn bài theo nhóm (10’) 

- Khi viết bài cần chú ý điều gì.

-Vì sao phải đọc lại. 
* Yêu cầu HS trình bày. HS khác nhận xét, bổ sung.

Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ

GV nhận xét, chốt kiến thức.


	Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ

- HS đọc các đề bài. Phân tích cấu tạo của các đề bài. 
Suy nghĩ để trả lời các câu hỏi

Bước 3: Báo cáo kết quả  thực hiện nhiệm vụ

- HS trình bày.
HS khác nhận xét, bổ sung.

- HS nhắc lại các bước làm bài văn nghị luận.

HS đọc đề bài sgk xác định yêu cầu
- HS thảo luận nhóm bàn:3’ suy nghĩ, thống nhất trả lời các câu hỏi.

HS đọc phần dàn bài sgk nêu nhiệm vụ của từng phần.

HS nêu nhận xét về cách mở bài, cách lập luận của thân bài. 

-Nhận xét về kết bài.

- HS lập dàn bài theo nhóm (10’) 

- suy nghĩ để trả lời
Bước 3: Báo cáo kết quả  thực hiện nhiệm vụ

- HS trình bày.
HS khác nhận xét, bổ sung.

HS lắng nghe, ghi bài.
	I. Đề bài nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ

1. Ví dụ:

*Yêu cầu về kiểu bài:

- Đối tượng nghị luận
- Định hướng của đề
*Cách nêu yêu cầu:

- Suy nghĩ

- Phân tích

- Cảm nhận

2. Kết luận: Các dạng đề:

+ Dạng 1: 

- Có đối tượng nghị luận

- Có định hướng

+ Dạng 2: 

- Có đối tượng nghị luận

- Không có định hướng 
II. Cách làm bài nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ:

1. Các bước làm bài:

 Đề bài: Phân tích tình yêu quê hương trong bài thơ Quê hương của Tế Hanh. 
Bước 1: Tìm hiểu đề, tìm ý:
a. Tìm hiểu đề:

- Yêu cầu của đề: Phân tích

- Nội dung: 
+ Tình yêu quê hương của Tế Hanh. 

+ Qua bài thơ Quê hương.
b. Tìm ý:

*ND:

- Bài thơ được sáng tác trước CM T8 khi tác giả đi học xa nhà, nhớ quê.

- Tình yêu quê hương của tác giả được thể hiện:

+ Trong những hồi ức về quê hương

+ Trong nỗi nhớ quê hương

- Nghệ thuật của bài thơ góp phần thể hiện tình yêu quê hương.

*Luận điểm:

- LĐ1: Tình yêu quê hương thể hiện trong những hồi ức về quê hương.

- LĐ2: Tình yêu quê hương thể hiện trong nỗi nhớ được bộc bạch trực tiếp.

Bước 2: Lập dàn bài:

Dàn bài chung:

MB: - Giới thiệu bài thơ.

- Nêu cảm nhận khái quát về tình yêu quê hương của Tế Hanh được thể hiện trong bài thơ.

TB: 1. Tình yêu quê hương được thể hiện qua hồi ức:

a. Hồi ức về cảnh dân làng ra khơi đánh cá:

- Thiên nhiên đẹp, thơ mộng;

- Con người lao động cườg tráng, mạnh mẽ;

- Con thuyền và cánh buồm mang vẻ đẹp hùng tráng.

b. Hồi ức về cảnh làng chài đón thuyền đánh cá trở về:

- Cảnh ồn ào, tấp nập;

- Con thuyền và con người rất đẹp (phân tích qua các từ ngữ đặc sắc, qua phép so sánh, nhân hoá, ẩn dụ).

2. Tình yêu quê hương của tác giả được bộc bạch trong nỗi nhớ trực tiếp:

- Nỗi nhớ thường trực, da diết...luôn tưởng nhớ, nhớ quá.

- Nỗi nhớ thật cụ thể màu sắc, hình ảnh, mùi vị.

- Giọng điệu trữ tình toát lên tấm lòng chân thành, nỗi nhớ da diết.

KB: Tình cảm quê hương của Tế Hanh.

- Cái hay, cái đẹp.

- Giá trị của tình yêu quê hương.

Bước 3: Viết bài:

Bước 4: Đọc, sửa chữa:

2. Tìm hiểu cách tổ chức, triển khai luận điểm:

a. Xác định bố cục:

b. ND bao quát mỗi phần:

*Ghi nhớ/SGK/83.


HOẠT ĐỘNG 3+4: LUYỆN TẬP, VẬN DỤNG

- Thời gian dự kiến: 20’

- Phương pháp: Thuyết trình, vấn đáp, thảo luận nhóm

- Kĩ thuật: động não, cặp đôi chia sẻ

	Hoạt động của thầy
	Hđộng của trò
	Chuẩn kiến thức kĩ năng cần đạt
năng lực cần phát triển

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ

- GV yêu cầu HS đọc đề, đọc khổ thơ

-Yêu cầu lập dàn bài theo nhóm tổ 5’.

Yêu cầu HS viết bài.

Yêu cầu đại diện nhóm trình bày dàn bài. Nhóm khác nhận xét, bổ sung.

- Yêu cầu HS trình bày bài viết. HS khác nhận xét, bổ sung.

Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ

GV nhận xét, chốt ý.


	Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ

- HS đọc đề, đọc khổ thơ

- Lập dàn bài theo nhóm tổ 5’.

HS viết bài.
Bước 3: Báo cáo kết quả  thực hiện nhiệm vụ

- Đại diện nhóm trình bày dàn bài. Nhóm khác nhận xét, bổ sung.

- HS trình bày. HS khác nhận xét, bổ sung.

HS lắng nghe, chữa bài.
	II. Luyện tập

Đề bài: Phân tích khổ đầu của bài thơ Sang thu.
1. Tìm ý:

- Vị trí đoạn thơ: là khổ đầu của bài.

- ND: Nêu lên cảm nhận ban đầu của nhà thơ về cảnh sang thu của đất trời.

2. Cảnh sang thu của đất trời:

- Bắt đầu từ hương ổi chín thơm (từ phả gơi hương thơm như sánh lại, sánh vì hương đậm và còn vì gió se, và hương thơm đang tràn đi náo nức).

- Từ hương mà nhận ra gió - gió se - Sương đang chùng chình qua ngõ (chùng chình vừa mơ hồ, vừa động, gợi cả gió, có cả hương và cả tình, ngỡ thực và cũng là cửa ngõ thời gian thông viữa hai mùa).

-> Thiên nhiên được cảm nhận từ những gì vô hình hương gió, mờ ảo sương chùng chình, nhỏ hẹp và gần ngõ.

3. Cảm xúc của thi sĩ:

- Thi sĩ đã cảm nhận bằng những cảm giác cụ thể và tinh tế: qua các giác quan mùi hương ổi, hơi gió se, sương chùng chình.

- Cảm nhận của nhà thơ có phần khá đột ngột và bất ngờ, sững sờ trước cảnh sang thu Bỗng nhận ra...

- Đã nhận ra những dấu hiệu đặc trưng của mùa thu hương thu, gió thu, sương thu mà vẫn mơ hồ chưa thể tin Hình như thu đã về. Đây là một ấn tượng tổng hợp từ những cảm giác riêng ở trên nhưng vẫn là suy đoán bằng cảm giác, mơ hồ, hợp với cảnh giao mùa, chưa rõ rệt.

- Tâm hồn thi sĩ biến chuyển nhịp hàng với phút giao mùa của cảnh vật.

- Từng cảnh sang thu của tạo vật đã thấp thoáng hồn người sang thu: chùng chình, bịn rịn, lưu luyến, bâng khuâng, chín chắn, điềm đạm.


Bước 4.  Giao bài, hướng dẫn học bài và chuẩn bị bài: 3’

a. Giao bài: - Học phần lí thuyết.

                  
- Lập dàn ý chi tiết cho đề bài phần Luyện tập.


      
- Viết thành bài hoàn chỉnh.

b. Hướng dẫn học bài: Nắm được nội dung tiết học.

c. Chuẩn bị bài sau: Ôn tập truyện trung đại (soạn theo câu hỏi SGK+ VBT)

Ngày   tháng 10 năm 2021

 Xác nhận của tổ nhóm CM
Xác nhận của BGH

         Nguyễn Thị Thùy
Cao Thị Hằng
	Ngày soạn: 14/10/2021
	Dạy
	Ngày
	/2021
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TiÕt 51: 
ôn tập TRUYỆN TRUNG ĐẠI : chuyện người con gái nam xương
I. MỤC TIÊU

1. Kiến thức, kĩ năng

Sau khi học xong bài này, HS:

a. Kiến thức
- Cảm nhận được giá trị hiện thực, giá trị nhân đạo và sáng tạo nghệ thuật của Nguyễn Dữ trong tác phẩm.

- Sự thành công của tác giả về nghệ thuật kể chuyện

b. Kĩ năng

- Cảm nhận được những chi tiết nghệ thuật độc đáo trong tác phẩm  

- Tóm tắt được cốt truyện.

2. Định hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh

a. Các phẩm chất: Xác định được thuận lợi, khó khăn trong học tập
b. Các năng lực chung: tư duy, tự học, giao tiÕp, giải quyết vấn đề
c. Các năng lực đặc thù: Năng lực văn học, ngôn ngữ
III. chuẩn bị 
1. Thầy

- Giáo án điện tử, tranh minh hoạ.

- Phương pháp: đàm thoại, vấn đáp, thảo luận.

2. Trò

- Soạn bài

IV. Tổ chức dạy và học
Bước1: ổn định tổ chức

- Kiểm tra sĩ số và nền nếp của học sinh

Bước2: Kiểm tra bài cũ  trong giờ học
Bước3: Tổ chức dạy học bài 

HOẠT ĐỘNG 1: Khởi động
- Thời gian dự kiến: 2’

- Phương pháp: Thuyết trình

- Kĩ thuật: Động não

	HĐ của Thầy
	HĐ của Trò
	Chuẩn kiến thức, kĩ năng cần đạt, 

năng lực cần phát triển

	- Giới thiệu bài

- Ghi tên bài học
	- HS nghe

- Ghi tên bài
	- Kĩ năng chú ý, phát hiện và giải quyết vấn đề

*Năng lực cần đạt

- Năng lực tư duy


HOẠT ĐỘNG 2: Hình thành kiến thức

- Thời gian dự kiến: 75-80’

- Ph​​ương pháp: Đọc, vấn đáp, thuyết trình, giải quyết vấn đề, đóng vai thuyết minh

- Kĩ thuật: Động não, hoạt động nhóm, cặp đôi

	HĐ của Thầy
	HĐ của Trò
	Chuẩn kiến thức, kĩ năng cần đạt, 
năng lực cần phát triển

	
	
	

	I. Hướng dẫn HS hệ thống kiến thức cơ bản

*GV sử dụng phương pháp vấn đáp, giải quyết vấn đề; kĩ thuật thảo luận nhóm… hướng dẫn HS tìm hiểu bài theo yêu cầu sau:
- Trình bày những điểm cơ bản về Nguyễn Dữ ?

- Em hiểu Truyền kì mạn lục là gì ?
- Trình bày những giá trị cơ bản về nội dung, nghệ thuật ?

	I. Kiến thức cơ bản

- Cá nhân trả lời
- Cá nhân trả lời
- HS khác nhận xét, bổ sung
- Cá nhân trả lời
- HS khác nhận xét, bổ sung

	I. Kiến thức cơ bản

1. Tác giả Nguyễn Dữ

- Sống trong một thời kì lịch sử có nhiều biến động theo chiều hướng tiêu cực của dân tộc (khoảng thế kỉ XVI): 

- Bản thân là người học rộng, tài cao, có nhân cách cao khiết.

- Truyền kì mạn lục là sáng tác duy nhất còn lại của ông.

2.Truyền kì mạn lục 
- Là loại văn xuôi tự sự có nguồn gốc từ văn học Trung Quốc, thịnh hành từ đời Đường, các nhà văn Việt Nam đã tiếp nhận để viết những Tác phẩm phản ánh cuộc sống của con người, đất nước mình. Truyện thường mô phỏng những cốt truyện dân gian hoặc giã sử đã được lưu truyền rộng rãi trong nhân dân... các tác giả đã bồi đắp, sắp xếp lại, xen kẽ các yếu tố kỳ ảo... tuy vậy mạch chính vẫn là truyện có thực.

- Truyền kì Mạn Lục: Là đỉnh cao của thể loại truyền kì, được xem là thiên cổ tuỳ bút (áng văn hay của ngàn đời)
- Lúc đầu T/phẩm có 22 truyện viết bằng chữ Hán. Năm 1941 Trúc Khê Ngô Văn Triện dịch ra chữ quốc ngữ & chỉ còn 20 truyện.

3. Chuyện người con gái Nam Xương

a. Vị trí: là thiên thứ 16 và là thiên truyện tiêu biểu cho toàn tập sáng tác. 

b. Giá trị cơ bản: 

* Nội dung: 

+ Hiện thực: Tác phẩm phản ánh khá chân thực bức tranh xã hội đương thời với chiến tranh phong kiến liên miên, hạnh phúc con người bấp bênh, bèo bọt, chế độ nam quyền và số phận bất hạnh của người phụ nữ. 

+ Nhân đạo. 

- Tác phẩm bộc lộ niềm cảm thương đối với số phận của người phụ nữ trong hoàn cảnh khắc nghiệt của chế độ phong kiến.

 - Thể hiện thái độ trân trọng vẻ đẹp của người phụ nữ. * Tác phẩm là tiếng nói lên án xã hội đã chà đạp lên cơ hội hạnh phúc của con người và lên tiếng bênh vực cho quyền sống của họ. 

* Nghệ thuật: 

+ Kết hợp hài hoà giữa tự sự và trữ tình, giữa miêu tả và kể chuyện. 

+ Dựng truyện: Tự nhiên hợp lí và mang nét đặc trưng của truyện trung đại.

 + Miêu tả nhân vật: kết hợp giữa thể hiện các hành động, lời nói bên ngoài với thể hiện nội tâm nhân vật. 

+ Các yếu tố hoang đường kì ảo khiến câu chuyện thêm hấp dẫn và gia thêm nhiều ý nghĩa. 

* Phát triển năng lực

- Năng lực tự chủ, tự học, hợp tác, giao tiếp, giải quyết vấn đề

- Năng lực ngôn ngữ, văn học


	HOẠT ĐỘNG 3: Luyện tập
- Thời gian dự kiến: 7- 10 phút

- Phương pháp: Vấn đáp, giải thích

- Kĩ thuật: Động não, thảo luận nhóm bàn                

	HĐ của Thầy
	HĐ của Trò
	Chuẩn kiến thức, kĩ năng cần đạt, 

năng lực cần phát triển

	III. Hướng dẫn luyện tập

*GV sử dụng phương pháp vấn đáp, giải quyếtvấn đề, thuyết trình  Kĩ thuật: cặp đôi
Bài 1. Hướng dẫn HS:

- Nêu thông tin về tác giả của đoạn trích trên.
- Chỉ ra cái hay trong sự diễn đạt

	II. Luyện tập

- Trao đổi nhóm bàn, đại diện nhóm trình bày 

- HS khác nhận xét, bổ sung

	II. Luyện tập

Bài tập 1

Đọc đoạn trích sau và thực hiện các yêu cầu:

 “…Vũ Thị Thiết, người con gái quê ở Nam Xương,  ..... muôn dặm quan san!”

                                 (Ngữ văn 9, tập 1, NXB Giáo dục Việt Nam, trang 44)

Câu 1.  Nêu thông tin về tác giả của đoạn trích trên.
- Nguyễn Dữ quê ở Thanh Miện, Hải Dương. 

- Chưa rõ năm sinh năm mất, sống ở thế kỉ XVI, thời kì nhà Lê bắt đầu khủng hoảng với các cuộc nội chiến kéo dài.                                    

- Là học trò xuất sắc của Tuyết Giang phu tử Nguyễn Bỉnh Khiêm.                 

- Học rộng, tài cao, chỉ làm quan một năm rồi về ở ẩn nuôi mẹ già, viết sách. 

Câu 2.  Chỉ ra cái hay trong sự diễn đạt của tác giả ở đoạn văn sau:

- Chàng đi chuyến này,  .....  cũng sợ không có cánh hồng bay bổng.

- Trong đoạn văn tác giả sử dụng những câu văn biền ngẫu sóng đôi nhịp nhàng.  
- Tác dụng: Làm nổi rõ tâm trạng của Vũ Nương:

  + Không màng công danh, phú quý, chỉ khao khát cuộc sống hạnh phúc bình yên 
  + Trái tim người vợ trẻ phập phồng lo sợ cho người chồng phải đi lính thú.     



	Bài 2. Hướng dẫn HS:

Chỉ ra nội dung và đặc sắc diễn đạt
	- Cá nhân làm bài


	Bài tập 2

Chỉ ra nội dung và đặc sắc diễn đạt của câu: “Nay đã bình rơi trâm gẫy, mây tạnh mưa tan, sen rũ trong ao, liễu tàn trước gió; khóc tuyết bông hoa rụng cuống, kêu xuân cái én lìa đàn, nước thẳm buồm xa, đâu còn có thể lên núi Vọng Phu kia nữa.”

-Nội dung: Nỗi đau khổ, thất vọng và tiếc nuối của Vũ Nương.

-Đặc sắc diễn đạt: Sử dụng các hình ảnh ước lệ, viết các vế câu đăng đối, điệp các vế câu
* Phát triển năng lực

- Năng lực tự chủ, tự học, hợp tác, giao tiếp, giải quyết vấn đề

- Năng lực ngôn ngữ, văn học


HOẠT ĐỘNG 4: Vận dụng

- Thời gian dự kiến: 3 - 5 phút

- Phương pháp: Vấn đáp, giải thích

- Kĩ thuật: Động não

	HĐ của Thầy
	HĐ của Trò
	Chuẩn kiến thức, kĩ năng cần đạt, 

năng lực cần phát triển

	*GV hướng dẫn HS trả lời
	- Trình bày

- HS khác nhận xét, bổ sung
	H. Vai trò của người phụ nữ trong xã hội hiện nay?

*Năng lực cần đạt

- Năng lực tự chủ, tự học, hợp tác, giao tiếp, giải quyết vấn đề

- Năng lực ngôn ngữ, văn học


Bước 4: Giao bài, hướng dẫn học bài, chuẩn bị bài ở nhà
1. Giao bài, hướng dẫn học bài

-  Nắm được nội dung bài học

- Hoàn chỉnh bài tập

2. Chuẩn bị bài sau: Soạn: Ôn tập văn học trung đại
	Ngày soạn: 15/10/2021
	Dạy
	Ngày
	/2021

	
	
	Tiết
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 TiÕt 52: 
ôn tập TRUYỆN TRUNG ĐẠI “TRUYỆN KIỀU”
I. MỤC TIÊU

1. Kiến thức, kĩ năng

Sau khi học xong bài này, HS:

a. Kiến thức

-  Nắm được tác giả, tác phẩm.
- Nắm vững cốt trpuyện, giá trị, ảnh hưởng của tác phẩm

b. Kĩ năng

- Cảm nhận được giá trị, ảnh hưởng của tác phẩm

2. Định hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh

a. Các phẩm chất: tự tin, nghiêm túc

b. Các năng lực chung: tư duy, tự học, giao tiÕp, giải quyết vấn đề
c. Các năng lực đặc thù: Năng lực văn học, ngôn ngữ

III. chuẩn bị 
1. Thầy

- Giáo án điện tử, tranh minh hoạ.

- Phương pháp: đàm thoại, vấn đáp, thảo luận.

2. Trò

- Soạn bài

IV. Tổ chức dạy và học
Bước1: ổn định tổ chức

- Kiểm tra sĩ số và nền nếp của học sinh

Bước2: Kiểm tra bài cũ  trong giờ học
Bước3: Tổ chức dạy học bài 

HOẠT ĐỘNG 1: Khởi động
- Thời gian dự kiến: 2’

- Phương pháp: Thuyết trình

- Kĩ thuật: Động não

	HĐ của Thầy
	HĐ của Trò
	Chuẩn kiến thức, kĩ năng cần đạt, 

năng lực cần phát triển

	- Giới thiệu bài

- Ghi tên bài học
	- HS nghe

- Ghi tên bài
	- Kĩ năng chú ý, phát hiện và giải quyết vấn đề

*Năng lực cần đạt

- Năng lực tư duy


HOẠT ĐỘNG 2: Hình thành kiến thức

- Thời gian dự kiến: 75-80’

- Ph​​ương pháp: Đọc, vấn đáp, thuyết trình, giải quyết vấn đề, đóng vai thuyết minh

- Kĩ thuật: Động não, hoạt động nhóm, cặp đôi
	HĐ của Thầy
	HĐ của Trò
	Chuẩn kiến thức, kĩ năng cần đạt, 
năng lực cần phát triển

	I. Hướng dẫn HS hệ thống kiến thức cơ bản

*GV sử dụng phương pháp vấn đáp, giải quyết vấn đề; kĩ thuật cặp đôi hướng dẫn HS tìm hiểu bài theo yêu cầu sau:
	I. Kiến thức cơ bản


	I. Kiến thức cơ bản

1.Tác giả



	HS trình bày ngắn gọn về tác giả :

- Quê hương, gia đình

- Thời đại

- Cuộc đời

- Con người

- Sự nghiệp 
	- Cá nhân trình bày

- HS khác nhận xét, bổ sung


	

	- Trình bày nguồn gốc Truyện Kiều?

- Tóm tắt tác phẩm?

- Trình bày giá trị nội dung và nghệ thuật:
Truyện Kiều?


	- Cá nhân trình bày

- HS khác nhận xét, bổ sung

- Cá nhân trình bày

- HS khác nhận xét, bổ sung

- Cá nhân trình bày

- HS khác nhận xét, bổ sung


	2.Truyện Kiều 

a. Nguồn gốc và sự sáng tạo:
- Nguyễn  Du viết “Truyện Kiều” vào đầu thế kỉ XIX( 1805 –1809). Truyện dựa theo cốt truyện “Kim Vân Kiều truyện” của Thanh Tâm Tài Nhân ( Trung Quốc). Lúc đầu, Nguyễn  Du đặt tên là “Đoạn trường tân thanh” ( Khúc ca mới đứt ruột hay Tiếng kêu đứt ruột) sau này người ta quen gọi là “Truyện Kiều”.
- Một biểu hiện nữa về sự sáng tạo của Nguyễn  Du qua “Truyện Kiều” là:
+ “Kim Vân Kiều truyện” viết bằng chữ Hán, thể loại văn xuôi, có kết cấu thành từng chương (hồi). Toàn bộ tác phẩm gồm 20 chương.

+ Đến Nguyễn  Du đã trở thành tác phẩm trữ tình,viết bằng chữ Nôm, theo thể lục bát có độ dài 3254 câu. Ông đã có những sáng tạo lớn về nhiều mặt nội dung cũng như nghệ thuật.

b, Tóm tắt tác phẩm: 
c. Giá trị nội dung và nghệ thuật:
* Về nội dung: 
 Giá trị hiện thực: 
- Phơi bày hiện thực xã hội phong kiến bất công.
- Phản ánh nỗi khổ đau, bất hạnh của con người, đặc biệt là người phụ nữ.
 Giá trị nhân đạo: (Giá trị chính )

thể hiện ở hai phương diện sau:
- “Truyện Kiều” là tiếng nói đề cao tình yêu tự do, khát vọng công lí và ngợi ca vẻ đẹp phẩm chất của con người:
- “Truyện Kiều” còn là tiếng nói lên án các thế lực tàn bạo,chà đạp lên quyền sống con người.

	- Nêu những ảnh hưởng của truyện Kiều?
	- Cặp đôi trao đổi, đại diện trình bày

- HS khác nhận xét, bổ sung


	* Về nghệ thuật:

- Tác phẩm là sự kết tinh thành tựu nghệ thuật văn học dân tộc trên các phương diện ngôn ngữ, thể loại.
- Với “Truyện Kiều”,ngôn ngữ văn học dân tộc và

 thể thơ lục bát đã đạt tới đỉnh cao rực rỡ.

- Với “Truyện Kiều”, nghệ thuật tự sự đã có bước phát triển vượt bậc, từ nghệ thuật dẫn chuyện đến nghệ thuật miêu tả thiên nhiên, khắc họa tính cách và miêu tả tâm lí con người.

4. Ảnh hưởng của tác phẩm:

*Năng lực cần đạt

- Năng lực tự chủ, tự học, hợp tác, giao tiếp, giải quyết vấn đề

- Năng lực ngôn ngữ, văn học


HOẠT ĐỘNG 3: Luyện tập
- Thời gian dự kiến: 7- 10 phút

- Phương pháp: Vấn đáp, giải thích

         - Kĩ thuật: Động não, thảo luận nhóm bàn  
	HĐ của Thầy
	HĐ của Trò
	Chuẩn kiến thức, kĩ năng cần đạt,

năng lực cần phát triển

	III. Hướng dẫn luyện tập

*GV sử dụng phương pháp vấn đáp, giải quyếtvấn đề, thuyết trình  Kĩ thuật: cặp đôi
Bài 1. Hướng dẫn HS:

dựa vào kiến thức đã học để trình bày

	II. Luyện tập

- Cá nhân trình bày 

- HS khác nhận xét, bổ sung

	II. Luyện tập

Bài tập 1: Những yếu tố cơ bản nào đã tạo nên tài năng nghệ thuật của Nguyễn  Du?
- Sinh ra trong 1 gia đình có truyền thống văn chương nghệ thuật

- Không chỉ là người tài năng thiên bẩm, ND có vốn văn hoá dồi dào vì ụng là người am hiểu sâu sắc văn hoá dân tộc và văn hoá Trung Quốc. 

- Sống trong thời đại đầy bão táp, Nguyễn  Du trải qua nhiều “ gió bụi” và trong những năm tháng ấy ông đó tích luỹ được vốn sống phong phú, thấu hiểu nỗi đau đớn bất hạnh của nhân dân, chia sẻ với họ bằng tấm lòng nhân đạo của mình. 


	Bài 2. Hướng dẫn HS Giải thích nhận định  

	Trao đổi nhóm bàn, đại diện nhóm trình bày 

- HS khác nhận xét, bổ sung

	Bài 2: Giải thích nhận định “ Thơ Nguyễn  Du sinh sôi nảy nở mãi mãi trong đời”
Gợi ý
- Nhận định nói về sức sống của thơ Nguyễn  Du

+ Nói lên những vấn đề sâu sắc của cuộc sống, ngợi ca vẻ đẹp của con người, lên án bất công tàn bạo, là tiếng nói tri ân với nhiều thế hệ 

+ Quyến rũ người đọc bởi trình độ nghệ thuật bậc thầy 

+ Không những được người VN yêu mến mà còn được nhân loại ngưỡng mộ

*Năng lực cần đạt

- Năng lực tự chủ, tự học, hợp tác, giao tiếp, giải quyết vấn đề

- Năng lực ngôn ngữ, văn học


HOẠT ĐỘNG 4: Vận dụng

- Thời gian dự kiến: 3 - 5 phút

- Phương pháp: Vấn đáp, giải thích

- Kĩ thuật: Động não
	HĐ của Thầy
	HĐ của Trò
	Chuẩn kiến thức, kĩ năng cần đạt, 

năng lực cần phát triển

	*GV hướng dẫn HS làm bài
	- Trình bày

- HS khác nhận xét, bổ sung
	Viết đoạn văn truyết minh về tác giả Nguyễn Du và Truyện Kiều.
*Năng lực cần đạt

- Năng lực tự chủ, tự học, hợp tác, giao tiếp, giải quyết vấn đề

- Năng lực ngôn ngữ, văn học


Bước 4: Giao bài, hướng dẫn học bài, chuẩn bị bài ở nhà
1. Giao bài, hướng dẫn học bài

-  Nắm được nội dung bài học

- Hoàn chỉnh bài tập

2. Chuẩn bị bài sau: Soạn: Lục Vân Tiên cứu Kiều Nguyệt Nga
	Ngày soạn:

18/10/2021
	Dạy
	Ngày
	

	
	
	Tiết 
	

	
	
	Lớp
	9A5


Tiết 53: TRẢ BÀI KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I

Tự đọc: Tổng kết về từ vựng (Từ đơn, từ phức, ... từ nhiều nghĩa; Sự phát triển của từ vựng ... Trau dồi vốn từ)
I. MỤC TIÊU

1. Kiến thức, kĩ năng

  Sau khi học xong bài này, HS:
a. Kiến thức

- Về giá trị nội dung, phép tu từ; nghị luận xã hội; kiểu bài tự sự 
- Kĩ năng viết đoạn văn
- Các mặt trình bày, cấu trúc đoạn văn, bài văn, câu, từ ngữ, chính tả

- HS nắm chắc hơn cách làm bài văn tự sự kết hợp với miêu tả và biểu cảm.

b. Kĩ năng:   

- Nhận ra điểm mạnh, điểm yếu của bài viết và có hướng sửa chữa khắc phục những lỗi trong bài.

- HS thấy được ưu, khuyết điểm của mình trong việc nắm vững kiến thức 

2. Định hướng phát triển phẩm chất và năng lực học sinh

a. Các phẩm chất 

 - Trung thực
 - Tự tin

b. Các năng lực chung: Năng lực tư duy, năng lực giao tiếp, năng lực hợp tác, năng lực giải quyết vấn đề, năng lực sử dụng ngôn ngữ.

c. Các năng lực chuyên biệt: Sử dụng ngôn ngữ tiếng Việt, sáng tạo
A. ĐỀ BÀI
III. DÁNH GIÁ KẾT QUẢ - THỐNG KÊ ĐIỂM 

1. Đánh giá

a. Phần Đọc hiểu

- Nắm được phương thức biểu đạt
- Biết xác định nội dung đoạn trích

- Biế phân tích tác dụng của phép tu từ

*Tồn tại: 

- Cá biệt có HS chưa xác định được nội dung đoạn trích

b. Phần Làm văn
- Biết viết đoạn văn nghị luận xã hội
- Đúng kiểu bài tự sự kết hợp miêu tả và biểu cảm

- Đảm bảo đúng, đủ các sự việc, nhân vật,... trong truyện

- Bố cục rõ ràng, mạch lạc

- Đảm bảo tính liên kết trong các phần của bố cục, liên kết các sự việc

- Lời văn biểu đạt chính xác, gọn gàng, sáng tạo

- Biết sử dụng yếu tố miêu tả và biểu cảm trong tự sự một cách khá hợp lí .

- Chữ viết khá đẹp, rõ ràng, dễ đọc, ít sai lỗi chính tả

* Tồn tại

- Một số hs chưa đọc kĩ đề, hiểu không đúng yêu cầu của câu hỏi.

- Một số bài viết rập khuôn, thiếu sự suy nghĩ, cảm nghĩ và sáng tạo

- Cá biệt có bài chỉ đi vào liệt kê sự việc

- Một số bài viết sáng tạo chi tiết chưa chính xác, quá đà

- Các phần mở bài, kết bài chỉ đạt yêu cầu, chư​a hay

- Trình bày các chi tiết còn lộn xộn, lủng củng

- Cá biệt có bài phần thân bài chưa biết tách đoạn văn

- Nhiều bài lời văn, dài dòng, lặp từ ngữ, lặp ý.....

- Một số bài còn viết tắt, viết số, gạch xoá nhiều

2. Thống kê điểm

	Lớp
	Số bài/Sĩ số
	Điểm

	
	
	0 - 3,4
	3,5- 4,9
	5 - 6,4
	6,5-7,9
	8 - 10

	9A4
	46/46
	
	
	
	
	


IV. TRẢ, CHỮA BÀI  

+ HS tự chữa bài về:

- Nội dung bài văn ngắn

- Sửa chữa những lỗi chính tả, ngữ pháp, dùng từ 
* Tự đọc: Tổng kết về từ vựng (Từ đơn, từ phức, ... từ nhiều nghĩa; Sự phát triển của từ vựng ... Trau dồi vốn từ) (5 phút)

- Nắm được đặc điểm của từ đơn, từ phức, …. Từ nhiều nghĩa; …

- Vận dụng làm bài tập 
Bước 4: Giao bài, hướng dẫn học bài, chuẩn bị bài ở nhà
1. Giao bài, hướng dẫn học bài

- Hoàn chỉnh phần chữa bài
- Làm bài tập: Tổng kết về từ vựng (Từ đơn, từ phức, ... từ nhiều nghĩa; Sự phát triển của từ vựng ... Trau dồi vốn từ)
2. Chuẩn bị bài sau: Văn bản Bếp lửa
	Ngày soạn:

18/10/2021
	Dạy
	Ngày
	

	
	
	Tiết 
	

	
	
	Lớp
	9A5


Tiết 54,55,56           
Văn bản: BẾP LỬA
                        Bằng Việt

I. MỤC TIÊU

1. Kiến thức, kĩ năng: Sau khi học xong bài này, HS:
  a. Kiến thức

   - Hiểu được bài thơ gợi nhớ những kỉ niện về tình bà cháu, đồng thời thể hiện tình cảm chân thành của người cháu đối với bà

 -Thấy được sáng tạo của nhà thơ trong việc sử dụng hình ảnh khơi gợi liên tưởng, kết hợp giữa miêu tả, tự sự ,bình luận với biểu cảm một cách nhuần nhuyễn.

-Việc sử dụng kết hợp các yếu tố tự sự, miêu tả bình luận trong tác phẩm trữ tình.

b. Kĩ năng

- Đọc diễn cảm văn bản

- Phân tích giá trị nội dung và nghệ thuật của văn bản

- Nhận diện phân tích được các yếu tố miêu tả, tự sự, bình luận và biểu cảm trong bài thơ.

- Liên hệ để thấy được nỗi nhớ về người bà trong hoàn cảnh tác giả đang ở xa Tổ quốc có mối quan hệ chặt chẽ với những tình cảm với quê hương đất nước.

2. Định hướng phát triển phẩm chất và năng lực học sinh

a. Các phẩm chất: trung thực, thật thà.

b. Các năng lực chung: năng lực tự học, năng lực giao tếp, năng lực tư duy, giải quyết vấn đề
c. Các năng lực đặc thù: Năng lực văn học, ngôn ngữ

II. CHUẨN BỊ

1. Thầy: Giáo án, máy tính

2. Trò: Soạn bài 

III. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC 
Bước 1: Ổn định lớp
Bước 2: Kiểm tra bài cũ

Câu 1. Dòng nào nói đúng nhất giọng điệu của bài thơ Đoàn thuyền đánh cá?

A. Khoẻ khoắn          B. Bay bổng            C. Sôi nổi          D. Cả A, B, C

Câu 2. Nội dung các câu hát trong bài thơ có ý nghĩa như thế nào?

A. Biểu hiện sức sống căng tràn của thiên nhiên.

B. Biểu hiện niềm vui, sự phấn khởi của người lao động

C. Thể hiện sức mạnh của con người

D. Thể hiện sự bao la, hùng vĩ của biển cả.

Câu 3.  Đọc diễn cảm bài thơ  Đoàn thuyền đánh cá của Huy Cận? Phân tích khổ thơ cuối của bài thơ?

Bước 3: Tổ chức dạy và học bài mới

HOẠT ĐỘNG 1: Khởi động
- Thời gian dự kiến: 2’

- Phương pháp: Thuyết trình

- Kĩ thuật: Động não

	HĐ của Thầy
	HĐ của Trò
	Chuẩn kiến thức, kĩ năng cần đạt, 

năng lực cần phát triển

	- Giới thiệu bài

- Ghi tên bài học
	- HS nghe

- Ghi tên bài
	- Kĩ năng chú ý, phát hiện và giải quyết vấn đề

*Năng lực cần đạt: Năng lực tư duy


HOẠT ĐỘNG 2: Hình thành kiến thức

- Thời gian dự kiến: 75 - 80’

- Ph​​ương pháp: Đọc, vấn đáp, thuyết trình, giải quyết vấn đề, đóng vai thuyết minh

- Kĩ thuật: Động não, hoạt động nhóm, cặp đôi

	HĐ của Thầy
	HĐ của Trò
	Chuẩn kiến thức, kĩ năng cần đạt, 

năng lực cần phát triển

	I. HD HS tìm hiểu chung

* GV sử dụng phương pháp thuyết trình, vấn đáp, nêu và giải quyết vấn đề; kĩ thuật động não, cặp đôi

HDHS thực hiện các yêu cầu sau:

GV giúp HS tìm hiểu về  tác giả, tác phẩm (tiểu sử, sự nghiệp sáng tác, hoàn cảnh ra đời và xuất xứ của tác phẩm).

- GV gọi HS trình bày phần chuẩn bị ở nhà 

- Gọi HS nhận xét, bổ sung

GV nhận xét sự chuẩn bị ở nhà của HS và chốt lại ngắn gọn về tác giả và tác phẩm

* GV HD HS đọc văn bản

H. Bài thơ là lời của nhân vật nào? Nói về ai và điều gì?

- Xác định nhân vật trữ tình? Đối tượng trữ tình?

- Mach cảm xúc của bài thơ được triển khai như thế nào?

H. Bố cục? Nội dung chính từng phần?

II. Hướng dẫn phân tích 

* GV sử dụng PP đọc diễn cảm, vấn đáp, giải quyết vấn đề, giảng bình kĩ thuật động não, hoạt động nhóm, HDHS phân tích văn bản
* Y/C HS đọc 3 dòng thơ đầu

H. Trong kí ức của người cháu có hình ảnh nào? Những lời thơ nào làm hiện lên hình ảnh ấy?

H. Từ láy chờn vờn, đặc biệt là từ láy ấp iu gợi cho em hình ảnh và cảm xúc gì?

* GV. Bếp lửa ấy đã khơi nguồn nhớ thương của cháu với bà để tác giả viết tiếp Cháu…nắng mưa 

H. Vì sao nỗi nhớ thương bà lại gợi lên từ bếp lửa? Cách nói biết mấy nắng mưa hay ở chỗ nào?

*GV bình

H. Những đoạn thơ nào tương ứng với mỗi ý thơ trên?

* GV: Hình ảnh bếp lửa rất tự nhiên đánh thức dòng cảm xúc hồi tưởng của cháu về bà: “Cháu thương bà...”. Từ đó cả một thời thơ ấu sống lại

H. Ấn tượng sâu đậm về bếp lửa gắn với tuổi thơ của cháu là gì? Đọc những câu thơ thể hiện điều đó?

- Mùi khói gợi hình ảnh một cuộc sống như thế nào mà tác giả viết Nghĩ lại đến giờ sống mũi còn cay?

H. Khổ thơ gợi lại cả một tuổi thơ như thế nào? Em hiểu được gì từ tuổi thơ đó?

GV bình
H. Tìm những câu thơ thể hiện sự gắn bó ấy? Cảm nhận của em về hình ảnh bếp lửa?

H. Ta cảm nhận, hiểu được tình cảm của cháu dành cho bà, đó là tình cảm như thế nào? 

- Em có nhận xét suy nghĩ gì về tình cảm bà cháu?

*GV: Bếp lửa quê hương, bếp lửa của tình bà cháu lại gợi hình ảnh khác: sự xuất hiện của tiếng chim tu hú

H. Tại sao tác giả lại đưa tiếng chim tu hú vào dòng hồi tưởng?

H. Theo em, có nỗi niềm nào của người cháu vang vọng trong lời thơ Tu hú ơi…cánh đồng xa?

H. Bếp lửa của bà được nhen nhóm trong những năm giặc đốt làng cháy tàn cháy rụi gợi cho em những hiểu biết gì về người bà?

H. Theo em, người cháu nghĩ gì về người bà kháng chiến khi viết lời thơ bình luận Rồi sớm rồi chiều….niềm tin dai dẳng?

H. Em có nhận xét gì về hình ảnh thơ trong khổ thơ này. Điều đó có ý nghĩa gì?

* GV: Từ những kỉ niệm về tuổi thơ, về bà, người cháu đã suy ngẫm về cuộc đời bà  
Hết tiết 54 chuyển sang tiết 55

1. KTBC: Cảm nhận của em về hình ảnh bếp lửa? Về tình bà cháu?

2. Bài mới:

H. Tác giả mở đầu sự suy ngẫm về cuộc đời bà bằng tình cảm, cảm xúc gì?
-> Thương nhớ với giọng thơ sâu lắng 

- Cách tính thời gian khái quát từ quá khứ -> hiện tại -> thời gian có thể trôi ... Trước sau vẫn trọn vẹn 1 tình yêu thương, đau đáu một hoài niệm, da diết một nỗi niềm 

H. Chỉ ra phép tu từ được sử dụng trong khổ thơ? Khắc sâu hình ảnh ai? Công việc gì?

* GV: - Điệp ngữ nhóm 

-> diễn tả cảm xúc dào dạt, đồng thời có tác dụng xoáy sâu khiến suy tư thêm sâu sắc

- Tất cả được khởi đầu bằng hành động nhóm lửa của bà, đời bà lận đận khó nhọc ... bà cùng với bếp lửa quê hương là điều kì lạ và thiêng liêng trong lòng cháu

H. Tại sao tác giả gọi đây là điều kì lạ thiêng liêng?

* GV: Bếp lửa là quê hương, là tình bà thương cháu -> Tình yêu quê hương xứ sở bắt đầu từ sự gắn bó với những gì đơn sơ bình dị nhất

H. Em hiểu gì về người bà? Về tình cảm bà cháu?

* YC HS đọc khổ cuối, nội dung của đoạn thơ?

H. Người cháu tự thấy mình đã có những may mắn gì trong cuộc sống của riêng mình?

- Những cái có ở đây mang tính chất gì? Nó cho ta biết những gì về cuộc sống của người cháu?

- Nhưng cái có chưa đủ để lòng cháu thanh thản, vì sao? Khi viết lời thơ Nhưng vẫn chẳng……lên chưa? người cháu đã tự nhắc lòng điều gì?

- Em có tin điều tự nhắc lòng ấy? Vì sao?

- Từ đó em có liên hệ gì đến cuộc sống của thế hệ trẻ hôm nay?

H. Câu thơ kết bài tác giả sử dụng biện pháp nghệ thuật gì? Muốn nhấn mạnh điều gì?

* GV: Câu hỏi tu từ – nổi bật sức mạnh bền vững của tình cảm cội nguồn. Dù thời gian, không gian có thay đổi thì tình cảm đối với bà, đối với quê hương xứ sở là bất diệt không thể lạt phai ... Đó cũng là đạo lý thuỷ chung cao đẹp của con người Việt Nam ta

H. Bài thơ nhiều lần nhắc tới hình ảnh bếp lửa – Tại sao? Bài thơ còn mang ý nghĩa triết lý thầm kín nào?

*GV: Bếp lửa, ngọn lửa là hình ảnh người bà, bếp lửa là tình bà ấm cúng, là sự chăm chút dưỡng nuôi. Ngày ngày bà nhóm lửa cũng là nhóm lên TYCS, tình yêu thương cho cho tất cả. Hình ảnh bếp lửa trở thành biểu tượng của sự sống, niềm yêu thương, nghĩa tình nguồn cội gia đình, đất nước và sức sống bền bỉ của con người

+ Những gì là thân thiết của tuổi thơ mỗi con ngươì đều có sức toả sáng nâng đỡ họ trong suốt cuộc đời. Lòng yêu nước bắt đầu từ lòng yêu quý ông bà, cha mẹ, yêu quý những gì gắn bó của tuổi thơ. Và những gì được hình thành vun đắp từ tuổi ấu thơ cũng sẽ bền vững suốt đời 
III. HD HS tổng kết

*GV HD HS sử dụng sơ đồ tư duy, tổng kết về nghệ thuật, nội dung văn bản

- Khái quát những đặc sắc nghệ thuật, nội dung, ý nghĩa của bài thơ?


	I. Tìm hiểu chung
- 1 nhóm trình bày

- Nhận xét theo kĩ thuật 321

- Cá nhân đọc 

- Cá nhân trình bày

- HS khác nhận xét

- Cá nhân trình bày

II. Phân tích 

- Cá nhân đọc

- Cá nhân trình bày

- Cặp đôi trao đổi, đại diện trình bày
- HS khác nhận xét, bổ sung
- Cá nhân trình bày

- HS khác nhận xét, bổ sung

- Cá nhân tìm 

- Cá nhân trình bày

 - HS khác nhận xét, bổ sung

- Cá nhân trình bày

 - HS khác nhận xét, bổ sung

 Cá nhân trình bày

- Cá nhân trình bày

- Cá nhân trình bày

- Cặp đôi trao đổi, đại diện trình bày

- HS khác nhận xét, bổ sung

- Cá nhân trình bày

- HS khác nhận xét, bổ sung

- Cá nhân trình bày

- HS khác nhận xét, bổ sung

- Cá nhân trình bày

- HS khác nhận xét, bổ sung

- Cá nhân trả lời

- HS khác nhận xét, bổ sung

- Cá nhân trả lời

- Đọc

- Thảo luận nhóm, đại diện nhóm trình bày 

- HS khác bổ sung

- Cá nhân trình bày

- HS khác nhận xét, bổ sung

- Cá nhân trình bày

- HS khác nhận xét, bổ sung

III. Tổng kết

- Cặp đôi trao đổi, đại diện trình bày trên sơ đồ tư duy

- HS khác nhận xét, bổ sung


	I. Tìm hiểu chung

1. Chú thích

a. Tác giả: 1941 tại Huế, quê gốc Thạch Thất – Hà Tây

- Đề tài: kỉ niệm, ước mơ tuổi trẻ

- Phong cách thơ: trong trẻo, mượt mà, tinh tế, sâu lắng, giàu suy tư
b. Tác phẩm

-  Năm sáng tác: 1963 khi tác giả là sinh viên đang du học tại Liên Xô (cũ) và mới bắt đầu đến với thơ
- Thể thơ: 8 chữ 

c. Các chú thích khác

2. Đọc

3. Bố cục 

- Khổ 1: H/a bếp lửa khơi nguồn cho dòng hồi tưởng cảm xúc về bà
- 4 khổ tiếp theo: Hồi tưởng những kỉ niệm tuổi thơ sống bên bà và h/a bà gắn liền với h/a bếp lửa

- Khổ 6: Suy ngẫm về bà và cuộc đời bà

- Khổ cuối: Người cháu đã trưởng thành, đi xa nhưng không nguôi nhớ về bà
II. Phân tích 

1. Hình ảnh bếp lửa gợi nỗi nhớ thương bà 

- Một bếp lửa chờn vờn...

Một....ấp iu nồng đượm 

-> Bếp lửa : H/a quen thuộc, thật ấm áp thật thân thương với bao nhiêu tình cảm

- Từ láy: chờn vờn, ấp iu: 

+ gợi hình ảnh bếp lửa hồng sớm mai trong gia đình ở một miền quê yên tĩnh

+ diễn tả chính xác công việc nhóm bếp 

+ gợi bàn tay kiên nhẫn, khéo léo, tấm lòng chi chút của người nhóm lửa

+ gợi cảm giác ấm áp, thân thuộc
Cháu …….nắng mưa

-> Ẩn dụ nắng mưa: gợi cuộc đời vất vả, lo toan của bà

- Kỉ niệm về bà: gắn liền với hình ảnh bếp lửa

-> Tình cảm sâu nặng của cháu dành cho bà 

- Tình bà cháu sâu nặng, thấm thía

2. Cảm nghĩ về bà và bếp lửa

*Mùi khói

Lên bốn tuổi……

Chỉ nhớ khói………..

Nghĩ lại đến giờ……..

-> Cuộc sống nghèo khó, có bóng đen ghê rợn của nạn đói 1945, có mối lo giặc tàn phá xóm làng“Giặc đốt làng cháy tàn cháy rụi”, có những hoàn cảnh chung của nhiều gia đình VN trong cuộc kháng chiến chống Pháp. Mẹ và cha đi công tác bận không về, cháu sống trong sự cưu mang dạy dỗ của bà, sớm phải lo toan, sớm có ý thức tự lập, sớm phải lo toan “Tám năm ròng...”
* Bếp lửa

- Bếp lửa hiện diện như tình bà ấm áp, như chỗ dựa tinh thần, như sự cưu mang đùm bọc đầy chi chút của bà: bà dạy cháu ... 

- Truyền cho cháu tình cảm với đất nước quê hương, soi sáng trí tuệ và tâm hồn cháu 

- Thương bà, biết ơn bà về những gì bà đùm bọc cưu mang. Bà chính là chỗ dựa, chỗ neo đậu đầu tiên của cuộc đời người cháu

* Tiếng tu hú

- Tiếng tu hú như than thở sẻ chia: trong cảnh sống đơn côi của 2 bà cháu giữa đói nghèo... tiếng chim như giục giã, khắc khoải, làm trỗi dậy những hoài niệm nhớ mong

-  Tiếng tu hú là âm thanh quen thuộc ở đồng quê…

-> Nhớ nhà, nhớ quê

- Thương, xót đời bà tảo tần, lận đận, vất vả chăm lo cho con cháu

- Muốn nhắn gửi nhớ thương đến an ủi bà

*Hình ảnh bà

- tảo tần, giàu đức hi sinh, hết lòng chăm lo cho con cháu

- người bà kháng chiến, người bà yêu nước

- Ngọn lửa: được thắp bằng niềm tin vào kháng chiến thắng lợi, con cháu sẽ trở về quay quần bên bếp lửa…

-> Ngọn lửa: hình ảnh ẩn dụ chỉ tấm lòng chăm chút đôn hậu, là sức sống, là tình thương, là niềm tin bất diệt của bà, cháu

- Biểu tượng chung của cả dân tộc

- Tình bà như ngọn lửa thắp sáng niềm tin cho cháu 

3. Những suy ngẫm về bà và hình ảnh bếp lửa

 - Nỗi nhớ thương da diết 

- Điệp ngữ nhóm:

+ sưởi ấm bà cháu…

+ truyền tình yêu thương ruột thịt nồng đượm trong khó khăn của cuộc sống 

+ gắn bó với làng xóm, quê hương, cùng chia ngọt sẻ bùi

+ nhóm dậy, thức tỉnh tâm hồn và sức sống thanh xuân của cháu ngay từ nhỏ…

-  Bà cùng với bếp lửa quê hương là điều kì lạ và thiêng liêng: 

+ Bếp lửa của lòng nhân ái, chia sẻ…

+ Không gì có thể dập tắt được, luôn cháy sáng trong mọi cảnh ngộ

+ Sáng lên mãi tình cảm bà cháu…

-> Bà là cội nguồn của niềm vui của ngọt bùi nồng đượm, là khởi nguyên của tâm tình tuổi nhỏ

- Bếp lửa trở thành một mảnh tâm hồn, một phần không thể thiếu…

4. Tự cảm của người cháu

- Cháu kính trọng, nhớ thương, cảm phục, biết ơn bà

+ Câu hỏi tu từ -> khẳng định sức mạnh bền vững của cội nguồn

+ Bếp lửa

- Ý nghĩa thực: bếp lửa của mỗi gia đình, nuôi giữ sự sống….

- Ý nghĩa biểu tượng: 

+ tình bà ấm cúng
+ sự sống, niềm yêu thương

+ nghĩa tình, nguồn cội gia đình, đất nước 

+ sức sống bền bỉ của con người

III. Tổng kết

1. Nghệ thuật

- Xây dựng hình ảnh thơ vừa cụ thể, gần gũi, vừa gợi nhiều liên tưởng, mang ý nghĩa biểu tượng

- Thể thơ tám chữ phù hợp với giọng điệu cảm xúc hồi tưởng và suy ngẫm 

- Kết hợp nhuần nhuyễn giữa miêu tả, tự sự, nghị luận và biểu cảm

2. Nội dung:

- Hình ảnh bếp lửa khơi nguồn cho dòng hồi tưởng cảm xúc về bà 

- Hình ảnh người bà và những kỉ niệm tình bà cháu trong hồi tưởng của tác giả

- Hình ảnh ngọn lửa và tình cảm thấm thía của tác giả đối với người bà 

*Ý nghĩa: Từ những kỉ niệm tuổi thơ ấm áp tình bà cháu, nhà thơ cho ta hiểu thêm về những người bà, những người mẹ, về nhân dân nghĩa tình 

* Năng lực cần đạt: Năng lực tư duy, hợp tác, giao tiếp, giải quyết vấn đề, ngôn ngữ, văn học ngữ


HOẠT ĐỘNG 3: Luyện tập

- Thời gian dự kiến: 5 – 7’

- Ph​​ương pháp: Kể diễn cảm

- Kĩ thuật: 321

	HĐ của Thầy
	HĐ của Trò
	Chuẩn kiến thức, kĩ năng cần đạt, 

năng lực cần phát triển

	IV. HDHS Luyện tập 

- Hướng dẫn HS làm bài

- Nhận xét
	IV. Luyện tập 

- Cá nhân làm bài, trình bày
	IV. Luyện tập 

* Viết đoạn văn nêu cảm nghĩ của em về hình ảnh bếp lửa trong bài thơ?
*Năng lực cần đạt: Năng lực tư duy, hợp tác, giao tiếp, giải quyết vấn đề, ngôn ngữ, văn học


HOẠT ĐỘNG 4: Vận dụng

- Thời gian dự kiến: 3 - 5 phút

- Phương pháp: Vấn đáp, giải thích

- Kĩ thuật: Động não

	HĐ của Thầy
	HĐ của Trò
	Chuẩn kiến thức, kĩ năng cần đạt, 

năng lực cần phát triển

	*HDHS trình bày ý kiến cá nhân

*GV theo dõi, định hướng, chữa
	- Cá nhân làm bài, trình bày
	*Có ý kiến cho rằng hình ảnh bà trong bài thơ là hình ảnh người nhóm lửa, người giữ lửa. Em nghĩ gì về nhận xét ấy?
*Năng lực cần đạt: Năng lực tư duy, hợp tác, giao tiếp, giải quyết vấn đề, ngôn ngữ, văn học


Tự đọc: (20 phút)

* Ánh trăng 

* Khúc hát ru những em bé lớn trên lưng mẹ

- Nắm được nội dung và nghệ thuật của hai văn bản

Bước 4. Giao bài và hướng dẫn học bài, chuẩn bị bài ở nhà

1. Giao bài và hướng dẫn học bài

- Nắm được nội dung bài học

- Hoàn thành bài tập/Vở luyện tập

2. Chuẩn bị bài sau: Soạn văn bản: Làng

- Đọc và trả lời câu hỏi/sgk
Ngày   tháng 10 năm 2021

 Xác nhận của tổ nhóm CM
Xác nhận của BGH

         Nguyễn Thị Thùy
Cao Thị Hằng
	Ngày soạn: 27/10/2021
	Dạy
	Ngày
	

	
	
	Tiết
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Tiết 57,58

LUYỆN NÓI NGHỊ LUẬN VỀ MỘT ĐOẠN THƠ, BÀI THƠ

I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức, kĩ năng

Sau khi học xong bài này, HS có:

a. Kiến thức:Những yêu cầu đối với luyện nói khi bàn luận về một đoạn thơ, bài thơ trước tập thể.
b. Kĩ  năng

- Lập ý và cách dẫn dắt vấn đề khi nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ.

- Trình bày miệng một cách mạch lạc những cảm nhận, đánh giá của mình về một đoạn thơ, bài thơ.

2. Định hướng phát triển phẩm chất và năng lực học sinh

a. Các phẩm chất: trung thực, thật thà.

b. Các năng lực chung: năng lực tự học, năng lực giao tếp, năng lực tư duy, giải quyết vấn đề

c. Các năng lực đặc thù: Năng lực văn học, ngôn ngữ

II. CHUẨN BỊ

III. CHUẨN BỊ 

1. Giáo viên: Đọc kĩ SGK, SGV và các tài liệu tham khảo.

2. Học sinh:  

-  Ôn lại để nắm vững yêu cầu đối với bài nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ, nội dung cơ bản của từng phần mở bài, Thân bài, Kết bài.

- Học thuộc lòng bài thơ “Bếp lửa” của Bằng Việt.

- Lập dàn ý chi tiết cho đề bài: “Bếp lửa sưởi ấm một đời – Bàn về bài thơ “Bếp lửa” của Bằng Việt.”

-  Tập trình bày miệng bài nói của mình (ít nhất 3 lần).

IV. TỔ CHỨC DẠY VÀ HỌC
 1. Ổn định tổ chức lớp: KTSS

 2. Kiểm tra bài cũ: Kiểm tra bài soạn của HS.

3. Bài mới
HOẠT ĐỘNG 1: KHỞI ĐỘNG
- Phương pháp: thuyết trình

- Kĩ thuật: vấn đáp, động não

- Thời gian
	HĐ của Thầy
	HĐ của Trò
	Chuẩn kiến thức, kĩ năng cần đạt, 

năng lực cần phát triển

	- Giới thiệu bài

- Ghi tên bài học
	- HS nghe

- Ghi tên bài
	- Kĩ năng chú ý, phát hiện và giải quyết vấn đề

*Năng lực cần đạt

- Năng lực tư duy


HOẠT ĐỘNG 2: LUYỆN TẬP
- Phương pháp : vấn đáp, giải thích 

- Kĩ thuật: động não, trình bày
	Hoạt động của Thầy
	Hđộng của Trò
	Chuẩn KT, KN cần đạt, năng lực cần phát triển

	- HS nhắc lại 4 nội dung mà GV đã yêu cầu và cho biết em đã chuẩn bị được đến đâu.

- Yêu cầu HS đọc thuộc lòng cho cô từ đầu đến “Kêu chi hoài trên những cánh đồng xa”.

- Gọi HS nhận xét phần đọc của bạn và đọc đoạn còn lại.

- GV chiếu câu hỏi trắc nghiệm để kiểm tra xem các em có nắm vững yêu cầu đối với bài nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ không.

- Yêu cầu HS nhắc lại nhiệm vụ cơ bản của từng phần mở bài, thân bài, kết bài trong bài văn nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ.

* GV kiểm tra phần lập dàn ý của mỗi nhóm.

- Cho các nhóm tự nhận xét chéo

=> GV tổng kết và đưa ra một dàn ý có tính tham khảo.
	- HS đọc thuộc lòng thơ theo yêu cầu của GV.

- HS nhận xét phần đọc của bạn và đọc đoạn còn lại.

- HS theo dõi lên màn hình và trả lời câu hỏi trắc nghiệm

- Trình bày những cảm nhận, đánh giá về cái đẹp của một đoạn thơ, bài thơ.
	I. Yêu cầu yêu cầu của bài nghị luận về một đọan thơ, bài thơ
- Cần bám vào ngôn từ, hình ảnh, giọng điệu để cảm nhận, đánh giá về tình cảm, cảm xúc của tác giả.

- Bố cục mạch lạc, lời văn gợi cảm, thể hiện rung động chân thành của người viết.

 Dàn ý
+ Mở bài:

+ Thân bài:



	BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM

Dòng nào sau đây không phù hợp với yêu cầu của bài nghị luận về một đọan thơ, bài thơ?

A. Trình bày những cảm nhận, đánh giá về cái đẹp của một đoạn thơ, bài thơ.

B.  Cần căn cứ vào đặc điểm ngoại hình, ngôn ngữ, tâm lí, hành động của nhân vật để phân tích.

C. Cần bám vào ngôn từ, hình ảnh, giọng điệu để cảm nhận, đánh giá về tình cảm, cảm xúc của tác giả.

D. Bố cục mạch lạc, lời văn gợi cảm, thể hiện rung động chân thành của người viết.

                                                             DÀN Ý ( THAM KHẢO)

I. Mở bài: Giới thiệu bài thơ “Bếp lửa” của Bằng Việt và hình ảnh sáng tạo tiêu biểu của bài thơ: hình ảnh bếp lửa

II. Thân bài
1. Bối cảnh lịch sử của đất nước ta khi tác giả sáng tác bài thơ (1963):

2. Nhận xét, đánh giá về hình ảnh bếp lửa: 

3. Hình ảnh bếp lửa luôn gắn liền với hình ảnh người bà gợi lên lòng kính yêu, trân trọng và biết ơn của cháu đối với bà.  

4. Ý nghĩa nhiều mặt của bài thơ:

- Bài thơ không chỉ bó hẹp trong tình cảm gia đình mà còn thể hiện tình yêu quê hương, đất nước. 

III. Kết bài

- Hình ảnh bếp lửa là một sáng tạo độc đáo của bài thơ. Qua đó, nhà thơ thể hiện tình cảm kính yêu, biết ơn đối với người bà đã hi sinh cả đời vì con cháu. 

	HOẠT ĐỘNG 3:    LUYỆN TẬP , VẬN DỤNG

- Phương pháp: thuyết trình, phân tích

- Kĩ thuật: thảo luận nhóm, động não

	- Theo em với tiết luyện nói nói chung và tiết luyện nói  nghị luận về một đoạn thơ,bài thơ như thế này, em sẽ phải trình bày vấn đề mình đã chuẩn bị như thế nào? 

- Ý nghĩa của tiết luyện nói.

* Yêu cầu HS tập trình bày miệng trước nhóm trong thời gian 5 phút

*
	* HS suy nghĩ, trả lời.

* HS suy nghĩ, trả lời.

* HS tập trình bày miệng trước nhóm trong thời gian 5 phút


	II. Luyện nói trên lớp 

1. Yêu cầu và ý nghĩa

* Yêu cầu

- Nói to, mạch lạc, rõ ràng,…

- Nên dùng câu có tính chất lập luận, nhưng vẫn giàu cảm xúc.

- Bài phát biểu cần bám sát nhan đề đã cho

* Ý nghĩa

- HS đựơc trình bày trýớc tập thể lớp một nôị dung mà mình đã chuẩn bị.

- Tạo thói quen nói trước tập thể và  sự tự tin vào bản thân mình.

- Củng cố lí thuyết và kĩ năng đối với bài nghị luận về đoạn thơ, bài thơ.

2. Luyện nói

a. Mở bài

b. Thân bài

c. Kết bài


*  Củng cố

- Cách làm bài nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ?

4. Hướng dẫn bài tập về nhà: 2’
- Dựa trên dàn ý bài luyện nói, làm thành bài văn hoàn chỉnh đề: “Bếp lửa sưởi ấm một đời – Bàn về bài thơ “Bếp lửa” của Bằng Việt.”

- Tập trình bày một bài văn nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ trước mặt bạn bè hoặc người thân.

- Soạn bài "Làng"

+ Đọc kĩ và trả lời các câu hỏi trong SGK. 
	Ngày soạn: 28/10/2021
	Dạy
	Ngày
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Tiết 59,60,61,62,63 
LÀNG

Tự đọc : Tổng kết về từ vựng : Từ đơn, từ phức,… từ nhiều nghĩa
  - Kim Lân -

I. MỤC TIÊU

1. Kiến thức, kĩ năng

  Sau khi học xong bài này, HS:

  a. Kiến thức 
- Có hiểu biết bước đầu về tác giả Kim Lân – một đại diện của thế hệ nhà văn đã có những thành công từ giai đoạn trước cách mạng Tháng 8/1945 

- Hiểu, cảm nhận được giá trị nội dung và nghệ thuật cảu truyện ngắn Làng

- Nhân vật, sự việc, cốt truyện trong một tác phẩm truyện hiện đại

- Đối thoại, độc thoại và độc thoại nội tâm; sự kết hợp với các yếu tố miêu tả, biểu cảm trong văn bản tự sự hiện đại

- Tình yêu làng, yêu nước, tinh thần kháng chiến của người nông dân Việt Nam trong thời kì kháng chiến chống thực dân Pháp

b. Kĩ năng


- Đọc – hiểu văn bản truyện Việt Nam hiện đại được sáng tác trong thời kì kháng chiến chống thực dân Pháp

- Vận dụng kiến thức về thể loại và sự kết hợp các phương thức biểu đạt trong tác phẩm truyện để cảm nhận một văn bản tự sự hiện đại 

2. Định hướng phát triển phẩm chất và năng lực học sinh
a. Các phẩm chất

- Yêu gia đình, quê hương đất nước: tin yêu đất nước; có ý thức tìm hiểu các truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam 

- Nhân ái, khoan dung: Sẵn sàng tham gia ngăn chặn các hành  bạo lực học đường; không

dung túng các hành vi bạo lực

- Tự lập, tự tin, tự chủ, có tinh thần vượt khó: tin ở bản thân, không dao động

- Có trách nhiệm với cộng đồng

- Thực hiện nghĩa vụ đạo đức, tôn trọng, chấp hành kỉ luật, pháp luật

b. Các năng lực chung

- Năng lực tự học, giải quyết vấn đề, sáng tạo, giao tiếp, hợp tác, tự quản lí, sử dụng ngôn ngữ, sử dụng CNTT và truyền thông,

c. Các năng lực đặc thù
- Năng lực ngôn ngữ
- Năng lực thưởng thức văn học/cảm thụ thẩm mĩ: Nhận thức được các cảm xúc của bản thân, làm chủ các cảm xúc của bản thân, nhận biết các cảm xúc của người khác và những biểu hiện của cuộc sống từ phương diện thẩm mĩ, làm chủ những liên hệ, những giá trị của con người và cuộc sống.

II. CHUẨN BỊ 

1. Thầy: Giáo án, máy tính

2. Trò: Đọc kĩ bài, trả lời các câu hỏi trong sgk

III. TỔ CHỨC DẠY VÀ HỌC  

Bước 1: Ổn định tổ chức lớp

- Kiểm tra sĩ số

- Ổn định trật tự

Bước 2: Kiểm tra bài cũ

- Chọn đọc, phân tích một hính ảnh thơ em ấn tượng nhất trong bài thơ Bếp lửa (Ng. Khoa Điềm)

Bước 3: Tổ chức dạy và học bài mới

HOẠT ĐỘNG 1: Khởi động

- Thời gian dự kiến: 2’

- Phương pháp: Thuyết trình

- Kĩ thuật: Động não

	HĐ của Thầy
	HĐ của Trò
	Chuẩn kiến thức, kĩ năng cần đạt, 

năng lực cần phát triển

	- Giới thiệu bài

- Ghi tên bài học
	- HS nghe

- Ghi tên bài
	- Kĩ năng chú ý, phát hiện và giải quyết vấn đề

*Năng lực cần đạt

- Năng lực tư duy


HOẠT ĐỘNG 2: Hình thành kiến thức
- Thời gian: 95 - 100’

- Ph​ương pháp: vấn đáp, giải quyết vấn đề, thuyết trình, giảng bình

- Kĩ thuật: KWLH, thảo luận nhóm

	HĐ của Thầy
	HĐ của Trò
	Chuẩn kiến thức, kĩ năng cần đạt, 

năng lực cần phát triển

	I. HD HS tìm hiểu chung

GV Sử dụng phương pháp vấn đáp, đọc diễn cảm; kĩ thuật Thảo luận nhóm, cặp đôi.Hướng dẫn HS thực hiện các yêu cầu sau:

H. Trình bày hiểu biết về tác giả:

- Tiểu sử

- Đề tài

- Phong cách 

- Hoàn cảnh sáng tác bài thơ?

-> Được viết trong thời kỳ đầu của cuộc kháng chiến chống Pháp và đăng lần đầu tiên trên tạp chí văn nghệ năm 1948

*GV HDHS đọc, tóm tắt văn bản

-> Trong kháng chiến, ông Hai người làng Chợ Dầu buộc phải rời làng. ở nơi tản cư nghe tin đồn làng mình theo giặc, ông rất khổ tâm và xấu hổ. Chỉ khi tin này được cải chính ông mới trở lại vui vẻ, phấn chấn

H. Văn bản đã kết hợp những  phương thức biểu đạt nào? Phương thức nào là chủ yếu? Vì sao?

- Ngôi kể? Tác dụng của ngôi kể?

H. Bố cục? Nội dung chính từng phần?

Tiết 2
	I. Tìm hiểu chung
- Đại diện nhóm trình bày

- HS khác nhận xét, bổ sung

- Cá nhân đoc

- Cá nhân tóm tắt văn bản

- Cá nhân trình bày

- HS khác bổ sung

- Cá nhân chia đoạn


	I. Tìm hiểu chung

1. Chú thích

a. Tác giả: Tên thật là Nguyễn Văn Tài - Sinh năm: 1920. Quê: Từ Sơn, Bắc Ninh. Sở trường về truyện ngắn, am hiểu và gắn bó với nông thôn và người nông dân

- Đề tài: Làng quê Việt Nam và những người nông dân, những phong vị quê dân dã, những thói quê, lề quê in dấu ấn đậm nét trong sáng tác 

- Văn phong của ông nhẹ nhàng, tự nhiên mà tinh tế

b. Tác phẩm

+ Năm sáng tác: 1948

+ Thể loại: Truyện ngắn 

+ Vị trí văn bản: Phần cuối truyện ngắn

c. Các chú thích khác

2. Đọc, tóm tắt văn bản

- Phương thức biểu đạt: tự sự, miêu tả, biểu cảm 

- Ngôi kể: ngôi thứ ba-> Đảm bảo tính khách quan của những cái được kể, gợi cảm giác chân thực cho người đọc

3. Bố cục

-> Đ1: Từ đầu đến múa cả lên, vui quá -> Cuộc sống của ông Hai ở nơi sơ tán

- Đ2: Tiếp theo đến cũng vợi được đôi phần -> Cuộc sống của ông Hai từ khi nghe tin xấu về làng

- Đ3: Còn lại -> Cuộc sống của ông Hai khi thoát khỏi tin xấu về làng



	II. HD HS phân tích văn bản

- Sử dụng phương pháp đọc diễn cảm, vấn đáp, giải quyết vấn đề, giảng bình; kĩ thuật cặp đôi, thảo luận nhóm, hướng dẫn HS phân tích văn bản

H. Nhân vật chính là ai? Vì sao đó là nhân vật chính?

- Nhân vật chính có liên quan đến tên truyện? Liên quan như thế nào?

-> Ông Hai, vì diễn biến của chuyện đều xoay quanh nhân vật này

- Nhân vật chính – tên truyện: có liên quan, vì nội dung chính của truyện là tình yêu làng quê của người nông dân có tên là ông Hai

*GV nhắc lại một số chi tiết thể hiện tình yêu làng quê rất đặc biệt của ông Hai:

-> Ông say mê kể về làng, luôn khoe làng mình, tự hào với cá làng Chợ Dầu của mình về nhiều mặt. Tình cảm ấy càng bộc lộ tha thiết khi ông phải xa làng đi tản cư

- Ông tự hào về làng ông giàu đẹp: Nhà ngói san sát, sầm uất như tỉnh, đường trong làng toàn lát đá xanh. Trời mưa đi khắp làng bùn không dính đến gót chân

- Sau CM, ông tự hào về phong trào CM của làng rất sôi nổi, có khí thế. Ông khoe về phòng thông tin tuyên truyền..-> Khoe với thái độ say mê náo nức lạ thường
- Ông tình nguyện và hăng hái ở lại làng cùng đội du kích chiến đấu. Đến khi vì hoàn cảnh gia đình, ông phải tản cư, ở nơi tản cư.....

H. Những ngày đầu ở nơi tản cư, tâm trạng của ông Hai như thế nào? Tìm đọc, phân tích  những chi tiết thể hiện tâm trạng đó?

- Từ đó, em hiểu gì về ông Hai?

*GV: Phải xa làng, lúc nào ông cũng trông ngóng tin tức, theo dõi những diễn biến ở làng. Biết bao tình cảm đã gắn bó ông với dân làng, với cảnh vật, với mảnh đất quê hương. Ông yêu làng với một tình yêu thật đặc biệt: yêu tất cả những gì ở làng ông “những nhà ngói san sát, đường làng lát toàn đá xanh, trời mưa trời gió bùn không dính đến gót chân”… 

TIẾT 3
1. KTBC: Cảm nhận ban đầu của em về nhân vật ông Hai?

2. Bài mới:

H. Trong truyện tác giả đã đặt ông Hai vào một tình huống gay cấn để làm bộc lộ sâu sắc tình cảm yêu làng, yêu nước của ông. Đó là tình huống nào?

H. Ông nghe được tin đó từ đâu?

- Khi nghe cái tin đột ngột ấy, thái độ của ông Hai như thế nào? Tìm chi tiết và phân tích diễn biến tâm trạng, hành động của ông Hai khi vừa nghe tin dữ?

-> Khi nghe tin quá đột ngột ấy, ông Hai sững sờ “Cổ ông lão nghẹn ắng hẳn lại, da mặt tê rân rân. Ông lão lặng đi, tưởng như đến không thở được”. Khi trấn tĩnh lại được phần nào, ông còn cố chưa tin cái tin ấy. Nhưng rồi những người tản cư đã kể lại rành rọt quá, lại khẳng định họ vừa ở dưới ấy lên, làm ông không thể không tin

H. Tâm trạng và hành động của ông Hai sau lúc nghe tin dữ ra sao?

-> Từ lúc ấy, trong tâm trí ông Hai chỉ còn cái tin dữ ấy xâm chiếm, nó thành một nỗi ám ảnh day dứt. Nghe tiếng chửi bọn Việt gian, ông cúi gằm mặt xuống mà đi; về đến nhà ông nằm vật ra giường rồi tủi thân khi nhìn đàn con nước mắt ông lão cứ giàn ra. Chúng nó cũng là trẻ con làng Việt gian đấy ư? Chúng nó cũng bị người ta rẻ rúng hắt hủi đấy ư?

- Suốt mấy ngày sau ông Hai không dám đi đâu, chỉ quanh quẩn ở nhà nghe ngóng binh tình bên ngoài “Một đám đông........lại chuyện ấy rồi”

H. Cuộc trò chuyện giữa hai vợ chồng ông hai cho em biết, hiểu thêm điều gì ở ông Hai?

H. Em có nhận xét gì về cách diễn tả tâm trạng ông Hai của tác giả? Đó là tâm trạng như thế nào? Thể hiện tình cảm gì?

-> Tác giả diễn tả rất cụ thể nỗi ám ảnh nặng nề biến thành sự sợ hãi thường xuyên trong ông Hai cùng với nỗi đau xót tủi hổ của ông trước cái tin làng mình theo giặc -> Rất yêu làng, yêu đến say đắm làng mình
H. Hãy bình vài lời về lòng yêu làng của ông Hai?

H. Yêu làng như vậy nhưng khi (nghe tin) làng theo giặc thái độ ông Hai như thế nào?

-> Khi nghe tin làng theo giặc, hai tình cảm (với làng, với nước) đã dẫn đến cuộc xung đột nội tâm gay gắt. Ông đã dứt khoát lựa chọn theo cách của ông “Làng thì yêu thật nhưng làng theo Tây mất rồi thì phải thù”

H. Em có nhận xét, có suy nghĩ gì về thái độ lựa chọn dứt khoát ấy? Tâm trạng của ông Hai sau lựa chọn đó?

-> Tình yêu nước đã rộng lớn hơn, bao trùm lên tình cảm với làng quê nhưng dù đã dứt khoát như thế, ông vẫn không thể dứt bỏ tình cảm với làng quê, vì thế mà càng đau xót, tủi hổ

H. Khi người chủ nhà không muốn cho gia đình ông ở nữa, ông Hai lâm vào tình thế như thế nào?

- Em có nhận xét gì về nghệ thuật xây dựng, phân tích tâm lí nhân vật của tác giả?

-> Ông Hai bị đẩy vào tình thế bế tắc, tuyệt vọng 

- Đặt nhân vật vào tình huống thử thách bên trong -> Bộc lộ chiều sâu tâm trạng: thành công của tác giả

TIẾT 4
1. KTBC: Cảm nhận của em về nhân vật ông Hai khi nghe tin làng Chợ Dầu theo Tây?

2. Bài mới:

*YC HS đọc từ Ông lão ôm thằng con......đôi phần

H. Nội dung của đoạn văn?

H. Tại sao ông lại trò chuyện như thế với đứa con nhỏ?

*GV: Trong tâm trạng bị dồn nén và bế tắc ấy, ông chỉ còn biết trút nỗi lòng của mình vào những lời thủ thỉ tâm sự với đứa con còn rất ngây thơ...

H. Qua lời trò chuyện và tâm sự ấy, em cảm nhận được điều gì về tấm lòng của ông Hai với làng quê, với đất nước, với cuộc kháng chiến?

-> Tình yêu sâu nặng với cái làng Chợ Dầu của ông (ông muốn đứa con nhỏ ghi nhớ: Nhà ta ở làng Chợ Dầu)

- Tấm lòng thuỷ chung son sắt với kháng chiến, với cách mạng mà biểu tượng là Cụ Hồ: Anh em...... Cụ Hồ.......cho bố con ông -> Tình cảm ấy là sâu nặng, bền vững và thiêng liêng

H. Thái độ của ông Hai khi được tin cải chính về làng Chợ Dầu? Vì sao ông có thái độ đó?

-> Nỗi lòng sung sướng -> Tình yêu mãnh liệt của ông đối với quê hương đất nước, với kháng chiến, với Cụ Hồ

H. Em hiểu gì về ông Hai? Về những người dân quê trong kháng chiến?

*GV: Một niềm vui sướng trào ra không kìm nén được của người dân quê khi biết tin làng không theo giặc. Vui mừng vì nhà bị đốt. Một niềm vui kỳ lạ thể hiện một cách cảm động tinh thần yêu nước và cách mạng của người dân VN. Đối với họ trước hết và trên hết là Tổ quốc.
	II. Phân tích

- Cặp đôi trao đổi, đại diện trình bày

- HS khác nhận xét, bổ sung

- Cá nhân trình bày

 - HS khác nhận xét, bổ sung

- Cá nhân trình bày

 - HS khác nhận xét, bổ sung

- Cặp đôi trao đổi, đại diện trình bày

- HS khác nhận xét, bổ sung

- Cá nhân trình bày

 - HS khác nhận xét, bổ sung

- Cá nhân trình bày

- Cá nhân trình bày

- HS khác nhận xét, bổ sung

- Cá nhân trình bày

- Cá nhân trình bày

- Cặp đôi trao đổi, đại diện trình bày

- HS khác nhận xét, bổ sung

- Cá nhân trình bày

- HS khác nhận xét, bổ sung

- Cá nhân trình bày

- Cá nhân trình bày

- HS khác nhận xét, bổ sung

- Cặp đôi trao đổi, đại diện trình bày

- HS khác nhận xét, bổ sung

- Cá nhân trình bày

- HS khác bổ sung


	II. Phân tích

1. Tâm trạng ông Hai những ngày đầu ở nơi tản cư:

- ông lại nghĩ về cái làng của ông, lại nghĩ đến những ngày cùng làm việc với anh em….

- Trong lòng ông lão lại thức náo nức hẳn lên

- ông lại muốn về làng của ông, lại muốn được cùng anh emđào đường đắp ụ, xẻ hào, khuân đá

- ông lão nhớ làng, nhớ cái làng quá

-> Rất yêu làng, gắn bó với làng,  nhớ làng không nguôi

2. Diến biến tâm trạng ông Hai khi nghe tin  làng mình theo giặc:

a. Khi mới nghe tin:

- Cổ ông lão nghẹn ắng hẳn lại, da mặt tê rân rân. 

- Ông lão lặng đi, tưởng như đến không thở được 

-> Sững sờ, đau đớn

b. Sau đó:

- Hỏi lại, giọng lạc hẳn đi: Liệu có thật không hả bác? Hay là chỉ lại…

-> Cố chưa tin cái tin ấy, mong, ước đó chỉ là tin đồn nhảm

- Đánh trống lảng: Hà, nắng gớm, về nào.

-> Không thể không tin, phải lảng chuyện để thoát ra khỏi đám đông

-  Ông Hai cúi gằm mặt xuống mà đi -> cảm thấy đau đớn, nhục nhã
- Về nhà nằm vật ra giường

- Tủi thân khi nhìn đàn con

- Nước mắt cứ giàn ra

- Tâm trí ông chỉ còn cái tin dữ ấy xâm chiếm

-> ám ảnh, day dứt, băn khoăn

- Suốt mấy ngày sau đó ông Hai không dám đi đâu. Cứ thoáng  nghe….
c. Cuộc trò chuyện giữa hai vợ chồng

- Trằn trọc, không sao ngủ được

- Chợt ông lão lặng hẳn đi, chân tay nhủn ra, …

- …không nhúc nhích

-> Nỗi ám ảnh nặng nề biến thành sự sợ hãi thường xuyên trong ông 

- Nỗi đau xót tủi hổ, bẽ bàng trước cái tin làng mình theo giặc 

=> Rất yêu làng, yêu đến say đắm làng mình

3. Tình yêu làng và tinh thần yêu nước của ông Hai:

+ Xung đột nội tâm -> Lựa chọn dứt khoát: Làng theo.....phải thù

=> Tình yêu nước đã rộng lớn hơn, bao trùm lên tình cảm với làng quê nhưng vẫn không thể dứt bỏ được tình cảm với làng quê -> càng đau xót, tủi hổ

+ Nội tâm mâu thuẫn -> bế tắc tuyệt vọng

+ Tâm sự với đứa con út

-> Vơi đi nỗi ám ảnh và tự giãi bày nỗi lòng mình

=> Tấm lòng sâu sắc, bền chặt, chân thành 

4. Tâm trạng ông Hai khi tin làng Chợ Dầu theo giặc được cải chính:

- Tươi vui, rạng rỡ hẳn lên, chia quà cho con

- Đi khoe nhà ông bị giặc đốt cháy

-> Một niềm vui sướng kỳ lạ thể hiện 1 cách cảm động tinh thần yêu nước và cách mạng của người dân VN. Đối với họ trước hết và trên hết là Tổ Quốc.



	III. HD HS tổng kết

*GV HD HS sử dụng sơ đồ tư duy, tổng kết về nghệ thuật, nội dung văn bản

H. Khái quát những đặc sắc nghệ thuật củavăn bản?

H. Nội dung văn bản?

H. Ý nghĩa văn bản?

	III. Tổng kết

- Cặp đôi trao đổi, đại diện trình bày trên sơ đồ tư duy

- HS khác nhận xét, bổ sung


	III. Tổng kết

1. Nghệ thuật:

- Tạo tình huống truyện gay cấn: Tin thất thiệt được chính những người đang đi tản cư từ phía làng Chợ Dầu lên nói ra

- Miêu tả tâm lí nhân vật chân thực và sinh động qua suy nghĩ, hành động, lời nói (đối thoại và độc thoại)

2. Nội dung

- Tâm trạng nhân vật ông Hai: đau đớn bẽ bàng, băn khoăn, trằn trọc...

- Tình cảm bền chặt, sâu sắc, tình yêu làng quê thống nhất với lòng yêu nước và tinh thần kháng chiến

*Ý nghĩa: Tình cảm yêu làng, tinh thần yêu nước của người nông dân trong thời kì kháng chiến chống thực dân Pháp 
*Năng lực cần đạt: tư duy, hợp tác, giao tiếp, giải quyết vấn đề, ngôn ngữ, văn học


Tiết 5

C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP
- Thời gian dự kiến: 15 phút

- Phương pháp: Vấn đáp, giải thích

- Kĩ thuật: Động não

	HĐ của Thầy
	HĐ của Trò
	Chuẩn kiến thức, kĩ năng cần đạt, 

năng lực cần phát triển

	IV. Hướng dẫn luyện tập

- Hướng dẫn HS chọn đoạn trích

- Phân tích đoạn trích:

+ Chỉ ra yếu tố nghệ thuật

+ Phân tích tâm lí nhân vật ông Hai

- Chữa bài 
	IV. Luyện tập

- Cá nhân làm bài, trình bày
	IV. Luyện tập

Chọn phân tích một đoạn miêu tả tâm lí nhân vật ông Hai trong truyện.

*Năng lực cần đạt

- Năng lực tư duy, giải quyết vấn đề, sử dụng ngôn ngữ, cảm thụ thẩm mỹ


D. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG
- Thời gian dự kiến: 15 phút

- Phương pháp: Vấn đáp, giải thích

- Kĩ thuật: Động não

	HĐ của Thầy
	HĐ của Trò
	Chuẩn kiến thức, kĩ năng cần đạt, 

năng lực cần phát triển

	*Hướng dẫn HS trình bày ý kiến cá nhân

*GV theo dõi, định hướng, chữa 
	- Đọc diễn cảm

- Cá nhân làm bài, trình bày
	*Kể tên truyện ngắn hay bài thơ cũng viết về tình cảm quê hương đất nước? Hãy nêu nét riêng của truyện Làng so với những tác phẩm ấy.

*Năng lực cần đạt

- Năng lực tư duy, giao tiếp, giải quyết vấn đề, ngôn ngữ, văn học


*Học sinh tự đọc: Tổng kết về từ vựng (từ đơn, từ phức, … từ nhiều nghĩa)
B​​ước 4: Giao bài, hướng dẫn học bài, chuẩn bị bài ở nhà
1. Giao bài: Hoàn chỉnh các bài tập

2. Hướng dẫn học bài: Học phần ghi nhớ/sgk và những nội dung ghi trong vở
3. Chuẩn bị bài sau: Tổng kết về từ vựng (từ tượng thanh, từ tượng hình, một số phép tu từ vựng)



   - Đọc, trả lời các câu hỏi/sgk
Ngày   tháng 11 năm 2021

 Xác nhận của tổ nhóm CM
Xác nhận của BGH

         Nguyễn Thị Thùy
Cao Thị Hằng
	Ngày soạn: 2/11/2021
	Dạy
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TỔNG KẾT VỀ TỪ VỰNG
I. MỤC TIÊU    
1. Kiến thức, kĩ năng

a. Kiến thức

- Tiếp tục hệ thống hoá kiến thức đã học về từ vựng và một số phép tu từ từ vựng

- Khái niệm từ t​ượng thanh, từ t​ượng hình; phép tu từ so sánh, ẩn dụ, nhân hoá, hoán dụ, nói quá, nói giảm nói tránh, điệp ngữ, chơi chữ 

- Tác dụng của việc sử dụng các từ tư​ợng hình, từ t​ượng thanh và phép tu từ trong các văn bản nghệ thuật
b. Kĩ năng: - Nhận diện từ tượng hình, từ tượng thanh. Phân tích giá trị của các loại từ đó trong văn bản  

- Nhận diện các phép tu từ so sánh, ẩn dụ, nhân hoá, hoán dụ, nói quá, nói giảm nói tránh, điệp ngữ, chơi chữ trong một văn bản. Phân tích tác dụng của các phép tu từ trong văn bản cụ thể
*Rèn kĩ năng sống

- Giao tiếp: trao đổi về sự phát triển của từ vựng tiếng Việt, tầm quan trọng của việc trau dồi vốn từ và hệ thống hóa những vấn đề cơ bản của từ vựng tiếng Việt

- Ra quyết định: lựa chọn và sử dụng từ phù hợp với mục đích giao tiếp 

2. Định hướng phát triển phẩm chất và năng lực học sinh
a. Các phẩm chất
- Yêu gia đình, quê hương đất nước: tin yêu đất nước; có ý thức tìm hiểu các truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam 

- Nhân ái, khoan dung: Sẵn sàng tham gia ngăn chặn các hành  bạo lực học đường; không

dung túng các hành vi bạo lực

- Tự lập, tự tin, tự chủ, có tinh thần vượt khó: tin ở bản thân, không dao động

- Có trách nhiệm với cộng đồng

- Thực hiện nghĩa vụ đạo đức, tôn trọng, chấp hành kỉ luật, pháp luật
b. Các năng lực chung

- Năng lực tự học, giải quyết vấn đề, sáng tạo, giao tiếp, hợp tác, tự quản lí, sử dụng ngôn ngữ, sử dụng CNTT và truyền thông,
c. Các năng lực chuyên biệt
- Năng lực giao tiếp tiếng Việt

- Năng lực thưởng thức văn học/cảm thụ thẩm mĩ: Nhận thức được các cảm xúc của bản thân, làm chủ các cảm xúc của bản thân, nhận biết các cảm xúc của người khác và những biểu hiện của cuộc sống từ phương diện thẩm mĩ, làm chủ những liên hệ, những giá trị của con người và cuộc sống.
III. CHUẨN BỊ 

1. Thầy: Giấy A4, bút dạ (Màn hình, máy chiếu)
2. Trò: Đọc kĩ bài, trả lời các câu hỏi trong sgk
IV. TỔ CHỨC DẠY VÀ HỌC 

B​​ước 1: Ổn định tổ chức lớp

- Kiểm tra sĩ số

- Ổn định trật tự

 Bư​​ớc 2: Kiểm tra bài cũ

B​ước 3: Tổ chức dạy và học bài mới
HOẠT ĐỘNG 1: Khởi động 
- Thời gian dự kiến: 2’

- Phương pháp: Thuyết trình

- Kĩ thuật: động não

	HĐ của Thầy
	HĐ của Trò
	Chuẩn kiến thức, kĩ năng cần đạt, 

năng lực cần phát triển

	- Giới thiệu bài

- Ghi tên bài học
	- HS nghe

- Ghi tên bài
	- Kĩ năng chú ý, phát hiện và giải quyết vấn đề

*Năng lực cần đạt

- Năng lực tư duy


HOẠT ĐỘNG 2,3 : Ôn tập kiến thức, luyện tập
- Thời gian dự kiến: 40’
- Phương pháp: vấn đáp, giải quyết vấn đề, thuyết trình
- Kĩ thuật: thảo luận nhóm, cặp đôi
	HĐ của Thầy
	HĐ của Trò
	Chuẩn kiến thức, kĩ năng cần đạt, 

năng lực cần phát triển

	I. HD HS tổng kết kiến thức về từ tượng thanh, từ tượng hình

* GV sử dụng phương pháp thuyết trình, vấn đáp, nêu và giải quyết vấn đề; kĩ thuật động não, cặp đôi

*Chia nhóm:

+ Nhóm 1: 

- Thế nào là từ tư​ợng thanh?

- Cho VD

- Tìm tên những loài vật là từ tư​ợng thanh?

+ Nhóm 2: 

- Thế nào là từ t​ượng hình?

- Cho VD

- Cho HS làm bài tập3/sgk 

II. HD HS tổng kết kiến thức về một số phép tu từ từ vựng
H. Kể tên các phép tu từ từ vựng đã học từ lớp 6 đến lớp 9?

*Chia nhóm, yêu cầu HS ghi lại khái niệm, chứng minh qua các ví dụ cụ thể

+ Nhóm 1: So sánh, ẩn dụ

+ Nhóm 2: Nhân hoá, hoán dụ

+Nhóm 3: Nói quá, nói giảm nói tránh

+Nhóm 4: Điệp ngữ, chơi chữ 

*HD HS làm bài phần 2/II theo các yêu cầu sau:

- Gọi tên phép tu từ

- Chỉ ra những từ ngữ thực hiện phép tu từ 

- Phân tích tác dụng/nét độc đáo của từng phép tu từ

*HD HS làm bài phần 3/II theo các yêu cầu sau:

- Gọi tên phép tu từ

- Chỉ ra những từ ngữ thực hiện phép tu từ 

- Phân tích tác dụng/nét độc đáo của từng phép tu từ


	I. Tổng kết về từ tượng thanh, từ tượng hình
- Thảo luận nhóm - ghi kết quả vào giấy A0

- Quan sát kết quả 

- Nhận xét, bổ sung, chữa

- Thi giải bài tập
II. Tổng kết về một số phép tu từ từ vựng
*1 HS điều hành

- Các nhóm trao đổi/ thảo luận 

- Đại diện từng nhóm trình bày kết quả 

- HS/nhóm khác quan sát/nghe, nhận xét, bổ sung, chữa

*Nhóm trưởng điều hành hoạt động của nhóm:

- Giao nội dung cho từng thành viên/nhóm nhỏ

- Trao đổi, giải bài tập 

- Tập hợp ý kiến

- Đại diện trình bày

*HS khác nhận xét, bổ sung, chữa

*Nhóm trưởng điều hành hoạt động của nhóm:

- Giao nội dung cho từng thành viên/nhóm nhỏ

- Trao đổi, giải bài tập 

- Tập hợp ý kiến

- Đại diện trình bày

*HS khác nhận xét, bổ sung, chữa


	I. Từ t​ượng thanh và từ t​ượng hình

1. Kiến thức cần nhớ

a. Từ tư​ợng thanh: Là những từ mô phỏng âm thanh của tự nhiên, của con 

ng​ười

* VD: rào rào, leng keng...

b. Từ t​ượng hình: là những từ gợi tả hình ảnh, hoạt động, trạng thái của sự vật

*VD: lênh khênh, lom khom, đủng đỉnh...

2. Bài tập

Bài 2: Mèo, bò, tắc kè...

Bài 3 

- Các từ t​ượng hình: lốm đốm, lê thê, loáng thoáng, lồ lộ có tác dụng miêu tả hình ảnh đám mây một cách cụ thể, sinh động

II. Một số phép tu từ từ vựng

*Kiến thức cần nhớ

1. So sánh: Đối chiếu sự vật, sự việc này với sự vật, sự việc khác có nét 

tư​ơng đồng để làm tăng sức gợi hình gợi cảm cho sự diễn đạt

2. Ẩn dụ: Gọi tên sự vật hiện t​ượng này bằng tên gọi sự vật hiện t​ượng khác có nét tư​ơng đồng nhằm tăng sức gợi hình gợi cảm cho sự diễn đạt

3. Nhân hoá: Gọi hoặc tả con vật, cây cối, đồ vật bằng những từ ngữ vốn 

đ​ược dùng để gọi hoặc tả con ngư​ời làm cho thế giới loài vật, cây cối, đồ vật...trở nên gần gũi với con ng​ười, biểu thị đ​ược những suy nghĩ tình cảm của con ngư​ời

4. Hoán dụ: Gọi tên sự vật hiện tượng này bằng tên gọi sự vật hiện t​ượng khác có quan hệ gần gũi nhằm tăng sức gợi hình gợi cảm cho sự diễn đạt

5. Nói quá: Là biện pháp tu từ phóng đại mức độ, quy mô, tính chất của sự vật, hiện tư​ợng đư​ợc miêu tả để nhấn mạnh, gây ấn tư​ợng, tăng sức biểu cảm

6. Nói giảm nói tránh: Là biện pháp tu từ dùng cách diễn đạt tế nhị, uyển chuyển, tránh gây cảm giác quá đau buồn, ghê sợ, nặng nề, tránh thô tục, thiếu lịch sự

7. Điệp ngữ: lặp lại từ ngữ (hoặc cả câu) để làm nổi bật ý, gây cảm xúc mạnh
8. Chơi chữ: Là lợi dụng đặc sắc về âm, về nghĩa của từ ngữ để tạo sắc thái dí dỏm, hài hư​ớc...làm câu văn hấp dẫn và thú vị

*Luyện tập

Bài 2. a. Phép ẩn dụ 

- hoa, cánh để chỉ Kiều và cuộc đời nàng

- cây, lá dùng chỉ gia đình Thuý Kiều và cuộc sống của họ

 -> Thuý Kiều bán mình để cứu gia đình

b. Phép t​u từ so sánh: so sánh tiếng đàn của Thúy Kiều với tiếng hạc, tiếng suối, tiếng gío thoảng, tiếng trời đổ m​ưa 

-> Tài đàn của Kiều: diễn tả đ​ược nhiều sắc thái cung bậc tình cảm

c. Phép nói quá: TK có sắc đẹp đến mức Hoa ghen thua thắm, liễu hờn kém xanh. TK không chỉ đẹp mà còn có tài Một hai nghiêng .....Nhờ biện pháp nói quá Ng. Du đã thể hiện đầy ấn tư​ợng một nhân vật tài sắc vẹn toàn 

d. Phép nói quá : gác Quan âm nơi Thuý Kiều bị Hoạn Thư​ bắt ra chép kinh rất gần với phòng đọc sách của Thúc Sinh. Tuy ở cùng trong khu v​ườn nhà HT, gần nhau trong gang tấc nh​ưng giờ đây 2 người cách trở gấp m​ười quan san. Bằng lối nói quá, Ng. Du cực tả sự xa cách giữa thân phận, cảnh ngộ của TK và TS

e. Phép chơi chữ: tài và tai

Bài 3. a. Phép điệp ngữ: còn và dùng từ đa nghĩa: say s​ưa. Say sư​a vừa đư​ợc hiểu là chàng trai vì uống nhiều r​ượu mà say, vừa đ​ược hiểu là chàng trai say đắm vì tình. Nhờ cách nói đó mà chàng trai thể hiện đ​ược tình cảm của mình mạnh mẽ mà kín đáo

b. Phép nói quá: nói về sự lớn mạnh của nghĩa quân Lam Sơn.

c. Phép so sánh: nhà thơ đã miêu tả sắc nét và sinh động âm thanh của tiếng suối và cảnh rừng d​ưới đêm trăng (trăng rất sáng khiến cảnh vật hiện rõ đ​ường nét )

d. Phép nhân hoá: nhà thơ đã nhân hoá ánh trăng, biến trăng thành ng​ười bạn tri âm, tri kỷ (Trăng nhòm khe cửa ngắm nhà thơ). Nhờ phép nhân hoá mà thiên nhiên trong bài thơ trở nên sống động hơn, có hồn hơn và gắn bó với con ng​ười hơn

e. Phép ẩn dụ: từ mặt trời trong câu thứ hai chỉ em bé trên lư​ng mẹ -> Sự gắn bó của đứa con với ngư​ời mẹ, con là nguồn sống, nguồn nuôi d​ưỡng niềm tin, niềm hạnh phúc của mẹ vào ngày mai




HOẠT ĐỘNG 4: Vận dụng    

- Thời gian dự kiến: 5’

- Ph​​ương pháp: nêu và giải quyết vấn đề

- Kĩ thuật: động não
	HĐ của Thầy
	HĐ của Trò
	Chuẩn kiến thức, kĩ năng cần đạt, 

năng lực cần phát triển

	*Đưa clip (lũ lụt tại miền Trung)

*Yêu cầu HS:

- Xem, ghi nhớ nội dung trong clip

- Viết đoạn văn:

+ kể lại những điều bản thân cảm nhận được

+ trong đoạn văn có sử dụng các phép tu từ

+ chú thích rõ phép tu từ đã sử dụng
	- Quan sát/xem clip

- Cá nhân viết đoạn văn, trình bày


	*Viết đoạn văn (8 – 10 câu) kể lại những điều em cảm nhận được từ nội dung clip. Trong đoạn văn có sử dụng các phép tu từ, gạch chân, chú thích rõ phép tu từ đã sử dụng. 

*Năng lực cần đạt

- Năng lực tư duy, giao tiếp, giải quyết vấn đề, sử dụng ngôn ngữ, cảm thụ thẩm mỹ


B​​​ước 4: Giao bài, hướng dẫn học bài, chuẩn bị bài ở nhà
1. Giao bài: Hoàn chỉnh các bài tập
2. Hướng dẫn học bài: Học phần Ghi nhớ và các kiến thức được ghi trong vở 

3. Chuẩn bị bài sau: Soạn: Đoàn thuyền đánh cá
        

- Đọc kĩ yêu cầu, trả lời các câu hỏi/sgk
- Tìm hiểu về tác giả Huy Cận

- Sưu tư liệu về công cuộc xây dựng, kiến thiết miền Bắc những năm từ 1955 - 1960
	Ngày soạn: 5/11/2021
	Dạy
	Ngày
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	Lớp
	9A5


TiÕt:  66,67,68,69,70


Văn bản 

Lặng lẽ Sa Pa

(Nguyễn Thành Long)
I.  MỤC TIÊU
1. Kiến thức, kĩ năng
a. Kiến thức

- Có hiểu biết thêm về tác giả và tác phẩm truyện Việt Nam hiện đại viết về những người lao động mới trong kháng chiến chống Mĩ cứu nước.

-Vẻ đẹp của hình tượng con người thầm lặng cống hiến quên mình vì tổ quốc trong tác phẩm

- Nghệ thuật kể chuyện, miêu tả sinh động hấp dẫn trong truyện. 

b. Kĩ năng

- Nắm bắt diễn biến truyện và tóm tắt truyện

- Phân tích được nhân vật trong tác phẩm tự sự.

- Hiểu cảm nhận được giá trị nội dung và nghệ thuật của truyện ngắn Lặng lẽ Sa Pa.

- Cảm nhận được một số chi tiết nghệ thuật độc đáo trong tác phẩm.

2. Định hướng phát triển phẩm chất và năng lực học sinh

a. Các phẩm chất: trung thực, thật thà.

b. Các năng lực chung: năng lực tự học, năng lực giao tếp, năng lực tư duy, 

c. Các năng lực chuyên biệt: năng lực giải quyết vấn đề, sáng tạo, năng lực cảm thụ. 

ii. Chuẩn bị

1. Thầy: Bảng phụ, giáo án, Tranh minh hoạ.

2. Trò: Chuẩn bị sách vở và soạn  bài mới trước khi đến lớp.

iII. tổ chức dạy và học

Bước 1: ổn định tổ chức

- Kiểm tra sĩ số và nền nếp của học sinh

Bước 2. Kiểm tra bài cũ (5 phút)

H: Nêu cảm nhận của em về ông Hai trong truyện ngắn '' Làng''?

Bước3.Tổ chức dạy học bài mới

HOẠT ĐỘNG 1: KHỞI ĐỘNG 
- Phương pháp: Thuyết trình
- Kĩ thuật: động não                

- Thời gian: 2 phút

	Hoạt động của thầy
	HĐ của trò
	Chuẩn kĩ năng cần đạt,  

năng lực  cần phát triển

	- GV dẫn vào bài: Trong cuộc sống không ít người làm những công việc thầm lặng, họ đang ra sức cống hiến cho tổ quốc. Nhà văn Nguyễn Thành Long phát hiện và ca ngợi họ qua tác phẩm Lặng lẽ Sa Pa. 

- GV ghi bảng 
	- HS lắng nghe

- HS ghi bài
	- Rèn kĩ năng lắng nghe

- Rèn kĩ năng ghi bài

* Phát triển năng lực tư duy


HOẠT ĐỘNG 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC 
- Phương pháp: nêu vấn đề, vấn đáp, bình giảng, phân tích 

- Kĩ thuật: động não

- Thời gian   (190 phút, T1: 40’; T2: 45’; T3: 45’ ; T4 : 45’ ; T5 :15’)

	Hoạt động của thầy
	HĐ của trò
	Chuẩn kiến thức kĩ năng cần đạt,  năng lực  cần phát triển

	I.Tìm hiểu chung

GV yêu cầu HS đọc thầm  bằng mắt phần chú thích sao trong SGK

H: Nêu những hiểu biết của em về tác giả Nguyễn Thành Long?

H: Truyện ngắn ''Lặng lẽ Sa Pa'' đước tác giả sáng tác trong hoàn cảnh nào?

- Mùa hè năm 1970 khi tác giả đi công tác tại Lào Cai.

H: Trong hệ thống chú thích SGK em tâm đắc nhất chú thích nào? Hãy giải thích lại những chú thích đó.

H. Nêu cách đọc.

GV cho HS đọc một số đoạn văn hay.

H: Nhận xét cách đọc văn bản?

H: Hãy tóm tắt một cách ngắn gọn nội dung đoạn trích?

H: Nêu bố cục của đoạn trích?

H: Truyện được kể theo ngôi thứ mấy? điểm nhìn trần thuật được đặt vào nhân vật nào?

H: Truyện có mấy nhân vật? Đó là những nhân vật nào? Nhân vật nào là trung tâm?

* Định hướng trả lời

- Ông hoạ sĩ, cô  kĩ sư, bác lái xe, anh thanh niên, ông bố anh thanh niên, ông kĩ sư dưới vườn rau Sa Pa...

- Nhân vật trung tâm: Anh thanh niên.
	I.Tìm hiểu chung

- HS dựa vào chú thích sao để trả lời

- HS trả lời

- Hs diễn giải chú thích

- 1đến 2 HS nêu cách đọc

- HS đọc

- HS tóm tắt

- Có thể chia làm 3 phần.

( ... ).

- HS trả lời

- HS trả lời


	I. Tìm hiểu chung

1. Chú thích

a. Tác giả: Nguyễn Thành Long(1925 -1991) quê Quảng Nam viết văn thời chống P. Là cây bút chuyên viết truyện ngắn và kí.

b. Tác phẩm: rút  từ tập "Giữa trong xanh"

2. Đọc

- Ngôi thứ ba

- Điểm nhìn trần thuật đặt vào ông hoạ sĩ già, khiến cho câu chuyện có vẻ đẹp chân thật, khách quan, tạo điều kiện làm nổi bật chất trữ tình đào sâu suy tư của nhân vật, phù hợp với suy nghĩ của tác giả.

* Phát triển năng lực : tư duy, giao tiếp, hợp tác



	II. Tìm hiểu chi tiết

GV giao nhiệm vụ

Phiếu học tập (3 phút)

- Tìm những chi tiết miêu tả cảnh sắc ở Sapa.

- Nhận xét về nghệ thuật mà tác giả sử dụng?

- Qua đó em thấy cảnh sắc Sapa hiện lên như thế nào?

H: Trước khi xuất hiện, nhà văn đã để bác lái xe giới thiệu như thế nào về anh thanh niên?

Tiết 67+ 68
KTBC: Tóm tắt lại văn bản LLSP

H: Truyện có mấy nhân vật? Nhân vật trung tâm là nhân vật nào?
H: ý định nghệ thuật của lời giới thiệu đó?

- Khiến người nghe có ấn tượng mạnh với nhân vật chính, làm cho người đọc thích thú , tò mò khi trực tiếp tiếp xúc với nhân vật.

H: Việc gặp và trò chuyện với bác lái xe cho ta hiểu gì về anh?

H: Hoạ sĩ hiểu sự luống cuống, về trước một tí của anh thanh niên như thế nào? Vì sao ông lại ngạc nhiên khi bước lên cầu thang đất?

H: Qua lời đối thoại và lời tự kể của anh thanh niên , ta hiểu thêm phẩm chất gì ở anh?

GV yêu cầu học sinh đoạn văn anh thanh niên tâm sự với nhà hoạ sĩ về tình yêu công việc, lý tưởng sống của anh.

H: Phát biểu cảm nghĩ của em về anh thanh niên?

Gv cho một lời bình.

H: So sánh sự xuất hiện của nhân vật chính: Anh thanh niên và một số nhân vật chính trong các tác phẩm khác?

GV chốt, chuyển sang tiết 69
H: Nhân vật ông hoạ sĩ đóng vai trò gì trong truyện? Tình cảm, thái độ của ông khi tiếp xúc với anh thanh niên?

H: Nhân vật này ít nói ... Cuộc gặp gỡ ấy đã để lại cho cô những ấn tượng, tình cảm gì?

H: Đưa nhân vật cô kĩ sư vào truyện có tác dụng nghệ thuật gì?

H: Phân tích vai trò của các nhân vật phụ?

H: Kể tên các nhân vật phụ trong tác phẩm

- GV yêu cầu hs kể tên
Hết tiết 69 chuyển sang tiết 70
KTBC: Cảm nhận của em về nhân vật anh thanh niên.

GV khái quát dẫn sang phần tiếp

H: Bác lái xe là người như thế nào? Từ đó em có nhận xét gì về bác lái xe?

- góp phần làm nổi bật nhân vật chính.

H:TỪ những chi tiết viết về ông họa sĩ già, hãy nêu cảm nhận về ông?

H: Tại sao khi vẽ anh thanh  niên, ông hoạ sĩ thấy “nhọc” quá?

 - Gv yêu cầu hs thảo luận

H: Suy nghĩ của cô gái trẻ để lại cho người đọc ấn tượng gì?

H: Cô gái không chỉ nhận ở anh thanh niên một bó hoa mà còn nhận ở anh một bó hoa nào khác nữa?

H: Trong tác phẩm còn xuất hiện những nhân vật gián tiếp, đó là những nhân vật nào?
	II. Tìm hiểu chi tiết

- HS trả lời

- HS trả lời

- HS trả lời

- HS trả lời

- HS trả lời

- HS đọc

- HS phát biểu cảm nghĩ

- Xuất hiện không nhiều.

- HS trả lời

- HS trả lời

- HS trình bày

- Là ''đường riềm'' tôn thêm vẻ đẹp của nhân vật chính

- HS suy nghĩ, tự bộc lộ.

- Ông hoạ sĩ tha thiết với vẻ đẹp của Sa Pa của đất nước

- HS trả lời

- HS trình bày

- HS trả lời

- HS trả lời
	II. Phân tích
1. Thiên nhiên SaPa
- Sa Pa bắt đầu với những rặng đào.

- những đàn bò lang cổ …

- Nắng ... len tới, đốt cháy rừng cây
- Những cây thông …màu xanh của rừng.
- Mây bị nắng xua, cuộn tròn … lăn ... luồn cả vào gầm xe.
- ... nắng đã mạ bạc cả con đèo, ... như một bó đuốc lớn.
( Nghệ thuật nhân hóa, so sánh, ngôn ngữ đặc sắc.
( Vẻ đẹp thiên nhiên Sa Pa độc đáo, tươi sáng, thơ mộng, đầy sức sống. 
=> Tình yêu thiên nhiên của tác giả.
2. Con người SaPa

a. Anh thanh niên

- Anh 27 tuổi, là một trong những người cô độc nhất thế gian, làm nghề khí tượng kiêm vật lí địa cầu, sống một mình cô độc trên đỉnh núi Yên Sơn cao hai nghìn sáu trăm mét, rất thèm người.

->  Người trẻ khoẻ, yêu đời, yêu công việc.

* Định hướng trả lời: Anh luống cuống, đỏ mặt là biểu hiện của sự xúc động, vui mừng vì anh được gặp nhiều người

- ý thức về công việc có ích cần thiết cho nhân dân

- Là người chu đáo, quan tâm đến người khác, rất yêu sách, say mê với sách.

- Một người hồ hởi, cởi mở, thích giao tiếp, quý từng phút gặp gỡ chuyện trò với người khác, yêu cuộc sống, yêu công việc, sống giản dị, ngăn lắp, ham học tập, khiêm tốn
Có lí tưởng sống tốt đẹp

b. Ông hoạ sĩ

Vừa là một nhân vật trong truyện vừa là điểm nhìn trần thuật của tác giả. Nhân vật có vai trò quan trọng sau anh thanh niên.

- Xúc động bối rối khi gặp anh thanh niên.

-> Quý mến trân trọng anh thanh niên.

c. Nhân vật cô kĩ sư

- Cô đã vô cùng xúc động trước những gì cô chứng kiến ở anh thanh niên.... Không nuối tiếc mối tình đầu nhạt nhẽo... Đó là sự bừng thức của một tình cảm lớn lao, cao đẹp.

d. Bác lái xe

- Là người sôi nổi, có nhiều năm công tác, có nhiều kinhnghiệm,

- Là người từng trải cuộc sống và am hiểu nghệ thuật.

- Khát khao đi tìm nghệ thuật



	H: Từ truyện ngắn Lặng lẽ Sa Pa em cảm nhận được vẻ đẹp nào của nhân vật anh thanh niên làm khí tượng trên đỉnh Sa Pa?

H: Lao động và sáng tạo nghệ thuật có ý nghĩa như thế nào?

H: Những biểu hiện mới mẻ nào trong hình thức kể chuyện?

H: Vì sao tác giả không đặt tên riêng cho các nhân vật của mình, mà chỉ gọi họ theo giới tính, tuổi tác hoặc nghề nghiệp?

- Tác giả muốn người đọc liên tưởng những nhân vật tốt đẹp trong truyện không phải chỉ là những cá nhân riêng lẻ mà là số đông.

- Điều này làm tăng thêm sức khái quát đời sống của truyện.

- Trân trọng vẻ đẹp cuộc sống.

- Tin yêu và hi vọng ở những con người lao động trẻ tuổi.

H: Tất cả những nhân vật trong truyện này đều là những con người tử tế, đang hoặc sẽ làm những việc tốt đẹp. Từ đó em cảm nhận điều tốt đẹp nào trong tấm lòng nhà văn Nguyễn Thành Long đối với con người và cuộc đời?
	- HS trả lời

- HS trả lời

- Một cốt truyện giản dị nhưng gợi nhiều suy nghĩ sâu xa về cách sống.

- Sử dụng nhuần nhuyễn ngôn ngữ độc thoại của nhân vật...


	- Vượt lên gian khổ, tận tụy vì công việc, con người và cuộc đời.

- Đem lại niềm vui và ý nghĩa sống cho con người.



	III. Đánh giá khái quát

GV hướng dẫn HS làm bài tập  trắc nghiệm

- Đọc phần ghi nhớ sgk
	III. Đánh giá khái quát

- Hs làm

- Hs đọc
	III. Tổng kết

* Ghi nhớ (SGK)


HOẠT ĐỘNG 3: LUYỆN TẬP
- Phương pháp: vấn đáp    

- Kĩ thuật: Động não

- Thời gian: 5 phút

	Hoạt động của thầy
	HĐ của trò
	Chuẩn kiến thức kĩ năng cần đạt,  

năng lực  cần phát triển

	H: Dùng lời văn của em kể lại đoạn atn tâm sự về công việc có sử dụng yếu tố miêu tả nội tâm.
GV nhận xét
	- HS kể

- HS nhận xét
	Bài tập: Dùng lời văn của em kể lại đoạn atn tâm sự về công việc có sử dụng yếu tố miêu tả nội tâm.

*  Phát triển năng lực hợp tác, sáng tạo.


HOẠT ĐỘNG 4: VẬN DỤNG 
- Phương pháp: vấn đáp    

- Kĩ thuật: Động não

- Thời gian: 10 phút

	Hoạt động của thầy
	HĐ của trò
	Chuẩn kiến thức kĩ năng cần đạt, 

 năng lực  cần phát triển

	H: Viếtđoạn văn nêu suy nghĩ của em về nhân vật anh thanh niên.
	- HS nêu suy nghĩ
	*  Phát triển năng lực hợp tác, sáng tạo.


Bước 4. Giao bài, hướng dẫn học bài và chuẩn bị bài về nhà. (2 phút)

1. Bài tập

- Học thuộc bài

- Hoàn thành bài tập trong vở bài tập

2. Soạn văn bản: '' Những ngôi sao xa xôi”
- Tìm tài liệu về tác giả Lờ Minh Khuê
- Tóm tắt, trả lời câu hỏi 

Ngày 9 tháng 11 năm 2021

 Xác nhận của tổ nhóm CM
Xác nhận của BGH

         Nguyễn Thị Thùy
Cao Thị Hằng
	Ngày soạn: 12/11/2021
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Tiết 71,72,73,74,75
Văn bản:   NHỮNG NGÔI SAO XA XÔI

(Trích)  - Lê Minh Khuê)
I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức, kĩ năng
a. Kiến thức: Vẻ đẹp tâm hồn trong sáng, tính cách dũng cảm, hồn nhiên trong cuộc sống chiến đấu nhiều gian khổ, hi sinh nhưng vẫn lạc quan của những cô gái thanh niên xung phong trong truyện.
b. Kĩ  năng

- Đoc-hiểu một tác phẩm tự sự sáng tác trong thời kì kháng chiến chống Mĩ cứu nước.

- Phân tích tác dụng của việc sử dụng ngôi kể thứ nhất xưng “tôi”.

- Cảm nhận vẻ đẹp hình tượng nhân vật trong tác phẩm.

2. Định hướng phát triển phẩm chất và năng lực học sinh

a. Các phẩm chất: trung thực, thật thà.

b. Các năng lực chung: năng lực tự học, năng lực giao tếp, năng lực tư duy, 

c. Các năng lực chuyên biệt: năng lực giải quyết vấn đề, sáng tạo, năng lực cảm thụ. 

Liên hệ: Môi trường bị hủy hoại nghiêm trọng trong chiến tranh.

II. CHUẨN BỊ
1. Giáo viên

- Chuẩn bị soạn giáo án trên phần mềm Power Point, tranh ảnh, tư liệu có liên quan đến bài học.

2. Học sinh
- Đọc và tóm tắt văn bản.

- Trả lời câu hỏi phần đọc hiểu văn bản trong SGK.

- Tìm đọc các tác phẩm của nhà văn Lê Minh Khuê.

III. TỔ CHỨC DẠY VÀ HỌC 

 1.Ổn định tổ chức:KTSS

 2. Kiểm tra bài cũ:3’
  Câu 1. Tình huống truyện nào là chủ yếu?

A. Nhĩ cả đời đi đây đi đó thì nay bị liệt, đang sống những ngày cuối cùng. Sáng đầu thu, Nhĩ ngắm cảnh vật qua cửa sổ nhà mình.

B. Thằng con đi sang bên kia sông nhưng lại lỡ đò.

C. Ông giáo già Khuyến vào thăm.

D. Bọn trẻ hàng xóm giúp Nhĩ nằm sát cửa sổ.

Câu 2. Nhân vật Nhĩ thuộc loại nhân vật nào? Tại sao em lại lựa chọn như vậy?

=> Nhân vật tư tưởng là một loại nhân vật nổi lên trong sáng tác của Nguyễn Minh Châu giai đoạn sau 1975

3. Bài mới
HOẠT ĐỘNG 1: KHỞI ĐỘNG
- Phương pháp: thuyết trình

- Kĩ thuật : vấn đáp, động não

- Thời gian: 3’
	Hoạt động của Thầy
	Hđộng của Trò
	Chuẩn kiến thức cần đạt

	* GV cho cả lớp nghe trích đoạn bài hát “Cô gái mở đường” (nhạc và lời Xuân Giao, 1966 ) – Gợi dẫn vào bài.

     Trên những nẻo đường Trường Sơn những năm đánh Mĩ, các chàng trai chiến sĩ lái xe không kính (Bài thơ tiểu đội xe không kính , Xe ta đi trong đêm Trường Sơn- Tân Huyền) hay còn kính( Mảnh trăng cuối rừng, Chào em cô gái Lam Hồng- ánh Dương) đều có những cuộc gặp gỡ chớp nhoáng nhưng vô cùng thú vị và cảm động với những cô gái thanh niên xung phong, những cô trinh sát mặt đường, những cô chuyên phá bom nổ chậm, mở đường cho xe qua."Những ngôi sao xa xôi" kể lại cuộc sống và khắc hoạ chân dung tâm hồn, tính cách của ba cô gái trẻ- ba v́ sao xa xôi trên cao điểm T.Sơn.
- GV ghi bảng 
	- HS lắng nghe

- HS ghi bài
	- Rèn kĩ năng lắng nghe

- Rèn kĩ năng ghi bài

* Phát triển năng lực tư duy


HOẠT ĐỘNG 2 : HÌNH THÀNH KIẾN THỨC
- Phương pháp: đọc diễn cảm, bình giảng, thuyết trình

- Kĩ thuật: động não

- Thời gian: (190 phót, T1: 40’; T2: 45’; T3: 45’ ; T4 : 45’ ; T5 :15’)
	Hoạt động của Thầy
	Hđộng của Trò
	Chuẩn kiến thức cần đạt

	* GV yêu cầu HS theo dõi vào chú thích */ SGK/120

- Truyện ngắn “Những ngôi sao xa xôi” được ra đời vào thời điểm nào? Em biết gì về hoàn cảnh lịch sử của nước ta lúc ấy?
GV bổ sung.
* Yêu cầu HS giải nghĩa chú thích 1,2,3,4,7.

- Hãy xác định thể loại của văn bản “Những ngôi sao xa xôi”? Căn cứ vào đâu mà em lại xác định như vậy?

- Có cốt truyện là chuỗi các sự việc

- Chuyện kể về những con người là những thanh niên xung phong trong cuộc sống chiến đấu.

- Sử dụng ngôn ngữ trần thuật.

- Phản ánh hiện thực chiến tranh thời chống đế quốc Mĩ.

(phân biệt với truyện trung đại)

và phương thức biểu đạt

- Trên cơ sở đã đọc bài ở nhà, theo em, văn bản này nên đọc với giọng điệu như thế nào?

* GV nhận xét, bổ sung cách đọc: Giọng tâm tình, phân biệt lời kể và lời đối thoại ngắn gọn giữa các nhân vật

* GV đọc mẫu một đoạn: từ đầu => “những con quỷ mắt đen/ 114

- Gọi HS đọc tiếp đến “trong hang”/114.

- Gọi HS tóm tắt từ “Bây giờ là buổi trưa”/114 => “cố gắng nhé”/117: Kể về việc Phương Định ngồi tựa vào thành vách đá hát rồi tự nhận xét, đánh giá về bản thân mình; và cảnh  sau khi chị Thao và Nho đi lấp hố bom chỉ còn một mình Phương Định ở lại hang dưới chân cao điểm để trực điện thoại của đơn vị.

- Gọi HS đọc tiếp đến “Chị Thao bảo”/119.

- Gọi HS tóm tắt đoạn cuối của văn bản: Sau phút hiểm nguy, chị Thao và Phương Định lại nối nhau hát. Niềm vui của ba người trước trận mưa đá đột ngột.

* Gọi HS tóm tắt toàn bộ văn bản.
	* HS theo dõi vào chú thích */ SGK/120

- Một em trình bày ý kiến của mình, cả lớp lắng nghe, bổ sung nếu có.

Nghe.

- HS giải nghĩa chú thích 1,2,3,4,7.

Suy nghí, phát biểu ý kiến.

- HS nêu cách đọc của mình.

- HS lắng nghe

- HS đọc tiếp đến “trong hang”/114.

- HS nhận xét các đọc của bạn.

- HS tóm tắt từ “Bây giờ là buổi trưa”/114 => “cố gắng nhé”/117:

- HS đọc tiếp đến “Chị Thao bảo”/119.

* Gọi HS tóm tắt toàn bộ văn bản 

- Các em khác lắng nghe, nhận xét, bổ sung (nếu có).


	I. Tìm hiểu chung 

1. Chú thích

 * Tác giả (1949)

- Quê: Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hoá

- Từng là thanh niên xung phong trên những nẻo đường Trường Sơn thời chống Mĩ

- Có sở trường về truyện ngắn, với ngòi bút miêu tả tâm lí tinh tế, sắc sảo, đặc biệt là nhân vật phụ nữ.

- Sáng tác chia thành hai giai đoạn: Đầu những năm 70 của thế kỉ XX và sau 1975

* Tác phẩm

Sáng tác năm 1971, khi cuộc kháng chiến chống Mĩ đang diễn ra gay go và ác liệt...

* Từ khó: SGK.

-  Thể loại: Truyện ngắn hiện đại

- Phương thức biểu đạt: tự sự kết hợp với yêu tố biểu cảm và nghị luận

2. Đọc

3. Điểm nhìn trần thuật

- Truyện được trần thuật từ ngôi thứ nhất và người kể chuyện cũng là nhân vật chính.
4. Bố cục: ba phần

5. Nhân vật chính: Phương Định

	Tiết 2,3

	* Đọc truyện, em thử hình dung và nhận xét hoàn cảnh sống, chiến đấu và nhận xét hoàn cảnh sống và chiến đấu của ba cô gái thanh niên xung phong? Nhận xét?

* Qua lời kể tự nhận xét và nhận xét của Định của bản thân và với hai đồng đội, em hãy tìm ra những nét tính cách, phẩm chất chung của họ.

* GV chốt: Những cô gái còn rất trẻ, cá tính hoàn cảnh riêng không giống nhau nhưng đều có phẩm chất chung của những chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện ở chiến trường:

* Gọi HS đọc từ  Bây giờ là buổi trưa/ 114 => có ngôi sao trên mũ/115 (Chiếu đoạn văn trên màn hình).

- Trong phần văn bản trên, tác giả đã để Phương Định tự quan sát và đánh giá về ngoại hình của mình như thế nào?

- Hãy nhận xét cách miêu tả ngoại hình nhân vật của tác giả? Tác giả dụng ý gì khi để dành nhiều thời gian để Phương Định miêu tả kĩ đôi mắt của mình đến thế? 

* Chúng ta đã bắt gặp tác giả nào miêu tả rất kĩ đôi mắt của nhân vật mà mình yêu mến trong chương trình kì I ? Đó chính là đại thi hào dân tộc Nguyễn Du. Khi khắc họa bức chân dung Thúy Kiều ông đã tập trung đặc tả vẻ đẹp trong đôi mắt của nàng bởi đúng như các em nói đôi. mắt là cửa sổ của tâm hồn

- Thông qua cách miêu tả đó, em thấy Phương Định là một cô gái có ngoại hình  như thế nào?

* Cho hiện phần văn bản trên lên màn hình.

- Tìm những chi tiết giới thiệu tiếp về nhân vật Phương Định?

- Tìm thêm dẫn chứng, chứng tỏ niềm say mê hát của Phương Định ở phần cuối của truyện?

(GV bổ sung thêm: Quả thật Phương Định rất thích ca hát. Hồi ở nhà, cô hát mê, có lúc hát ầm ĩ đến nỗi làm ông bác sĩ hàng xóm mất ngủ; có lần hat say sưa đến nỗi suýt ngã lăn nhào từ cửa sổ gác hai xuống đất.)

- Qua niềm say mê ấy, em có nhận xét gì về tính cách của cô?

* Cho hiện phần văn bản Bây giờ là buổi trưa/ 114 => có ngôi sao trên mũ/115 lên màn hình.

 Với những người chiến sĩ Phương Định có thái độ và tình cảm như thế nào?

- Có tình cảm với các anh bộ đội như thế nhưng tại sao khi ở gần các anh cô thái độ đó?

Qua đây em biết thêm điều gì nữa trong tính cách của Phương Định?

* GV đọc đoạn từ Có đám mây /120 => hết.

 Đoạn văn cô vừa đọc, em thấy tác giả muốn giới thiệu thêm với chúng ta điều gì nữa về nhân vật Phương Định?

=> Những kỉ niệm êm đềm này thường sống lại trong trí nhớ của Phương Định giữa chiến trường dữ dội đã làm dịu mát tâm hồn trong hoàn cảnh căng thẳng, khốc liệt của chiến trường.

- Qua những phân tích trên, em thấy Ph​ương Định trong cuộc sống sinh hoạt đời thường là một cô gái như thế nào? 

* Gọi HS đọc từ  Tôi, một quả bom trên đồi/ 117 => lao và rít vô hình trên đầu/118.

GV dẫn dắt: Ở tiết 2, các em đã biết công việc chính của các cô thanh niên xung phong là đo và ước tính khối lượng đất đá bị địch đào xới và đếm, đánh dấu vị trí những quả bom chưa nổ rồi ngay sau đó làm nhiệm vụ phá bom.  Bây giờ cô xin mời các em cùng theo dõi một đoạn phim để hình dung rõ hơn về công việc của các cô nhé.

Tiết 4

* Chiếu một đoạn phim:

* Yêu cầu HS theo dõi câu văn “Tôi, một quả bom trên đồi. Nho, hai quả dưới lòng đường. Chị Thao, một quả dưới chân cái hầm ba-ri-e cũ.” Chiếu câu văn lên màn h́nh).

H. Em có nhận xét ǵ về cách diễn đạt câu văn trên của tác giả? Tác dụng của cách diễn đạt đó?

GV bổ sung thêm: Các cô gái thanh niên xung phong, họ và trái bom - tử thần cách nhau chỉ một dấu phẩy, chỉ một tích tắc. Và sự đọ trí, một sự cân não căng thẳng đã diễn ra trong thầm lặng giữa lòng quả cảm và tử thần ngạo ngược. Có thể nói cách tổ chức câu văn như thế còn gợi cái ít lời, giản dị trong hành động anh hùng của các nhân vật.

Giáo viên chuyển: Vậy sự đối mặt giữa Phương Định – một thiếu nữ Hà Nội giàu tình cảm hay mơ mộng với thần chết - một gã không thích đùa được tác giả khắc họa như thế nào trong lần phá bom cụ thể này? Chúng sẽ cùng tìm hiểu tiếp.

* Yêu cầu HS theo dõi từ Vắng lặng đến phát sợ => bước tới/117
- Qua cách miêu tả của tác giả, em thấy không khí chiến trường trong đoạn trích trên như thế nào?

- Đứng trước khung cảnh và không khí nơi đây ban đầu Phương Định có tâm trạng như thế nào? 

 Tâm trạng Phương Định khi đến gần quả bom đ​ược miêu tả bằng những từ ngữ, hình ảnh nào? Em hãy cho cô một lời bình về hình ảnh này? 
* GV nhấn mạnh thêm: Đọc “Những ngôi sao xa xôi” của Lê Minh Khuê, bắt gặp hình ảnh hiên ngang, ngạo ngễ rất đẹp của nữ thanh niên xung phong Phương Định khiến cô liên tưởng tới hình ảnh đối lập giữa sự oai phong của o du kích nhỏ với sự cúi đầu nhục nhã của tên lính Mĩ cao lớn trong thơ của Tô Hữu:

 “O du kích nhỏ dương cao súng – Thằng Mĩ lênh khênh bước cúi đầu – Ra thế to gan hơn béo bụng  Anh hùng đâu cứ phải mày râu? ”
* Yêu cầu HS theo dõi từ Tôi dùng xẻng => nung của mình/117.

- Sau khi đến gần quả bom, Phương Định đã có những hành động gì? Cảm nhận của cô khi đào đất dưới quả bom?

=> Ở bên quả bom, kề sát với cái chết im lìm và bất ngờ, từng cảm giác của con người cũng như trở nên sắc nhọn hơn.

- Tâm trạng Phương Định lúc này như thế nào?

- Chi tiết “Tim tôi cũng đập không rõ. Dường nh​ư vật duy nhất vẫn b́nh tĩnh, phớt lờ mọi biến động chung là chiếc kim đồng hồ. Nó chạy, sinh động và nhẹ nhàng, đè lên những con số vĩnh cửu.”  cho chúng ta biết tâm trạng gì của Phương Định khi chờ bom nổ?

- Phương Định suy nghĩ tới điều gì khi chờ bom nổ ? Suy nghĩ này cho ta biết thêm gì về cô?

- Em hãy nhận xét về cách miêu tả diễn biến tâm lí nhân vật Phương Định của tác giả ?

* GV bổ sung thêm: Mặc dù đã rất quen với công việc nguy hiểm này, thậm chí mỗi ngày có thể phá tới năm quả bom,  nhưng mỗi lần vẫn là một thử thách với thần kinh cho đến từng cảm giác. Và nhà văn Lê minh Khuê đã diễn tả thật đúng và hợp lí diễn biến tâm lí đó của nhân vật.

- Tại sao bà lại có thể miêu tả diễn biến tâm lí của các nữ thanh niên xung phong trên tuyến đường Trường Sơn trong một lần phá bom đúng đến thế ?

- Qua tâm trạng Ph​ương Định trong một lần phá bom, em thấy trong khi làm nhiệm vụ, Phư​ơng Định là một cô thanh niên xung phong nh​ư thế nào?

  Hãy nói một vài câu thể hiện tình cảm của em với Phương Định ?

Tiết 5

- Không chỉ giành nhiều thời gian để tập trung khắc họa hình ảnh của Phương Định mà Lê Minh Khuê còn cho người đọc biết thêm những nét riêng trong tính cách của chị Thao và Nho. Vậy những nét riêng của Thao và Nho là gì ?

* Một lần nữa cô xin giới thiệu tới các em một số hình ảnh về công việc phá bom nổ chậm và san lấp mặt đường của các cô thanh niên xung phong thời bấy giờ.

- Qua việc tìm hiểu về ba nhân vật Thao, Nho, Phương Định kết hợp với các hình ảnh mà các em vừa xem, em hãy chốt lại vẻ đẹp của những nữ thanh niên xung phong khiến chúng ta gọi họ là Những ngôi sao xa xôi ?

- Qua sách báo và các ph​ương tiện thông tin đại chúng, em biết những tác phẩm văn học, những bộ phim, những bài hát nào viết về thế hệ trẻ thời kháng chiến chống Mĩ cứu nước, đặc biệt là các nữ thanh niên xung phong. 
	Suy nghĩ, nhận xét.

Trình bày, bổ sung.

Nghe.

* HS đọc từ  Bây giờ là buổi trưa/ 114 => có ngôi sao trên mũ/115.

+ HS quan sát, tìm chi tiết, trình bày.

HS nhận xét.

Nghe.

HS nhận xét.

* HS theo dõi đoạn văn trên màn hình.

Tìm chi tiết.

Nghe.

HS nhận xét.

* HS theo dõi đoạn văn trên màn hình.

Bộc lộ.

Suy nghĩ ,trả lời.

Khái quát

Nghe.

 HS tự bộc lộ

Nghe

HS nhận xét

* HS đọc Tôi một quả bom trên đồi / 117 => lao và rít vô hình trên đầu/118.

Nghe.

* HS theo dõi đoạn phim:

* HS quan sát câu văn trên màn hình :

- HS nhận xét gì về cách diễn đạt câu văn trên của tác giả;

Từ đó xác định tác dụng của cách diễn đạt .

Nghe.

* HS theo dõi từ Vắng lặng đến phát sợ => bước tới/117.

Suy nghĩ, trả lời.

* HS bình.

Nghe.

* HS theo dõi từ Tôi dùng xẻng => nung của mình/117.
HS tìm chi tiết.

Suy nghĩ, trả lời.

Hs nhận xét.

Nghe.

HS lí giải.

HS bộc lộ.

Suy nghĩ trả lời.

* HS tự bộc lộ (yêu quý, khâm phục, tự hào...)

* HS theo dõi lên màn hình.

HS đánh giá, khái quát.


	II. Phân tích

1. Hoàn cảnh sống chiến đấu và tính cách tổ nữ thanh niên xung phong trinh sát mặt đường

a. Hoàn cảnh:

- Hoàn cảnh đặc biệt, nguy hiểm

b. Phẩm chất:

* Phẩm chất chung.

- Tinh thần trách nhiệm tự giác rất cao.

- Lòng dũng cảm, sẵn sàng hi sinh, không quản khó khăn.

- Hay xúc động nhiều mơ mộng.

=> Phẩm chất cao đẹp vừa bình dị, hồn nhiên lạc quan của thế hệ trẻ Việt Nam thời chống Mĩ.

2. Vẻ đẹp của các nữ thanh niên xung phong

a. Nhân vật Phương Định

* Trong cuộc sống đời thường

- Là một cô gái khá.

- Hai bím tóc dày, t​ương đối mềm, một cái cổ cao, kiêu hãnh nh​ư đài hoa loa kèn. 

- Còn mắt tôi thì các anh lái xe bảo : “Cô có cái nhìn sao mà xa xăm!”.

- Đôi mắt dài dài, màu nâu, hay nheo lại nh​ư chói nắng.

=> Miêu tả rất chi tiết, cụ thể nhất là đôi mắt (vẻ đẹp của tâm hồn)

=> Là một cô gái Hà Nội xinh đẹp.

- Tôi mê hát. Th​ường cứ thuộc một điệu nhạc nào đó rồi bịa ra lời mà hát. Lời tôi bịa lộn xộn mà ngớ ngẩn đến tôi cũng ngạc nhiên, đôi khi bò ra mà cừơi một mình.

-Tôi thích nhiều bài. Những bài hành khúc bộ đội hay trên những ngả đường mặt trận. Tôi thích dân ca quan họ mềm mại, dịu dàng. Thích Ca-chiu-sa của Hồng quân Liên Xô. Thích ngồi đây bó gối mơ màng: “Về đây khi mái tóc còn xanh...”. Đó là dân ca Ý trữ tình giàu có, phải lấy giọng thật trầm. Thích nhiều.

=> Là một cô gái trẻ trung, hồn nhiên, hay mơ mộng.

- Tình cảm: Thực tình trong suy nghĩ của tôi, những ngư​ời đẹp nhất, thông minh, can đảm và cao th​ượng nhất là những ng​ười mặc quân phục, có ngôi sao trên mũ.

- Thái độ: 

- Cô không săn sóc, vồn vã.

- Khi bọn con gái xúm nhau lại đối đáp với một anh bộ đội nói giỏi nào đấy, cô thư​ờng đứng ra xa, khoanh tay lại trư​ớc ngực và nhìn đi nơi khác, môi mím chặt. 

=> Biết mình được các anh lính để ý và có thiện cảm nên cô cố tình làm điệu như thế để tỏ ra kín đáo và tưởng như là kiêu kì.

=>Là cô gái nhạy cảm, kín đáo, nữ tính và rất biết cách làm duyên cho mình.
- Giàu tình cảm, tâm hồn trong sáng và rất yêu thiên nhiên.

*Trong một lần phá bom
- Không khí ác liệt của một trọng điểm trên tuyến đường Trường Sơn thời đánh Mĩ năm xưa sau một đợt ném bom của giặc Mĩ.

- Sợ.

- Tôi không sợ nữa. Tôi sẽ không đi khom. Các anh ấy không thích cái kiểu đi khom khi có thể cứ đường hoàng mà b​ước tới.

- Dùng xẻng nhỏ đào đất d​ưới quả bom.

- Tiếng động sắc đến gai 

ngư​ời, cứa vào da thịt tôi. Tôi rùng mình. 

=> Sợ hãi thoáng qua vì ai dám chắc rằng quả bom sẽ không phát nổ ngay bây giờ nhưng cô vẫn không hề run tay, vẫn tiếp tục làm công việc “chọc giận thần chết” của mình để có thể thông đường cho những đoàn xe chở quân, lương thực, đạn dược tiến thẳng vào tiền tuyến. 

- Tâm trạng hồi hộp, căng thẳng của Phương Định khi chờ bom nổ.

( Tôi có nghĩ tới cái chết. Như​ng một cái chết mờ nhạt, không cụ thể. Còn cái chính : liệu mìn có nổ, bom có nổ không ? Không thì làm cách nào để châm mìn lần thứ hai? Tôi nghĩ thế, nghĩ thêm: đứng cẩn thận, mảnh bom ghim vào cánh tay thì khá phiền.) 

=> Tâm lí nhân vật được miêu tả rất chân thực, cụ thể, tinh tế.

- Vì chính Lê Minh Khuê cũng đã từng tham gia vào đội thanh niên xung phong trên tuyến đường Trường Sơn đánh Mĩ năm xưa.

=> Can đảm, gan góc, dũng cảm và coi thường hiểm nguy.

* HS tự bộc lộ (yêu quý, khâm phục, tự hào...)

b. Các cô gái thanh niên xung phong: Chị Thao, Nho
- Hành động can đảm, dũng cảm không sợ gian khổ, nguy nan để hoàn thành nhiệm vụ.

- Tâm hồn trong sáng, lạc quan, giàu tình cảm,...

=> Đó chính là những phẩm chất tốt đẹp của lòng yêu nước.

	HOẠT ĐỘNG 4 : ĐÁNH GIÁ , KHÁI QUÁT

- Phương pháp : Thuyết trình, phân tích

- Kĩ thuật : Khăn trải bàn

- Thời gian: 7’

	- Thông qua vẻ đẹp của các nữ thanh niên xung phong, em hiểu gì về phẩm chất của thế hệ trẻ Việt Nam trong thời kì chống Mĩ cứu nước?

GV chốt: 

- Gấp lại văn bản “Những ngôi sao xa xôi” nh​ưng vẫn lung linh trong em hình ảnh các nhân vật ở tổ trinh sát mặt đư​ờng nhờ các biện pháp nghệ thuật đặc sắc. Đó là những biện pháp nghệ thuật nào?

- Những biện pháp nghệ thuật đặc sắc trên đã góp phần làm nổi bật những nội dung chính nào của truyện ngắn ?

=> Hình ảnh đẹp, tiêu biểu về thế hệ trẻ Việt Nam trong thời kì kháng chiến chống Mĩ.
	Thảo luận nhóm bàn):

- Cách sống trong sáng.

- Không quản gian khổ hi sinh trong cuộc chiến đấu giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

HS tổng kết, trình bày, bổ sung.
	III. Tổng kết

* Nghệ thuật

- Truyện kể ở ngôi thứ nhất - nhân vật chính Phương Định.

- Cách kể chuyện tự nhiên.

- Ngôn ngữ sinh động, trẻ trung.

- Nghệ thuật miêu tả tâm lí nhân vật đặc sắc.

* Nội dung: Truyện đã làm nổi bật

- Tâm hồn trong sáng, mơ mộng; 

- Tinh thần dũng cảm;

- Cuộc sống chiến đấu đầy gian khổ, hi sinh nh​ng rất hồn nhiên, lạc quan của các cô thanh niên xung phong trên tuyến đư​ờng Trường Sơn.

	HOẠT ĐỘNG 3,4 : LUYỆN TẬP, VẬN DỤNG

- Phương pháp :Vấn đáp , thuyết trình.

- Kĩ thuật : Động não.

- Thời gian: 7’

	IV. Luyện tập:

Bài 1: Bài tập trắc nghiệm
1. Ngôi kể của truyện Những ngôi xa xôi giống với tác phẩm nào sau đây?

 A. Bến quê                                                        C. Cố hương

 B. Làng                                                             D. Lặng lẽ Sa Pa

Đáp án : C

2. Nội dung chính được thể hiện qua truyện Những ngôi xa xôi là gì ?

A. Cuộc sống gian khó ở Trường Sơn trong những năm chống Mĩ.

B. Vẻ đẹp của những người chiến sĩ lái xe ở Trường Sơn.

C. Vẻ đẹp của những người lính công binh trên con đường Trường Sơn.

D. Vẻ đẹp của những cô gái thanh niên xung phong ở Trường Sơn.

Đáp án : D

3. Nhân vật Phư​ơng Định đư​ợc tác giả khắc họa bằng cách nào?

A. Để nhân vật tự quan sát, đánh giá về mình.

B. Hiện ra qua sự nhìn nhận đánh giá của chị Nho.

C. Đ​ược tác giả miêu tả trực tiếp.

D. Hiện ra qua cái nhìn nhận đánh giá của chị Thao.

Đáp án :A,C

	Truyện đư​ợc đặt tên là “Những ngôi sao xa xôi”. Đó là một cái tên mang  có ý nghĩa gì ẩn dụ. Theo em ý nghĩa ẩn dụ đó là gì?

* Yêu cầu HS thảo luận nhóm :

  Trong cuộc Hội thảo Ngữ Văn nhân ngày Quốc tế phụ nữ, lớp em đã trao đổi rất sôi nổi về hình tượng các nữ nhân vật trong các tác phẩm thuộc chương trình Ngữ Văn Trung học cơ sở. Hầu hết mọi người đều thích các cô gái thanh niên xung phong trong “Những ngôi sao xa xôi” bởi vẻ đẹp cao quý của các chị. Tuy vậy, các bạn còn băn khoăn không hiểu vì sao nhà văn lại miêu tả các chị chưa hoàn mĩ: chị Thao còn hát sai nhạc còn Phương Định lại có một chút kiêu ngầm. Các chị có lúc vẫn còn yếu đuối.

   Giả sử em có mặt ở cuộc Hội thảo đó, em sẽ nói gì với các bạn mình?
	HS giải thích.

* HS thảo luận nhóm ; Đại diện nhóm trình bày.

Nhận xét, bổ sung.


	Bài 2:

Bài 3:




* Củng cố: Nêu cảm nhận của em về nhận vật Phương Định?

4. Hướng dẫn bài tập về  nhà: 3’
- Tóm tắt truyện.

- Làm 2 bài tập trong mục luyện tập trong SGK

- Đọc tham khảo bài hát "Cô gái mở đường"(nhạc và lời của Xuân Giao)

- Viết đoạn văn ngắn phân tích nhân vật trong truyện.

- Viết đoạn văn ngắn (5 => 10 câu) giới thiệu truyện ngắn "Những ngôi sao xa xôi" của Nguyễn Minh Châu, trong đó có ít nhất một câu chứa khởi ngữ và một câu chứa thành phần phụ tình thái.

- Soạn: Ôn tập về truyện

+ Nội dung ôn tập kẻ bảng hệ thống hoá theo yêu cầu sau: Tên tác phẩm, tên tác giả , năm sáng tác, tóm tắt nội dung.

       Có lẽ nào anh lại mê em

Một cô gái không nhìn rõ mặt

Đại đội thanh niên đi lấp hố bom

áo em hình như trắng nhất

Người tinh nghịch là anh dễ thân

Bởi vì thấy cô em đứng gần

...

Em ở Thạch Kim sao lại lừa anh nói là Thạch Nhọn

Đêm ranh mãnh ngăn cái nhìn đưa đón

Em cắm cọ rào quanh hố bom

Cái miệng em ngoa cho các bạn em cười giòn...

(Gửi em cô TNXP – Phạm Tiến Duật)
Ngày 16 tháng 11 năm 2021

 Xác nhận của tổ nhóm CM
Xác nhận của BGH

         Nguyễn Thị Thùy
Cao Thị Hằng
	Ngày soạn: 10/11/2020
	Dạy
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Tiết: 59     Tổng kết từ vựng (luyện tập tổng hợp)
I. MỤC TIÊU

1. Kiến thức, kĩ năng

  Sau khi học xong bài này, HS:

  a. Kiến thức

- Vận dụng kiến thức về từ vựng để phân tích những hiện tượng ngôn ngữ trong thực tiễn giao tiếp và trong văn chương

- Hệ thống các kiến thức về nghĩa của từ, từ đồng nghĩa, từ trái nghĩa, trường từ vựng, từ tượng thanh, từ tượng hình, các biện pháp tu từ từ vựng

- Tác dụng của việc sử dụng các phép tu từ trong các văn bản nghệ thuật

b. Kĩ năng:

- Nhận diện được các từ vựng, các biện pháp tu từ từ vựng trong văn bản  

- Phân tích tác dụng của việc lựa chọn, sử dụng từ ngữ và biện pháp tu từ trong văn bản

*Rèn kĩ năng sống

- Giao tiếp: trao đổi về sự phát triển của từ vựng tiếng Việt, tầm quan trọng của việc trau dồi vốn từ và hệ thống hóa những vấn đề cơ bản của từ vựng tiếng Việt

- Ra quyết định: lựa chọn và sử dụng từ phù hợp với mục đích giao tiếp  

2. Định hướng phát triển phẩm chất và năng lực học sinh
a. Các phẩm chất

- Yêu gia đình, quê hương đất nước: tin yêu đất nước; có ý thức tìm hiểu các truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam 

- Nhân ái, khoan dung: Sẵn sàng tham gia ngăn chặn các hành  bạo lực học đường; không

dung túng các hành vi bạo lực

- Tự lập, tự tin, tự chủ, có tinh thần vượt khó: tin ở bản thân, không dao động

- Có trách nhiệm với cộng đồng

- Thực hiện nghĩa vụ đạo đức, tôn trọng, chấp hành kỉ luật, pháp luật

b. Các năng lực chung

- Năng lực tự học, giải quyết vấn đề, sáng tạo, giao tiếp, hợp tác, tự quản lí, sử dụng ngôn ngữ, sử dụng CNTT và truyền thông,

c. Các năng lực chuyên biệt

- Năng lực giao tiếp tiếng Việt

- Năng lực thưởng thức văn học/cảm thụ thẩm mĩ: Nhận thức được các cảm xúc của bản thân, làm chủ các cảm xúc của bản thân, nhận biết các cảm xúc của người khác và những biểu hiện của cuộc sống từ phương diện thẩm mĩ, làm chủ những liên hệ, những giá trị của con người và cuộc sống.

II. CHUẨN BỊ 

1. Thầy: Giấy A4, bút dạ (Màn hình, máy chiếu)
2. Trò: Đọc kĩ bài, trả lời các câu hỏi trong sgk
III. TỔ CHỨC DẠY VÀ HỌC 

B​ước 1: Ổn định tổ chức lớp

- Kiểm tra sĩ số

- Ổn định trật tự

 B​ước 2: Kiểm tra bài cũ: (KT trong quá trình luyện tập)

Bước 3: Tổ chức dạy và học bài mới

Họat động 1: Khởi động
- Thời gian dự kiến: 2’

- Phương pháp: Thuyết trình

- Kĩ thuật: Động não

	HĐ của Thầy
	HĐ của Trò
	Chuẩn kiến thức, kĩ năng cần đạt, 

năng lực cần phát triển

	GV giới thiệu bài
	- Chú ý, lắng nghe

- Ghi bài
	*Năng lực cần đạt

- Năng lực tư duy


Họat động 2,3: Hình thành kiến thức và luyện tập
- Thêi gian: 25 phót

- Phương pháp: vấn đáp, thảo luận, trò chơi, nhập vai
- Kĩ thuật: Động não, 321    
	HĐ của Thầy
	HĐ của Trò
	Chuẩn kiến thức, kĩ năng cần đạt, 

năng lực cần phát triển

	Bài 1:

*HD HS:

- Đọc yêu cầu, nội dung bài tập

- Trình bày ý nghĩa biểu đạt của từ gật gù và gật đầu

*GV theo dõi, định hướng, chữa

Bài 2: 

*HD HS:

- Đọc yêu cầu, nội dung bài tập

- Giải thích nghĩa 

*GV theo dõi, định hướng, chữa

Bài 3: 

*HD HS:

- Xác định những từ được dùng theo nghĩa gốc, nghĩa chuyển,  phương thức chuyển nghĩa

*GV theo dõi, định hướng, chữa

Bài 4:

*HD HS:

- Vận dụng kiến thức về trường từ vựng để phân tích nét nổi bật của việc dùng từ trong bài thơ

*GV theo dõi, định hướng, chữa

Bài 5: 

*HD HS:

- Đọc đoạn trích

- Xác định cách đặt tên

- Tìm 5 tên gọi tương tự

*GV theo dõi, định hướng, chữa

Bài 6:

*HD HS:

- Phát hiện chi tiết gây cười

- Phê phán gì?

*GV theo dõi, định hướng, chữa
	- Cá nhân giải bài tập

- Cá nhân làm bài tập, trình bày

- HS khác bổ sung

- Cặp đôi trao đổi, trình bày

- HS khác bổ sung

- Cặp đôi trao đổi, trình bày

- HS khác bổ sung

- Thi giải bài tập

- Cá nhân làm bài tập

- HS khác bổ sung


	Bài 1: So sánh hai dị bản của câu ca dao:

- Gật đầu: cúi xuống rồi ngẩng lên ngay, thường để chào hỏi hay tỏ sự đồng ý.

- Gật gù: gật nhẹ và nhiều lần, biểu thị thái độ đồng tình, tán thưởng

-> Từ gật gù thể hiện thích hợp hơn ý nghĩa cần biểu đạt: Tuy món ăn rất đạm bạc nhưng đôi vợ chồng nghèo ăn rất ngon miệng vì họ biết chia sẻ những niềm vui đơn sơ trong cuộc sống

Bài 2:

-> Người vợ chưa hiểu nghĩa của cách nói "chỉ có một chân sút. Cách nói này có nghĩa là cả đội bóng chỉ có một người giỏi ghi bàn thôi
Bài 3:

- Từ dùng theo nghĩa gốc: Miệng, chân, tay

- Từ dùng theo nghĩa chuyển: Vai (hoán dụ), Đầu (ẩn dụ)

Bài 4:

- Các từ: đỏ, xanh, hồng, lửa, cháy tro tạo thành 2 trường từ vựng, trường từ vựng chỉ màu sắc và trường từ vựng chỉ lửa

- Có quan hệ chặt chẽ với nhau: màu áo đỏ của cô gái thắp lên trong mắt chàng trai (và bao người khác ngọn lửa), ngọn lửa đó lan toả trong con người anh làm anh đắm say, ngất ngây (đến mức có thể cháy thành tro) và lan toả ra cả không gian làm không gian cũng biến sắc

-> Bài thơ đã xây dựng được những hình ảnh gấy ấn tượng mạnh với người đọc, qua đó thể hiện độc đáo một TY mãnh liệt và cháy bỏng

Bài 5:

- Cà tím: cà quả tròn, màu tím hoặc nửa tím nửa trắng

- Chim lợn: cú có tiếng kêu eng éc như lợn

- ớt chỉ thiên: ớt quả nhỏ, quả chỉ thẳng lên trời

- Ong ruồi: ông mật, nhỏ như ruồi

- Cá kìm: cá biển có hàm dưới nhô ra, nhỏ và dài như cái kìm

Bài 6: 

- Truyện cười phê phán thói sính dùng từ nước ngoài của một số người

*Năng lực cần đạt

- Năng lực tư duy, hợp tác, giao tiếp, giải quyết vấn đề, sử dụng ngôn ngữ


Hoạt động  4: Vận dung

- Phương pháp: vấn đáp    

- Kĩ thuật: Động não

- Thời gian: 10 phút

	HĐ của Thầy
	HĐ của Trò
	Chuẩn kiến thức, kĩ năng cần đạt, 

năng lực cần phát triển

	 GV cho hS đọc bài tập

- Nêu yêu cầu của bài tập

GV chốt lại
	- Hs làm bài tập

- HS trình bày

- HS nhận xét


	Bài tập 1: Sau nhiều năm xa cách em đã gặp lại người bạn thân của mình. Viết đoạn v¨ kể lại những phút giây hồi hộp ấy? Trong đoạn văn có sử dụng trường từ vùng chỉ tâm trạng.

* Phát triển năng lực: 

- Năng lực tư duy

- Năng lực hợp tác

- Năng lực đánh giá

- Năng lực sáng tạo


HOẠT ĐỘNG 5. Tìm tòi, mở rộng
- Thời gian dự kiến: 3 - 5 phút

- Phương pháp: Vấn đáp, giải thích

- Kĩ thuật: Động não, webwest

	HĐ của Thầy
	HĐ của Trò
	Chuẩn kiến thức, kĩ năng cần đạt, 

năng lực cần phát triển

	*GV:

- Đưa vấn đề,

- Hướng dẫn HS sưu tầm, tìm hiểu
	- Sưu tầm, tìm hiểu theo nhóm

- Viết thu hoạch
	Sưu tầm một số bài thơ, đoạn văn có sử dụng các trường từ vựng hoặc một số biện pháp tu từ.
*Năng lực cần đạt

- Năng lực tư duy

- Năng lực hợp tác

- Năng lực giao tiếp

- Năng lực giải quyết vấn đề

- Năng lực sử dụng ngôn ngữ

- Năng lực sử dụng công nghệ thông tin

- Năng lực cảm thụ thẩm mỹ


Bước 4.Giao bài, hướng dẫn học bài, chuẩn bị bàisau
1. Hướng dẫn học bài

- Nắm được nội dung bài học

- Hoàn thành bài tập/Vở luyện tập

2. Chuẩn bị bài sau: Soạn:Luyện tập viết đoạn văn tự sự có sử dụng yếu tố nghị luận



        - Đọc kĩ yêu cầu, trả lời các câu hỏi/sgk

	Ngày soạn: 16/11/2020
	Dạy
	Ngày
	1/12

	
	
	Tiết
	5

	
	
	Lớp 9A2
	


Tiết 62,63,64: 

ôn tập  thơ  hiện đại
I. MỤC TIÊU

1. Kiến thức, kĩ năng

  Sau khi học xong bài này, HS:

  a. Kiến thức

- Những hiểu biết về thơ  hiện đại Việt Nam đã học trong ch​ơng trình Ngữ văn 9: tác giả, tác phẩm tiêu biểu
b. Kĩ năng

- Rèn kĩ năng tổng hợp, khái quát, trình bày, cảm thụ một tác phẩm thơ hiện đại.

2. Định hướng phát triển phẩm chất và năng lực học sinh

a. Các phẩm chất: trung thực, thật thà.

b. Các năng lực chung: năng lực tự học, năng lực giao tếp, năng lực tư duy, 

c. Các năng lực chuyên biệt: năng lực giải quyết vấn đề, sáng tạo, năng lực cảm thụ. 

ii. Chuẩn bị

1.Thầy: Bài soạn, máy chiếu

2. Trò: ôn lại các tác phẩm thơ truyện hiện đại đã học từ đầu năm đến nay.

III. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC 
Bước 1: Ổn định lớp
Bước 2: Kiểm tra bài cũ: Kiểm tra trong quá trình ôn
Bước 3: Tổ chức dạy và học bài mới

HOẠT ĐỘNG 1: Khởi động

- Thêi gian : 1 phót.
- Ph​ương pháp : Thuyết trình

- Kĩ thuật: Động não
	HĐ của Thầy
	HĐ của Trò
	Chuẩn kiến thức, kĩ năng cần đạt, năng lực cần phát triển

	GV giới thiệu bài
	- Chú ý, lắng nghe

- Ghi bài
	*Năng lực cần đạt

- Năng lực tư duy




Hoạt động 2:  Ôn tập kiến thức
- Thời gian: 45 – 60’

- Phương pháp: Thuyết trình, giải quyết vấn đề
- Kĩ thuật: Động não, cặp đôi, thảo luận nhóm

	HĐ của Thầy
	HĐ của Trò
	Chuẩn kiến thức, kĩ năng cần đạt, 

năng lực cần phát triển


	HĐ của Thầy
	HĐ của Trò
	Chuẩn kiến thức, kĩ năng cần đạt, 

năng lực cần phát triển

	I. HD HS hệ thống kiến thức

* GV sử dụng phương pháp thuyết trình, vấn đáp, nêu và giải quyết vấn đề; kĩ thuật động não, cặp đôi: Hướng dẫn HS hệ thống kiến thức
*Yêu cầu HS lập bảng thống kê 

*Chia nhóm thảo luận

- Nhóm 1: Văn bản Đồng chí
- Nhóm 2: Văn bản Bài thơ về tiểu đội xe không kính
- Nhóm 3: Văn bản  Đoàn thuyền đánh cá
- Nhóm 3: Văn bản  Bếp lửa
	I. Hệ thống kiến thức

- Trao đổi bàn, đại diện trình bày.

- HS khác nhận xét, bổ sung
	I. Hệ thống kiến thức

1. Lập bảng thống kê

a. Tên tác phẩm (đoạn trích)

b. Tác giả

c. Xuất xứ, hoàn cảnh ra đời

d. Thể thơ, PTBĐ

đ. Nghệ thuật

e. Nội dung
*Năng lực cần đạt:

- Năng lực tư duy

- Năng lực hợp tác

- Năng lực giao tiếp

- Năng lực giải quyết vấn đề

- Năng lực sử dụng ngôn ngữ

- Năng lực thẩm mỹ


I. Hệ thống hóa kiến thức
	Tác phầm
	Tác giả
	Xuất xứ, hoàn cảnh ra đời
	Thể thơ, PTBĐ
	Nghệ thuật
	Nội dung

	 Đồng chí 
	Chính Hữu

( 1926-2007)

- Tên khai sinh là Trần Đình Đắc

- Quê: Can Lộc-Hà Tĩnh.

- Năm 1946 ông gia nhập trung đoàn thủ đô và hoạt động trong quân đội suốt hai cuộc kháng chiến chống P và chống M.

- Năm 2000, ông được Nhà nư​ớc trao tặng giả th​ường HCM về văn học nghệ thuật
	Bài thơ đ​ợc viết vào đầu năm 1948,khi tác giả cùng đồng đội tham gia chiến dịch Việt Bắc thu đông năm 1947, dánh tan cuộc tiến công với qui mô lớn của thực dân P lên chiến khu Việt Bắc, in trong tập “Đầu súng trăng treo”(1966)
	Tự do

BC+ TS+ MT
	- Câu thơ dài ngắn đan xen

- Đối t​ương hỗ, liệt kê, hoán dụ, nhân hóa

- Chi tiết, hình ảnh, ngôn ngữ cô đọng, giàu sức biểu cảm

- Hiện thực và lãng mạn đan xen

- Bút pháp hiện thực
	Tình đồng chí của những ng​ười lính dựa trên cơ sở cùng chung cảnh ngộ và lí t​ưởng chiến đấu,  thể hiện rất tự nhiên, bình dị mà sâu sắc trong mọi hoàn cảnh, góp phần quan trọng tạo nên sức mạnh và vẻ đẹp tinh thần của ng​ười chiến sĩ cách mạng.

	Bài thơ về tiểu đội xe không kính
	Phạm Tiến Duật

(1941-2007)

- Quê Thanh Ba- Phú Thọ

- Sau khi tốt nghiệp ĐHSP HN, năm 1964 ông gia nhập quân đội, hoạt động trên tuyến đường TS và trở thành mọt trong những gương mặt tiêu biểu cho các nhà thơ trẻ tr​ởng thành trong kháng chiến chống M cứu nư​ớc. Thơ ông chủ yếu tập trung thể hiện hình ảnh thế hệ trẻ trên tuyến đ​ờng TS qua hình ảnh ng​ười lính lái xe và cô TNXP với giọng thơ trẻ trung, sôi nái, hồn nhiên, tinh nghịch mà sâu sắc.
	Bài thơ đ​ợc sáng tác năm 1969, thời kì cuộc k/c chống M diễn ra ác liệt. Bài thơ nằm trong chùm thơ được tặng giải nhất cuộc thi thơ do báo văn nghệ tổ chức năm 1969 và đ​ược đ​a vào tập “Vầng trăng quầng lửa”
	- Tự do

- BC, MT, TS
	- Giàu chất hiện thức sinh động qua c/s chiến trường.

- Ngôn ngữ, giọng thơ giàu tính khẩu ngữ,  mang nét riêng, tự nhiên, ngang tàng, khỏe khoắn.
	Bài thơ khắc họa hình tượng thơ độc đáo: Những chiếc xe không kính. Nổi bật hình ảnh những ng​êi lính lái xe với t​ư thế hiên ngang, dòng cảm, bất chấp khó khăn, tâm hồn trẻ trung, sôi nổi, ý chí giải phóng MN

	Đoàn thuyền đánh cá
	Huy Cận

( 1919-2005)

- Tên thật: Cù Huy Cận

- Quê: Ân Phú, Phú Quang- Hà Tĩnh.

- Nổi tiếng trong phong trào thơ mới với tập Thơ “ Lửa thiêng”- 1940.


	1958, trong một chuyến công tác dài ngày ở vùng mỏ Quảng Ninh. 

Bài thơ đ​ược viết trong thời gian ấy và in trong tập “Trời mỗi ngày lại sáng”
	Bảy chữ

BC, MT, TS
	- Sáng tạo hình tưîng thơ bằng liên t​­ëng, t​­ëng t​­îng phong phó, độc đáo

- Giọng thơ khỏe khoắn, hào hùng, lạc quan
	Bài thơ vẽ lên bức tranh tráng lệ, hài hòa giữa thiên nhiên và con ng​­êi lao động, bộc lộ niềm vui, niềm tự hào của nhà thơ tr​­íc đất nước và cuộc sống.

	Bếp lửa
	Bằng Việt ( 1941)

- Tên khai sinh là Nguyễn Việt Bằng

- Sinh ở Huế, quê ở Thạch Thất- Hà Tây.

- Thơ ông trầm tĩnh, sâu lắng, giàu triết luận, th​êng khai thác kỉ niệm và ​ưíc mơ tuổi thơ.
	- Bài thơ ®ưîc sáng tác năm 1963 khi tác giả đang là sinh viên học ngành pháp ló tại trường Đại học tổng hợp Ki-Ðp. 
	Tự do

- BC, MT, TS, BL
	- Kết hợp nhuần nhuyễn BC, MT, TS, BL

- Hình ảnh thơ sáng tạo, giàu ý nghĩa biểu t​ượng, bếp lửa gắn liền với bà, 
	Qua hồi tưởng của cháu và suy ngÉn của ng​­êi cháu đã tr​­ëng thành, bài thơ đã gợi lại ®­​îc những kỉ niệm đầy xúc động về bà và tình bà cháu, đồng thời thể hiện lòng kính trọng, biết ơn của ngư​êi cháu ®ối với gia đình, ..

	Ánh trăng 
	- Nguyễn Duy
	- Được viết năm 1978, 3 năm sau ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước. In trong tập thơ cùng tên của tác giả.


	Thể thơ 5 chữ- Biểu cảm, tự sự.
	- Có sự kết hợp hài hoà giữa tự sự và trữ tình.

- Giọng điệu tâm tình, tự nhiên, hài hoà, sâu lắng.

- Nhịp thơ trôi chảy, nhẹ nhàng, thiết tha cảm xúc khi trầm lắng suy tư.
	-Như một lời nhắc nhở của tác giả về những năm tháng gian lao của cuộc đời người lính gắn bó với thiên nhiên đất nước. Qua đó, gợi nhắc con người có thái độ ân nghĩa thuỷ chung với thiên nhiên với quá khứ.




HOẠT ĐỘNG 3: Luyện tập

- Thời gian dự kiến: 5 – 7’

- Ph​​ương pháp: Đọc diễn cảm, thuyết trình
- Kĩ thuật: 321, đéng n·o
	HĐ của Thầy
	HĐ của Trò
	Chuẩn kiến thức, kĩ năng cần đạt,
 năng lực cần phát triển

	II. Hướng dẫn HS luyện tập
* GV sử dụng phương pháp đọc diễn cảm; kĩ thuật 321

- GV Hướng dẫn HS làm bài tập

- Theo dõi, định hướng, chữa
- GV Hướng dẫn HS làm bài tập

- Theo dõi, định hướng, chữa
	II. Luyện tập

- Cá nhân làm bài
- HS khác nhận xét bằng kĩ thuật 321, bổ sung
- Cá nhân làm bài, trình bày

- HS khác nhận xét, bổ sung
	II. Luyện tập

BT1. Cảm nhận về hình ảnh người lính trong hai bài thơ “Đồng chí” (Chính Hữu), “ Bài thơ về tiểu đội xe không kính” (Phạm Tiến Duật )

Gợi ý:

Hình ảnh người lính trong hai bài thơ “Đồng chí” (Chính Hữu), “ Bài thơ về tiểu đội xe không kính” (Phạm Tiến Duật ):

- Yêu nước, dũng cảm, sống có lí tưởng

- Lạc quan, vượt qua mọi gian khổ, hiểm nguy

- Tình đồng chí đồng đội keo sơn gắn bó…

BT2. Đọc đoạn thơ sau và trả lời câu hỏi:

      Lận đận đời bà biết mấy nắng mưa

     Mấy chục năm rồi, đến tận bây giờ

     Bà vẫn giữ thói quen dậy sớm

     Nhóm bếp lửa ấp iu nồng đượm

    Nhóm niềm yêu thương, khoai sắn ngọt bùi

Nhóm nồi xôi gạo mới sẻ chung vui

Nhóm dậy cả tâm tình tuổi nhỏ

Ôi kì lạ và thiêng liêng - bếp lửa.
          (Ngữ văn 9 tập 1 trang 144)                                                                         
Câu 1. Giới thiệu ngắn gọn vài nét về tác giả Huy Cận.

Câu 2. Đoạn  thơ trên được viết theo thể thơ nào?

Câu 3. Đoạn thơ trên được kết hợp những phương thức biểu đạt nào?

Câu 4. Từ  “ngọt bùi”  là từ láy hay từ ghép?

Câu 5. Nêu nội dung của đoạn thơ trên.

Câu 6. Biện pháp nghệ thuật nổi bật trong đoạn thơ trên là gì? Nêu ngắn gọn tác dụng của biện pháp tu từ đó.

Câu 7. Từ đoạn thơ trên, hãy trình bày một vài suy nghĩ của em về vai trò của người bà trong cuộc sống mỗi con người.

*Năng lực cần đạt
- Năng lực giao tiếp

- Năng lực sáng tạo

- Năng lực sử dụng ngôn ngữ


HOẠT ĐỘNG 4: Vận dụng    

- Thời gian dự kiến: 5’

- Ph​​ương pháp: nêu và giải quyết vấn đề

- Kĩ thuật: động não

	HĐ của Thầy
	HĐ của Trò
	Chuẩn kiến thức, kĩ năng cần đạt, năng lực cần phát triển

	*GV hướng dẫn HS trả lời, nhận xét

	- Trình bày

- HS khác nhận xét, bổ sung
	? Hình ảnh người phụ nữ trong hai bài thơ “Bếp lửa” của Bằng Việt và “Khúc hát ru những em bé lớn trên lưng mẹ” của NKĐ có điểm gì giống nhau?

* Năng lực cần đạt

- Năng lực tư duy

- Năng lực hợp tác

- Năng lực giao tiếp

- Năng lực giải quyết vấn đề

- Năng lực sử dụng ngôn ngữ


HOẠT ĐỘNG 5. Tìm tòi, mở rộng
- Thời gian dự kiến: 3 - 5 phút

- Phương pháp: Vấn đáp, giải thích

- Kĩ thuật: Động não, webwest

	HĐ của Thầy
	HĐ của Trò
	Chuẩn kiến thức, kĩ năng cần đạt, 

năng lực cần phát triển

	*GV:

- Đưa vấn đề,

- Hướng dẫn HS sưu tầm, tìm hiểu
	- Sưu tầm, tìm hiểu theo nhóm

- Viết thu hoạch
	*Sưu tầm những bài thơ của các tác giả khác cùng chủ đề, cùng giai đoạn sáng tác với bài thơ Đồng chí
*Năng lực cần đạt

- Năng lực tư duy

- Năng lực hợp tác

- Năng lực giao tiếp

- Năng lực giải quyết vấn đề

- Năng lực sử dụng ngôn ngữ

- Năng lực sử dụng công nghệ thông tin

- Năng lực cảm thụ thẩm mỹ


Bước 4. Giao bài và hướng dẫn học bài, chuẩn bị bài ở nhà

1. Giao bài và hướng dẫn học bài

- Nắm chắc nội dung đã ôn,
2. Chuẩn bị bài sau: - Soạn: Làng
  - Đọc, trả lời câu hỏi/sgk 

	Ngày soạn: 28/11/20189
	Dạy
	Ngày
	         /12/2019

	
	
	Tiết
	

	
	
	Lớp
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Tuần 16 - Tiết 76, 77:   ôn tập  thơ và truyện hiện đại
I.  MỤC TIÊU
1. Kiến thức, kĩ năng
a. Kiến thức

- Những hiểu biết về thơ truyện hiện đại Việt Nam đã học trong ch​ơng trình Ngữ văn 9: tác giả, tác phẩm tiêu biểu (thể loại, cốt truyện, tình huống truyện, nhân vật, hình ảnh, ngôi kể, bố cục, nội dung…)

b. Kĩ năng

- Rèn kĩ năng tổng hợp, khái quát, trình bày, cảm thụ một tác phẩm văn thơ hiện đại.

2. Định hướng phát triển phẩm chất và năng lực học sinh

a. Các phẩm chất: trung thực, thật thà.

b. Các năng lực chung: năng lực tự học, năng lực giao tếp, năng lực tư duy, 

c. Các năng lực chuyên biệt: năng lực giải quyết vấn đề, sáng tạo, năng lực cảm thụ. 

ii. Chuẩn bị

1.Thầy: Bài soạn, máy chiếu

2. Trò: ôn lại các tác phẩm thơ truyện hiện đại đã học từ đầu năm đến nay.

IV. Các hoạt động dạy và học

Bư​ớc 1: ổn định tổ chức

B​ước 2:  Kiểm tra bài cũ

(Không kiểm tra đầu giờ mà kiểm tra trong quá trình ôn)

B​ước 3: Bài mới (43 phút)

Hoạt động 1: Khởi động
- Ph​ương pháp : Thuyết trình

- Kĩ thuật: Động não

- Thời gian : 1 phút.

	HĐ của Thầy
	HĐ của Trò
	Chuẩn kĩ năng cần đạt, 

năng lực cần phát triển

	  ở các tiết trư​ớc chúng ta đã đ​ược tìm hiểu về một số tác phẩm thơ và truyện hiện đại Việt Nam. Hôm nay chúng ta cùng ôn lại các tác phẩm đó.
	
	


Hoạt động 2: Ôn lại kiến thức cơ bản
- Ph​ương pháp: Thảo luận nhóm

- Kĩ thuật: Động não, thuyết trình, XYZ

- Thời gian: 20 phút

+ Giao cho các nhóm chuẩn bị ở nhà (nhóm 1-2 : thơ ; nhóm 3-4 : truyện)

+ Gọi các nhóm trình bày, các nhóm khác nhận xét, bổ sung

+ GV nhận xét, chốt

I. Hệ thống hóa kiến thức

1. Thơ
	Tác phầm
	Tác giả
	Xuất xứ, hoàn cảnh ra đời
	Thể thơ, PTBĐ
	Nghệ thuật
	Nội dung

	 Đồng chí 
	Chính Hữu

( 1926-2007)

- Tên khai sinh là Trần Đình Đắc

- Quê: Can Lộc-Hà Tĩnh.

- Năm 1946 ông gia nhập trung đoàn thủ đô và hoạt động trong quân đội suốt hai cuộc kháng chiến chống P và chống M.

- Năm 2000, ông được Nhà nư​ớc trao tặng giả th​ường HCM về văn học nghệ thuật
	Bài thơ đ​ợc viết vào đầu năm 1948,khi tác giả cùng đồng đội tham gia chiến dịch Việt Bắc thu đông năm 1947, dánh tan cuộc tiến công với qui mô lớn của thực dân P lên chiến khu Việt Bắc, in trong tập “Đầu súng trăng treo”(1966)
	Tự do

BC+ TS+ MT
	- Câu thơ dài ngắn đan xen

- Đối t​ương hỗ, liệt kê, hoán dụ, nhân hóa

- Chi tiết, hình ảnh, ngôn ngữ cô đọng, giàu sức biểu cảm

- Hiện thực và lãng mạn đan xen

- Bút pháp hiện thực
	Tình đồng chí của những ng​ười lính dựa trên cơ sở cùng chung cảnh ngộ và lí t​ưởng chiến đấu,  thể hiện rất tự nhiên, bình dị mà sâu sắc trong mọi hoàn cảnh, góp phần quan trọng tạo nên sức mạnh và vẻ đẹp tinh thần của ng​ười chiến sĩ cách mạng.

	Bài thơ về tiểu đội xe không kính
	Phạm Tiến Duật

(1941-2007)

- Quê Thanh Ba- Phú Thọ

- Sau khi tốt nghiệp ĐHSP HN, năm 1964 ông gia nhập quân đội, hoạt động trên tuyến đường TS và trở thành mọt trong những gương mặt tiêu biểu cho các nhà thơ trẻ tr​ởng thành trong kháng chiến chống M cứu nư​ớc. Thơ ông chủ yếu tập trung thể hiện hình ảnh thế hệ trẻ trên tuyến đ​ờng TS qua hình ảnh ng​ười lính lái xe và cô TNXP với giọng thơ trẻ trung, sôi nái, hồn nhiên, tinh nghịch mà sâu sắc.
	Bài thơ đ​ợc sáng tác năm 1969, thời kì cuộc k/c chống M diễn ra ác liệt. Bài thơ nằm trong chùm thơ được tặng giải nhất cuộc thi thơ do báo văn nghệ tổ chức năm 1969 và đ​ược đ​a vào tập “Vầng trăng quầng lửa”
	- Tự do

- BC, MT, TS
	- Giàu chất hiện thức sinh động qua c/s chiến trường.

- Ngôn ngữ, giọng thơ giàu tính khẩu ngữ,  mang nét riêng, tự nhiên, ngang tàng, khỏe khoắn.
	Bài thơ khắc họa hình tượng thơ độc đáo: Những chiếc xe không kính. Nổi bật hình ảnh những ng​êi lính lái xe với t​ư thế hiên ngang, dòng cảm, bất chấp khó khăn, tâm hồn trẻ trung, sôi nổi, ý chí giải phóng MN

	Đoàn thuyền đánh cá
	Huy Cận

( 1919-2005)

- Tên thật: Cù Huy Cận

- Quê: Ân Phú, Phú Quang- Hà Tĩnh.

- Nổi tiếng trong phong trào thơ mới với tập Thơ “ Lửa thiêng”- 1940.


	1958, trong một chuyến công tác dài ngày ở vùng mỏ Quảng Ninh. 

Bài thơ đ​ược viết trong thời gian ấy và in trong tập “Trời mỗi ngày lại sáng”
	Bảy chữ

BC, MT, TS
	- Sáng tạo hình tưîng thơ bằng liên t​­ëng, t​­ëng t​­îng phong phó, độc đáo

- Giọng thơ khỏe khoắn, hào hùng, lạc quan
	Bài thơ vẽ lên bức tranh tráng lệ, hài hòa giữa thiên nhiên và con ng​­êi lao động, bộc lộ niềm vui, niềm tự hào của nhà thơ tr​­íc đất nước và cuộc sống.

	Bếp lửa
	Bằng Việt ( 1941)

- Tên khai sinh là Nguyễn Việt Bằng

- Sinh ở Huế, quê ở Thạch Thất- Hà Tây.

- Thơ ông trầm tĩnh, sâu lắng, giàu triết luận, th​êng khai thác kỉ niệm và ​ưíc mơ tuổi thơ.
	- Bài thơ ®ưîc sáng tác năm 1963 khi tác giả đang là sinh viên học ngành pháp ló tại trường Đại học tổng hợp Ki-Ðp. 
	Tự do

- BC, MT, TS, BL
	- Kết hợp nhuần nhuyễn BC, MT, TS, BL

- Hình ảnh thơ sáng tạo, giàu ý nghĩa biểu t​ượng, bếp lửa gắn liền với bà, 
	Qua hồi tưởng của cháu và suy ngÉn của ng​­êi cháu đã tr​­ëng thành, bài thơ đã gợi lại ®­​îc những kỉ niệm đầy xúc động về bà và tình bà cháu, đồng thời thể hiện lòng kính trọng, biết ơn của ngư​êi cháu ®ối với gia đình, ..


2. Truyện 

	Tác phẩm
	Tác giả


	Xuất xứ, hoàn cảnh ra đời
	Nghệ thuật
	Nội dung

	Làng 
	Kim Lân

(1920-2007)

- Tên thật là Nguyễn Văn tài

- Quê ở huyện Từ Sơn, Bắc Ninh

- Nhà văn chuyên viết về cuộc sống và sinh hoạt nơi nông thôn
	Sáng tác năm 1948, thời kì đầu của cuộc k/c chống Pháp

Đăng trên tập chí Văn nghệ 
	- Nghệ thuật xây dựng tình huống.

- Nghệ thuật miêu tả tâm lí và ngôn ngữ nhân vật.

- Đối thoại, độc thoại, độc thoại nội tâm
	Sự tr​­ëng thành trong nhận thức ngư​êi nông dân sau CMT8, tình yêu làng của họ giờ đây đã thống nhất với tình yêu n​­íc, yêu kháng chiến.

	Lặng lẽ Sa Pa
	Nguyễn Thành Long

(1925- 1991)

- Quê : Duy Xuyên- Quảng Nam

- Viết văn từ thời k/c chống Pháp. Ông là bút chuyên về viết truyện ngắn và kí  với lối viết hẹ nhàng trong sáng và đầy chất thơ.
	Truyện là kết quả của chuyến đi lên Lào Cai trong mùa hè năm 1970 của  tác giả. Truyện rút trong tập Giữa trong xanh 1972
	Xây dựng tình huống hợp lí

- Cách kể tự nhiên

- Két hợp TS, Trữ tình, bình luận
	Vẻ đẹp và ý nghĩa của những con ng​êi lao động bình thư​êng đang thầm lặng cống hiến cho Tổ quốc nơi Sa Pa lặng lẽ mà điển hình là nah thanh niên làm công tác khí t​­îng trên đỉnh Yên Sơn

	Chiếc l​ược ngà
	Nguyễn Quang Sáng (1932)

- Quê ở huyện Chợ Mới, An Giang


	Đ​ược sáng tác năm 1966, đ​a vào tập truyện ngắn cùng tên
	- Thành công trong việc miêu tả và tâm lí và xây dựng tính cách nhân vật, đặc biêtl là nhân vật bé Thu
	Tình cha con thiêng liêng sâu năng trong hoàn cảnh éo le nghiệt ngã của chiến tranh


Hoạt động 3: Luyện tập, vận dụng

- Phư​¬ng pháp : Đọc diễn cảm, thảo luận nhóm

- Kĩ thuật: Động não, thuyết trình, XYZ

- Thời gian : 23 phút.

	HĐ của Thầy
	HĐ của Trò
	Chuẩn kiến thức, kĩ năng cần đạt, 

năng lực cần phát triển

	II. Luyện tập

Bài tập 1

- Tổ chức cho hs đọc phân vai

- Nhận xét

Bài tập 2

- Nêu yêu cầu BT2

- Cho hs trình bày cảm nhận

Bài tập 3

- Nêu yêu cầu BT3

- Gọi hs trình bày cảm nhận

- Nhận xét
	II. Luyện tập

Bài tập 1

- Đọc phân vai

- Nhận xét

Bài tập 2

- Xác định yêu cầu BT2

- Trình bày cảm nhận

- Nhận xét phần trình bày của bạn

Bài tập 3

- Xác định yêu cầu BT3

- Trình bày cảm nhận

- Nhận xét
	II. Luyện tập

Bài tập 1

     Đọc phân vai truyện “ Chiêc l​ược ngà”

Bài tập 2

      Cảm nhận về một đoạn thơ mà em yêu thích

Bài tập 3

 Nêu cảm nhận về một nhân vật truyện mà em yêu thích

- Giới thiệu chung vê nhân vật

- Cảm nhận về nhân vật

+ Hoàn cảnh sống

+ Vẻ đẹp của nhân vật

- Cảm nghĩ về nhân vật

*Năng lực cần đạt

- Năng lực tư duy

- Năng lực hợp tác

- Năng lực giao tiếp


HOẠT ĐỘNG 5. Tìm tòi, mở rộng
- Thời gian dự kiến: 2 - 3 phút

- Phương pháp: Vấn đáp, giải thích

- Kĩ thuật: Động não

	HĐ của Thầy
	HĐ của Trò
	Chuẩn kiến thức, kĩ năng cần đạt, 

năng lực cần phát triển

	*GV:

- Đưa vấn đề,

- Hướng dẫn HS sưu tầm, tìm hiểu …
	- Sưu tầm, tìm hiểu theo nhóm

- Viết thu hoạch
	* Sưu tầm những truyện ngắn của các tác giả khác cùng chủ đề, cùng giai đoạn sáng tác với truyện ngắn “Chiếc lược ngà”.
* Năng lực cần đạt

- Năng lực tư duy

- Năng lực hợp tác

- Năng lực giao tiếp

- Năng lực giải quyết vấn đề

- Năng lực sử dụng ngôn ngữ

- Năng lực sử dụng công nghệ thông tin

- Năng lực cảm thụ thẩm mỹ


B​ưíc 4: Giao bài, h​ưíng dẫn học bài ở nhà và chuẩn bị bài sau( 1 phút)

- Nắm chắc nội dung đã ôn, chuẩn bị kiểm tra 45 phút

- Bài tập: Đọc đoạn thơ sau và trả lời câu hỏi:

        Lận đận đời bà biết mấy nắng mưa

                                          Mấy chục năm rồi, đến tận bây giờ

Bà vẫn giữ thói quen dậy sớm

Nhóm bếp lửa ấp iu nồng đượm

Nhóm niềm yêu thương, khoai sắn ngọt bùi

Nhóm nồi xôi gạo mới sẻ chung vui

Nhóm dậy cả tâm tình tuổi nhỏ

Ôi kì lạ và thiêng liêng - bếp lửa.  

                                                                          (Ngữ văn 9 tập 1 trang 144)
Câu 1. Giới thiệu ngắn gọn vài nét về tác giả Huy Cận.

Câu 2. Đoạn  thơ trên được viết theo thể thơ nào?

Câu 3. Đoạn thơ trên được kết hợp những phương thức biểu đạt nào?

Câu 4. Từ  “ngọt bùi”  là từ láy hay từ ghép?

Câu 5. Nêu nội dung của đoạn thơ trên.

Câu 6. Biện pháp nghệ thuật nổi bật trong đoạn thơ trên là gì? Nêu ngắn gọn tác dụng của biện pháp tu từ đó.

Câu 7. Từ đoạn thơ trên, hãy trình bày một vài suy nghĩ của em về vai trò của người bà trong cuộc sống mỗi con người.

**********************************************
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                   Văn bản
Chiếc lược ngà
(Nguyễn Quang Sáng)
I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức, kĩ năng
a. Kiến thức

- Nhân vật sự việc, cốt truyện trong một đoạn truyện Chiếc lược ngà.

- Cảm nhận được giá trị nội dung và nghệ thuật cuả truyện Chiếc lược ngà
- Nắm được nghệ thuật miêu tả tâm lí nhân vật, đặc biệt là nhân vật bé Thu, nghệ thuật xây dựng tình huống truyện bất ngờ mà tự nhiên của tác giả.

b. Kĩ năng

- Rèn kĩ năng đọc diễn cảm, biết phát hiện những chi tiết nghệ thuật đáng chú ý trong một truyện ngắn.

- Đọc hiểu văn bản truyện hiện đại sáng tác trong thời kì kháng chiến chống Mĩ cứu nước

- Vận dụng kiến thức về thể loại và sự kết hợp các phương thức biểu đạt trong tác phẩm tự sự để cảm nhận một văn bản truyên hiện đại.

2. Định hướng phát triển phẩm chất và năng lực học sinh

a. Các phẩm chất: tình yêu thương, thật thà. tình yêu đất nước.
b. Các năng lực chung: năng lực tự học, năng lực giao tiếp, năng lực tư duy, 

c. Các năng lực chuyên biệt: năng lực giải quyết vấn đề, sáng tạo, năng lực cảm thụ. 

ii. Chuẩn bị

- Thầy: Bảng phụ, giáo án, tranh minh hoạ
- Trò: Chuẩn bị sách vở và soạn bài mới trước khi đến lớp
III. Tổ chức dạy và học
Bước 1: ổn định tổ chức

- Kiểm tra sĩ số và nền nếp của học sinh

Bước 2: Kiểm tra bài cũ 5’
H: Phân tích nhân vật anh thanh niên trong truyện ngắn ''Lặng lẽ Sa Pa'' của Nguyễn Thành Long.

Bước 3. Tổ chức dạy học bài mới
HOẠT ĐỘNG 1:Khởi động
- Thời gian dự kiến: 2’

- Phương pháp: Thuyết trình

- Kĩ thuật: Động não
	HĐ của Thầy
	HĐ của Trò
	Chuẩn kĩ năng cần đạt, 

năng lực cần phát triển

	GV dẫn: - Nguyễn Quang Sáng là một tác giả rất thành công khi đi vào khai thác đề tài người lính và chiến tranh. Tác phẩm Chiếc lược ngà là một tác phẩm thành công nhất của ông.
	- HS nghe

- Ghi tên bài
	- Kĩ năng chú ý, phát hiện và giải quyết vấn đề

*Năng lực cần đạt

- Năng lực tư duy


HOẠT ĐỘNG 2: Hình thành kiến thức
- Thời gian dự kiến: 85 – 90’

- Phương pháp: Đọc diễn cảm, vấn đáp, giải quyết vấn đề, thuyết trình, giảng bình, thảo luận nhóm

- Kĩ thuật: Động não, thảo luận nhóm, sơ đồ tư duy
	HĐ của Thầy
	HĐ của Trò
	Chuẩn kiến thức, kĩ năng cần đạt, 

năng lực cần phát triển

	I. Tìm hiểu chung

*GV sử dụng phương pháp vấn đáp, đọc diễn cảm; kĩ thuật…    hướng dẫn HS thực hiện các yêu cầu sau:

GV yêu cầu HS đọc thầm bằng mắt phần chú thích sao trong SGK

H: Giới thiệu những điều cần ghi nhớ nhất về nhà văn Nguyễn Quang Sáng?

GV bổ sung: Ông không chỉ thành công trong thể loại truyện ngắn mà còn là nhà đạo diễn điện ảnh khá xuất sắc.

H: Em hiểu gì về truyện ngắn Chiếc lược ngà ?

GV cho HS giải thích một số từ khó

H: Nhận xét cách đọc văn bản?

GV đọc mẫu một đoạn sau đó yêu cầu 2 đến 3 HS đọc tiếp sức

H: Nhận xét cách đọc của bạn?

H: Tìm sự việc

H: Em hãy tóm tắt một cách ngắn gọn văn bản theo các sự việc chính?

H: Hãy kể tên các nhân vật trong truyện, theo em nhân vật nào là nhân vật chính? Vì sao?

- Đinh hướng:  Vì câu chuyện về tình cha con xoay quanh hai nhân vật này từ đầu đến cuối truyện).

H: Truyện được kể theo ngôi thứ mấy? Theo lời của ai?

H: Văn bản được trình bày theo phương thức biểu đạt nào? Theo em phương thức nào là phương thức chính?

H: ở văn bản này, câu chuyện về tình cha con được kể theo trình tự thời gian nào? Mỗi nhân vật chính được miêu tả trong khoảng thời gian nào?

- Nhân vật ông Sáu được kể trong cả hai thời gan đầu và khoảng thời gian thứ 3: Những ngày ông Sáu ở chiến khu và trước lúc hi sinh.
	I. Tìm hiểu chung

- HS đọc thầm

- HS dựa vào chú thích sao để trả lời

- HS nêu

- HS giải thích

- HS nêu cách đọc

- HS đọc văn bản

- Tìm sự việc

- HS tóm tắt

-Kể tên nhân vật

(Nhân vật chính: Ông Sáu và bé Thu.

-Trả lời

- HS trả lời

- HS trả lời độc lập

(Nhân vật bé Thu được miêu tả trong  hai khoảng thời gian đầu:

+ Những ngày ông Sáu về thăm nhà.

+ Ngày ông Sáu ra đi.)
	I. Tìm hiểu chung

1. Chú thích

a. Tác giả

- Từ năm 1954, ông bắt đầu viết văn

- Ông thành công trong thể loại truyện ngắn, nhà đạo diễn điện ảnh khá xuất sắc

b. Tác phẩm: viết năm 1966

c. Từ khó

2. Đọc

3. PTBĐ: Tự sự kết hợp với miêu tả, lập luận

* Phát triển năng lực

- Năng lực tư duy

- Năng lực hợp tác

- Năng lực giao tiếp

- Năng lực giải quyết vấn đề

- Năng lực sử dụng ngôn ngữ



	II. Tìm hiểu chi tiết

*GV sử dụng phương pháp vấn đáp, đọc diễn cảm, giải quyết vấn đề, giảng bình; kĩ thuật thảo luận nhóm, cặp đôi…    hướng dẫn HS HS phân tích văn bản:

Gv yêu cầu HS chú ý vào đoạn truyện kể về nhân vật bé Thu trong những ngày ông Sáu về thăm nhà.

H. Tìm chi tiết miêu tả tâm trạng của bé Thu khi anh Sáu về thăm nhà?

H. Bé Thu đã có những phản ứng nào khi nghe ông Sáu gọi mình là con và xưng ba?

H: Bé Thu đã tròn mắt nhìn, đó là một đôi mắt nhìn như thế nào?

H: Bé Thu đã vụt chạy và kêu thét lên: ''Má! Má!''.Đó là những cử chỉ như thế nào?

H: Những cử chỉ và tiếng kêu ấy biểu lộ cảm xúc gì của bé Thu trong lúc này?

H: Phản ứng của bé Thu khi phải mời ông Sáu vào ăn cơm có gì đặc biệt?

- Nói trống không với ông Sáu:

- Vô ăn cơm!

- Cơm chín rồi!

H: Bình thường đó là cách nói được dùng trong quan hệ nào?

H: Bằng cách nói ấy, bé Thu muốn tỏ thái độ như thế nào đối với mọi người?

H: Trong bữa cơm, bé Thu đã có phản ứng gì?

H: Phản ứng ấy cho thấy thái độ của bé Thu đối với ông Sáu như thế nào?

H: Phản ứng cự tuyệt của bé Thu có phải là dấu hiệu của đứa trẻ hư không?Vì sao?

- Không. Vì bé Thu không thể chấp nhận một người khác với cha mình trong tấm ảnh. Nó chưa hiểu nguyên do của vết sẹo dữ dắn trên mặt ông Sáu...

H: Nếu ở trong hoàn cảnh đó, em sẽ xử sự như thế nào?

GV cho HS khái quát lại nội dung của tiết 1 chuyển sang tiết 2

GV yêu cầu HS theo dõi đoạn truyện kể về nhân vật bé Thu trong ngày ông Sáu ra đi.

H: Vẻ mặt của bé Thu được miêu tả như thế nào?

H: Vẻ mặt ấy biểu lộ một nội tâm như thế nào?

H: Bé Thu đã phản ứng như thế nào khi nghe tiếng ông Sáu:'' Thôi! Ba đi nghe con!''?

- Nó hôn ba nó cùng khắp. Nó hơn tóc, hôn cổ, hôn vai và hôn cả vết thẹo dài bên má của ba nó nữa.

- Con bé lại ôm chầm lấy ba nó một lần nữa và mếu máo: ''Ba về! Ba mua cho con một cây lược nghe ba!''.

H: Lần này bé Thu cũng kêu thét lên, nhưng không phải gọi má mà gọi ba. Em cảm nhận như thế nào về tiếng kêu này?
H: Em nghĩ gì về lời bình luận sau đây của người kể chuyện: ''Tiếng kêu của nó như xé, xé sự im lặng và xé cả ruột gan mọi người... Đó là tiếng ba mà nó cố đề nén trong bao nhiêu năm nay, tiếng ''Ba'' như vỡ tung ra từ đáy lòng nó''.

H: Những cử chỉ: Nhanh như một con sóc, nó chạy thót lên và ôm lấy cổ ba nó; nó hôn ba nó cùng khắp; nó hôn tóc, hôn cổ, hôn vai và hôn cả vết thẹo dài bên má của ba nó đẫ diễn tả lòng yêu quý ba như thế nào của bé Thu?

H: Cảm nhận của em về lời nói của bé Thu:

- Không cho ba đi nữa, ba ở nhà với con.

- Ba về! Ba mua cho con một cây lược nghe ba!

H: Nhận xét về nghệ thuật khắc hoạ nhân vật bé Thu trong hai đoạn truyện này?

H: Từ đó một em bé với tính cách như thế nào đã hiện lên trong cảm nhận của em?

H: Bé Thu đã không nhận ba vì vết thẹo trên mặt ông Sáu, nhưng cũng từ vết theo ấy, Thu đã nhận ra người cha yêu quý của mình Theo em có thể hiểu như thế được không? Vì sao?

GV: Nhân vật ông Sáu xuất hiện từ đầu văn bản với tiếng gọi con đến cuối văn bản khi hấp hối, ông gửi lại đồng đội cho con chiếc lược ngà. Theo dõi đoạn truyện kể về những ngày về thăm nhà của ông Sáu và cho biết.

H: Vì sao người thân mà ông Sáu khao khát được gặp nhất chính là đứa con?

H: Tiếng gọi: ''Thu, con'' cùng với điệu bộ vừa bước vừa khom người đưa tay chờ đón con cho thấy tình cảm của ông Sáu lúc này như thế nào?

H: Hình ảnh ông Sáu khi bị con từ chối được miêu tả như thế nào?

H: Chi tiết hai tay buông xuống như bị gãy phản ánh một nội tâm như thế nào?

H: Ông Sáu đã có những biểu hiện gì khi bé Thu phản ứng trước và trong bữa cơm?

- Khi con hất miếng trứng cá làm cơm văng tung toé: Anh vung tay đánh vào mông nó và hét lên: '' Sao mày cứng đầu quá vậy, hả?''.

H: Cử chỉ nhìn con lắc đầu cười của ông Sáu nói gì về tình cảm của người cha?

H: Theo em vì sao ông Sáu đánh con:

- Do người cha nóng giận không kìm chế được

- Đấy là cách dạy trẻ hư

- Do tình thương yêu của người cha dành cho con trở nên bất lực

H: Từ những biểu hiện đó nỗi lòng nào của ông Sáu được bộc lộ?

GV yêu cầu HS chú ý vào đoạn truyện kể về ngày ông Sáu ra đi.

H: Em nghĩ gì về đôi mắt nhìn con của người cha: Nhìn với đôi mắt trìu mến lẫn buồn rầu.

H: Cảm nhận của em về nước mắt của người cha trong cử chỉ:Anh Sáu một tay ôm con, một tay rút khăn lau nước mắt, rồi hôn lên mái tóc con?

H: ánh mắt và nước mắt ấy thuộc về một người cha như thế nào?

* Hết tiết 2 chuyển sang tiết 3

KTBC: Cảm nhận của em về nhân vật bé Thu?

GV khái quát lại nội dung tiết trước dẫn vào tiết tiếp theo.

GV yêu cầu HS theo dõi phần cuối truyện.

H: ở chiến khu, lúc nhớ con, ông Sáu cứ ân hận sao mình lại đánh con. Nỗi khổ tâm đó cứ dày vò anh. Em nghĩ gì về người cha của bé Thu qua chi tiết này?

H: Việc ông sáu tự mài,cưa chiếc răng lược thận trọng, tỉ mỉ và cố công như người thợ bạc rồi gò lưng tẩn mẩn khắc từng nét: ''Yêu nhớ tặng Thu , con của ba'' đã nói điều gì về tình cảm của người cha?

H: Ông Sáu đã tạo cho con chiếc lược từ ngà voi hay còn từ điều gì khác?

H: Hình ảnh cuối cùng của ông Sáu khi bị đạn trúng ngực: Anh đưa tay vào túi móc cây lược, đưa cho tôi và nhìn tôi một hồi lâu. Chi tiết ấy có ý nghĩa gì?

H: Với em ,hành động naò của ông Sáu gợi cảm động nhất? Vì sao?

H: Từ tất cả những biểu hiện của ông Sáu, ta thấy bé Thu đã có một người cha như thế nào?


	II. Tìm hiểu chi tiết

- HS đọc thầm

- HS tìm

- HS trả lời

- HS trả lời

- HS trả lời

- HS trả lời độc lập

- HS phát biểu

- Quan hệ ngang bằng, suồng sã

- HS trả lời

- Tìm chi tiết

- HS trả lời

- HS tự bộc lộ

-Trả lời

- HS theo dõi

- HS tìm

- HS trả lời 

- HS tìm

- Nó bỗng kêu thét lên: ''Ba...a...a...Ba!''. 

- Nhánh như một con sóc, nó chạy thót lên và dang hai tay ôm chặt lấy cổ ba nó; nói trong tiếng khóc: ''Ba! Không cho ba đi nữa! Ba ở nhà với con!''.

- HS trả lời

- Nói đúng tâm trạng của bé Thu.

- Cho thấy sự am hiểu vá đồng cảm sâu sắc của tác giả đối với nhân vật yêu quý của mình.

- Hồn nhiên. nồng thắm.

- HS trả lời

- Miêu tả lời nói, dáng vẻ, cử chỉ để bộc lộ nội tâm, kết hợp bình luận về nhân vật

- Hồn nhiên, chân thật trong tình cảm

- Mãnh liệt trong tình yêu thương

- HS trả lời

(Được. Vì Thu sợ vết thẹo do chưa biết ông Sáu là ba mình. Khi biết ba mình là ông Sáu, Thu đã hôn lên vết thẹo trên má ba nó. Đó là phản ứng của tình cảm ruột thịt.)

- HS thảo luận theo nhóm bàn
- HS phát biểu

- HS trả lời

- HS trả lời

- Khi nghe con nói trống không với mình: Anh quay lại nhìn con vừa khe khẽ lắc đầu vừa cười.

- HS trả lời

- HS trả lời

- HS trả lời

- HS quan sát

- Hs trả lời

- Đôi mắt của người cha giàu tình thương yêu và độ lượng.

- HS phát biểu

- HS tìm

- HS trả lời

Nâng niu và gìn giữ tình phụ tử.

- HS trả lời

(Lúc sắp qua đời người cha nhớ đến mong ước của con.)

- Cái nhìn cuối cùng của ông là điều ông nhắn gửu đồng đội thay mình thực hiện mong ước của con.

- HS tự bộc lộ

Một người cha chịu nhiều thiệt thòi nhưng vô cùng độ lượng và tận tuỵ vì tình êu thương con.

- Một người cha để bé Thu suốt đời yêu quý và tự hào
	II. Phân tích

1. Nhân vật bé Thu

* Ông Sáu mới về

- Nghe gọi, con bé giật mình, tròn mắt nhìn. Nó ngơ ngác, lạ lùng

- Con bé thấy lạ quá; mặt nó bỗng tái đi, rồi vụt chạy và kêu thét lên: Má! Má!.

+ Phản ứng: Mở to, không chớp, biểu lộ sự ngạc nhiên.

-> Nhanh, mạnh, biểu lộ ý định cầu cứu

->Lo lắng và sợ hãi

- Nói trống không với ông Sáu

->Không chấp nhận ông Sáu là ba.

* Trong bữa cơm

- Khi ông Sáu bỏ trứng cá to vàng vào chén nó
- Khi bị ông Sáu đánh: Nó nhảy xuống xuồng; qua nhà ngoại, mét với ngoại và khóc ở bên ấy.

-> Cự tuyệt một cách quyết liệt trước tình cảm của ông Sáu.

* Ngày ông Sáu ra đi

- Với đôi mi dài, cong và như không bao giờ chớp, đôi mắt nó như to hơn, cái nhìn của nó không ngơ ngác, không lạ lùng, nó nhìn với vẻ nghĩ ngợi sâu xa.

-> Trong sáng, thăng bằng, không còn lo lắng, sợ hãi nữa.

-> Không còn là tiếng kêu biểu lộ sự sợ hãi mà là tiếng nói của tình yêu thương ruột thịt.

- Bé Thu muốn được ba chăm sóc và che chở.

- Đó là mong ước chính đáng của đứa con yêu quý cha và tin tưởng tình yêu thương của cha mình.

2. Nhân vật ông Sáu - người cha

* ở nhà

- Từ tám năm nay ông Sáu chưa một lần gặp mặt đứa con gái đầu lòng mà ông vô cùng thương nhớ.

-> Vui và tin đứa con sẽ đến với mình.

- Anh đứng sững lại đó, nhìn theo con, nỗi đau đớn khiến mặt anh sầm lảitông thật đáng thương và hai tay buông xuống như bị gãy.

-> Buồn bã, thất vọng...

- >Buồn nhưng sẵn lòng tha thứ cho con.

-> Do tình yêu thương của người cha dành cho con trở nên bất lực.

- Nỗi buồn thương do tình yêu thương của người cha chưa được con đền đáp.

-> Đó là nước mắt sung sướng, hạnh phúc của người cha cảm nhận được tình ruột thịt từ con mình.

* ở chiến khu

- Từ tình yêu thương và hi vọng dành cho con.

-> Hiền lành, nhân hậu: nâng niu tình cảm cha con

- Chiều con và giữ lời hứa với con.

- Đó là biểu hiện của tình cảm trong sáng và sâu nặng ở người cha.

* Phát triển năng lực

- Năng lực tư duy

- Năng lực hợp tác

- Năng lực giao tiếp

- Năng lực giải quyết vấn đề

- Năng lực sử dụng ngôn ngữ

	III. Đánh giá khái quát

*GV hướng dẫn HS sử dụng sơ đồ tư duy, tổng kết về nghệ thuật, nội dung của văn bản

H. Khái quát những đặc sắc nghệ thuật, nội dung, ý nghĩa của văn bản theo các câu hỏi sau: 

H: Đọc Chiếc lược ngà em cảm nhận được vẻ đẹp nào của tình cha con?

H: Từ đó giá trị tình cảm nào của con người được khẳng định trong chiến tranh?

H: Trong vai nhân vật ''tôi'' nhà văn đã có thái độ như thế nào khi cảm nhận tình cha con của người chiến sĩ cách mạng?

H: Để thể hiện các nhân vật và thái độ của mình, nhà văn đã có cách kể chuyện như thế nào?

H: Theo em nghĩ chiếc lược ngà của cha về sau sẽ được người con đón nhận và giữ gìn như thế nào?

H: Được sống trong hoà bình em mong ước điều gì cho những người cha như ông Sáu và những người con như bé Thu?

GV yêu cầu HS đọc ghi nhớ SGK
	III. Đánh giá khái quát

- Cặp đôi trao đổi, đại diện trình bày trên sơ đồ tư duy

- HS khác nhận xét, bổ sung

- HS đọc ghi nhớ
	III. Tổng kết

1. Nội dung
- Tình cha con sâu nặng, bền chặt dù trong hoàn cảnh éo le.

- Trong chiến tranh, những giá trị tình cảm của con người càng thắm thiết, bền chặt.

2. Nghệ thuật

- Cách kể tự nhiên, giản dị, kết hợp nhiều phương thức biểu đạt

- Nhập vai nhân vật ''tôi'' để kể
* Phát triển năng lực

- Năng lực tư duy

- Năng lực hợp tác

- Năng lực giao tiếp


	HĐ của Thầy
	HĐ của Trò
	Chuẩn kiến thức, kĩ năng cần đạt, 

năng lực cần phát triển

	*GV:

- Đưa vấn đề
- Hướng dẫn HS sưu tầm, tìm hiểu …
	- Sưu tầm, tìm hiểu theo nhóm

- Viết thu hoạch
	*Sưu tầm những truyện ngắn của các tác giả khác cùng chủ đề, cùng giai đoạn sáng tác với truyện ngắn “Chiếc lược ngà”.
*Năng lực cần đạt

- Năng lực tư duy, hợp tác, giao tiếp, giải quyết vấn đề, ngôn ngữ.


Bước 4. Giao bài, hướng dẫn học bài và chuẩn bị về nhà 3 phút
1. Bài tập

- Học thuộc bài
- Hoàn thành bài tập trong vở bài tập

2. Chuẩn bị bài : 
****************************************
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Tiết 
ôn tập tiếng Việt
I.  MỤC TIÊU
1. Kiến thức, kĩ năng
a. Kiến thức

-  Củng cố một số nội dung của phần Tiếng Việt đã học ở học kì I

- Các phương châm hội thoại

 - Xưng hô trong hội thoại

 - Lời dẫn trực tiếp, lời dẫn gián tiếp

b. Kĩ năng

- Khái quát một số kiến thức  Tiếng Việt đã học về phương châm hội thoại, xưng hô trong hội thoại, lời dẫn trực tiếp và lời dẫn gián tiếp.

- Rèn kĩ năng làm một số bài tập

2. Định hướng phát triển phẩm chất và năng lực học sinh

a. Các phẩm chất: trung thực, thật thà.

b. Các năng lực chung: năng lực tự học, năng lực giao tếp, năng lực tư duy, 

c. Các năng lực chuyên biệt: năng lực giải quyết vấn đề, sáng tạo, năng lực cảm thụ. 

ii. Chuẩn bị

1. Thầy: Bảng phụ, giáo án

2. Trò:  Đọc bài trước khi đến lớp
iII. Tổ chức dạy và học
Bước 1: ổn định tổ chức

  - Kiểm tra sĩ số và nền nếp của học sinh

Bước 2: Kiểm tra bài cũ  5’ 
1. Tóm tắt lại nội dung của truyện: Chiếc lược ngà?
2. Phân tích tâm trạng của bé Thu?

Bước3: Dạy và học bài mới
HOẠT ĐỘNG 1 : Khởi động
- Thời gian dự kiến : 2’

- Phương pháp : Vấn đáp, thuyết trình

- Kĩ thuật : động não

	HĐ của Thầy
	HĐ của Trò
	Chuẩn kiến thức, kĩ năng cần đạt, năng lực cần phát triển

	- GV dẫn vào bài : Để giúp các em  khái quát được toàn bộ phần kiến thức tiếng Việt đã học, hôm nay chúng ta tiến hành ôn tập phần Tiếng Việt.

- GV ghi bảng 
	- Nghe, trả lời và ghi tên bài học
	*Năng lực cần đạt

- Năng lực tư duy


HOẠT ĐỘNG 2 : Ôn lại kiến thức 
- Thời gian dự kiến: 15 – 17’

- Phương pháp: Thuyết trình, thảo luận nhóm

- Kĩ thuật: Động não
	HĐ của Thầy
	HĐ của Trò
	Chuẩn kiến thức, kĩ năng cần đạt, năng lực cần phát triển

	I, Tìm hiểu chung

H: Hãy cho biết  những đơn vị kiến thức cần ôn trong tiết học hôm nay?

H: nhắc lại các phương châm hội thoại đã học?

H: Lên bảng biểu diễn bằng sơ đồ  các phương châm hội thoại đã học?

Gv chia lớp thành 4 nhóm, mỗi nhóm tìm ví dụ về một phương châm hội thoại.

GV nhận xét, góp ý cho HS 

H: Hãy kể một tình huống giao tiếp trong đó có một hoặc một số phương châm nào đó không được tuân thủ?
	- Hs nhắc lại 2 đơn vị kiến thức.

1 đến2 HS nhắc lại

- Vẽ sơ đồ.

HS thảo luận nhóm

- Đại diện nhóm trình bày.
	I. Các phương châm hội thoại

- Phương châm về lượng

- Phương châm về chất

- Phương châm quan hệ

- Phương châm cách thức

- Phương châm lịch sự

	H: Nhắc lại các từ ngữ xưng hô trong tiếng Việt?

H: Mỗi cách xưng hô cho một ví dụ minh hoạ?

H: Trong tiếng Việt, xưng hô thường tuân theo phương châm ‘’Xưng hô khiêm tốn’’ . Em hiểu phương châm  đó như thế nào? Cho ví dụ minh hoạ?

H: Vì sao trong tiếng Việt , khi giao tiếp, người nói phải hết sức chú ý đến sự lựa chọn từ ngữ xưng hô?


	HS nhắc lại 

HS thực hành trên bảng

HS tự do thảo luận 

HS thảo luận

 đại diện nhóm trình bày trước lớp.
	II. Xựng hô trong hội thoại

- Khi xưng hô, người nói tự xưng mình một cách khiêm nhường và gọi người đối thoại một cách tôn kính.



	H: Hãy phân biệt lời dẫn trực tiếp và lời dẫn gián tiếp?

GV treo bảng phụ thể hiện sự khác nhau giữa lời dẫn trực tiếp và lời dẫn gián tiếp.

GV cho HS đọc SGK trang 191

H: Hãy chuyển những lời đối thoại trong đoạn trích thành lời dẫn gián tiếp?

Phân tích những thay đổi về  từ ngữ trong lời dẫn gián tiếp so với lời đối thoại.
	1 đến 2 HS phân biệt

HS quan sát bảng phụ

HS đọc diễn cảm.
	III. Cách dẫn trực tiếp và cách dẫn gián tiếp

*Năng lực cần đạt

- Năng lực tư duy

- Năng lực hợp tác

- Năng lực giao tiếp




Họat động  3, 4 : Luyện tập, vận dụng
 - Phương pháp: hỏi đáp
-  Kĩ thuật: Động não

- Thời gian 20 phút
	HĐ của Thầy
	HĐ của Trò
	Chuẩn kiến thức, kĩ năng cần đạt, năng lực cần phát triển

	II. Luyện tập 

Bai1: Viết một đoạn văn có sử dụng lời dẫn trực tiếp phân tích tâm trạng nhân vật anh sáu khi bé Thu không nhân cha.

Gv định hướng:

- Tâm trạng của anh Sáu khi trở về nhà.

- Tâm trạng của anh  trong những ngày nghỉ phép.

H: Gv gọi học sinh trình bày.

Gv  gọi hs nhận xét bài làm của bạn

H: Từ  đoạn văn có sử dụng lời dẫn trực  tiếp ấy, em hãy chuyển thành đoạn văn có sử dụng lời dẫn gián tiếp?
	- hs viết

Hs trình bày

- Hs nhận xét

- Hs tiếp tục viết
	III. Luyện tập

*Năng lực cần đạt

- Năng lực tư duy

- Năng lực hợp tác

- Năng lực giao tiếp




HOẠT ĐỘNG 5. Tìm tòi, mở rộng
- Thời gian dự kiến: 2 - 3 phút

- Phương pháp: Vấn đáp, giải thích

- Kĩ thuật: Động não

	HĐ của Thầy
	HĐ của Trò
	Chuẩn kiến thức, kĩ năng cần đạt, 

năng lực cần phát triển

	*GV:

- Đưa vấn đề,

- Hướng dẫn HS sưu tầm, tìm hiểu …
	- Sưu tầm, tìm hiểu theo nhóm

- Viết thu hoạch
	*Sưu tầm những truyện ngắn của các tác giả khác cùng chủ đề, cùng giai đoạn sáng tác với truyện ngắn “Chiếc lược ngà”.
*Năng lực cần đạt

- Năng lực tư duy

- Năng lực hợp tác

- Năng lực giao tiếp

- Năng lực giải quyết vấn đề

- Năng lực sử dụng ngôn ngữ

- Năng lực sử dụng công nghệ thông tin

- Năng lực cảm thụ thẩm mỹ


Bước 4. Giao bài, hướng dẫn học bài và chuẩn bị về nhà. 2 phút
1. Bài tập

- Hệ thống lại toàn bộ kiến thức
2. Chuẩn bị kiểm tra 45 phút tiếng Việt
                                              *********************************
	Ngày soạn: 28/11/2018
	Dạy
	Ngày
	08/12/2018
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Tiết 75            Kiểm tra tiếng việt

I.  MỤC TIÊU
1. Kiến thức, kĩ năng
a. Kiến thức

- Học sinh nắm vững nội dung của  phần tiếng việt đã  học.

b. Kĩ năng

- Vận dụng làm một số bài tập

2. Định hướng phát triển phẩm chất và năng lực học sinh

a. Các phẩm chất: trung thực, thật thà.

b. Các năng lực chung: năng lực tự học, năng lực giao tếp, năng lực tư duy, 

c. Các năng lực chuyên biệt: năng lực giải quyết vấn đề, sáng tạo, năng lực cảm thụ. 

ii. Chuẩn bị

- Thầy: đề bài
- Trò: Giấy kiểm tra
iII. tổ chức dạy và học
Bước 1: ổn định tổ chức

- Kiểm tra sĩ số và nền nếp của học sinh

Bước 2. GV phát đề học sinh làm bài
Bước 3. GV thu bài

Bước 4: Giao bài, hướng dẫn về nhà

- Làm lại bài Kt vào vở

- Soạn bài: Ôn tập thơ và truyện hiện đại

Ngày 26 tháng 11 năm 2019
Xác nhận của tổ, nhóm chuyên môn                                      Ban giám hiệu

Nguyễn Thị Thùy






Cao Thị Hằng

	Ngày soạn: 30/11/2019
	Dạy
	Ngày
	      /12/2019
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TiÕt 78-79


                 Văn bản                              Cố hương
                                                                                    ( Lỗ Tấn)

I.  MỤC TIÊU
1. Kiến thức, kĩ năng
a. Kiến thức

- Có hiểu biết bước đầu về nhà văn Lỗ Tấn và tác phẩm của ông.

-Tinh thần phê phán sâu sắc xã hội cũ và niềm tin vào sự xuất hiện tất yếu của cuộc sống mới, con người mới

-Màu sắc trữ tình đậm đà trong tác phẩm.

-Những sáng tạo về nghệ thuật của nhà văn Lỗ Tấn trong truyện Cố hương

-Tinh thần phê phán sâu sắc xã hội cũ và niềm tin vào sự xuất hiện tất yếu của cuộc sống mới, con người mới

-Màu sắc trữ tình đậm đà trong tác phẩm.

-Những sáng tạo về nghệ thuật của nhà văn Lỗ Tấn trong truyện Cố hương

b. Kĩ năng

- Hiểu cảm nhận được  giá trị nội dung và nghệ thuật của truyên ngắn Cố hương

-Vận dụng kiến thức về thể loại và sự kết hợp các phương thức biểu đạt trong tác phẩm tự sự để cảm nhận một văn bản truyện hiện đại

-Kể và tóm tắt được truyện

-Vận dụng kiến thức về thể loại và sự kết hợp các phương thức biểu đạt trong tác phẩm tự sự để cảm nhận một văn bản truyện hiện đại

-Kể và tóm tắt được truyện

2. Định hướng phát triển phẩm chất và năng lực học sinh

a. Các phẩm chất: trung thực, thật thà.

b. Các năng lực chung: năng lực tự học, năng lực giao tếp, năng lực tư duy, 

c. Các năng lực chuyên biệt: năng lực giải quyết vấn đề, sáng tạo, năng lực cảm thụ. 

ii. Chuẩn bị

- Thầy: Bảng phụ,  giáo án, tranh minh hoạ.

- Trò: Chuẩn bị sách vở và soạn bài mới trước khi đến lớp.

III. tổ chức dạy và học

Bước 1: ổn định tổ chức

- Kiểm tra sĩ số và nền nếp của học sinh

Bước 2. Kiểm tra bài cũ   (5 phút)
Phân tích nhân vật ông Sáu để thấy được tình cha con sâu nặng giữa ông Sáu và bé Thu và nỗi đau trong chiến tranh do quân giặc gieo rắc thời chống Mĩ?

Bước 3. Tổ chức dạy học bài mới
Hoạt động1. Khởi động

- PP : Thuyết trình 
- KT : Động não      
- Thời gian 3 phút  
	Hoạt động của Thầy
	Hoạt động của trò
	Chuẩn KN cần đạt, năng lực cần PT

	- GV dẫn vào bài: Hôm nay chúng ta sẽ được làm quen với tác giả Lỗ Tấn qua tác phẩm Cố hương 

- GV ghi bảng
	- Hs lắng nghe

- HS ghi bài
	- Rèn kĩ năng lắng nghe

- Rèn kĩ năng ghi bài

* Năng lực tư duy


Hoạt động 2. Hình thành kiến thức

- PP : vấn đáp, nêu vấn đề
- KT : Động não      
- Thời gian  60 phút 
- Phát triển năng lực tư duy, giao tiếp, hợp tác, 

	Hoạt động của Thầy
	H.động của trò
	Chuẩn KT – KN cần đạt, năng lực cần PT

	I.Tìm hiểu chung

GV yêu cầu HS đọc thầm bằng mắt phần chú thích sao.

H: Nêu những điều cần ghi nhớ về nhà văn Lỗ Tấn?

GV giới thiệu chân dung Lỗ Tấn.

H: Truyện ngắn Cố hương được ra đời trong hoàn cảnh nào?

H: Nhận xét cách đọc văn bản?

GV yêu cầu 3 đến 4 HS đọc

GV nhận xét cách đọc của học sinh

H: Em hãy tóm tắt ngắn gọn truyện ngắn Cố Hương?

Sau 20 năm xa quê nhân vậttôi trở về thăm làng cũ . So với ngày trước cảnh vật và con người nơi quê thật tàn tạ, nghèo hèn. Mang nỗi buồn thương , nhân vật tôi rời cố hương ra đi với ước vọng cuộc sống làng quê mình sẽ được đổi thay.

H: Văn bản được trình bày theo phương thức biểu đạt nào? Phương thức nào là phương thức chính?

H: Hãy kể tên các nhân vật trong truyện ngắn, theo em nhân vật nào là nhân vật chính? Vì sao em xác định như thế?

H: Theo em có thể chia truyện ngắn này thành mấy phần để phân tích? Nội dung của mỗi phần?

H: Tên truyện gợi tình cảm quen thuộc nào ở người đọc?

- Tình cảm quê hương, làng xóm, gia đình.
	I.Tìm hiểu chung
- đọc

- HS dựa vào phần chú thích sao để trả lời

-Trả lời

-Nhận xét

HS đọc văn bản

- HS tóm tắt

- HS trả lời

+ Tự sự kết hợp với miêu tả, biểu cảm và lập luận.

+ Phương thức chính: Biểu cảm và lập luận.

- HS trả lời

- HS chia đoạn
	I. Tìm hiểu chung

1. Chú thích

a, Tác giả

- Sinh trưởng trong một gia đìnhquan lại sa sút

- Từ nhỏ ông từ bỏ gia đình, quyết tâm đi tìm con đường lập thân mới.

b, Tác phẩm

2. Đọc

- Các nhân vật: '' Tôi '' , chị Hai Dương, Nhuận Thổ...

- Nhân vật chính: '' Tôi''.

- Vì các nhân vật và sự việc trong truyện đều được cảm nhận từ nhân vật '' tôi''.

3. Bố cục:  3 phần

- Phần 1: Nhân vật ''tôi''trên đường trở về quê cũ. (Từ đầu đến Tôi đang làm ăn sinh sống)

- Phần 2: Nhân vật '' tôi'' trong những ngày ở quê. (tiếp theo đến sạch trơn như quét).

- Phần 3: Nhân vật ''tôi'' trên đường rời quê. 

(Phần còn lại).


GV :Hình ảnh thôn xóm tiêu điều, hoang vắng, im lìm dưới vòm trời vàng úa, ú ám giữa đông đã khiến cho tâm hồn người con xa quê có phần hụt hẫng, thương cảm và buồn se lại, không nén được. Nhân vật "tôi" thấy thất vọng vì so với cái làng trong kí ức mà mình vẫn tưởng nhớ, thương yêu thì nó vẫn đẹp hơn nhiều, nhưng đẹp thế nào thì không hình dung  được  vì đó là cái đẹp trong tâm tưởng, cái đẹp thời gian tô vẽ. Bởi thế khi nhìn tận mắt mấy cọng tranh khô đang phất phơ trên mái ngói thì nỗi buồn càng dâng lên vì chuyến về này là để bán nhà, từ biệt làng quê đi mưu sinh nơi đất khách . Hình ảnh này thật ấn tượng khi diễn tả sự sa sút hoang phế, buộc phải thay đổi của ngôi nhà và rộng hơn nữa là của làng quê nói chung. Thái độ của tác giả là buồn, thương cảm nhưng đành chấp nhận hoàn cảnh.

	II.Tìm hiểu văn bản

- Phương pháp: Hỏi đáp, thuyết trình, thảo luận

- Kĩ thuật: Động não        

- Thời gian:40 phút (T1: 20’, T2:20’)

- Phát triển năng lực tư duy, giao tiếp, hợp tác, ...

* Yêu cầu HS đọc thầm phần 2 của văn bản.

H. Những ngày ở quê, nhân vật tôi đã gặp những nhân vật nào?

- Nhuận Thổ, thím Hai Dương, bé Hoàng và con trai Nhuận Thổ...

H. Ai là người gợi lại kí ức tuổi thơ của nhân vật tôi nhiều nhất?

H.  Mối quan hệ của nhân vật tôi với nhân vật Nhuận Thổ được kể vào những thời điểm nào?

H. Hình ảnh Nhuận Thổ xưa gắn với những kỉ niệm nào?

H.Tác giả dùng yếu tố nghệ thuật nào để làm nổi bật hình ảnh Nhuận Thổ trong cảnh tượng của hai chục năm trước?

H Tại sao nhân vật tôi cho rằng đó là cảnh tượng thần tiên?

H. Qua lời kể của nhân vật tôi, em thấy Nhuận Thổ là chú bé thế nào?

* Yêu cầu HS đọc những chi tiết miêu tả Nhuận thổ trong cuộc gặp gỡ với nhân vật tôi.

H. Hình ảnh Nhuận Thổ hiện lên qua chi tiết nào?

H.Tác giả đã dùng biện pháp nghệ thuật nào để phác hoạ chân dung Nhuận Thổ?

H. Cách dùng các từ cùng trường từ vựng có tác dụng gì?

H. Từ hình dáng đến điệu bộ, ngôn ngữ , tác giả cho ta thấy một Nhuận Thổ hiện tại như thế nào?

H. Nguyên nhân nào khiến Nhuận Thổ thay đổi như vậy? 

H.  Từ đó, em hiểu gì về thực trạng xã hội phong kiến Trung Quốc ?

H.  Theo em trong con người Nhụân Thổ điều duy nhất không thay đổi là gì?

H.  Hãy nêu cảm nhận của em về nhân vật Nhuận Thổ?


	II.Tìm hiểu văn bản

* Yêu cầu HS đọc thầm phần tiếp theo của văn bản.

- HS trả lời 

- HS trả lời

- Nhuận Thổ - người bạn thuở ấu thơ.

- Tìm những chi tiết

- HS kể những kỉ niệm

- Hs trả lời
- Giải thích

- HS trả lời

* HS đọc những chi tiết miêu tả Nhuận thổ trong cuộc gặp gỡ với nhân vật tôi
* Nhuận Thổ ở thời điểm hiện tại (Sau 20 năm)

- HS trả lời

- Trả lời

- HS giải thích

- Nhận xét

- HS trả lời

- HS cảm nhận


	II. Phân tích

1.Tâm trạng của nhân vật “tôi” trước cảnh vật và con người  trong những ngày ở quê nhà

a. Nhân vật Nhuận thổ:

* Quá khứ 

- Khuôn mặt tròn trĩnh, nước da bánh mật.

- Đầu đội mũ lông chiên.

- Cổ đeo vòng bạc

- Bẫy chim, kể nhiều chuyện  lạ.

- Tình cảm bạn bè: chơi với "tôi" rất thân thiết, xưng hô "anh""em", chưa đầy nửa ngày đã thân nhau. 

- Khi Nhuận Thổ phải về: "tôi" khóc to lên. Hắn lẩn trong bếp, cũng khóc mà không chịu về"

- NT: Kể và biểu cảm.

- Vì: cảnh sáng sủa- dấu hiệu của cuộc sống thanh bình…

=> Lúc còn nhỏ: là một cậu bé nông dân khoẻ mạnh, lanh lợi tháo vát, hiểu biết nhiều, tình cảm bạn bè chơi thân thiết, không muốn rời nhau.

=> Là hiện thân thân sức sống mạnh mẽ của người dân quê.
* Hiện tại

- Cao gấp hai, da vàng sạm.

- Mắt viền đỏ húp lên, mũ rách tươm.

- Tay nặng nề thô kệch, nứt nẻ như vỏ cây thông.

- Xưng hô cung kính, cách thưa bẩm ( gọi "ông", "lạy", "thưa") 

- Nói năng thiểu não, chán ngán, mệt .

- Hành động cử chỉ: hút thuốc, ăn cơm xong nhặt nhạnh vật thừa.

-> là người nông dân già nua, nghèo khổ, đần độn, mụ mẫm, cam chịu số phận.

=> Tả hình dáng, diện mạo, trang phục, điệu bộ, lời nói bằng các từ cùng trường từ vựng và nghệ thuật tương phản.

=> Tác dụng:Dấu hiệu của sự thay đổi về hình dáng đến tính cách của Nhuận Thổ. 
* Nguyên nhân: Do xã hội phong kiến; đông con nhà nghèo, chỗ nào cũng hỏi tiền không lụât lệ gì cả, mất mùa thuế nặng, lính tráng, trộm cướp, quan lại, thân hào đày đoạ.

=> Phản ánh hiện thực đầy đau khổ, buồn tẻ của  nông thôn Trung Quốc thời phong kiến.

=>Nhuận Thổ là nhân vật điển hình của người nông dân Trung Quốc với cuộc sống nghèo khổ, an phận, đau thương cùng tình trạng tinh thần mê muội của dân chúng trong xã hội phong kiến đầu thế kỉ XX.

=>Xã hội TQ đương thời thối nát

* Phát triển năng lực: tư duy, giao tiếp, hợp tác.


HÕt tiÕt 1 chuyÓn sang tiÕt 2

KTBC: Tóm tắt văn bản?

H, Tâm trạng của nhân vật tôi trở về thăm quê.

GV khái quát lại tiết 1 chuyển sang tiết 2

* GV nhấn mạnh và chốt: Tâm trạng của tôi trong thời gian ở nhà vẫn được thể hiện trong dòng chuyện kể, miêu tả cảnh vật và con người, sự việc, so sánh, đối chiếu quá khứ và hiện tại nhưng cụ thể hơn, qua cuộc gặp gỡ và chuyện trò với Nhuận Thổ- người bạn cũ thuở thiếu thời. Nếu như trên đường về quê, nhân vật "tôi" đã cảm thấy buồn tiếc, thì trong những ngày ở quê "tôi" càng cảm thấy buồn hơn, đau xót hơn, cô đơn hơn vì cảnh vật, con người đổi thay, sa sút, nhếch nhác vì nghèo đói, vì lễ giáo phong kiến cổ hủ. Và mọi sự thay đổi của làng quê đều tập trung ở người bạn thân thủa thiếu thời của nhân vật "tôi". Tuy xuất hiện không nhiều (chỉ trực tiếp ở phần giữa, và hiện ra chỉ trong cảm nghĩ của nhân vật "tôi" ở phần cuối), nhưng qua Nhuận Thổ và gắn với Nhuận Thổ, là cả một  sự thay đổi lớn lao của con người và cảnh vật quê hương.

	* Yêu cầu HS đọc tiếp phần còn lại.

H. Nhân vật "tôi" cùng gia đình rời xa quê trong thời điểm nào? Việc lựa chọn thời điểm ấy nhằm mục đích gì?

H. Tâm trạng của nhân vật tôi khi rời cố hương được diễn tả qua chi tiết nào?

H. Khi rời cố hương nhân vật “ tôi’ có mong ước gì?

H. Em hãy tưởng tượng xem cuộc sống mà nhân vật tôi mong ước sẽ ra sao?

H. Cảnh tượng hiện lên trong hi vọng của nhân vật “Tôi” như thế nào?

H. Qua đó, ước mơ nào của nhân vật “Tôi” được bộc lộ?

GV nêu câu hỏi cho HS thảo luận:  Em hiểu thế nào về ý nghĩ: “Trên mặt đất vốn làm gì có đường. Người ta đi mãi thì thành đường thôi” ?

H. Vì sao khi mong ước và hi vọng, nhân vật “ Tôi” lại nghĩ như vậy?

GV bình về tư tưởng tiến bộ của Lỗ Tấn thể hiện qua suy ngẫm của nhân vật “Tôi”…

H. Từ đó, nhân vật “Tôi” đã tự bộc lộ tư tưởng, tình cảm nào đối với cố hương?

GV chốt: Đó chính là những biểu hiện khác nhau của tình yêu quê hương, gia đình sâu đậm của nhân vật của nhân vật"tôi": tuy buồn đau vì sự sa sút, nghèo nàn của làng quê những vẫn ước mơ, hi vọng vào tương lai, vào thế trẻ sẽ  đem đến những đổi thay cho quê hương,sẽ được sống cuộc đời hạnh phúc trên quê hương. Và chính chúng sẽ tự mình làm được điều ấy. Đó cũng là chủ đề tưởng và ý nghĩa sâu sắc của truyện ngắn này.


	* HS đọc tiếp phần còn lại.

- Hs trả lời

- HS tìm chi tiết tả tâm trạng nhân vật tôi khi rời cố hương.

- Trả lời

- Trả lời

- HS tìm

* HS thảo luận và tự bộc lộ.

=> Hình ảnh con đường là cách nói theo nhiều nét nghĩa thông qua cách bàn luận suy tư của nhân vật "tôi":

+ Đó là con đường  mà "tôi' và cả gia đình đang đi.

.

=> Bằng cố gắng và kiên trì con người sẽ làm được tất cả.

- Thức tỉnh người dân không sống cam chịu và đớn hèn; tin ở thế hệ con cháu sẽ phấn đấu xây dựng cuộc sống ấm no và hạnh phúc bằng sự nỗ lực của mình.
	2. Cảm xúc, tâm trạng và suy nghĩ của nhân vật "tôi" trên thuyền rời cố hương. 

- Thời gian buổi chiều khi hoàng hôn xuống, việc lựa chọn thời điểm nhằm một dụng ý nghệ thuật rõ nét, bố cục đầu cuối tương ứng.

- Mong cho thế hệ con cháu không bao giờ phải cách bức nhau: không phải vất vả “từng được sống”

- Làng quê tươi đẹp trù phú.

- Con người tử tế, thân thiện...

-> Cuộc sống yên bình, ấm no ...

+ Con đường đi lên cho tất cả hình ảnh của tương lai, đổi mới, đó là niềm hi vọng của  nhà văn về một ngày mai tươi sáng đối với cả dân tộc. Con đường từ đâu mà ra? Nhiều người đi mãi thì thành đường mà thôi. Triết lí về niềm hi vọng trong cuộc sống con người. Hi vọng là gì, sức mạnh tinh thần của hi vọng. Con người nên và cần biết hi vọng, ước mơ

=> Tình yêu quê hương mới mẻ và mãnh liệt..

* Phát triển năng lực: giải quyết những tình huống, hợp tác. 

	III. Tổng kết

H: Đọc truyện cố hương em cảm nhận được một bức tranh làng quê như thế nào?

H: Từ đó tình cảm tư tưởng nào của người kể chuyện đối với làng quê và hiện thực xã hội lức bấy giờ được bộc lộ?

H: Em hiểu gì về nhà văn Lỗ Tấn từ ước vọng đổi đời cho quê hương của ông?

H: Em có mong ước gì cho làng quê của mình?
	III. Tổng kết

- Hs trả lời

- Vấn đáp

- Hs trả lời

- HS tự bộc lộ
	III. Tổng kết

1. Nội dung

2. Nghệ thuật

* Ghi nhớ (SGK)




                                  Hướng dẫn đọc thêm. 15’
                                  Văn bản: Những đứa trẻ

                                                     (Go Rơ- Ky)
I. Hướng dẫn đọc hiểu chú thích
1. Tác giả
M¸c-xim Go- r¬-Ki (1868-1963)
- Là nhà văn lớn của nước Nga
- Cuộc đời đầy khổ cực
2. Tác phẩm : Văn bản trích từ chương 9 tác phẩm ‘’Thời thơ ấu’’
3. Bố cục : chia 3 phần
P1 : Tình bạn tuổi thơ trong trắng
P2 : Tình bạn bị cấm đoán
P3 : Tình bạn vẫn cứ tiếp diễn
II. Hướng dẫn đọc hiểu văn bản
1. Những đứa trẻ sống thiếu tình thương
2. Những quan sát và nhận xét tinh tế
3. Chuyện đời thường và chuyện cổ tích
III. Tổng kết 
- Bằng tài kể chuyện giàu hình ảnh, đan xen chuyện đời thường với chuyện cổ tích, Mác xim go-rơ-ki đã thuật lại hết sức sinh động tình bạn thân thiết của ông hồi nhỏ với những đứa trẻ sống thiếu tình yêu thương bên hàng xóm, bất chấp những cản trở trong quan hệ xã hội lúc bấy giờ.
Hoạt động 3. Luyện tập
- Thời gian: 5 phút

- Phương pháp: vấn đáp, thuyết trình

- Kĩ thuật: động não

	HĐ của thầy
	HĐ của Trò
	Chuẩn KT-KN cần đạt, 
năng lực cần PT

	- GV cho HS đọc bài tập.


	- HS đọc bài tập

- HS trả lời

- HS nhận xét, bỏ sung
	IV. Luyện tập

Bài tập: Em hiểu gì về con đường mà Lỗ Tấn nhắc đến trong đoạn cuối của văn bản.
* Phát triển năng lực: tư duy, giao tiếp


Hoạt động 4. Vận dụng

- Thời gian: 5 phút

- Phương pháp: vấn đáp, thuyết trình

- Kĩ thuật: động não

	HĐ của thầy
	HĐ của Trò
	Chuẩn KT-KN cần đạt, 
năng lực cần PT

	- GV cho HS đọc bài tập.


	- HS đọc bài tập

- HS trả lời

- HS nhận xét, bỏ sung
	Bài tập: Qua văn bản Cố hương em có suy nghĩ gì về tình yêu quê hương đất nước.

* Phát triển năng lực: tư duy, giao tiếp, thẩm mĩ


Hoạt động 5: Tìm tòi, mở rộng

- Thời gian: 5 phút

- Phương pháp: vấn đáp, thuyết trình

- Kĩ thuật: động não

	HĐ của thầy
	HĐ của Trò
	Chuẩn KT-KN cần đạt, 
năng lực cần PT

	- Sưu tầm những tác phẩm viết về tình yêu quê hương, những công ước bảo vệ quyền lợi của trẻ em.
	- HS sưu tầm trên mạng, sách báo
	* Phát triển năng lực: tư duy, giao tiếp


Bước 4. Giao bài về nhà, hướng dẫn học bài. 2 phút

1. Bài tập: 

- Nắm được nội dung bài học

- Hoàn thành bài tập trong vở bài tập

2. Chuẩn bị bài mới

- Soạn bài: Ôn tập TLV
Ngày    tháng 12 năm 2019
Xác nhận của tổ nhóm chuyên môn


BGH
Nguyễn Thị Thùy
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Tiết 81

Trả bài tập làm văn số 3

I.  MỤC TIÊU
1. Kiến thức, kĩ năng
a. Kiến thức

- Giúp HS đánh giá bài làm, rút kinh nghiệm, sửa chữa những sai sót về các mặt ý tứ, bố cục, câu văn, từ ngữ, chính tả.

b. Kĩ năng

- Giúp hs  biết cách viết một bài văn tự sự có sử dụng yếu tố nghị luận kết hợp với miêu tả nội tâm

- Rèn kĩ năng xây dựng một văn bản tự sự, kĩ năng dùng từ, đặt câu, hs biết nhận ra lỗi sai của mình,

2. Định hướng phát triển phẩm chất và năng lực học sinh

a. Các phẩm chất: trung thực, thật thà.

b. Các năng lực chung: năng lực tự học, năng lực giao tếp, năng lực tư duy, 

c. Các năng lực chuyên biệt: năng lực giải quyết vấn đề, sáng tạo, năng lực cảm thụ. 

ii. Chuẩn bị 
- Thầy: Trả bài HS trước 3 ngày.

- Trò: Xem lại bài viết trước khi đến lớp.

III. Các hoạt động 

Bước1: ổn định tổ chức

- Kiểm tra sĩ số và nền nếp của học sinh

Bước 2: Kiểm tra bài cũ

GV kiểm tra sách vở của HS

Bước 3: Tổ chức dạy họcbài mới

Hoạt động 1. Khởi động
- Thời gian: 5 phút

- Phương pháp: vấn đáp, thuyết trình

- Kĩ thuật: động não

	HĐ của thầy
	HĐ của Trò
	Chuẩn KT-KN cần đạt, năng lực cần PT

	GV giới thiệu: Để giúp các em nâng cao kĩ năng viết một bài văn nói chung và viết một bài văn tự sự nói riêng hôm nay thầy sẽ h​­íng dẫn các em sửa chữa một số lỗi chính tả, lỗi dùng từ, lỗi diễn đạt.
	- HS lắng nghe
- HS ghi bài
	


Hoạt động 2, 3: 
- PP: vấn đáp, thuyết trình
- KT: động não             
- Thời gian: 25 phút
	HĐ của thầy
	HĐ của Trò
	Chuẩn KT-KN cần đạt, năng lực cần PT

	I. Tìm hiểu đề
GV chép lại đề văn lên bảng
H: Xác định yêu cầu và nội dung của đề văn?

H: Hãy nhắc lại dàn ý của đề văn trên?

GV thể hiện dàn ý trên bảng phụ (có biểu điểm kèm theo).

 Yêu cầu:   
- Viết đúng thể loại tự sự – 0.5 điểm.

- Đúng ngôi thứ nhất ngôn  ngữ đối thoại 0,5

- Vận dụng các yếu tố nghị luận, miêu tả nội tâm, độc thoại nội tâm nhuần nhuyễn – 1.0 điểm.   

 
	I. Tìm hiểu đề

- HS chép đề văn vào vở

- HS phân tích đề
- HS nhắc lại dàn bài
- Yêu cầu: Tự sự.

- Nội dung: 

1 đến 2 HS nhắc lại.

- HS quan sát bảng phụ.

gv chép đề văn lên bảng
	1. Đề bài
Đóng vai nhân vật cô kĩ sư, kể lại cuộc gặp gỡ, trò chuyện với anh thanh niên trong văn bản “Lặng lẽ Sa Pa” của Nguyễn Thành Long.

1. Dàn ý 
a. Phần mở bài : 1,0 điÓm.

+ Tạo tình huống để gặp gỡ.

+ Nêu cảm xúc ban đầu về cuộc gặp gỡ 

b. Thân bài

+ Giây phút gặp mặt đầu tiên: 2,0 điểm.

+ Cuộc trò chuyện: 3,0 điểm

+ Giây phút chia tay: - 1,5 điểm

- Thưởng điểm  cho những bài viết sáng tạo . 1,0 điểm 

- Phần kết luận (1,5 điÓm) :

+ Khẳng định cuộc gặp gỡ với anh thanh niên rất ấn tượng.

+Thể hiện tình cảm với anh thanh niên.

+Liên hệ đến thế hệ thanh niên ngày nay 
* Phát triển năng lực: tư duy, sáng tạo giao tiếp, giải quyết vấn đề. 

	II. GV nhận xét những ​ưu điểm và nh​ược điểm của bài viết này.

- Ưu điểm:

+ Bài viết này trình bày sạch sẽ hơn, khoa học hơn.

+ Đã hạn chế đ​ược lỗi chính tả và lỗi dùng từ.

+ Bố cục khá đầy đủ.

+ Biết vận dụng yếu tố miêu tả, miêu tả nội tâm, hình thức đối thoại, độc thoại  trong bài viết.

+ Nhiều bài viết có chất

 l​­îng như: em :  Thảo,  Linh, Quỳnh, Hoàn, Oanh
Nh​ựơc điểm:

+ Chữ viết xấu tập trung ở một số em như: Phương, Mạnh, Công 
+ Diễn đạt còn yếu như em: Đức Anh, Bình
+ Tính sáng tạo ch​ưa cao.
	- Hs nghe
	II. Nhận xét

	Hoạt động 3 : Luyện tập

- Thời gian : 10 phút

- Phương pháp : vấn đáp, thảo luận

- Kĩ thuật : tư duy, giải quyết vấn đề

	GV yêu cầu HS tìm các lỗi chính tả trong bài viết và sửa chữa (có sự hư​ớng dẫn của GV).
Lỗi chính tả

Sửa lỗi chính tả

GV nhấn mạnh một số lỗi chính tả mà HS thư​ờng mắc phải.

GV tổng hợp một số từ ngữ dùng ch​ưa chính xác lên bảng phụ.

H: Hãy sửa lại các từ ngữ trên.

H: Vì sao các bạn lại mắc những lỗi dùng từ đó?

GV hư​ớng dẫn HS sửa chữa lỗi diễn đạt bằng cách viết lại câu văn, đoạn văn mắc lỗi diễn đạt.
	- HS quan sát bảng phụ.

- HS thực hành trên bảng phụ.

- Ch​ưa hiểu nghĩa của từ.

- HS viết lại ở phần sau bài văn.
	III. Chữa bài.

1. Chữa lỗi chính tả

2. Chữa lỗi dùng từ.

3. Chữa lỗi diễn đạt.

* Phát triển ngăng lực: hợp tác, tư duy


Hoạt động 4 : Vận dụng
- Thời gian : 10 phút

- Phương pháp : vấn đáp, thảo luận

- Kĩ thuật : tư duy, giải quyết vấn đề
	HĐ của Thầy
	HĐ của Trò
	Chuẩn KT, KN cần đạt, năng lực cần PT

	GV h​ướng dẫn HS thực hành bài tập sau: 

   
	- HS thư​c hành trên giấy nháp.
	IV. Luyện tập

Lập dàn bài cho đề văn sau: 

Nhập vai nhân vật trữ tình trong bài thơ ''Ánh trăng '' để kể lại những cảm xúc, suy ngẫm về hình ảnh vầng trăng?


Bước 4. Giao bài, hướng dẫn về nhà. 2 phút

- Tiếp tục sủa chữa các lỗi trong bài viết.

- Làm bài tập ở phần luyện tập.

	Ngày soạn: 2/12/2019
	Dạy
	Ngày
	      /12/2019

	
	
	Tiết
	4

	
	
	Lớp
	9A2


Tiết: 82                                   Ôn tập tập làm văn
I.  MỤC TIÊU
1. Kiến thức, kĩ năng
a. Kiến thức

- Khái niệm văn bản thuyết minh và văn bản tự sự.

- Sự kết hợp của các phương thức biểu đạt trong văn bản thuyết minh, văn bản tự sự.

b. Kĩ năng

- Tạo lập văn bản thuyết minh và văn bản tự sự.

- Vận dụng kiến thức đã học để đọc hiểu văn bản thuyết minh và văn bản tự sự.

2. Định hướng phát triển phẩm chất và năng lực học sinh

a. Các phẩm chất: trung thực, thật thà.

b. Các năng lực chung: năng lực tự học, năng lực giao tếp, năng lực tư duy, 

c. Các năng lực chuyên biệt: năng lực giải quyết vấn đề, sáng tạo, năng lực cảm thụ. 

ii. Chuẩn bị 
- Thầy: Bảng phụ,  giáo án. Máy chiếu.

- Trò: Nhóm 1: Kiến thức văn thuyết minh
          Nhóm 2: Văn tự sự
III. Các bước lên lớp
Bước1: ổn định tổ chức

 - Kiểm tra sĩ số và nền nếp của học sinh

Bước 2. Kiểm tra bài cũ

- Gv lồng vào giờ học.

Bước3. Tổ chức dạy học bài mới.

Hoạt động1. Khởi động
- PP: thuyết trình.

- KT: Động não thời gian
- Thời gian: 2phót

	HĐ của Thầy
	HĐ của Trò
	Chuẩn KN cần đạt, năng lực cần PT

	Để củng cố kiến thức cho phần tập làm văn, chúng ta tiến hành tiết ôn tập tổng hợp.
	- HS lắng nghe
- Hs ghi bài
	


 Hoạt động 2: Khái quát lại nội dung bài
 - Phương pháp:Th¶o luận, hỏi đáp, thuyết trình.

 - Kĩ thuật: Động não                
- Thêi gian: 10 phót
	HĐ của Thầy
	HĐ của Trò
	Chuẩn KT, KN cần đạt, 
năng lực cần PT

	I. Tìm hiểu chung 

GV cho các nhóm lên trình bày phần chuẩn bị ở nhà

- Khái niệm về văn thuyết minh
- Các phương pháp thuyết minh
- Vai trò, vị trí của yếu tố miêu tả và một số biện pháp  nghệ thuật trong văn thuyết minh
- Đưa ví dụ minh họa

- GV chốt lại


	I. Tìm hiểu chung 

- Đại diện nhóm trình bày

- Nhận xét, bổ sung


	I. Ôn tập phần văn thuyết minh
1. Khái niệm

2. Phương pháp thuyết minh

3. Vai trò của yếu tố miêu tả trong văn bản thuyết minh

* Phát triển năng lực: tư duy, giao tiếp, hợp tác


Hoạt động 3. Luyện tập
- PP: thuyết trình
- KT: Động não, sáng tạo
- Thời gian: 15 phút
	HĐ của Thầy
	HĐ của Trò
	Chuẩn KT, KN cần đạt, năng lực cần PT

	- GV cho HS thực hành bằng cách nhận diện yếu tố miêu tả và biện pháp nghệ thuật trong đoạn văn thuyết minh.

GV chiếu bài tập nhận diện lên màn hình

H: Viết một đoạn văn thuyết minh về danh lam thắng cảnh ở quê hương em. Trong đoan văn có sử dụng yếu tố miêu tả và một số biện pháp nghệ thuật.

H: Xác định yêu cầu và đối tượng của đề bài trên?

H: Em có dự định chọn danh lam thắng cảnh nào?

H: Em sẽ giới thiệu những gì về danh lam thắng cảnh đó?

- Định hướng:

+ Lịch sử hình thành.

+ Đặc điểm.

+ Lợi ích.

- GV hướng dẫn HS viết đoạn văn, yêu cầu HS trình bày trước lớp.

- GV sửa chữa và rút kinh nghiệm, đọc cho HS nghe một đoạn văn mẫu.
	- Yêu cầu: Thuyết minh có sử dụng yếu tố miêu tả và một số biện pháp nghệ thuật.

- Đối tượng danh lam thắng cảnh ở quê hương.

- HS tự do lựa chọn

- HS tự do phát biểu ý kiến.

- Hs quan sát

- HS thực hành trên giấy nháp.

-Phân tích đề

-Lựa chọn

-Trả lời
	II. Luyện tập

Bài tập: Viết một đoạn văn thuyết minh vÒ danh lam thắng cảnh ở quê hương em. Trong đoan văn có sử dụng yếu tố miêu tả và một số biện pháp nghệ thuật.

* Phát triển năng lực: tư duy, giao tiếp, hợp tác, sáng tạo


Hoạt động 4: Vận dụng

- PP: thuyết trình

- KT: Động não, sáng tạo

- Thời gian: 10 phót

	HĐ của Thầy
	HĐ của Trò
	Chuẩn KT, KN cần đạt, năng lực cần PT

	Viết đoạn văn ngắn thuyết minh về Đình Đống Hương.
	- HS giới thiệu

- HS viết đoạn văn
	* Phát triển năng lực: tư duy, giao tiếp, hợp tác, sáng tạo


Hoạt động 5. Tìm tòi, mở rộng

- Phương pháp: vấn đáp

- Kĩ thuật: Động não, tự học
- Thời gian: 5 phót

	HĐ của Thầy
	HĐ của Trò
	Chuẩn KT, KN cần đạt, năng lực cần PT

	Sưu tầm những đoạn văn thuyết minh có sử dụng yếu tố miêu tả và các biện pháp nghệ thuật.
	- Hs sưu tầm trên mạng, báo, sách
	* Phát triển năng lực: tư duy, giao tiếp, tự học


Bước 4. Giao bài, hướng dẫn về  nhà 3 phút

- Ôn tập lại phần tập làm văn vừa học.

- Hoàn thành bài tập

***************************************

	Ngày soạn: 8/12/2019
	Dạy
	Ngày
	 /12/2019

	
	
	Tiết
	 

	
	
	Lớp
	9ª3


Tiết: 83                                     Ôn tập tập làm văn
I.  MỤC TIÊU
1. Kiến thức, kĩ năng
a. Kiến thức

- Khái niệm văn bản thuyết minh và văn bản tự sự.

- Sự kết hợp của các phương thức biểu đạt trong văn bản thuyết minh, văn bản tự sự.

- Hệ thống văn bản thuộc kiểu văn bản thuyết minh và tự sự đã học.

b. Kĩ năng

-Tạo lập văn bản thuyết minh và văn bản tự sự.

-Vận dụng kiến thức đã học để đọc hiểu văn bản thuyết minh và văn bản tự sự.

2. Định hướng phát triển phẩm chất và năng lực học sinh

a. Các phẩm chất: trung thực, thật thà.

b. Các năng lực chung: năng lực tự học, năng lực giao tếp, năng lực tư duy, 

c. Các năng lực chuyên biệt: năng lực giải quyết vấn đề, sáng tạo, năng lực cảm thụ. 

ii. Chuẩn bị 
- Thầy: Bảng phụ,  giáo án. Máy chiếu.
- Trò: Chuẩn bị bài ôn tập trước khi đến lớp.
iII. Các bước lên lớp
Bước1: ổn định tổ chức

 - Kiểm tra sĩ số và nền nếp của học sinh

Bước 2. Kiểm tra bài cũ

- Gv lồng vào giờ học

Bước3. Tổ chức dạy học bài mới

Hoạt động1. Khởi động
- Phương pháp: thuyết trình.

- Kĩ thuật: Động não thời gian
- Thời gian: 2 phót

	HĐ của Thầy
	HĐ của Trò
	Chuẩn KN cần đạt, năng lực cần PT

	- GV dẫn vào bài: Để củng cố kiến thức cho phần tập làm văn, chúng ta tiến hành tiết ôn tập tổng hợp.

- Ghi bảng
	- HS lắng nghe

- HS ghi bài
	- Rèn kĩ năng lắng nghe

- Rèn kĩ năng ghi bài


Hoạt động 2: Khái quát lại nội dung bài
 - Phương pháp:Th¶o luận, hỏi đáp, thuyết trình.

 - Kĩ thuật: Động não                

- Thời gian: 10 phút
	HĐ của Thầy
	HĐ của Trò
	Chuẩn KT, KN cần đạt, 
năng lực cần PT

	I. Tìm hiểu chung 

GV cho các nhóm lên trình bày phần chuẩn bị ở nhà

- Khái niệm 

- Các yếu tố cần thiết trong bài văn tự sự

- Vai trß của đối thoại, độc thoại, độc thoại nội tâm

- Đưa ví dụ minh họa

- GV chốt lại
	I. Tìm hiểu chung 

- Đại diện nhóm trình bày

- Nhận xét, bổ sung


	I. Ôn tập phần văn tự sự

1. Khái niệm

2. Yếu tố cần thiết trong bài văn tự sự

3. Vai trò của yếu tố miêu tả, nghị luận

* Phát triển năng lực: tư duy, giao tiếp, hợp tác


Hoạt động 3: Luyện tập

- PP: thuyết trình
- KT: Động não, sáng tạo

- Thời gian: 20 phót

	HĐ của Thầy
	HĐ của Trò
	Chuẩn KT, KN cần đạt, năng lực cần PT

	Đề bài:  Tưởng tượng mình gặp gỡ và trò chuyện với  anh thanh niên trong tác phẩm: Lặng lẽ Sa Pa?

H: Gv yêu cầu hs đọc đề.

H: Hs phân tích đề.

H: Tìm sự việc.

H: Gv hướng dẫn hs lập dàn ý.

H: Gv yêu cầu hs thảo luận theo từng tổ và trình bày.

T1: Nói về tâm trạng.

T2: Kể về công việc của anh.

T3: Kể về phẩm chất của anh thanh niên.

T4 : Kết luận

H: Gv gọi các nhóm khác bổ sung sau đó gv bổ sung thêm cho nhóm đó.

Gv yêu cầu hs về nhà viết thành bài văn hoàn chỉnh.


	- Hs đọc đề

 Phân tích đề

- Tìm sự việc

- Lập dàn ý

- Các nhóm thảo luân  cử thư kí ghi chép và cử đại diện trình bày trước lớp

- HS nhân xét bài nói của bạn.
	III. Luyên tập

1. Mở bài: Nêu hoàn cảnh thời gian ko gian của buổi gặp gỡ.

2. Thân bài
* Tâm trạng hồi hộp khi gặp anh thanh niên.

- Tâm trạng hồi hộp ngạc nhiên khi gặp con người lao động mới bằng xương bằng thịt bước ra từ trang văn của NTL.

- Nhân vật tôi vui mừng thích thú khi được trò chuyện cùng anh thanh niên.

* Kể về hoàn cảnh sống và công việc của anh.

- Một mình trên đỉnh Yên Sơn cao 2600 m. Quanh năm suốt tháng chỉ có cỏ cây, mây núi và gió tuyết.

- Anh làm công tác khí tượng kiêm vật lí địa cầu: Công việc là đo gió đo mưa, đo nắng, tính mây, đo chấn động mặt đất để tham dự vào việc báo trước thời tiết hằng ngày để phục vụ cho sản xuất, chiến đấu của nhân dân đất nước.

- Một ngày anh phải đi ốp vào lúc 1 giờ sáng,4h, 11h  trưa và 7h tối.

- Sống một mình cô đơn, xa gia đình , xa người thân cùng với điều kiện lao động khắc nghiệt như vậy thường khiến cho con người ta chán nản, bi quan và đầu hàng. Vậy anh thanh niên còn rất trẻ nhưng anh đã vươn lên hoàn thành tốt công việc của mình.

* Kể về phẩm chất của anh thanh niên.

- Anh là người yêu và say mê công việc của mình  và cũng như mọi người là rất đẹp.

- Anh nhiệt tình say mê với công việc, bất kể thời tiết nào cũng không bỏ lấy một ngày, không quên một buổi.

- Anh ý thức được mối quan hệ giữa công việc với con người nên anh ko cô đơn.

- Anh còn là người sống hồn nhiên, cởi mở chủ động gắn mình với cuộc sống giản dị”

 + Sắp xếp cuộc sống ngăn nắp quan tâm tới mọi người.

+ Tự tạo niềm vui cho cuộc sống bằng cách đọc sách, trồng hoa...

- Anh là người khiêm tốn.                           

3. Kết bài

- Kết thúc buổi gặp gỡ đầy ấn tượng. Tôi hiểu  hơn lời cô giảng. Thêm yêu quý và trân trọng anh thanh niên- đại diện cho cả một lớp người đã cống hiến cho Tổ Quốc này.


Hoạt động 4: Vận dụng

- PP: thuyết trình
- KT: Động não, sáng tạo

- Thời gian: 5 phót

	HĐ của Thầy
	HĐ của Trò
	Chuẩn KT, KN cần đạt, năng lực cần PT

	H? Đóng vai bé Thu kể lại cuộc chia tay đầy cảm động của cha con ông Sáu.
	- HS dùng lời văn của mình kể lại.
	* phát triển năng lực tư duy, sáng tạo


Hoạt động 5. Tìm tòi, mở rộng

- Phương pháp: vấn đáp

- Kĩ thuật: Động não, tự học

- Thời gian: 5 phót

	HĐ của Thầy
	HĐ của Trò
	Chuẩn KT, KN cần đạt, năng lực cần PT

	Sưu tầm những đoạn văn tự sự có sử dụng yếu tố miêu tả và nghị luận
	- Hs sưu tầm trên mạng, báo, sách
	* Phát triển năng lực: tư duy, giao tiếp, tự học


Bước 4. Giao bài, hướng dẫn học bài và chuẩn bị bài về  nhà 3 phút
- Ôn tập lại phần tập làm văn vừa học

- Chuẩn bị thi chất lượng cuối HKI
	Ngày soạn: 8/12/2019
	Dạy
	Ngày
	   /12/2019

	
	
	Tiết
	

	
	
	Lớp
	9ª3


TiÕt: 86                                    
trả bài kiểm tra tiếng việt, KIỂM TRA VĂN
I.  MỤC TIÊU
1. Kiến thức, kĩ năng
a. Kiến thức

- Kiểm tra kiến thức về phân môn tiếng Việt của HS từ đó điều chỉnh hướng dạy cho phù hợp.

- Hệ thống hoá toàn bộ kiến thức về phần văn thơ hiện đại

- GV nắm được khả năng nhận thức và tiếp thu của HS để kịp thời điều chỉnh hướng dạy cho phù hợp

b. Kĩ năng

- Rèn cho HS vận dụng những kiến thức phần Tiếng Việt trong đời sống và trong giao tiếp.

2. Định hướng phát triển phẩm chất và năng lực học sinh

a. Các phẩm chất: trung thực, thật thà.

b. Các năng lực chung: năng lực tự học, năng lực giao tếp, năng lực tư duy, 

c. Các năng lực chuyên biệt: năng lực giải quyết vấn đề, sáng tạo, năng lực cảm thụ. 

ii. Chuẩn bị 
- Thầy: Trả bài HS trước 3 ngày, bảng phụ, giáo án.

- Trò: Sửa lỗi chính tả, lỗi dùng từ ,lỗi diễn đạt trong bài viết trước khi đến lớp.

III. Các hoạt động
    Bước1: ổn định tổ chức

- Kiểm tra sĩ số và nền nếp của học sinh

   Bước 2: Kiểm tra bài cũ .

GV lồng vào tiết học

  Bước 3: Nội dung bài mới

Hoạt động1. Khởi động
- PP: thuyết trình
- KT: Động não
- Thời gian: 2phút

	HĐ của Thầy
	HĐ của Trò
	Chuẩn KT, KN cần đạt, năng lực cần PT

	Gv giới thiệu bài : Để giúp các em nâng cao kĩ năng sử dụng những đơn vị kiến thức đã học về phần Tiếng Việt. Hôm nay cô sẽ hướng dẫn các em sửa chữa một số lỗi chính tả, lỗi dùng từ, lồi diễn đạt.
	- HS lắng nghe

- HS ghi bài
	


 Hoạt động 2
- PP: Hỏi đáp, thuyết trình.
- KT: động não             
- Thêi gian: 15 phót: Bài kiểm tra Tiếng việt:
	HĐ của Thầy
	HĐ của Trò
	Chuẩn KT, KN cần đạt, 
năng lực cần PT

	I. Tìm hiểu chung

GV yêu cầu HS quan sát vào đề bài

GV chiếu lên màn hình đáp án phần đọc hiểu
	I. Tìm hiểu chung

- HS đọc to đề bài trước lớp

- HS theo dõi
	I. Đề bài và đáp án
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	GV nhận xét những ưu điểm và nhược điểm của bài viết này.


	
	II. Nhận xét
- Ưu điểm:

+ Nhìn chung các em đã hiểu bài

- trình bày khoa học hơn.

+ Đã hạn chế được lỗi chính tả và lỗi dùng từ.

+ Bố cục khá đầy đủ.

+ Nhiều bài làm có chất lượng như em: Quỳnh, Thảo, Oanh (9A2), 
- Nhược điểm:

+ Chữ viết xấu tập trung ở một số em nam như  Phương, Cường
+ Diễn đạt còn yếu.

+ Tính sáng tạo chưa cao.

Một số em chưa biết  sử dụng lời dẫn trực tiếp và lời dẫn gián tiếp.

	GV yêu cầu HS tìm các lỗi chính tả trong bài viết và sửa chữa ( có sự hướng dẫn của GV).
GV nhấn mạnh một số lỗi chính tả mà HS thường mắc phải.

GV tổng hợp một số từ ngữ dùng chưa chính xác lên bảng phụ.

H: Hãy sửa lại các từ ngữ trên.

H: Vì sao các bạn lại mắc những lỗi dùng từ đó?

GV hướng dẫn HS sửa chữa lỗi diễn đạt bằng cách viết lại câu văn , đoạn văn mắc lỗi diễn đạt.
	HS quan sát bảng phụ.

HS thực  hành  trên bảng phụ.

Chưa hiểu nghĩa của từ.

HS viết lại ở phần sau bài văn.
	III. Chữa bài
1. Chữa lỗi chính tả

2. Chữa lỗi dùng từ.

3. Chữa lỗi diễn đạt

	GV hướng dẫn HS thực hành bài tập sau: 

Cho tình huống: Nam không thường xuyên học bài bị điểm kém. Giờ sinh hoạt lớp dưa ra để phê bình.

Em hãy viết một đoạn thoại sao cho  cuộc thoại đảm bảo phương châm về lượng, về chất và phương châm lịch sự.
	HS thưc hành trên giấy nháp.
	IV. Luyện tập




BÀI KIỂM TRA VĂN
	HĐ của Thầy
	HĐ của Trò
	Chuẩn KT, KN cần đạt, năng lực cần PT

	I.Tìm hiểu chung
- GV yêu cầu HS quan sát vào đề bài

- HS nhắc lại đáp án đúng
	I.Tìm hiểu chung
- HS đọc to đề bài trước lớp
	I. Đề bài và đáp án
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	GV nhận xét những ưu điểm và nhược điểm của bài viết này.

GV yêu cầu HS tìm các lỗi chính tả trong bài viết và sửa chữa ( có sự hướng dẫn của GV).

Lỗi chính tả

Sửa lỗi chính tả

GV nhấn mạnh một số lỗi chính tả mà HS thường mắc phải.

GV tổng hợp một số từ ngữ dùng chưa chính xác lên bảng phụ.

H: Hãy sửa lại các từ ngữ trên.

Vì sao các bạn lại mắc những lỗi dùng từ đó?

GV hướng dẫn HS sửa chữa lỗi diễn đạt bằng cách viết lại câu văn , đoạn văn mắc lỗi diễn đạt.
	
	II. Nhận xét

- Ưu điểm:

+ Nhìn chung các em đã hiểu bài

+ Trình bày sạch sẽ hơn, khoa học hơn.

+ Đã hạn chế được lỗi chính tả và lỗi dùng từ.

+ Bố cục khá đầy đủ.

+ Nhiều bài làm có chất lượng như: Linh. Thảo, Nhung, ... 

- Nhược điểm:

+ Chữ viết xấu tập trung ở một số em nam: 

+ Diễn đạt còn yếu.

+ Tính sáng tạo chưa cao.

	
	- HS quan sát bảng phụ.

HS th­c hành trên bảng phụ.

Chưa hiểu nghĩa của từ.

HS viết lại ở phần sau bài văn.
	III. Chữa bài.

1. Chữa lỗi chính tả

2. Tác dụng của biện pháp tu từ 

3. Chữa lỗi diễn đạt.

	GV hướng dẫn HS thực hành bài tập sau: 

     - Lập dàn ý cho đề bài: Cảm nhận của em về tình cha con trong truyện ngắn '' Chiếc lược ngà'' của nhà văn Nguyễn Quang Sáng
	HS thưc hành trên giấy nháp.
	IV. Luyện tập.




 Bước 4. Giao bài, hướng dẫn về nhà.3’
- Tiếp tục sửa chữa các lỗi trong bài kiểm tra

- Làm bài tập ở phần luyện tập.

- Chuẩn bị cho bài Tập làm thơ 8 chữ.
	Ngày soạn: 12/12/2018
	Dạy
	Ngày
	/12/2018

	
	
	Tiết
	Theo kế hoạch của Phòng

	
	
	Lớp
	9A2
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Trả bài kiểm tra học kì
I.  MỤC TIÊU
1. Kiến thức, kĩ năng
a. Kiến thức

- Giúp HS ôn lại các kiến thức và kĩ năng được thể hiện trong bài kiểm tra; Thấy được những ưu điểm và hạn chế trong bài làm của mình; Tìm ra phương hướng khắc phục và sửa chữa.

b. Kĩ năng

- Biết nhận ra  lỗi của mình trong bài kiểm tra

- Rèn kĩ năng viết câu, dùng từ, dựng đoạn

2. Định hướng phát triển phẩm chất và năng lực học sinh

a. Các phẩm chất: trung thực, thật thà.

b. Các năng lực chung: năng lực tự học, năng lực giao tếp, năng lực tư duy, 

c. Các năng lực chuyên biệt: năng lực giải quyết vấn đề, sáng tạo, năng lực cảm thụ. 

ii. Chuẩn bị 
- Thầy: Chấm bài làm của HS
- Trò:

III. CÁC BƯỚC LÊN LỚP

1.  ổn định tổ chức

- Kiểm tra sĩ số và nền nếp của học sinh
2. Kiểm tra bài cũ

 - gv kiểm tra lồng vào quá trình chữa bài
3. Tổ chức dạy học bài mới.

Hoạt động1: Khởi động

- Phương pháp: vấn đáp. thuyết trình.

- Kĩ thuật: Động não      

- Thời gian 3 phút
	HĐ của Thầy
	HĐ của Trò
	Chuẩn KT, KN cần đạt, năng lực cần PT

	GV dẫn vào bài: Để giúp các em nhận thức được những ưu điểm cũng như những mặt hạn chế trong bài kiểm tra chất lượng cuối học kì 1, Hôm nay chóng ta tiến hành tiết học '' trả bài''.
	- HS lắng nghe

- HS ghi bài
	


Hoạt động 2: Trả bài HS 

- Phương pháp: vấn đáp. thuyết trình.

- Kĩ thuật: Động não      

- Thêi gia : 40 phót
	HĐ của Thầy
	HĐ của Trò
	Chuẩn KT, KN cần đạt, năng lực cần PT

	GV yêu cầu HS đọc lại đề văn

GV treo bảng phụ giới thiệu biểu điểm cho cả hai phần đọc hiểu và làm văn
	1 HS đọc

HS quan sát bảng phụ
	I. Đề bài và đáp án.

1. Đề văn

       

	GV nhận xét những ưu nhược điểm của bài viết

GV đọc đề, yêu cầu h/s trả lời đáp án


	HS sửa chữa 


	II. Chữa bài

1. Nhận xét chung

2. Chữa bài

Phần I. Đọc hiểu
Câu 1. (1,0 điểm). 
- Xuất xứ và nội dung cảu đoạn trích

Câu 6 (1,0 điểm). 

- Nghệ thuật lập luận: So sánh
- Tác dụng: 
Câu 3. (2,0 điểm). 
- Đoạn văn nghị luận theo cách diễn dịch

- Vấn đề nghị luận: 

Phần II. Làm văn

I. MB

Giới thiệu nhân vật kể truyện, lí do kể chuyện

II. TB

- Giây phút chia tây của hai cha con
+ Kết hợp kể, tả bao quát chung quang cảnh, nơi ở và làm việc của anh thanh niên.

+ Anh thanh niên kể về công việc của bản thân, về ông kĩ sư ở vườn râu Sa Pa, về anh cán bộ nghiên cứu sét, từ chối việc ông họa sĩ vẽ chân dung mình.

+ Nhận thức mới mẻ, sự cảm phục, ... của người kể chuyện.

- Giây phút chia tay.

III. KB

Tấm lòng tình cảm của người kể chuyện dành cho người thanh niên.

	Lập dàn bài vào vở, viết một số đoạn của bài
	
	III. Luyện tập.


Bước 4. Giao bài, hướng dẫn về nhà. 2 phút

- Tiếp tục sửa chữa các lỗi trong bài viết.

- Làm bài tập ở phần luyện tập.

- Chuẩn bị Làm thơ tám chữ.
Tuần: 19
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                                                   Tập làm thơ tám chữ. 

                                                         ( Tiếp tiết 70)
A/ Mục tiêucần đạt .

 I Mức độ cần đạt

 -Nhận diện thể thơ tám chữ qua các đoạn văn bản và bước đầu biết cách làm thơ tám chữ

II. Trọng tâm kiến thức kĩ năng.

  1.Kiến thức.

-Đặc điểm của thể thơ tám chữ

2. Kĩ năng.

 -Nhận biết thể thơ tám chữ

 -Tạo đối vần nhịp trong khi làm thơ tám chữ

B. Chuẩn bị của thầy và trò
Thầy: Giáo án, bảng phụ

Trò: Xem lại bài viết trước khi đến lớp.

C Các hoạt động.
Bước 1 ổn định tổ chức

- Kiểm tra sĩ số và nền nếp của học sinh

Bước 2 Kiểm tra bài cũ

GV kiểm tra sách vở của HS

Bước 3. Tổ chức dạy học bài mới.

Hoạt động1.Tạo tâm thế.
       MT:Tạo hứng thú cho các em

       PP: Vấn đáp       

        KT :Động não        Thời gian3 phút

    GV: Các em đã được tìm hiểu và tập làm thơ 8 chữ ở tiết 54.
    H: Nêu những hiểu biết của em về thể thơ 8 chữ ( số chữ, số câu, cách gieo vần, cách ngắt nhịp)

Để giúp các em  tìm hiểu về một số bài thơ hay của các nhà thơ  và có kĩ năng viết một bài thơ 8 chữ theo đề tài tự chọn cô và các em sẽ tìm hiểu bài học hôm nay.

Hoạt động2,3,4. Tri giác,phân tích cắt nghĩa, đánh giá khái quát

Mt: Luyên cách làm thơ 8 chữ

PP:Thảo luận, hỏi đáp

KT: Động não     Thời gian:25 phút

	HĐ của thầy
	HĐ của trò
	Trọng tâm kt-kn

	I. Tìm hiểu chung

GV: Các em vừa học song  bốn văn bản thơ: Đồng chí, Bài thơ về tiểu đội xe không kính, Đoàn thuyền đánh cá, Bếp lửa

H: Trong những bài thơ đó có những đoạn thơ nào, khổ thơ nào  thuộc thể thơ 8 chữ?

H: Em hãy khảo sát  ở những đoạn thơ ấy về các mặt: Số câu trong mỗi đoạn, số chữ trong mỗi dòng, cách gieo vần, cách ngắt nhịp?

H: Vậy em có nhận xét gì về số chữ trong mỗi dòng và số dòng trong mỗi khổ?

H: Nhận xét về cách ngắt nhịp ?

H: Kể tên một số nhà thơ mà em đã được tìm hiểu hoặc đọc thêm  đã từng thành công trong thể thơ 8 chữ?


	I. Tìm hiểu chung

HS tìm trong các bài thơ đã học các khổ thơ, đoạn thơ 8 chữ.

- Có khổ thơ chỉ có 4 dòng, có khổ 6 dòng hoặc nhiều hơn

- Thường gieo vần ở cuối dòng (vần chân) và có thể gieo vần ở hai câu thơ liền nhau hoặc theo lối gián cách .

- Số chữ: nhất thiết chỉ có 8 chữ.

- Số dòng trong mỗi khổ có thể linh hoạt .

Linh hoạt, đa dạng

HS kể tên các nhà thơ: Thế Lữ, Bằng Việt, Xuân Diệu, Hàn Mặc Tử ,Vũ Hoàng Chương....
	II.Tập làm thơ 8 chữ.

1 Viết thêm một số câu thơ  để hoàn thiện khổ thơ.



	GV đưa lên bảng phụ 4 khổ thơ khác nhau , mỗi khổ thơ thiếu một dòng thơ. Sau đó chia lớp thành 4 nhóm thảo luận  để viết thêm câu thơ để hoàn thiện khổ thơ.

Ví dụ:

Khổ 1:

Nơi ta đến hàng ngày quen thuộc thế,

Sân trường mênh mông, nắng cũng                               mênh mông.

Khăn quàng tung bay rực rỡ sắc hồng

........................................

Khổ 2:

Ta chia tay nhau phượng đỏ đầy trời

Nhớ những ngày rộn rã tiếng cười vui

Và nhớ những đêm lửa trại tuyệt vời

.........................................................

Khổ 3: 

Con sông quê ru tuổi thơ trong mơ

Giữa những hoàng hôn ngời lên ánh mắt

...........................................................

để mai này thao thức viết thành thơ.

Khổ 4:

 Có lẽ nào để tuột khỏi tay em

Những trái chín chắt chiu từ đất mẹ

Những trái chín lẫn buồn vui tuổi trẻ

.....................................................

H: Em hãy viết thêm  một câu thơ cho khổ thơ được hoàn chỉnh

- Mỗi nhóm một khổ nhưng HS có thể đưa ra nhiều cách viết khác nhau. khác nhau

* Yêu  cầu:

- Câu mới viết phải đủ 8 chữ

- Phải đảm bảo sự lô gích về ý nghĩa với những câu trước. Phải có vần chân gián tiếp hoặc trực tiếp với những câu thơ đã cho 

Bằng cảm nhận của em về vần, về thanh điệu, về nhịp ngắt hãy tập sáng tác một khổ thơ 8 chữ gồm 4 câu về các đề tài: 

+ trưa hè quê em

+ Cảm xúc  mỗi độ thu sang

+ Về mái trường.

+ Tình bạn

+ Người mẹ yêu quý....
	HS thảo luận nhóm.

Đại diện nhóm trình bày trước lớp.

HS suy nghĩ làm bài
	2. Tập làm thơ 8 chữ theo đề tài

	Hoạt động 5  Luyện tập.

MT :Củng cố lại phần lí thuyết vừa học

PP :Vấn đáp.

KT : Động não     Thời gian15 phút



	H:Cảm nhận của em về một khổ thơ 8 chữ các bạn vừa sáng tác mà em cảm thấy tâm đắc nhất?

-GV gọi hs trình bày bài viết của mình trước lớp

H :Gọi học sinh khác nhận xét bổ sung.

-Gv chữa bài
	HS có thể viết một đoạn văn ngắn nêu cảm nhận về  khổ thơ .

-Trình bày bài viết

-Nhận xét

-nghe
	III. Luyện tập.

	GV h​ướng dẫn HS thực hành bài tập sau: 

         Lập dàn ý cho đề bài: Giới thiệu về chiếc áo dài Việt Nam
	HS thư​c hành trên giấy nháp.
	


Bước 4. Giao bài, hướng dẫn về nhà. 2’
- tập sáng tác một bài thơ 8 chữ với chủ đề tự chọn.
Ngày soạn: 11/12/2013                                       Ngày dạy  19 /12/2013            Lớp 9A2

Tuần: 18
Tiết: 87 - 88
Kiểm tra tổng hợp học kì 1
A. Mục tiêu cần đạt.

I. Mức độ cần đạt
 - Hệ thống lại kiến thức.

II.Trọng tâm kiến thức kĩ năng.

 -Phần kiến thức đã học trong học kì I

 - Kiểm tra đánh giá chất lượng của học sinh.

 - Rèn cho HS kĩ năng diễn đạt.

B. Chuẩn bị của thầy và trò

Thầy: Đề kiểm tra.

Trò: Hoàn thành đề cương ôn tập.

C. Các bước lên lớp

Bước 1 ổn định tổ chức

- Kiểm tra sĩ số và nền nếp của học sinh

Bước 2:Đề bài

                                                              MA TRẬN 
	Mức độ nội dung
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng

	
	
	
	VD thấp
	VD cao

	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL

	Văn học
	Tác giả, tác phẩm
	Câu 5,6,11
	
	
	
	
	
	
	

	
	Phương thức, thể loại, nội dung
	Câu 7
	
	
	
	
	
	
	

	Tiếng Việt
	 Phương châm hội thoại,TVTV,Thuật ngữ, nghĩa của từ, câu
	Câu 1,4,2,3,8,12.
	
	Câu 9,10,11
	
	
	
	
	

	TLV
	Văn tự sự
	
	
	
	
	
	C1/III
	
	C2/II

	2. Tổng số câu, số điểm
	    9 (1,25đ)
	
	3 (0,75đ)
	
	
	2 (2d)
	
	1 (5đ)


Đề bài
Phần I: Trắc nghiệm khách quan. ( 3 điểm).

Chọn đáp án đúng nhất cho mỗi trường hợp sau:
Câu1. Câu " Khi giao tiếp cần nói đúng vào đề tai giao tiếp, tránh nói lạc đề" là định  nghĩa cho phương châm hội thoại nào:

a. Phương châm về chất                                          c. Phương châm quan hệ

b. Phương châm về lượng                                        d. Phương châm lịch sự

Câu2 Dòng nào sau đây không nói đúng xu thế phát triển vốn từ vựng tiếng Việt trong những năm gần đây?

a. Tiếp tục có sự biến đổi và phát triển nghĩa của từ vựng.

b. Tiếp tục cấu tạo nên những từ mới.

c. Mượn từ ngữ của tiếng nước ngoài.

d. Mượn các điển cố Hán học trong các bài thơ Đường.

Câu3. Thuật ngữ gồm các loại từ ngữ nào?

a. Từ biểu thị các khái niệm khoa học                    c. Từ ngữ biểu thị các tính chất

b. Từ ngữ biểu thị các thái độ, tình cảm                  d. Từ ngữ biển thị các hành động

Câu4.Phương châm về lượng đòi hỏi người tham gia giao tiếp phải tuân thủ điều gì?

a. Nói tất cả những gì mình biết                     c. Nói những gì mình cho là quan trọng

b. Nói đúng yêu cầu giao tiếp                         d. Nói thật nhiều thông tin

Đọc kĩ đoạn trích sau và trả lời các câu hỏi từ câu 5 đến câu 12

" Những nét hớn hở trên mặt người lái xê chợt duỗi ra bẵng đi một lúc, bác không nói gì nữa. Còn nhà hoạ sĩ và cô gái.........

- Tôi sắp giới thiệu với bác một trong những người cô độc nhất thế gian. Thế nào bác cũng thích vẽ hắn."

                                              ( Trích Lặng lẽ Sa Pa, Nguyễn Thành Long Ngữ Văn9 tập I)

Câu 5 : đoạn trích trên trích trong tác phẩm nào ?

A,Làng          b.Chiếc lược ngà             c.Lặng lẽ Sa Pa       d. Cố hương. 

Câu6. Nhân vật nào không được nhắc tới trong đoạn trích trên?

a. Bác lái xe            b. Ông hoạ sĩ          c. Cô gái               d. Ông kĩ sư trồng rau

Câu7: Đoạn văn trên có sự kết hợp của những phương thức biểu đạt nào?

a. Tự sự và miêu tả     b. Miêu tả và biểu cảm    c. Tự sự và biểu cảm  d. Miêu tả và nghị luận

Câu8. Dòng nào sau đây giải thích đúng nhất nghĩa của từ " xôn xao"?
a. Những âm thanh rất nhỏ, rất nhẹ vọng tới từ  xa

b. Những âm thanh, tiếng động rộn lên từ nhiều phía xen lẫn nhau

c. Những âm thanh du dương do cây cối phát ra khi có gió

Câu9 Nếu viết "Những nét hớn hở trên mặt người lái xe" câu văn sẽ mắc lỗi gì?

a. Thiếu trạng ngữ  b. Thiếu chủ ngữ      c. Thiếu vị ngữ           d. Thiếu cả chủ ngữ, vị ngữ

Câu10 : Câu văn" Nửa tiếng, các ông, các bà nhé" thuộc loại câu nào?

a. Câu đặc biệt            b. Câu đơn               C. Câu ghép                 d. Câu rút gọn

Câu 11 :  Từ  hắn   trong ' Tôi sắp giới thiệu với các bác một trong những người cô độc nhất thế gian. Thế nào bác cũng thích vẽ hắn" Thay thế cho từ ngữ nào?

a.Bác           b. Tôi                  c. Người         D. Người cô độc nhất thế gian
Câu12 : Câu văn " Còn nhà hoạ sĩ và cô gái bỗng nín bặt, vì cảnh trước mắt bỗng hiện lên đệp một cách kì lạ. Thuộc kiểu câu :

a. Câu đơn  b. Câu đặc biệt    c. Câu đặc biệt    c. Câu ghép chính phụ    d. Câu ghép §ẳng lập

Phần II:(7Đ)

Câu1 Tóm tắt nội dung truyện ngắn " Chiếc lược ngà » của nhà văn Nguyễn quang Sáng( 10 – 15 câu) (2đ)

Câu 2 : Kể về một kỷ niệm sâu sắc nhất của em. Bài viết cỏ sử dụng yếu tố nghị luận.  (5đ)

Bước 4. Giao bài, hướng dẫn về nhà.

· Làm lại bài kt.

· Soạn trước bài : Tập làm thơ 8 chữ.
 Ngày soạn:20/12/2013                                                     Ngày dạy   25   /12/2013        Lớp 9A2
Ngày soạn: 02/01 /2018

	Ngày dạy   
	09/01/2018
	08/01/2018

	Lớp 
	9A2
	9A3


Tuần: 20

Tiết: 91-92    Văn bản:              Bàn về đọc sách
                                        Chu Quang Tiềm
I. MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT 

1. Kiến thức

- Hiểu cảm nhận được nghệ thuật lập luận, giá trị nội dung và ý nghĩa thực tiễn của văn bản.

- ý nghĩa tầm quan trọng của việc đọc sách và phương pháp đọc sách.

- Phương pháp đọc sách cho có hiệu quả

2. Kĩ năng

- Biết cách đọc- hiểu một văn bản dịch(không sa đà vào phân tích ngôn từ)

- Nhận ra bố cục chặt chẽ. Hệ thống luận điểm rõ ràng trong một văn bản nghị luận.

- Rèn luyện thêm cách viết một bài văn nghị luận.  

3. Thái độ: yêu thích sách, trân trọng giá trị của sách.

II. TRỌNG TÂM 
1. Kiến thức

- ý nghĩa tầm quan trọng của việc đọc sách và phương pháp đọc sách.

- Phương pháp đọc sách cho có hiệu quả

2. Kĩ năng.

- Biết cách đọc- hiểu một văn bản dịch(không sa đà vào phân tích ngôn từ)

- Nhận ra bố cục chặt chẽ. Hệ thống luận điểm rõ ràng trong một văn bản nghị luận.

- Rèn luyện thêm cách viết một bài văn nghị luận.  

3. Thái độ: yêu thích sách, trân trọng giá trị của sách.

4. Phát triển năng lực: hợp tác, giao tiếp, tư duy, sáng tạo, giải quyết vấn đề.

III. Chuẩn bị 
1. Thầy: Bảng phụ,  giáo án.

2. Trò: Chuẩn bị sách vở và soạn bài mới trước khi đến lớp.

IV. TỔ CHỨC DẠY VÀ HỌC
Bước 1: ổn định tổ chức 
- Kiểm tra sĩ số và nền nếp của học sinh
Bước 2: Kiểm tra bài cũ  GV kiểm tra phần chuẩn bị bài học của HS.
Bước 3.Tổ chức dạy học bài mới.
HOẠT ĐỘNG 1. Khởi động
- Thời gian : 3p

- Phương pháp : thuyết trình

- KT: Động não     
	Hoạt động của Thầy
	Hoạt động của Trò
	Chuẩn kĩ năng cần đạt, năng lực cần phát triển

	- GV giới thiệu: Sách là đồ dùng học tập không thể thiếu được của h/s, vai trò của sách như thế nào chúng ta tìm hiểu văn bản: Bàn về đọc sách -   Chu Quang Tiềm
	- Nghe

- Ghi bài
	- Kĩ năng nghe

* Năng lực phát triển: tư duy


HOẠT ĐỘNG 2. Hình thành kiến thức

- Thời gian : 

- Phương pháp: thuyết trình, vấn đáp, nêu và giải quyết vấn đề

- Kĩ thuật: hoạt động nhóm, 321, 

-   Kt:Động não       Thời gian 10 phút

	Hoạt động của Thầy
	Hoạt động của Trò
	Chuẩn kĩ năng cần đạt, năng lực cần phát triển

	I. HD tìm hiểu chung

* GV sử  dụng PP vấn đáp, yêu cầu HS:

- Trình bày những kiến thức cơ bản về tác giả, tác phẩm 

* GV bổ sung thông tin về tác giả, tác phẩm theo SGV/T3

* GV HD HS đọc văn bản

* Yêu cầu HS:

- Chia đoạn

- Xác định nội dung chính từng đoạn

- Theo em, văn bản Bàn về đọc sách được viết với mục đích gì? 

- Xác định PTBĐ chính của văn bản?
	I. Tìm hiểu chung

- HS trình bày

- HS khác nhận xét

- HS đọc vb

- 1 HS chia đoạn, nêu nội dung từng đoạn

- HS khác nêu ý kiến

- HS trình bày

- HS khác nhận xét
	I.Tìm hiểu chung

1. Chú thích:

a. Tác giả: Chu Quang Tiềm(1897 - 1986)

b. Tác phẩm: Bàn về phép học

3.Thể loại: nghị luận văn học

4. Bố cục: 3 đoạn

	II. HD HS phân tích văn bản
* GV yêu cầu HS theo dõi vào phần đầu của văn bản.

* Sử dụng phương pháp vấn đáp yêu cầu HS trao đổi, trả lời các câu hỏi sau:

H: Bàn về sự cần thiết của việc đọc sách , tác giả đưa ra luận điểm căn bản nào?

H: Nếu học vấn là những hiểu biết thu nhận được qua quá trình học tập thì học vấn thu được từ đọc sách là gì?

H: Khi cho rằng: Học vấn không chỉ là chuyện đọc sách, nhưng đọc sách vẫn là con đường quan trọng của học vấn, Tác giả muốn ta nhận thức điều gì về học vấn và quan hệ đọc sách với học vấn?
H: Luận điểm về sự cần thiết của việc đọc sách được tác giả phân tích rõ trong trình tự các lí lẽ nào?

H: Theo tác giả, sách là di sản quý báu cất giữ di sản tinh thần nhân loại . Em hiểu ý kiến này như thế nào?

H: Những cuốn sách em đang học tập có phải là di sản tinh thần đó không?

H: Vì sao tác giả lại quả quyết rằng: Nếu chúng ta mong tiến lên từ văn hoá học thuật thì nhất định phải lấy thànhquả mà nhân loại đã đạt được trong quá khứ làm điểm xuất phát?

H: Theo tác giả, đọc sách là hưởng thụ, là chuẩn bị trên con đường học vấn.Em hiểu ý kiến này như thế nào?

H: Em đã hưởng thụ được gì từ việc đọc sách ngữ văn để chuẩn bị cho học vấn của mình?

H: Những lí lẽ trên của tác giả đem lại cho em hiểu biết gì về  sách và lợi ích của việc đọc sách?

H: Trong phần văn bản tiếp theo tác giả đã bộc lộ những suy nghĩ của mình về việc đọc sách như thế nào?Quan niệm nào được xem là luận điểm chính xuyên suốt phần văn bản này?

H: Quan niệm đọc chuyên sâu được phân tích qua những lí lẽ nào?

H: Hãy tóm tắt ý kiến của tácgiả về cách đọc chuyên sâu và cách đọc không chuyên sâu?

H: Nhận xét  về thái độ bình luận và cách trình bày lí lẽ của tác giả?

H: Em nhận thức được gì từ lời khuyên này của tác giả?

H: Nhận xét của tác giả về cách đọc lạc hướng?

H: Vì sao có hiện tượng đọc lạc hướng?

H: Cái hại của đọc lạc hướng được phân tích như thế nào?

H: Tác giả đã có cách nhìn và trình bày như thế nào về vấn đề này?

H: Em cảm nhận được lời khuyên nào từ việc này?

H: Từ đó em có liên hệ gì đến việc đọc sách của mình?

H: Hãy tóm tắt quan niệm của tác giả về việc chọn tinh, đọc kĩ và đọc để trang trí?

H: Tác giả đã tỏ thái độ như thế nào về các cách đọc sách này?

H: Từ đó em có liên hệ gì đến việc đọc sách của bản thân?

H: Theo tác giả, thế nào là đọc để có kiến thức phổ thông?

H:  Vì sao tác giả đặt vấn đề đọc để có kiến thức phổ thông?

H: Quan hệ giữa phổ thông và chuyên sâu trong đọc sách liên quan đến học vấn rộng và chuyên được tác giả lí giải như thế nào?

H: Nhận xét về cách trình bày lí lẽ của tác giả?

-Toàn diện, tỉ mỉ, có đối chiếu, so sánh nên dễ đọc, dễ hiểu.

H: Từ đó, em thu nhận được gì từ lời khuyên này?

H: Liên hệ lời khuyên này với việc đọc sách của em?

H:Trong phần văn bản bàn về đọc sách như thế nào, tác giả đã làm sáng tỏ các lí lẽ bằng khả năng phân tích như thế nào?

H: Từ đó những kinh nghiệm đọc sách nào được truyền tới người đọc.

H: Với em, lời khuyên nào bổ ích nhất, vì sao?


	II. Phân tích
- Đọc văn bản
- Các nhân trình bày

- Các nhân trình bày

- Các nhân trình bày

- HS tìm lí lẽ

- Trình bày

- Thảo luận
- Giải thích V×: 
(Sách lưu giữ hết thảy các thành tựu học vấn của nhân loại.

- Muốn nâng cao học vấn cần kế thừa thành tựu này.)
- Cá nhân trình bày
- Trả lời
- Trả lời cá nhân
- Trình bày

- Trả lời 

- Muốn tiến lên trên con đường học vấn , không thể không đọc sách.

Đọc sách để nâng cao học vấn cần đọc chuyên sâu.

- Sách nhiều khiến người ta không chuyên sâu.

- Đọc sách không cốt lấy nhiều, quan trọng nhất  là phải chọ cho tinh, đọc cho kĩ.

- Đọc chuyên sâu nhưng không bỏ qua đọc thường thức.

-trả lời

- Đọc chuyên sâu là đọc quyển nào ra quyển ấy, miệng đọc, tâm ghi, nghiền ngẫm đến thuộc lòng, thấm vào xương tuỷ, biến thành một nguồn động lực tinh thần, cả đời dùng mãi không cạn. Ví dụ, cách đọc của các học giả Trung Hoa thời cổ đại.

- Đọc không chuyên sâu là cách đọc liếc qua tuy rất nhiều, nhưng đọng lại thì rất ít. Ví dụ, cách đọc của một số học giả trẻ hiện nay.

- Xem trọng cách đọc chuyên sâu, coi thường cách đọc không chuyên sâu.

- Phân tích qua so sánh đối chiếuvà dẫn chứng cụ thể.

Đọc sách để tích luỹ và nâng cao học vấn cần đọc chuyên sâu, tránh tham lam, hời hợt.

- Đọc lạc hướng là tham nhiều mà không vụ thực chất.

Do sách vở ngày một nhiều (chất đầy thư viện) nhưng những tác phẩm cơ bản, đích thực nhất thiết phải đọc chẳng qua cũng mấy nghìn quyển, trong khi người đọc lại tham nhiều mà không vụ thực chất.

Lãng phí thời gian và sức lực trên những cuốn sách vô thưởng vô phạt; bỏ lỡ mất dịp đọc những cuốn sách quan trọng, cơ bản.

- Báo động về cách đọc sách tràn lan, thiếu mục đích.

- Kết hợp phân tích bằng lí lẽ với liên hệ thực tế: Làm học vấn giống như đánh trận...

Đọc sách không đọc lung tung mà cần có mục đích cụ thể.

HS tự bộc lộ.

- Đọc sách không cốt lấy nhiều; nếu đọc được mười quyển sách mà chỉ lướt qua, không bằng chỉ lấy một quyển mà đọc mười lần.

- Đọc ít mà đọc kĩ thì sẽ tập thành nếp suy nghĩ sâu xa., trầm ngâm tích luỹ, tươnghr tượng tự do đến mức làm thay đổi khí chất.

- Thế gian có biết bao người đọc sáchchỉ để trang trí bộ mặt, như kẻ trọc phú khoe của...Cách đó thể hiện phẩm chất tầm thường thấp kém.

- Đề cao cách chon cho tinh, đọc kĩ.

- Phủ nhận cách đọc chỉ để trang trí bộ mặt.

Đọc sách cần tinh , kĩ hơn là nhiều, dối.

HS tự bộc lộ.

Là đọc rộng ra theo yêu cầu của các môn học ở trung học và năm đầu đại học, mỗi môn phải chọ từ ba đến năm quyển xem cho kĩ, tổng cộng cũng chẳng qua trên dưới 50 quyển... Kiến thức phổ thông không chỉ cần cho công dân thế gới hiện tại, mà ngay nhà học giả chuyên môn cũng không thể thiếu được 

- đây là yêu cầu bắt buộc đối với HS các bậc trung học và năm đầu đại học.

- Các học giả cũng không thể bỏ qua đọc để có kiến thiức phổ thông.

- Vì các môn học liên quan đến nhau, không có học vấn nào cô lập.

Không biết rộng thì không thể chuyên, không thông thái thì không thể nắm gọn. Trước hãy biết rộng rồi sau mới nắm chắc, đó là trình tự để nắm vững bất cứ học vấn nào.

Kết hợp phân tích lí lẽ với liên hệ, so sánh.

Đọc sách cần chuyên sâu nhưng cần cả đọc rộng. Có hiểu rộng nhiều lĩnh vực mới hiểu sâu một lĩnh vực.

HS tự liên hệ.

Đọc sách cốt chuyên sâu , nghĩa là cần chọn tinh đọc kĩ theo mực đích hơn là tham nhiều, đọc dối. Ngoài ra cần phải đọc để có học vấn rộng phục vụ cho chuyên môn sâu.

HS tự bộc lộ.


	II. Phân tích

1 Vì sao phải đọc sách
Đọc sách vẫn là một con đường quan trọng của học vấn.

- Là những hiểu biết của con người do đọc sách mà có.

- Học vấn được tích luỹ từ mọi mặt trong hoạt động của con người.

- Trong đó đọc sách chỉ là một mặt nhưng là mặt quan trọng.

- Muốn có học vấn không thể không đọc sách.

- lí lẽ
- Sách là thành tựu đáng quý: Sách là kho tàng  quý báu cất giữ di sản tinh thần của nhân loại.

- Muốn nâng cao học vấn cần dựa vào thành tựu này: Nhất định phải lấy thành quả mà nhân loại đã đạt được trong quá khứ làm điểm xuất phát
- Đọc sách là hưởng thụ để tiến lên trên con đường học vấn.

- Tủ sách của nhân loại đồ sộ, có giá trị.

- Sách là những giá trị quý giá, là tinh hoa trí tuệ, tâm hồn của nhân loại được mọi thế hệ cẩn thận lưu giữ.

- Sách kết tinh học vấn trên mọi lĩnh vực đời sống trí tuệ, tư tưởng, tâm hồn nhân loại trao gửi lại. Đọc sách là thừa hưởng những giá trị quý báu này. Nhưng học vấn luôn rộng mở ở phía trước . Để tiến lên. con người phải dựa vào di sản học vấn này.

2 Đọc sách như thế nào?

	Hoạt động 4:đánh giá khái quát

MT:Khái quát lại nội dung và nghệ thuật của tác phẩm

PP:Hỏi đáp

KT: Động não           Thời gian 10 phút

	III. Đánh giá khái quát

H: Những lời bàn trong văn bản Bàn về đọc sách cho ta những lời khuyên bổ ích nào  về sách và việc đọc sách.

H: Em hiểu gì về tác giả Chu Quang Tiềm từ lời bàn về đọc sách của ông?

H: Em học tập được gì trong cách viết văn nghị luận của tác giả?

GV yêu cầu HS đọc ghi nhớ SGK.
	III. Đánh giá khái quát

- Ông là người yêu quý sách

- Là người có học vấn cao nhờ biết cách đọc sách.

- Là nhà khoa học có khả năng hướng dẫn việc đọc sách cho mọi người.

- Thái độ khen, chê rõ ràng.

- Lí lẽ được phân tích cụ thể, liên hệ, so sánh gần gũi nên dễ thuyết phục.

1 đến 2 HS đọc ghi nhớ.
	III. Tổng kết




                        Hoạt động5. Luyện tập.
                MT: Củng cố lại kiến thức vừa học.

                PP:Thảo luận.

                KT:Động não     Thời gian:10 phút
-GV yêu cầu hs thảo luận bài tập trắc nghiệm trong sgk

-Các tổ lần lượt trình bày

Bước 4. Giao bài, hướng dẫn về nhà 2phút
- Học thuộc ghi nhớ SGK.                                                            

- Làm bài tập vào vở bài tập

- Soạn'' Tiếng nói của văn nghệ''.

Rút kinh nghiệm
Ngày soạn: 02 /1 /2014                                       Ngày dạy   04 /1/2014        Lớp 9A2

Tuần: 20

Tiết: 93                                  khởi ngữ
A. Mục tiêu cần đạt 
I. Mức độ cần đạt

-Nắm được  đặc điểm và công dụng của khởi ngữ trong câu.

-Biết đặt câu có khởi ngữ.

II. Trọng tâm kiến thức kĩ năng.

.1 .Kiến thức

-Đặc điểm của khởi ngữ.

-Công dụng của khởi ngữ.

2. Kĩ năng.

-Nhận diện khởi ngữ ở trong câu.

-đặt câu có khởi ngữ.

B. Chuẩn bị của thầy và trò

Thầy: Bảng phụ,  giáo án.

Trò: Chuẩn bị sách vở và đọc bài mới trước khi đến lớp.

C Các hoạt động 
Bước 1.  ổn định tổ chức

- Kiểm tra sĩ số và nền nếp của học sinh

Bước 2: Kiểm tra bài cũ 5 phút
H: Phân tích cấu tạo ngữ pháp và rút ra kết luận về kiểu câu trong mỗi trường hợp sau: 

a. Còn anh, anh không gìm nổi xúc động.

b. Giàu, tôi cũng giàu rồi.

c. Về các thể văn trong lĩnh vực văn nghệ, chúng ta có thể tin ở tiếng ta, không sợ nó thiếu giàu và đẹp.

GV yêu cầu HS thực hành trên bảng phụ.

Bước 3. Tổ chức dạy học bài mới
Hoạt động1. Tạo tâm thế 
             MT: Gây sự hứng thú cho các em

             PP:Thuyết trình,
             KT: động não       Thời gian  3 phút

              Trong các câu văn trên, bên cạnh thành phần chủ ngữ và vị ngữ còn có thành phần phụ . Vậy những thành phần phụ đó có đặc điểm và công dung như thế nào? Nội dung bài học hôm nay...
Hoạt động2,3,4. Tri giác, phân tích cắt nghĩa, đánh giá khái quát.
            MT: -Hiểu khái niệm khởi ngữ

            PP: Hỏi đáp, 
            KT: Động não   thời gian 20 phút

	HĐ của thầy
	HĐ của trò
	TTkt-KN

	I. Tìm hiểu chung

GV yêu cầu HS đọc lại các câu văn trên bằng hình thức đọc thầm.

H: Các câu văn trên lần lượt xuất hiện trong những văn bản nào mà em đã học?

GV yêu cầu HS chú ý vào các từ ngữ in đậm.

H: Các từ ngữ in đậm xuất hiện ở những vị trí nào trong câu?

H: Có thể thêm những quan hệ từ nào vào trước cáừ ngữ in đậm sao cho phù hợp?

H: Mỗi câu văn trên thể hiện nội dung gì?

H: Bộ phận in đậm có ý nghĩa gì trong việc thể hiện nội dung mỗi câu văn?

Gv khẳng định:

   H:  Những từ ngữ giữ vai trò là thành phần phụ xuất hiện ở đầu câu văn

( Đứng trước chủ ngữ) và góp phần nêu lên đề tài được nói đến trong câu người ta gọi là khởi ngữ.

H: Em hiểu thế nào là khởi ngữ?

GV khẳng định: Khởi ngữ là thành phần câu đứng trước chủ ngữ để nêu lên đề tài được nói đến trong câu.

H: Vậy theo em, khởi ngữ có những đặc điểm và công dụng gì?

GV yêu cầu HS đọc ghi nhớ SGK.

H: Theo em, khởi ngữ còn có những tên gọi nào khác nữa?

GV yêu cầu HS làm bài tập 1 trong SGK phần luyện tập để củng cố kiến thức.

Gv treo bảng phụ thể hiện 2 ví dụ:

a. Tôi luôn có sẵn tiền trong nhà.

b. Nước biển đông cũng không đo được lòng căm thù giặc của Trần Quốc Tuấn.

H: Chuyển đổi mỗi câu trên thành câu có khởi ngữ?

Gợi ý: 

a. Tiền trong nhà, tôi luôn có sẵn.

b. Lòng căm thù giặc của Trần Quốc Tuấn, nước biển đông cũng không đo được.

H: Đặt câu có thành phần khởi ngữ?
	I. Tìm hiểu chung

HS đọc thầm.

Đứng ở đầu câu, đứng trước chủ ngữ.

Còn, đối với, về, với...

- Câu 1: Thể hiện cảm xúc của anh Sáu.

- Câu 2: Thể hiện thái độ của anh Pha

- Câu 3: Thể hiện niềm tin của nhà văn.

Thể hiện và nhấn mạnh nội dung của mỗi câu văn?

HS tự do đưa ra ý kiến.

Trả lời

1 đến 2 HS đọc.

Đề ngữ, thành phần khởi ngữ
HS thực hành trên bảng phụ.

HS luyện đặt câu trên bản
	I. Đặc điểm và công dụng của khởi ngữ.

	Hoạt Động 5: Luyện tập.

MT:Củng cố lại bài học

PP:Thảo luận hỏi đáp

KT: Động não     Thời gian 15 phút

	GV hướng dẫn HS làm bài tập 2 SGK.

H: Nêu yêu cầu của bài tập?

GV hướng dẫn HS thực hành trên giấy nháp.

Gợi ý:

a. Làm bài, anh ấy cẩn thận lắm.

b. Hiểu thì tôi hiểu rồi , nhưng giải thì tôi chưa giải được.

Gv yêu cầu HS viết đoạn văn:

          Viết đoạn văn giới thiệu về quê hương em, trong đoạn văn có sử dụng khởi ngữ.
	Chuyển các bộ phận in đậm thành thành phần khởi ngữ.


	II. Luyện tập.

Bài tập 2.


Bước 4. Giao bài, hướng dẫn về nhà. 2 phút
- Học thuộc phần ghi nhớ.

- Bổ sung các bài tập vào vở bài tập.

- Chuẩn bị cho tiết học: '' Các thành phần biệt lập''

Rút kinh nghiệm
Ngày soạn:  03/1 /2014                                            Ngày dạy   08  /1/2014       Lớp 9A

Tiết:94-95

                               Phép phân tích và tổng hợp.
A.Mục tiêu cần đạt 
I.Mức độ cần đạt 

- Hiểu và biết vận dụng các phép lập luận phân tích, tổng hợp khi làm văn nghị luận

II. Trọng tâm kiến thức kĩ năng.

         1.Kiến thức.

     - đặc điểm của phép lập luận phân tích  và tổng hợp

     - Sự khác nhau giữa hai phép phân tích và tổng hợp.

     - Tác dụng của hai phép lập luận phân tích và tổng hợp trong các văn bản nghị luận.

        2. Kĩ năng.

    - Nhận diện được phép phân tích và tổng hợp

    - Vận dụng hai phép lập luận này khi tạo lập đọc và hiểu văn bản nghị luận.

B. Chuẩn bị của thầy và trò
Thầy: Bảng phụ,  giáo án.

Trò: Chuẩn bị sách vở và đọc bài mới trước khi đến lớp.

C. Các Hoạt động

Bước 1: ổn định tổ chức

- Kiểm tra sĩ số và nền nếp của học sinh

Bước 2: Kiểm tra bài cũ 5 phút
Thề nào là văn nghị luận? Kể tên các văn bản nghị luận mà em đã học?

Bước 3. Tổ chức dạy học bài mới
Hoạt động1. Tạo tâm thế
             MT: Gây sự hứng thú cho các em

             PP:Thuyết trình, Thảo luận

             KT: động não       Thời gian  3 phút

        Nói đến kiểu bài văn nghị luận là chúng ta nói đến các phép lập luận. Phân tích và tổng hợp là những phép lập luận tiêu biểu của kiểu bài văn nghị luận. Vậy thế nào là phân tích, tổng hợp? Phân tích và tổng hợp có quan hệ với nhau như thế nào? Bài học hôm nay sẽ giải đáp những câu hỏi đó. 
Hoạt động2,3,4. Tri giác, phân tích cắt nghĩa, đánh giá khái quát.
                 MT:Hiểu khái niệm phép phân tích và tổng hợp.

                 PP:Hỏi đáp. thảo luận.

                  Kt:động não    Thời gian19’ 
	Hđ của thầy
	HĐ của trò
	TTKT-kn

	I. Tìm hiểu chung.

GV yêu cầu HS đọc văn bản '' Trang phục''.

H: Dựa vào phần chú thích ghi bên dưới hãy nêu xuất xứ của văn bản?

H: Văn bản này nói về vấn đề gì?

H: Khi nói về cách trang phục của con người tác giả bài viết đã đề cập trên những phương diện nào?

H: Mỗi phương diện đó tương ứng với đoạn văn bản nào?

GV yêu cầu HS chú ý vào phần thứ nhất của văn bản.

H: Bàn về vấn đề trang phục, tác giả bài viết đã đưa ra dẫn chứng nào?

GV Đưa ra tình huống : 

        Có hai bạn tranh luận với nhau: Lan cho rằng : “Các dẫn chứng trên chỉ đề cập đến một khía cạnh của trang phục'' , còn Sơn thì lại khẳng định'' các dẫn chứng trên đề cập đến nhiều khía cạnh của trang phục''.

H: Em đồng nhất với quan điểm nào? Vì sao?

Định hướng: 

Các dẫn chứng trên đế cập đến hai phương diện:

- Trang phục chỉnh tề, đồng bộ.

- Trang phục hợp hoàn cảnh.

H: Em có nhận xét gì về cách đưa dẫn chứng của nhà văn?

Gv kết luận: Những dẫn chứng tiêu biểu đó đã giúp tác giả bài viết phân tích về vấn đề trang phục. Đó chính là phép phân tích.

H: Qua những dẫn chứng trên tác giả muốn khẳng định điều gì? Câu văn nào trực tiếp thể hiện điều đó?

Gv kết luận: Câu văn đó đã thể hiện đầy đủ nội dung vấn đề mà nhà văn đã phân tích. Đó là câu văn khái quát, tổng hợp ( Đó là phép tổng hợp).

GV yêu cầu HS chú ý vào đoạn văn bản còn lại.

H: Vẫn xung quanh vấn đề trang phục tác giả tiếp tục đưa ra dẫn chứng nào?

H: Bên cạnh dẫn chứng , nhà văn còn đưa ra những lí lẽ nào?

H: Nhận xét cách sử dụng dẫn chứng và lí lẽ của nhà văn?

H: Qua đó, tác giả muốn thể hiện nội dung gì?

H: Câu văn nào bao quát ý của những lí lẽ và dẫn chứng trên?

H: Từ đó em hiểu thế nào là phép phân tích, phép tổng hợp?

H: Phép phân tích và phép tổng hợp có mối quan hệ với nhau như thế nào?

H: Phép tổng hợp thường xuất hiện ở vị trí nào trong đoạn văn cũng như trong văn bản?

H: Để thực hiện được phép phân tích, tổng hợp người ta thường sử dụng những cách lập luận nào?

GV hướng dẫn HS làm bài tập số 3 .


	I. Tìm hiểu chung.

HS đọc diễn cảm.

Theo Băng Sơn - Giao tiếp đời thường.

Cách trang phục của con người.

- Trang phục phù hợp với hoàn cảnh.

- Trang phục phù hợp với chuẩn mực.

- Từ đầu đến toàn xã hội.

- phần còn lại.

HS đọc thầm.

- Không ai mặc quần áo chỉnh tềmà lại đi chân đất...... trước mặt mọi người.

- Cô gái một mình....móng chân móng tay.

- Anh thanh niên đi tát nước ... là phẳng tắp.

HS tự do thảo luận.

Tiêu biểu, đề cập trên nhiều phương diện, nhìn dưới nhiều góc độ.

- Trang phục phải phù hợp vời hoàn cảnh.

- Câu văn: Ăn mặc ra sao..... toàn xã hội.

Nếu có một cô gái khen tôi..... đáng hãnh diện.

- Dù mặc đẹp đến đâu....  Như thế.

- Không kể hình thức... có hiểu biết.

Tiêu biểu, dưới nhiều góc độ.

-Trang phục đẹp phải phù hợp với chuẩn mực đạo đức.

Thế mới biết, trang phục hợp văn hoá..... là trng phục đẹp.

HS tự do trao đổi.

- Phép phân tích là cơ sở cho phép tổng hợp.

- Không có phép phân tích thì không có phép tổng hợp.

Cuối mỗi đoạn văn cũng như cuối mỗi văn bản.

Chứng minh, giải thích, đối chiếu, so sánh....


	I.Tìm hiểu phép lập luận phân tích và tổng hợp.




       HĐ 5. Luyện tập.
     MT: Củng cố kiến thức vừa học.

     PP: Đàm thoại.

     KT: Động não.   Thời gian 20’
	H: Nêu yêu cầu của bài tập số 3?

GV hướng dẫn HS làm bài tập bằng phương pháp vấn đáp.

Định hướng: 

- KHông đọc thì không có điểm xuất phát cao.

- Đọc là con đường ngắn nhất để tiếp cận tri thức.

- Không chon lọc sách thì đời người ngắn ngủi không đọc xuể, đọc không có hiệu quả

- Đọc ít mà kĩ quam trọng hơn đọc nhiều mà qua loa, không ích lợi gì.

Tương tự như vậy GV hướng dẫn HS làm bài tập 4 SGK. 

Định hướng:

 Phương pháp phân tích rất cần thiết trong lập luận, vì có qua sự phân tích lợi hại, đúng sai, thì các kết luận rút ra mới có sức thuyết

- GV Hướng dẫn củng cố kiến thức  bằng cách cho HS đọc lại ghi nh
	Tác giả Chu Quang Tiềm đã phân tích tầm quan trọng của việc đọc sách như thế nào?

- Hs đọc

	III. Luyện tập

Bài tập 3.

Bài tập 4.




Bước 4:Giao bài, hướng dẫn về nhà. 3 phút
- Học thuộc phần ghi nhớ.

- Làm và bổ sung các bài tập ở SGK vào vở bài tập.

- Chuẩn bị cho tiết học: Luyện tập về phép phân tích và tổng hợp.

                                                      Rút kinh nghiệm
Ngày soạn: 2/ 1/2014                                  Ngày dạy  06/1/2014.            Lớp 9A2

Tiết:95


Tập làm văn:  Luyện tập phân tích và tổng hợp
A. Mục tiêu cần đạt.
I.Mức độ cần đạt

   - Giúp HS có kĩ năng phân tích và tổng hợp trong lập luận.

     II. Trọng tâm kiến thức kĩ năng.
     1.Kiến thức:

    -Mục đích, đặc điểm, tác dụng của việc sử dụng phép phân tích và tổng hợp.

     2.Kĩ năng.

    - Nhận dạng được rõ hơn văn bản có sử dụng phép lập luận phân tích và tổng hợp.
    - Sử dụng phép phân tích và tổng hợp thuần thục hơn khi đọc hiểu và tạo lập văn bản nghị luận.
B. Chuẩn bị của thầy và trò

Thầy: Bảng phụ,  giáo án.

Trò: Chuẩn bị sách vở và đọc bài mới trước khi đến lớp.

C. Các bước lên lớp

Bước1:  ổn định tổ chức

 - Kiểm tra sĩ số và nền nếp của học sinh

Bước 2: Kiểm tra bài cũ

1.Theo em phân tích có vai trò như thế nào trong lập luận? Trong văn bản ''Bàn về đọc sách'' Chu Quang Tiềm đã phân tích tầm quan trọng của việc đọc sách như thế nào?

2. Làm bài tập số 4 ở vở bài tập

Bước 3: Tổ chức dạy học bài mới. 
Hoạt động1. Tạo tâm thế
              MT: Gây sự hứng thú cho các em

             PP:Thuyết trình, Thảo luận

             KT: động não       Thời gian  3 phút

     Để giúp các em hiểu sâu sắc hơn về ơhép phân tích và tổng hợp cũng như bước đầu giúp các em có kĩ năng làm bài văn phân tích . Chúng ta tiến hành tiết luyện tập... 

Hoạt động2, 3,4:Tri giác, phân tích cắt nghĩa, đánh giá khái quát
                 MT:Tập nhận diện và phân tích văn bản phân tích và tổng hợp

                 PP:Hỏi đáp ,     
                KT:Động não      Thời gian 15 phút

	HĐ của thầy
	HĐ của trò
	Trọng tâm kt-kn

	I. Tìm hiểu chung

GV hướng dẫn HS chữa bài tập số 1 SGK trang11.

H: Nêu yêu cầu của bài tập?

- Xác định cách lập luận.

- Chỉ rõ cách lập luận đó qua mỗi đoạn văn.

GV yêu cầu HS đọc diễn cảm đoạn văn thứ nhất.

H: Em hãy xác định nội dung chính của đoạn văn?

H: Để thể hiện được nội dung đó tác giả đã sử dụng phép lập luận nào?

H: bằng phép phân tích tác giả đã triển khai nội dung đó trên những phương diện nào?

-GV tiếp tục hướng dẫn HS đọc đoạn văn tiếp theo.

H: Xác định nội dung chính của đoạn văn?

H: Tác giả đã sử dụng phép lập luận nào?

H: Vấn đề cần phân tích được triển khai trên mấy phương diện? Đó là những phương diện nào?

- Nêu các quan niệm mấu chốt của sự thành đạt.

- Phân tích từng quan niệm đúng sai thế nào và kết lại ở việc phân tích bản thân chủ quan ở mỗi người.

GV kết luận về dạng văn bản phân tích  và tổng hợp


	 I. Tìm hiểu chung

-Đọc

- Trả lời

-''Cái hay cả hồn lẫn xác, cái hay của cả bài'' trong bài thơ ''Thu điếu''của Nguyễn Khuyến.
Phép phân tích.

- Cái hay ở các điệu xanh.

- ở những cử động.

- ở các vần thơ.

- ở các chữ không non ép.

Mấu chốt của sự thành đạt.

Phân tích.

- Trả lời

-Hs nhớ lại khái niệm
	I. Luyện tập nhận dạng văn bản Phân tích và tổng hợp.

	Hoạt động 5. Luyện tập viết văn bản phân tích và tổng hợp

MT: Bước đầu biết viết văn bản  phân tích tổng hợp

PP: Thảo luận, hỏi đáp     

KT: Động não   Thời gian20 phút

	II. Tìm hiểu chi tiết.

GV hướng dẫn HS làm bài tập số 2.

H: Nêu yêu cầu của bài tập

GV chia lớp thành 4 nhóm. Các thành viên trong mỗi nhóm thảo luận vấn đề 

Định hướng:(Biểu hiện, bản chất, tác hại)

- Học đối phó là học mà không lấy việc học làm mục đích, xem học là việc phụ.

- Học đối phó là học bị động , không chủ động, cốt đối phó với sự đòi hỏi của thầy cô. của thi cử.

- Do học bị động nên không thấy hứng thú, mà đã không hứng thú thì chán học, hiệu quả thấp.

- Học đối phó là học hình thức, không đi sâu vào thực chất kiến thức của bài học.

- Học đối phó thì dù có bằng cấp nhưng đầu óc vẫn rỗng tuếch.

Tương tự như bài tập số 2 GV hướng dẫn HS làm bài tập số 3.

GV yêu cầu từ 1 đến 2 HS trình bày trước lớp.

Gv sửa chữa cho HS.

Định hướng:

- Sách vở đúc kết tri thức của nhân loại đã đúc kết từ xưa đến nay.

- Muốn tiến bộ, phát triển thì phải đọc sáchđể tiếp thu tri thức, kinh nghiệm.

- Đọc sách không cần nhiều mà cần đọc kĩ, hiểu sâu, đọc quyển nào nắm chắc quyển đó, như thế mời có ích.

- Bên cạnh đọc sách chuyên sâu phục vụ ngành nghề, còn cần phải đọc rộng. Kiến thức rộng giúp ta hiểu các vấn đề chuyên môn tốt hơn.

H: Nêu yêu cầu của bài tập 4?

GV hướng dẫn HS thảo luận nhóm.

Định hướng:

         Tóm lại, muốn đọc sách có hiệu quả phải chọn những sách quan trọng nhất mà đọc cho kĩ, đồng thời cũng chú trọng đọc rộng thích đáng, để hỗ trợ cho việc nghiên cứu chuyên sâu.
	Phân tích tác hại của việc học đối phó

- HS thảo lụân

- Đại diện nhóm trình bày trước lớp.

HS thực hành trên giấy nháp.

Viết đoạn văn tổng hợp những điều đã phân tích...
	II. Luyện tập viết văn bản phân tích và tổng hợp.

Bài tập 2

Bài tập 3.

Bài tập 4.


Bước4: Giao bài về nhà,hướng  dẫn học bài.2 phút
- Làm và bổ sung các bài tập vào vở bài tập.

         - Chuẩn bị cho tiết học'' nghị luận về một sự việc, hiện tượng"
Ngày soạn: 3/01 /2014                                     Ngày dạy    10    /1/2014.            Lớp 9A2

Tuần: 21

Tiết:96-97


Văn bản:                    Tiếng nói của văn nghệ
                                                            Nguyễn Đình Thi.

      A.Mục tiêu cần đạt.
I. Mức độ cần đạt

-Hiểu được nội dung của văn nghệ và sức mạnh kì diệu của nó đối với đời sống con người.

- Biết cách tiếp cận một văn bản nghị luận về lĩnh vực văn học nghệ thuật.
     II.Trọng tâm kiến thức kĩ năng.
    1.Kiến thức

-Nội dung và sức mạnh của văn nghệ trong cuộc sống của con người.
           - Nghệ thuật lập luận của nhà văn Nguyễn Đình Thi trong văn bản.
   2.Kĩ năng.


-Đọc hiểu một văn bản nghị luận


- Rèn luyện thêm cách viết một văn bản nghị luận

-Thể hiện những suy nghĩ, tình cảm về một tác phẩm văn nghệ.

  B .Chuẩn bị của thầy và trò

    Thầy: Bảng phụ,  giáo án.

    Trò: Chuẩn bị sách vở và soạn bài mới trước khi đến lớp.

  C. Các hoạt động.
    Bước1: ổn định tổ chức

    - Kiểm tra sĩ số và nền nếp của học sinh

   Bước2: Kiểm tra bài cũ 5 phút
  H: Những lời bàn trong văn bản Bàn về đọc sách cho ta những lời khuyên bổ ích nào về sách     và việc đọc sách?

  Bước 3. Tổ chức dạy học bài mới.
   Hoạt động1. Tạo tâm thế.
              MT: Gây sự hứng thú cho các em

             PP:Thuyết trình, Thảo luận

             KT: động não       Thời gian  3 phút

         Sách đem lại những bổ ích cho con người, còn văn học bồi dưỡng tâm hồn con người, đem lại những khả năng kì diệu đối với mỗi chúng ta. 

    Hoạt động2: Tri giác(đọc , quan sát)

            MT: Hs nắm được tác giả tác phẩm

            PP: Hỏi đáp, thuyết trình.
             KT: động não.    Thời gian 10 phút

	HĐ của thầy
	HĐ của trò
	Trọng tâm kt-kn

	I.Tìm hiểu chung

GV yêu cầu HS đọc thầm bằng mắt phần chú thích sao trong SGK.

H: Giới thiệu những nét chính về cuộc đời và sự nghiệp văn học của nhà văn Nguyễn Đình Thi?

-Nguyễn Đình Thi: (1924-2003), quê ở Hà Nội, là thành viên của tổ chức văn hoá cứu quốc do đảng cộng sản thành lập từ năm 1943.

- Đã từng giữ nhiều chức vụ:....

- Hoạt động văn nghệ khá đa dạng: Làm thơ, viết văn, sáng tác nhạc, soạn kịch, viết lí luận, phê bình.

- Năm 1996 được nhà nước trao tặng giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật

H: Văn bản Tiếng nói của văn nghệ ra đời trong hoàn cảnh nào?

H: Nhận xét cách đọc văn bản?

GV yêu cầu 2 đến 3 HS đọc văn bản.

GV nhận xét cách đọc của HS.

GV hướng dẫn HS tìm hiểu một số chú thích trong SGK.

H: Văn bản trên được trình bày theo phương thức biểu đạt nào?

Tác giả đã phân tích tác động của văn nghệ tới đời sống tâm hồn con người bằng mấy luận điểm? Hãy tách các đoạn văn bản theo các luận điểm đó?
	I.Tìm hiểu chung

HS đọc thầm.

-nghe

-. Năm 1948 in trong cuốn Mấy vấn đề văn học.

HS nêu cách đọc.

HS đọc văn bản.

Nghị luận.

Hai luËn®iÓm:

- Sức mạnh kì diệu của văn nghệ: Từ đầu đến là sự sống.

- Tiếng nói chính của văn nghệ: Phần còn lại.
	I. Đọc - hiểu chú thích.

1. Đọc

2. Chú thích

- Tác giả: Nguyễn Đình Thi(1924 - 2003)

- Tác phẩm

3. Thể loại

	Hoạt động 3: phân tích cắt nghĩa.

Mt:Nắm được nội dung và nghệ thuật của văn bản

PP:Hỏi đáp, bình giảng, thuyết trình

KT:động não,  thời gian50 phút

	II. Tìm hiểu chi tiết

GV:  Theo tác giả, trong tác phẩm văn nghệ, có những cái được ghi lại đồng thời có cả những điều mới mẻ nghệ sĩ muốn nói.

H: Trong tác phẩm của Nguyễn Du và Tôn-xtôi, những cái đã có được ghi lại là gì?

-Cảnh mùa xuân trong câu thơ '' Cỏ non xanh tận chân trời - cành lê trắng điểm một vài bông hoa'', nàng Kiều mười lăm năm chìm nổi những gì, nàng An- na Ca-rê-nhi-na đã chết thảm khốc ra sao, mấy bài học luân lí như cái tài, chữ tâm, triết lí bác ái.

H: Chúng tác động như thế nào đến con người?

H: Những điều mới mẻ muốn nói của hai nghệ sĩ này là gì?

H: Chúng tác động như thế nào đến con người?

-tác động đến cảm xúc, tâm hồn, tư tưởng, cách nhìn đời sống của con người

H: Qua sự phân tích trên, em nhận thấy tác giả nhấn mạnh phương diện tác động nào của nghệ thuật?

H: Tác động của nghệ thuật còn được tác giả tiếp tục phân tích trong đoạn nào của văn bản?

H: ở đây sức mạnh của nghệ thuật được tác giả phân tích qua những ví dụ điển hình nào?

H: Em hiểu nghệ thuật đã tác động như thế nào đến con người từ những lời phân tích sau đây của tác giả: ''Câu ca dao tự bao giờ truyền lại.... rỏ dấu một giọt nước mắt''?

H: Em có nhận xét gì về nghệ thuật nghị luận của tác giả trong phần văn bản này?

- Lập luận từ những luận cừ cụ thể trong tác phẩm văn nghệ và trong thực tế đời sống.

- Kết hợp nghị luận với miêu tả, tự sự

H: Từ đó tác giả muốn ta hiểu thêm sức mạnh kì diệu nào  của văn nghệ?

Văn nghệ đem lại niềm vui sống, tình yêu cuộc sống cho tâm hồn con người.

H: Luận điểm '' Tiếng nói chính của văn nghệ'' được trình bày ở phần thứ hai của văn bản với sự liên kết của 3 ý. Đó là những ý nào? Mỗi ý ứng với những đoạn văn nào?

H: Tóm tắt phân tích của tác giả về vấn đề văn nghệ nói nhiều nhất với cảm xúc?

H: Em hiểu như thế nào về chỗ đứng và chiến khu chính của văn nghệ?

H: Từ đó tác giả muốn nhấn mạnh đặc điểm nào trong nội dung phản ánh và tác động của văn nghệ?

H: Văn nghệ nói đến tư tưởng nhưng cách thể hiện và tác động tư tưởng của văn nghệ có gì đặc biệt?

H: Yếu tố nào nổi lên trong sự phản ánh và tác động này?

H: Văn nghệ có thể tuyên truyền, nhưng cách tuyên truyền của văn nghệ có gì đặc biệt?

Nghệ thuật không đứng ngoài trỏ vẽ cho ta đường đi, nghệ thuật vào đốt lửa trong lòng chúng ta, khiến chúng ta tự phải bước lên đường ấy.

H: Yêú tố nào nổi lên trong sự tác động này?

-Nghệ thuật làm lan toả tư tưởng thông qua cảm xúc tâm hồn của con người.

H: Nhận xét về nghệ thuật nghị luận trong phần văn bản này?

H: Từ đó tác giả muốn ta nhận thức điếu gì về nội dung phản ánh và tác động của văn nghệ?

GV kết luận: Văn nghệ có thể phản ánh và tác động đến nhiều mặt của đời sống xã hội và con người, nhất là đời sống tâm hồn, tình cảm.


	II. Tìm hiểu chi tiết

-Trả lời

Làm cho trí tò mò hiểu biết của ta được thoả mãn.

- Những say sưa, vui buồn...

- Bao nhiêu tư tưởng của từng câu thơ...

- Bao nhiêu hình ảnh đẹp đẽ....

- Bao nhiêu vần đề mà ta ngạc nhiên...

.

Tác động đặc biệt của nghệ thuật đến đời sống tâm hồn con người.

Đoạn tiếp theo: Chúng ta.... là sự sống.

-Những người đàn bà nhà quê lam lũ....... xem một buổi chèo.

Văn nghệ đem lại niềm vui sống cho những kiếp người nghèo khổ.

-Nhận xét

.

-Trả lời

HS ghi vở

- Văn nghệ nói nhiều nhất với cảm xúc(từ Có lẽ văn nghệ đến nghệ thuật là tiếng nói của tình cảm).
- Văn nghệ nói nhiều nhất với tư tưởng( từ nghệ thuật nói nhiều với tư tưởng  đến mắt rời trang giấy)
- Văn nghệ mượn sự việc để tuyên truyền(từ tác phẩm đến đời sống tâm hờn cho xã hội).

Văn nghệ nói nhiều nhất với cảm xúc, nơi đụng chạm của tâm hồn con người với cuộc sống hàng ngày..... Nghệ thuật là tiếng nói của tình cảm.

Đó là nội dung phản ánh và tác động của văn nghệ.

Phản ánh các xúc cảm của lòng người và tác động tới đời sống tình cảm của con người là đặc điểm nổi bật của văn nghệ.

-Nghệ sĩ không đến mở một cuộc thảo luận lộ liễu và khô khan.... Cái tư tưởng trong nghệ thuật là một tư tưởng náu mình, yên lặng.

-Rung động cảm xúc của người đọc: Tất cả tâm hồn chúng ta đọc.

-Trả lời

Trả lời

Giàu nhiệt tình và lí lẽ.


	II. Tìm hiểu văn bản.

1. Sức mạnh kì diệu của văn nghệ.

2. Tiếng nói chính của văn nghệ.

	Hoạt động 4: đánh giá khái quát

MT:Khái quát lại nội dung và nghệ thuật.

PP:Hỏi đáp         Kt:Động não, thời gian 10phút



	III. Đánh giá khái quát

H: Từ những lời bàn về Tiếng nói của văn nghệ , tác giả đã cho thấy quan niệm về nghệ thuật của ông như thế nào?

-Văn nghệ có khả năng kì diệu trong phản ánh và tác động đến đời sống tâm hồn con người.

- Văn nghệ làm giàu đời sống tâm hồn cho mỗi người, xây dựng đời sống tâm hồn cho xã hội, do đó không thể thiếu trong đời sống xã hội và con người

H: Cách viết nghị luận trong Tiếng nói của văn nghệ có gì giống và khác so với bàn về đọc sách trước đó?

- Giống nhau: Lập luận từ các luận cứ, giàu lí lẽ, dẫn chứng và nhiệt tình của người viết.

- Khác nhau: Tiếng nói của văn nghệ là bài nghị luận văn học nên có sự tinh tế trong phân tích, sắc sảo trong tổng hợp, lời văn giàu hình ảnh và gợi cảm.

- Giàu tính văn học nên hấp dẫn.

- Kết hợp cảm xúc với trí tuệ nên mở rộng cả trí tuệ và tâm hồn người đọc

H: Điều đó đã đem lại giá trị riêng như thế nào cho văn nghị luận của nhà văn Nguyễn Đình Thi?

-Đọc ghi nhớ sgk
	III. Đánh giá khái quát

-Trả lời

-So sánh

-Suy nghĩ trả lời

-Đọc và ghi vở
	III. Tổng kết.


Hoạt động 5: luyện tập

MT:Củng cố lại phần kiến thức vừa học.

PP:Thảo luận

                                              Kt:động não, thời gian 8 phút
	GV hướng dẫn HS làm bài tập phần luyện tập trong SGK.

GV yêu cầu hs thảo luận

Hs lên bảng trả lời, gv chữa
	Đọc

-Thảo luận và làm bài
	IV. Luyện tập.


Bước4:Giao bài, hướng dẫn về nhà.  3 phút

- Học ghi nhớ.

- Soạn văn bản: Chuẩn bị hành trang vào thế kỉ mới.

Ngày soạn: 07/ 01/2014                                   Ngày dạy     14   /1/2014.      Lớp 9A2

Tiết 98.
                        Tiếng Việt      các thành phần biệt lập
A.Mục tiêu cần đạt .
I.Mức độ cần đạt

-Nắm được đặc điểm và công dụng của các thành phần biệt lập tình thái, cảm thán trong câu.

-Biếy đặt câu có thành phần cảm thán thành phần tình thái.

II. Trọng tâm kiến thức kĩ năng.

  1.Kiến thức.

  - đặc điểm của thành phần tình thái, thành phần cảm thán.

  -Công dụng của các thành phần trên.

 2.Kĩ năng.

 - Nhận biết thành phần tình thái và thành phần cảm thán trong câu.
 - Đặt câu có thành phần tình thái, thành phần cảm thán.

 B. Chuẩn bị của thầy và trò

   Thầy: Bảng phụ, giáo án..

   Trò: Xem lại bài  trước khi đến lớp.

 C. Các hoạt động.
   Bước 1: ổn định tổ chức

- Kiểm tra sĩ số và nền nếp của học sinh

   Bước 2:Kiểm tra bài cũ  5 phút
             Viết một đoạn văn ngắn, độ dài từ 4 đến 6 câu giới thiệu về quê hương. Trong đoạn văn có sử dụng thành phần khởi ngữ.

   Bước3: Tổ chức dạy học bài mới.
HĐ1: Tạo tâm thế
MT: Gây sự hứng thú cho các em

PP:Thuyết trình.

KT: động não       Thời gian  3 phút
Từ đoạn văn học sinh đã viết giáo viên dẫn:

Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu đặc điểm và công dụng của thành phần tình thái và thành phần 
     cảm thán

HĐ 2,3,4   Tri giác, phân tích cắt nghĩa, đánh giá khái quát.

                     MT: Hiểu khái niệm của thành phần tình thái và cảm thán

                     PP: Hỏi đáp, thảo luận.

                     Kt: Động não, thời gian 15 phút                    

	HĐ của thầy
	HĐ của trò
	tTkt- kĩ năng
	Ghi chú

	I. Tìm hiểu chung.

GV treo bảng phụ thể hiện hai ví dụ SGK

-GV bổ sung thêm hai ví dụ:

- Vâng, cháu xin nghe lời bác.

- ừ, mình không thể đến trường được.

H: Xác định thành phần chính, thành phần phụ trong các câu có chứa từ ngữ in đậm bằng cách gạch một gạch dưới thành phần chính, gạch hai gạch dưới thành phần phụ?

GV kết luận:

Như vậy, với lòng mong nhớ của anh, chắc, có lẽ, vâng, ừ là những thành phần phụ trong câu.

H: Trong các trường hợp đó, trường hợp nào được coi là khởi ngữ? Vì sao?

H: Hãy xếp các từ: có lẽ, chắc, vâng, ừ vào bảng tổng hợp sau đây.

Cách đánh giá của người nói đối với sự việc được nói đến trong câu

Thái độ của người nói đối với người nghe.

Chắc

 có lẽ

Vâng

ừ
Hình như, đường như, có vẻ như, chắc chắn, có thể...

µ, ¹, nhỉ nhé, hả...

H: Hãy chỉ rõ sự khác nhau trong mức độ đánh giá của người nói trong hai trường hợp chắc và có lẽ?( Trường hợp nào chỉ mức độ tin cậy cao, trường hợp nào chỉ mức độ tin cậy thấp hơn?)

H:Tìm thêm các từ ngữ khác cũng dùng để chỉ cách đánh giá của người nói đối với sự việc cần nói?

H: Tương tự, hãy chỉ rõ sự khác biệt trong cách thể hiện thái độ qua từ vâng và từ ừ?

H: Tìm thêm các từ ngữ chỉ thái độ của người nói với người nghe?

H: Nếu tách các thành phần phụ trên ra khỏi mỗi câu văn thì nghĩa sự việc của câu có thay đổi không? Vì sao?

GV kết luận:Các thành phần phu để thể hiện cách đánh giá của người nói đối vớ sự việc được nói đến trong câu hoặc thể hiện thái độ của người nói đối với người nghe, khi tách ra khỏi câu không làm ảnh hưởng đến nghĩa sự việc được nói đến trong câu gọi là thành phần tình thái.

H: Em hiểu thế nào là thành phần tình thái?

H: Đặt câu có sử dụng thành phần tình thái?

GV hướng dẫn HS làm bài tập số 1 SGK phần luyện tập.
	I. Tìm hiểu chung.

-đọc
HS thực hành trên bảng phụ.

- Với lòng mong nhớ của anh.

- Bởi nó mang đầy đủ đặc điểm và công dụng của khởi ngữ.

Chắc: Chỉ độ tin cậy cao

Có lẽ: Độ tin cậy thấp.

HS lên bảng điền vào bảng hệ thống, HS dưới lớp làm ra nháp.

- Vâng: Kính trọng

ừ: Suồng sã

HS tiếp tục điền vào bảng tổng hợp.

-Không thay đổi vì các thành phần phụ đó không tham gia vào việc diễn đạt nghĩa sự việc trong câu.

-HS tìm
1 đến 2 HS trả lời.

HS thực hành trên giấy nháp.

HS thực hành trên bảng phụ bằng cách gạch chân dưới thành phần tình thái.

-Nêu khái niệm

-đặt câu
	I. Thành phần tình thái. 


	

	GV treo bảng phụ thể hiện hai ví dụ trong SGK.

H: Nêu xuất xứ của những câu văn trên?

H: Gạch chân dưới các thành phần phụ.

H: Các từ ngữ ồ, trời ơi biểu thị điều gì?

GV khẳng định: Những thành phần phụ khi tham gia vào quá trình tạo câu, biểu thị tâm lí vui, buồn, mừng, giận của con người gọi là thành phần cảm thán

H: Thế nào là thành phần cảm thán.

H: Nếu tách thành phần cảm thán ra khỏi mỗi câu văn thì nghĩa sự việc trong câu có thay đổi không? Vì sao?

H: Tìm thêm các từ ngữ cảm thán khác?

H: Đặt câu có thành phần cảm thán?

GV giới thiệu trước lớp câu văn:

     Trời ơi! chúng nó thật là độc ác.

H: Về dấu hiệu hình thức câu văn này có gì khác với hai câu văn trên?

Gv kết luận: Trong trường hợp này từ ngữ Trời ơi không còn là thành phần cảm thán nữa mà là một dạng câu đặc biệt.

H: Giữa  thành phần tình thái và thành phần cảm thán có những điểm nào giống nhau?

Gv kết luận: Đó cũng chính là những đặc điểm nổi bật của thành phần biệt lập trong câu.

H: Thế nào là thành phần biệt lập trong câu.
	HS quan sát bảng phụ.

-Nêu xx

HS thực hành trên bảng phụ.

-Biểu thị tâm lí của nhân vật.

1 đến 2 HS trả lời.

-Không thay đổi vì thành phần cảm thán không tham gia vào việc diễn đạt nghĩa sự việc trong câu.

-«, chao ôi, than ôi...

HS thực hành trên giấy nháp.

Sau từ ngữ cảm thán là dấu chấm cảm.

- Đều là thành phần phụ. 

- Không tham gia diễn đạt nghĩa sự việc trong câu.

- Biểu thị mối quan hệ giao tiếp nào đó.

-so sánh

-trả lời
	II. Thành phần cảm thán.
	

	Hoạt động 5: Luyện tập

Mt :Củng cố lại phần kiến thức vừa học

PP :Thảo luận, hỏi đáp

Kt : Động não.  Thời gian 20 phút
	

	Gv hướng dẫn HS làm các bài tập còn lại trong SGK.

Nêu yêu cầu của bài tập 2?

Gv hướng dẫn HS làm bài tập bằng phương pháp chạy đua với thời gian.

Định hướng:

Dường như, hình như, có vẻ như, có lẽ, chắc là, chắc hẳn, chắc chắn.

H: Nêu yêu cầu của bài tập số 3?

GV hướng dẫn  Hs làm bài bằng phương pháp vấn đáp.

Định hướng:

      Theo thứ tự của độ tin cậy thì chắc chắn là cao nhất hình như là thấp nhất. Vì thế chắc biểu hiện ý nghĩ của người bố đã từng trải. Với lòng mong nhớ của mình, ông Sáu chỉ có thể cho phép mình nghĩ như thế. Xa con từ lúc bé Thu còn nhỏ , lại đã lâu ngày , ông Sáu không thể chắc chắn con mình sẽ nhận ra và vồ vập mình ngay. Nhưng vì niềm tin của người cha đã khiến ông Chắc là mình sẽ đón con vào lòng tình phụ tử. Hai tiếng hình như là một phán đoán không chắc chắn, có thể dùng cho người ngoài cuộc chứ không phải là ông Sáu.

GV hướng dẫn HS viết đoạn văn trên lớp.

Gv sửa từ một đến hai đoạn văn.
	Sắp xếp từ ngữ theo sự tăng dần độ tin cậy.

3 đến 4 HS lên bảng.

HS tóm tắt yêu cầu của bài tập.


	III. Luyện tập

 Bài tập 2:

Bài tập 3:

Bài tập 4


	


Bước 4. Giao bài, hướng dẫn về nhà.  2 phút
- Học thuộc lòng ghi nhớ

- Làm và bổ sung bài tập vào vở bài tập.

- Chuẩn bị cho tiết học: Các thành phần biệt lập (tiếp theo).

Ngày soạn: 07/ 01/2014                                      Ngày dạy       15 /1/2014.        Lớp 9A2
Tiết 99 - 100
                    Tập làm văn:

 Nghị luận về một sự việc hiện tượng đời sống
A/ Mục tiêu cần đạt .
I.Mức độ cần đạt

-Hiểu và biết cách làm một bài văn nghị luận vè một sự việc hiện tượng đời sống.

II. Trọng tâm kiến thức kĩ năng.

 1.Kiến thức.

- Đặc điểm yêu cầu của kiểu bài nghị luận về một sự việc hiện tượng đời sống.

2.Kĩ năng.

- Làm bài văn nghị luận về một sự việc hiện tượng trong đời sống.

B. Chuẩn bị của thầy và trò

Thầy: Bảng phụ, giáo án.

Trò:Đọc bài mới trước khi đến lớp.

C. Các hoạt động
Bước 1. ổn định tổ chức

- Kiểm tra sĩ số và nền nếp của học sinh

Bước 2. : Kiểm tra bài cũ 5 phút
 Viết một đoạn văn nêu hậu quả của cách học đối phó?

Bước3. Tổ chức dạy học bài mới.
  Hoạt động1: Tạo tâm thế

                  MT: Gây sự hứng thú cho các em
                  PP:ThuyÕt tr×nh.Hái đáp

                  KT: động não       Thời gian  2 phút
         H: Thế nào là phép phân tích và tổng hợp, mối quan hệ giữa phép phân tích và tổng hợp.

GV dẫn: Để hiểu thêm được vai trò của phép phân tích và tổng hợp cũngnhư giúp các em viết được bài văn nghị luận về một sự việc, hiện tượng đời sống chúng ta cùng tìm hiếu bài học hôm nay.

   Hoạt động2,3,4.  Tri giác, phân tích cắt nghĩa, đánh giá khái quát.
         MT: hiểu thế nào là bài nghị luận về một sự việc hiện tượng trong cuộc sống.

          PP: Hỏi đáp, giảng bình.
          Kt: động não.   Thời gian:40 phút

	HĐ của thầy
	HĐ của trò
	KTKN -TT
	Ghi chú

	GV yêu cầu HS đọc văn bản Bệnh lề mÒ.

H: Nêu xuất xứ của văn bản?

Văn bản đề cập đến hiện tượng nào trong đời sống?

H: Khi bàn về bệnh lề mÒ trong đời sống, tác giả bài viết đã triển khai trên những phương diện nào?

H: Theo tác giả bài viết, biểu hiện của căn bệnh lề mÒ là gì?

H: Để làm rõ biểu hiện ấy tác giả bài viết đã đưa ra những dẫn chứng nào?

H: Em có nhận xét gì về cách đưa dẫn chứng của tác giả?Những dẫn chứng ấy có nêu bật được vấn đề đáng quan tâm không?

H: Cũng theo tác giả bài viết, nguyên nhân nào dẫn đến căn bệnh lề mÒ?

H: Bệnhlề mÒ có tác hại gì?

H: Tác giả đã phân tích rõ những tác hại đó như thế nào?

H: Sau khi đề cập đến những nguyên nhân tác hại của bệnh lề mÒ, tác giả bài viết đã đưa ra những biện pháp nào?

H: Qua bài viết tác giả bộc lộ thái độ gì?

H: Theo em, đây có phải là vấn đề xã hội rất đáng quan tâm hay không?Vì sao.

GV kết luận: Có thể nói,văn bản Bệnh lề mÒ là một văn bản nghị luận về một sự việc, hiện tượng đời sống mẫu mực.

H: Từ những phân tích trên, em hiểu thề nào là nghị luận về một sự việc hiện tượng đời sống?

GV: Như chúng ta đã phân tích, ở văn bản Bệnh lề mÒ, tác giả đã nêu được sự việc hiện tượng có vấn đề, phân tích nguyên nhân, tác hại  qua đó bày tỏ được thái độ và ý kiến nhận định của mình. Đó cũng chính là yêu cầu chung của một bài văn nghị luận về một sự việc hiện tượng đời sống.

H: Vậy từ văn bản trên, em hãy nêu yêu cầu của một bài văn nghị luận về một sự việc hiện tượng đời sống?

H: Hãy nhận xét hình thức của văn bản Bệnh lề mÒ trên các phương diện sau:

-Bố cục

- Luận điểm

- Phép lập luận

- Luận cứ,dẫn chứng, 

- Lời văn.

GV: Đó chính là những yêu cầu về mặt hình thức của một bài văn nghị luận

nói chung và nghị luận về..... nói riêng.

H:Nhắc lại yêu cầu về mặt hình thức của một bài văn nghị luận về một sự việc hiện tượng đời sống?

H: Bài học hôm nay em cần nắm được mấy đơn vị kiến thức? Đó là những đơn vị nào?

GV yêu cầu HS đọc ghi nhớ.
	HS đọc

Hiện tượng: Bệnh lề mÒ.

- biểu hiện

- nguyên nhân

- tác hại

- biện pháp.

Coi thường giờ giấc, đi muộn, sai hẹn...

- Cuộc họp ấn định lúc 8 giờ mà 9 giờ mới có người đến...

- Giấy mời hội thảo ấn định lúc 14 giờ mà mãi đến 15 giờ mọi người mới có mặt.

-Dẫn chứng tiêu biểu, thuyết phục, nêu bật được vấn đề.

- Thiếu tự trọng

- Chưa tôn trọng người khác.

- Coi thường công việc chung.

-  Gây hại cho tập thể

- Gây hại cho những người biết tôn trong giờ giấc

- Tạo ra tập quán không tốt.

HS tìm chi tiết

- Phải tôn trong lẫn nhau.

- Cuộc hộp không cần thiết thì không nên tổ chức....

Phê bình, coi bệnh lề mÒ như một thói hư tật xấu cần phải khắc phục ngay.

- đáng quan tâm vì đó là đòi hỏi cấp bách của cuộc sống văn minh hiện đại khi mà cả nước ta đang trên con đường công nghiệp hoá, hiện đại hoá, cần vứt bỏ những thói quen xấu.

Là bàn về một sự viẹc hiện tượng có ý nghĩ xã hội, đáng khen, đáng chê hoặc đặt ra vấn đề đáng suy nghĩ.

- Nêu được sự việc hiện tượng có vấn đề .

- Phân tích mặt sai, mặt đúng, mặt lợi, mặt hại của vấn đề.

- Chỉ ra nguyên nhân, bày tỏ thái độ, ý kiến đánh giá củat người viết

- Bố cục chặt chẽ, mạch lạc: Biểu hiện, nguyên nhân, tác hại, biện pháp.

- Luận điểm: rõ ràng

- Dẫn chứng: Tiêu biểu, xác thực.

- Phép lập luận: Phân tích, so sánh đối chiếu, chứng minh ... phù hợp.

- Lời văn : Chính xác, sống động.

HS nhắc lại 3 đơn vị kiến thức trong bài học.

HS đọc ghi nhớ.
	I. Tìm hiểu bài nghị luận về một sự việc hiện tượng đời sống.
	


       Hđ 5 : Luyện tập

               MT : Củng cố lại nội dung kiến thức vừa học

              PP : Thảo luận nhóm, hỏi đáp.

             KT : Động não.  Thời gian 40’

	HD luyện tập

GV hướng dẫn HS làm các bài tập SGK

H: Nêu yêu cầu của bài tập ?

GV tổ chức cho HS thảo luận trên lớp bằng cách chia lớp thành 4 nhóm để tìm các sự việc hiện tượng.

Định hướng:

- Giúp bạn học tốt.

- Góp ý phê bình bạn khi có khuyết điểm.

- Bảo vệ cây xanh trong khuôn viên nhà trường.( Môi trường cây xanh)

- Nhặt được của rơi...

- Giúp đỡ các gia dình thương binh liệt sĩ, người già leo đơn...( đạo lí: Uống nước nhớ nguồn).

- Đưa em nhỏ qua đường.

- Nhường chỗ cho người già trên xe buýt,

GV yêu cầu HS đọc bài tập 2?

H: Nêu yêu cầu của bài tập?

Định Hướng:

Đây là hiện ttượng đáng để viết... vì:

- Nó liên quan đến sức khoẻ của cá nhân người hút , sức khoẻ cộng đồng và vấn đề nòi giống.

- Liên quan đến vấn đề bảo vệ môi trường: Gây bệnh cho những người không hút đang sống xung quanh người hút.

- Gây tốn kém tiền bạc cho người hút.
	HD luyện tập

-Thảo luận, trao đổi trên lớp về các sự việc hiện tương tốt , đáng biểu dương của các bạn trong nhà trường, ngoài xã hội.

- Sự việc nào đáng viết bài văn nghị luận, sự việc nào không đáng viết.

HS thảo luận nhóm

HS đọc

Qua việc cung cấp số liệu về hiện tượng hút thuốc lá cho biết đó có phải là hiện tượng đáng để viết một bài nghị luận không?
	III. Luyện tập
Bài tập 1
Bài tập 2.
	


Bước 4. Giao bài, hướng dẫn về nhà. 3phút
- Học thuộc ghi nhớ.

- Đọc trước bài Cách làm bài nghị luận về một sự việc hiện tượng đời sống.
Ngày soạn: 10/1/2014                                                       Ngày dạy        18 /01/2014.   Lớp 9A2
Tuần 22.         Tiết 101 - 102         Chương trình địa phương
                                                      ( Phần tập làm văn)

 A Mục tiêu bài học

I. Mức độ  cần đạt

- Củng cố lại những kiến thức cơ bản về kiểu bài nghị luận về một sự việc hiện tượng  đời sống.

-Biết tìm hiểu và có những ý kiến về sự việc hiện tượng của đời sống ở địa phương.

II. Trọng tâm kiến thức kĩ năng.
1. Kiến  thức.
 -Cách vận dụng kiến thức về kiểu bài nghị luận về sự việc, hiện tượng của đời sống.

 - Những sự việc hiện tượng có ý nghĩa ở địa phương.

2. Kĩ năng.

 - Thu thập thông tin về những vấn đề nổi bật, đáng quan tâm của địa phương.

 - Suy nghĩ đánh giá về một hiện tượng, một sự việc thực tế ở địa phương.

 - làm một bài văn trình bày một vấn đề mang tính xã hội nào đó với suy nghĩ, kiến nghị của riêng mình.

B.  Chuẩn bị của thầy và trò

Thầy: Giáo án, bảng phụ..

Trò: chuẩn bị bài viết.

C. Các  hoạt động.
Bước 1: ổn định tổ chức
- Kiểm tra sĩ số và nền nếp của học sinh

Bước 2: Kiểm tra bài cũ 5 phút
        Kiểm tra phần chuẩn bị của học sinh. 

 Bước 3. Tổ chức dạy học bài mới.
    Hoạt động1 : Tạo tâm thế

           MT: Gây sự hứng thú cho các em
           PP: Thuyết trình.Hỏi đáp
           KT: động não       Thời gian  3 phút
    Hoạt động2,3,4,5. Tri giác, phân tích, khái quát.
         MT :Biết thu thập thông tin về sự việc ở địa phương để viết bài văn nghị luận.

        PP : Thảo luận, hỏi đáp.

       KT : Động não.   Thời gian :40 phút

	HĐ của thầy
	HĐ của trò
	Ghi bảng
	Ghi chú



	I. Tìm hiểu chung.
Bước 1: GV nêu yêu cầu của bài và chép lên bảng

- ở địa phương em có những sự việc nào để lại cho em suy nghĩ

GV yêu cầu hs  lựa chọn một số sự việc, hiện tượng để lập dàn ý

( Chia theo nhóm)

GV sửa chữa bổ sung


	I.Tìm hiểu chung
- Tìm hiểu, suy nghĩ để viết bài nêu ý kiến riêng dưới dạng nghị luận về một sự việc hiện tượng nào đó ở địa phương.

- Vấn đề về môi trường

+Hậu quả của việc phá rừng với các thiên tai như lũ lụt hạn hán

+ Hậu quả của việc chặt phá cây xanh với ô nhiễm bầu không khí đô thị
+ Hậu quả của việc rác thải khó tiêu( Bao bì, ni lông, chai lọ bằng nhựa tổng hợp, đối với việc canh tác đồng ruộng ở nông thôn.
2. Vấn đề về quyền trẻ em.

+Sự quan tâm của chính quyền  địa phương, xây dựng và sửa chữa phòng học, nơi vui chơi giải trí, giúp đỡ những trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.
+ Sự quan tâm của nhà trường.
3. Vấn đề xã hội.

+ Sự quan tâm giúp đỡ đối với các gia đình chính sách( Thương binh liệt sĩ, mẹ VN anh hùng) những gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn như bị thiên tai lũ lụt.
+ Những tấm gương về lòng nhân ái, đức hi sinh của người lớn và trẻ em.
+ Những vấn đề có liên quan đến tham nhũng, tệ nạn xã  hội


	1. Yêu cầu:

- về nội dung: tình hình, ý kiến và nhận định của cá nhân H/S phải rõ ràng, cụ thể, có lập luận, thuyết minh thuyết phục

- Không nêu tên người tên cơ quan, đơn vị cụ thể, có thật.

2. Cách làm

- Lâp dàn ý

- Viết đoạn


	


Hđ 5  : Luyện tập.
       Mt : Củng cố lại nội dung vừa học

       PP : Hỏi đáp.

       Kt : Động não.  Thời gian 40’
	Luyện tập viết từng đoạn

Gv yêu cầu viết và trình bày thành bài văn hoàn chỉnh.

H : Trong bài viết phải có yêu cầu gì về mặt nội dung ?

Gv lưu ý : Sự việc hiện tượng được đề cập phải manh tính phổ biến trong xã hội.

- Trung thực có tính xây dựng, ko cường điệu, ko sáo rỗng.

- Phân tích nguyên nhân phải đảm bảo tính khách quan và có  sức thuyết phục.

- Nội dung bài viết phải giản dị dễ hiểu.
H : Bố cục của bài viết như thế nào ?

GV yêu cầu các nhóm chấm chéo nhau. GV nhận xét.

	Chia nhóm thảo luận

Trình bày theo tổ

Nhận xét bổ sung

- Trả lời

- Đủ 3 phần : Mb, Tb, Kb

- Bài viết phải có luận điểm , luận cứ, lập luận rõ ràng.
	3 Thực hành viết đoạn
	


Bước 4 : Giao bài, hướng dẫn về nhà.2 phút
- Viết bài nghị luận về một trong các sự việc hiện tượng trên.

- Nộp bài trước bài 28

- Chuẩn bị kiểm tra bài viết số 5:

     Viết bài nghị luận về sự vật, hiện tượng

Ngày soạn:  14/01 /2014                                   Ngày dạy      22  /1/2014                  lớp 9A2
                Tiết 103.

                       Tiếng Việt:

 Các thành phần biệt lập (Tiếp)
A.Mục tiêu  cần đạt.
i.Mức độ cần đạt

-Nắm được đặc điểm và công dụng của các thành phần gọi đáp, thành phần phụ chú trong câu.

-Biết đặt câu có thành phần tình thái, thành phần cảm thán.

II. Trọng tâm kiến  thức kĩ năng.

1. Kiến thức.

-Đặc điểm của thành phần gọi - đáp và thành phần phụ chú.

-Công dụng cuẩ thành phần gọi đáp và thành phần phụ chú.

     2. Kĩ năng.

- Nhận biết hai thành phần biệt lập: Gọi đáp  và phụ chú.

- Biết đặt câu có thành phần gọi đáp, thành phần phụ chú.

B. Chuẩn bị của thầy và trò

Thầy: Bảng phụ, giáo án

Trò: bài soạn trước khi học. 

C. Các hoạt động

Bước 1: ổn định tổ chức

- Kiểm tra sĩ số và nền nếp của học sinh

Bước 2: Kiểm tra bài cũ 5phút
H:Thế nào là thành phần tình thái, cảm thán? Cho ví dụ? 
Bước 3: Tổ chức dạy hoc bài mới     
Hoạt động1. Tạo tâm thế. 

-MT: Gây sự hứng thú cho các em
- PP: Thuyết trình.
- KT: động não       Thời gian  3 phút
            Bài học trước các em đã tìm hiểu hai thành phầm biệt lập là thành phần tình thái và thành phần cảm thán. Hôm nay chúng ta tiếp tục tìm hiểu các thành phần biệt lập khác.

Hoạt động2,3,4. tri giác,phân tích cắt nghĩa, đánh giá khái quát. 

-Mt:Hiểu được khái niệm thành phần gọi đáp và thành phần phụ chú.

-PP: Hỏi đáp.

-KT : Động não.      Thời gian 20 phút.

	HĐ của thầy
	HĐ của trò
	Kt-KN Tt
	Ghi chú

	I. Tìm hiểu chung.

GV treo bảng phụ thể hiện ví dụ SGK.

GV yêu cầu Hs đọc v í dụ và giới thiệu xuất xứ.

H: Xác định thành phần chính, thành phần phụ của các câu văn chứa từ ngữ in đậm?

Gv kết luận: Như vậy các thành phần in đậm chính là thành phần phụ trong câu

H: Trong những từ ngữ in đậm trên từ ngữ nào được dùng để gọi, từ ngữ nào được dùng để đáp?

H: Những từ ngữ dùng để gọi người khác hay đáp lời người khác có tham gia diễn đạt nghĩa sự việc của câu hay không?Vì sao?

H: Trong những từ ngữ in đậm đó, từ ngữ nào được dùng để tạo lập cuộc thoại, từ ngữ nào được dùng để duy trì cuộc thoại ?

GV kết luận: Tất cả những thành phầ phụ trong câu dùng để tạo lập cuộc thoại hay duy trì cuộc thoại được coi là thành phần gọi đáp.

H: Thế nào là thành phần gọi đáp?

Gv hướng dẫn Hs chữa bài tập số 3- trang32.

H: Em và bạn thân của em sẽ thực hiện một đoạn hội thoại ngắn, trong đó có sử dụng thành phần gọi đáp.
	I. Tìm hiểu chung.

HS đọc

HS xác định trên bảng phụ.

- Này: dùng để gọi

- Thưa ông : dùng để đáp

- Không tham gia.

- Vì khi tách các thành phần đó rakhỏi câu, nghĩa sự việc trong câu không thay đổi.

- Vâng: Tạo lập cuộc thoại.

- Thưa ông : Duy trì cuộc thoại.

1 đến 2 HS trả lời

-HS gạch chân thành phần gọi đáp trên bảng phụ.
	I. Thành phần gọi đáp.
	

	Gv treo bảng phụ thể hiện 2 ví dụ SGK có bổ sung thêm một số ví dụ khác:

-Nguyễn Du (1765 - 1820) , quê ở huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh.

- Hà Nội - thủ đô yêu dấu - trái tim hồng của cả nước đang đổi thay từng ngày.

Gv yêu cầu Hs đọc các ví dụ trên

H: Nếu bỏ thành phần in đậm ra khỏi câu văn thì nghĩa sự việc trong câu có thay đổi không? Vì sao?

H: Từ đó em có kết luận như thế nào về các từ ngữ in đậm?


H: So sánh câu văn có chưa từ ngữ in đậm và những câu văn không chứa từ ngữ in đậm?

H: Gv khẳng định: Thành phần phụ,bổ sung một số chi tiết cho câu làm cho câu văn cụ thể hơn người ta gọi đó là thành phần phụ chú.

H: Em hiểu thế nào là thành phần phụ chú trong câu?

Gv yêu cầu HS đọc ghi nhớ

H: Đặt câu có sử dụng thành phần phụ chú?

Gv hướng dẫn HS làm bài tập 3,4 SGK

H: Xác định yêu cầu của bài tập3?

Gv hướng dẫn HS thực hành bằng phương pháp vấn đáp.

Định hướng:

- ở a,b,c : giải thích cho cụm danh từ mọi người; những người nắm giữ chìa khoá cánh cửa này; lớp trẻ.

- ở d Nêu lên thái độ của người nói trước sự việc hay sự vật

Tương tự như vậy GV hướng dẫn HS làm bài tập 

	-Quan sát
1 đến 2 HS đọc

- Không thay đổi.

- Vì câu văn vẫn còn giữ nguyên chức năng thông báo sự việc.

Là thành phần phụ trong câu.

Câu văn không chứa từ ngữ in đậm cụ thể hơn

1 đến 2 Hs trả lời

1 HS đọc

HS thực hành trên bảng

- Tìm thành phần phụ chú

- Thành phần phụ chú bổ sung điều gì.

-xác định
Làm bài tập
	II. Thành phần phụ chú.
	


Hoạt động 5: luyện tập

Mt :Củng cố lại phần kiến thức

 PP :Hỏi đáp                                             

  Kt :Động não     Thời gian :15 phút

	H: Viết  đoạn văn ngắn( nội dung tự chọn. Trong đoạn văn có sử dung thành phần phụ chú.

 H: Xác định yêu cầuvà dung của bài tập?

GV hướng dẫn HS thực hành viết đoạn văn.


	- Yêu cầu: Viết đoạn văn

- Nội dung: Tự chọn


	III. Luyện tập
	


Bước4: Hướng dẫn về nhà. 2 phút
- Học thuộc ghi nhớ

- Bổ sung các bài tập vào vở bài tập.

- Chuẩn bị cho tiết học: "Nghiã tường minh và hàm ý''.

Ngày soạn:17 /1/2014                                                   Ngày dạy :  24 /1/2014.         Lớp 9A2
 Tiết 104 - 105
                Tập làm văn: 
Viết bài tập làm văn số 5

Thể loại:  nghị luận về sự việc, hiện tượng trong đời sống xã hội

a. Mục tiêu cần đạt.

I. Mức độ cần đạt.

  - Kiểm tra kĩ năng làm bài nghị luận về một sự việc hiện tượng trong đời sống xã hôi.

II. Trọng tâm kiến thức kĩ năng.

 - Kĩ năng viết một bài văn nghị luận về sự việc  hiện tượng trong đời sống xã hội

 -Rèn kĩ năng dùng từ đặt câu và nhận biết về một vấn đề thuộc lĩnh vực xã hội
B. Chuẩn bị của thầy và trò.

+ Thầy: Chuẩn bị đề văn 

+ Trò : Học bài trước khi đến lớp, chuẩn bị vở làm văn

C. Các  hoạt động..

II. Tự luận: (8đ)

   Gần đây một hiện tượng khá phổ biến trong đời sống là vứt rác bừa bãi . Em hãy  viết bài văn nêu suy nghĩ của mình về hiện tượng trên.

Biểu điểm:

II. Tự luận: (10đ)

1 .  Mở bài: 1đ

- Giới thiệu về hiện tượng vứt rác bừa bãi.

- Nêu đánh giá khái quát về hiện tượng đó.

2.  Thân bài: 8đ

- Nêu biểu hiện của hiện tượng vứt rác bừa bãi.

- Nguyên nhân: do ý thức của con người.....

- Tác hại: ô nhiễm môi trường, gây bệnh tật, mất vẻ đẹp của cảnh quan....

- Biện pháp khắc phục

3 - Kết bài: 1đ

- Kết luận: hiện tượng trên xấu, cần hạn chế.

- Nêu những suy nghĩ, bài học cho bản thân.

*Lưu ý: Bài viết của học sinh phải có những dẫn chứng  cụ thể, sinh động, những lập luận chặt chẽ có các thao tác phân tích tổng hợp, các luận điểm, luận cứ rõ ràng. Bố cục mạch lạc. Bài viết sáng sủa sạch đẹp, không sai chính tả, sâu sắc mới được điểm tối đa: 1đ

Hướng dẫn về nhà.

Làm lại bài vào vở bài tập

Chuẩn bị bài mới: 

Ngày soạn : 18/1/2014.                                   Ngày dạy :   25/1, 12/2/2014           Lớp 9A2
Tuần: 23

Tiết:106-107

Văn bản:

Chuẩn bị hành trang vào thế kỉ mới

                                                                              Vũ Khoan.

A.Mục tiêu cần đạt.
I.Mức độ cần đạt

-Nghệ thuật lập luận, giá trị nội dung và ý nghĩa thực tiễn của văn bản.

-Học tập cách trình bày một vấn đề có ý nghĩa thời sự.

II. Trọng tâm kiến thức kĩ năng.

1, Kiến thức.

-Tính cấp thiết của vấn đề được đề cập đến trong văn bản.

- Hệ thống luận cứ và phương pháp lập luận trong văn bản.

 2. Kĩ năng.

-Đọc - hiểu một văn bản  nghị luận về một vấn đề xã hội.

- Trình bày những suy nghĩ, nhận xét đánh giá về một vấn đề xã hội.

- Rèn luyện thêm cách viết đoạn văn, bài văn nghị luận về một vấn đề xã hội.

B. Chuẩn bị của thầy và trò
Thầy: Bảng phụ,  giáo án.

Trò: Chuẩn bị sách vở và soạn bài mới trước khi đến lớp.
C. Các hoạt động.
Bước1: ổn định tổ chức

- Kiểm tra sĩ số và nền nếp của học sinh

Bước2: Kiểm tra bài cũ 5 phút
H: Từ những lời bàn về tiếng nói của văn nghệ, Nguyễn Đình Thi  đã cho thấy quan niệm về nghệ thuật của ông như thế nào?

Bước 3.Tổ chức dạy học bài mới.
Hoạt động1: Tạo tâm thế.

MT: Tạo hứng thú cho các em khi học bài mới. 

PP: hỏi đáp.
KT: Động não.   Thời gian 3 phút.

       Kể tên các văn bản nghị luận đã học?

Hôm nay cô giới thiệu thêm một tác phẩm nghị luận nữa đó là:   Chuẩn bị hành trang bước vào thế kỉ mới của phó thủ tướng Vũ Khoan.

Hoạt động2: Tri giác ( Đọc quan sát)
-MT: Nắm được tác giả tác phẩm.

-PP: Hỏi đáp, thuyết trình.

- KT: Động não.    Thời gian: 10 phút.

	HĐ của thầy
	HĐ của trò
	TTKT-Kn
	Ghi chú

	I.Tìm hiểu chung.

GV yêu cầu HS đọc thầm bằng mắt phần chú thích sao trong SGK.

H: Giới thiệu những điều cần ghi nhớ nhất về tác giả Vũ Khoan?

- Là nhà hoạt động chính trị, nhiều năm là thứ trưởng bộ ngoại giao, Bộ trưởng Bộ thương mại, hiện là phó thủ tướng chính phủ.

H:Em hiểu gì về  bài viết Chuẩn bị hành trang vào thế kỉ mới ?

H: Nhận xét cách đọc của văn bản?

GV đọc một đoạn sau đó yêu cầu 2 đến 3 HS đọc tiếp.

GV nhận xét cách đọc của HS.

GV yêu cầu HS chú ý vào hệ thống chú thích trong SGK.

H: Hãy giải thích lại một số chú thích mà em cho là quan trọng ?
	I.Tìm hiểu chung.

HS đọc thầm.

 -Trả lời

- Đăng trên tạp chí tia sáng năm 2001, in trong tập Một góc nhìn của trí thức năm 2002

HS nêu cách đọc
HS đọc văn bản
-Giải thích.
	I.Đọc - hiểu chú thích.

1.T¸cgi¶.

2. Tác phẩm.


	

	II. Tìm hiểu chi tiết.

H: Theo em, văn bản này được trình bày theo phương thức biểu đạt nào?

H: Tại sao gọi bài viết này là văn nghị luận và là nghị luận xã hội?

H: Từ đó em hãy lập dàn ý của bài văn này theo bố cục của bài văn nghị luận, với những luận điểm được trình bày trong từng phần của bố cục đó?

H: Luận điểm chính được nêu trong lời văn nào?

H: Chỉ ra các thông tin của luận điểm theo các yêu cầu:

- Đối tượng tác động.

- Much đích tác động.

- Trọng tâm của luận diểm là gì?

H: Vấn đề quan tâm của tác giả có cần thiết không? Vì sao?

H: Em hiểu gì về tác giả từ mối quan tâm này của ông?

GV yêu cầu HS tiếp tục chú ý vào phần văn bản tiếp theo.

H: Bài nghị luận này được viết vào thời điểm nào của dân tộc và lịch sử?

H: Vì sao tác giả tin rằng Trong thời khắc như vậy , ai ai cúng nói tới sự chuẩn bị hành trang bước vào thế kỉ mới, thiên niên kỉ mới?

GV: Tác giả đã nêu những yêu cầu khách quan và chủ quan cho sự phát triển kinh tể của nước ta.

H: Đâu là những yêu cầu khách quan? Vì sao nói đó là yêu cầu khách quan?

H: Đâu là yêu cầu chủ quan? Vì sao nói đó là yêu cầu chủ quan?

H: Em hiểu như thế nào về các khái niệm:

- Nền kinh tế tri thức.

- Giao thoa và hội nhập giữa các nền kinh tế?

H: Vì sao tác giả lại cho rằng, trong những hành trang ấy, có lẽ sự chuẩn bị bản thân con người là quan trọng nhất?

H: Tác giả đã sử dụng những đoạn văn ngắn với nhiều thuật ngữ kinh tế chính trị. Vì sao tác giả dùng cách lập luận này?

H: Tác dụng của cách lập luận này?

H: Từ đó việc chuẩn bị hành trang vào thế kỉ mới được kết luận như thế nào?

H: Tóm tắt những điểm mạnh của con người Việt Nam theo nhận xét của tác giả?

H: Những điểm mạnh đó có ý nghĩa gì trong hành trang của con người Việt Nam khi bước vào thế kỉ mới?

H: Em hãy lấy ví dụ trong sách báo, trong lịch sử hoặc đời sống  để minh hoạ những biểu hiện tốt đẹp của con người Việt Nam chúng ta?

H: Tóm tắt những điểm yếu của con người Việt Nam theo cách nhìn của tác giả?

H: Những điểm yếu này gây cản trở gì cho chúng ta khi bước vào thế kỉ mới?

H: Em hãy tìm ví dụ trong đời sống để minh hoạ cho những điều tác giả vừa phân tích?

H: ở luận điểm này, cách lập luận của tác giả có gì đặc biệt?

H:Tác dụng của cách lập luận này?

H: Sự phân tích của tác giả nghiêng về điểm mạnh hay điểm yếu của con người Việt Nam?

H: Điều đó cho thấy dụng ý gì của tác giả.

GV yêu cầu HS chú ý vào phần còn lại của văn bản.

H: Tác giả đã nêu những yêu cầu nào đối vời hành trang của con người Việt Nam khi bước vào thế kỉ mới.

H: Hành tranh là những thứ cần mang theo trong cuộc hành trình. Nhưng tại sao, với chúng ta, lại có những cái cần vứt bỏ?

H: Điều này cho thấy thái độ nào của tác giả đối với con người và dân tộc mình trước yêu cầu của thời đại

GV: Tác giả cho rằng: Khâu đầu tiên , có ý nghĩa quyết địng là hãy làm cho lớp trẻ nhận ra điều đó, quen dần với những thói quen tốt đẹp ngay từ những việc nhỏ nhầt .H: Những điều lớp trẻ cần nhận ra là gì?
H: Em hiểu những thói quen tốt đẹp ngat từ những việc nhỏ nhất là gì?


	II. Tìm hiểu chi tiết.

Phương thức nghị luận

- Gọi là văn nghị luận vì bài viết này sử dụng phương thức lập luận.

- Là bài văn nghị luận xã hội vì trong bài này tác giả bàn về một vấn đề kinh tế xã hội mà mọi người đang quan tâm.

Bố cục 3 phần:

- Mở bài: Nêu luận điểm chính ( Câu mở đầu của văn bản.

-  Thân bài(Từ Tết năm nay đến thường đố kị nhau): Trình bày 2 luận điểm.

+ Đòi hỏi của thế kỉ mới.

+ Những cái mạnh và cái yếu của người Việt Nam.

- Kết bài: Phần còn lại.

Lớp trẻ Việt Nam cần nhận ra những cái mạnh ... kinh tế mới.

- Lớp trẻ Việt Nam.

- Nhận ra cái mạnh, cái yếu của người Việt Nam.

- Rèn những thói quen tốt để bước vào nền kinh tế mới.

- Cần thiết.

- Vì đây là vấn đề thời sự cấp bách để chúng ta hội nhập với nền kinh tế thế giới, đưa nền kinh tế nước ta tiến lên hiện đại và bền vững.

- Tác giả là người có tầm nhìn xa trông rộng, lo lắng cho tiền đồ của đất nước.

- Thời điểm tết cổ truyền của dân tộc Việt Nam (tết Tân tỵ năm 2001).

- Đồng thời nước ta và cả nhân loại bước vào thế kỉ mới và thiên niên kỉ mới.

- Mùa xuân là thời điểm đầy niềm tin và hi vọng về sự nghiệp và hạnh phúc của mỗi người và của cả dân tộc.

- Thế kỉ mới và thiên niên kỉ mới vừa hứa hen, vừa thử thách đối với con người trên hành tinh của chúng ta để tạo nên những kì tích mới.

- Sự phát triến của khoa học và công nghệ, sự giao thoa và hội nhập giữa các nền kinh tế.

- Đó là hiện thực khách quan đặt ra, là sự phát triển tất yếu của đời sống kinh tế thế giới.

- Nước ta phải cùng một lúc giải quyết 3 nhiệm vụ: Thoát khỏi tình trạng nghèo nàn của nền kinh tế nông nghiệp; đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đồng thời lại phải tiếp cận ngay với nền kinh tế tri thức.

- Là yêu cầu nảy sinh từ nội bộ nền kinh tế nước ta trước những đòi hỏi mới của thời đại.

- HS dựa theo chú thích trong SGK để trả lời.

-Vì lao động của con người luôn là động lực của mọi nền kinh tế. Muốn có nền kinh tế phát triển cao và bền vững cần trước hết đến yếu tố con người.

- Vì vấn đề nghị luận của tác giả mang nội dung kinh tế chính trị của thời hiện đại, liên quan đến nhiều người.

- Diễn đạt được những thông tin kinh tế mới.

- Thông tin nhanh, gọn, dễ hiểu.

- Bước vào thế kỉ mới, mỗi người trong chúng ta, cũng như toàn nhân loại cần khẩn chương chuẩn bị hành trang trước yêu cầu phát triển cao của nền kinh tế.

- Thông tin nhạy bén với cái mới.

- Cần cù sáng tạo.

- Đoàn kết trong kháng chiến.

- Thích ứng nhanh.

- Đáp ứng yêu cầu sáng tạo của xã hội hiện đại.

- Hữu ích trong một nền kinh tế đòi hỏi tinh thần kỉ luật cao.

- Thích ứng với hoàn cảnh chiến tranh bảo vệ đất nước.

- Tận dụng được cơ hội đổi mới.

- HS tự bộc lộ.

- yếu về kiến thức cơ bản và khả năng thực hành.

- Thiếu đức tính tỉ mỉ và kỉ luật lao động, thiếu coi trọng quy trình công nghệ.

- Kì thị với kinh doanh, trừ ngoại hoặc bài nghoại, thiếu coi trọng chữ tín.

- Khó phát huy trí thông minh, không thích ứng với nền kinh tế tri thức.

- Không tương tác với nền kinh tế công nghiệp hoá.

- Không phù hợp với sản xuất lớn.

- Gây khó khăn trong quá trình kinh doanh và hội nhập.

HS tự bộc lộ.

- Các luận cứ được nêu song song(Cái mạnh song song cái yếu).

- Sử dụng thành ngữ và tục ngữ.

- Nêu bật cái mạnh và cái yếu của người Việt Nam.

- Dễ hiểu với nhiều đôit tượng người đọc.

- Nghiêng về chỉ ra điểm yếu của con người Việt Nam.

- Muốn mọi người Việt nam không chỉ biết tự hào về những giá trị truyền thống tốt đẹp , mà còn biết băn khoăn lo lắng về những yếu kém  rất cần được khắc phục của mình.

- Lấp đầy hành trang bằng những điểm mạnh.

- Vứt bỏ những điểm yếu.

-Hành trang vào thế kỉ mới phải là những giá trị hiện đại. Do đó cần loại bỏ những cái yếu kém, lỗi thời mà người Việt Nam ta mắc phải...

- Trân trọng những giá trị tốt đẹp của truyền thống, đồng thời không né tránh phê phán những biểu hiện yếu kém cần khắc phục của con người Việt Nam.

- Đó là thái độ yêu nước tích cực của người quan tâm lo lắmg cho tương lai của đất nước mình, dân tộc mình.

- Đó là những ưu điểm và nhất là những nhược điểm trong tính cách của con người Việt Nam chúng ta để khắc phục và vươn tới.

- Những thói quen của nếp sống công nghiệp , từ giờ giấc học tập, làm việc, nghỉ ngơi, đến định hướng nghề nghiệp trong tương lai.

- Lo lắng, tin yêu và hi vọng.

H: Tác giả đã đặt lòng tin trước hết vào lớp trẻ. Điều này cho thấy tình cảm của tác giả đối với thế hệ trẻ nước ta như thế nào?
	II. Đọc - hiểu văn bản.

1.Chuẩn bị hành trang vào thế kỉ mới thì quan trọng nhất là sự chuẩn bị bản thân con người.

2 Bối cảnh của thế giới hiện nay và những mục tiêu, nhiệm vụ nặng nề của đất nước.

a. Những đòi hỏi của thế kỉ mới.

b. Nhiệm vụ, mục tiêu

3. Những điểm mạnh và điểm yếu của con người Việt Nam.


	


Hđ 4: Đánh giá khái quát.
               MT: Khái quát lại nội dung bài học

                PP:Hỏi đáp

                 KT: Động não   Thời gian: 7’’

	III. Tổng kết

H: Đọc văn bản , Em nhận thức rõ ràng hơn về những đắc điểm nào  trong tính cách con người Việt Nam trước yêu cầu mới của thời đại?

H: Em tự nhận thấy bản thân có những điểm mạnh, điểm yếu nào  trong những điều tác giả đã nêu và cả những điều tác giả chưa nói?

GV yêu cầu HS đọc ghi nhớ SGK.
	III. Tổng kết

Cần phát huy những truyền thốnh tốt đẹp vốn có, đồng thời loại bỏ những yếu kém, lạc hậu, cũng có nghía là gia tăng những giá trị mới  trong hành trang thế kí của mình.

HS tự bộc lộ.

HS đọc ghi nhớ.

-HS đọc
	III. Tổng kết.
	


                                                    Hoạt động 10’: luyện tập

Mt: Củng cố lại phần bài học.

PP: Hỏi đáp.

KT:Động não.    Thời gian   5 phút
GV Hướng dẫn củng cố kiến thức  bằng cách cho HS làm 2 bài tập trắc nghiệm.

Bước 4:Giao bài,  hướng dẫn về nhà. 2 phút
- Học thuộc ghi nhớ.

- Soạn văn bản:'' Chó sói và cừu trong thơ ngụ ngôn của La-phông -ten.''

Ngày soạn: 6/02 /2014                                Ngày dạy     12/02/2014             Lớp 9A2

 Tiết: 108

                  nghị luận về một vấn đề tư tưởng đạo lí
 A.Mục tiêu cần đạt.
I.Mức độ cần đạt.
   - Hiểu và biết cách làm bài văn nghị luận về một vấn đề  tư tưởng đạo lý.
     II. Trọng tâm kiến thức kĩ năng.

1. Kiến thức.

   - Đặc điểm yêu cầu của bài văn nghị luận về một vấn đề tư tưởng đạo lí.

      2. Kĩ năng.

  - Làm bài văn nghị luận về một vấn đề tư tưởng đạo lí.

B. Chuẩn bị của thầy và trò

Thầy: Bảng phụ, giáo án.

Trò: Chuẩn bị sách vở và đọc bài trước khi đến lớp
C. Các hoạt động.
Bước1: ổn định tổ chức
- Kiểm tra sĩ số và nền nếp của học sinh

Bước2: Kiểm tra bài cũ 5 phút.
GV chép cả 3 đề văn lên bảng phụ.

Đề 1: Đất nước ta có rất nhiều danh nhân văn hoá nổi tiếng. Em hãy trình bày về một gương mặt tiêu biểu và nêu suy nghĩ của mình.

Đề 2: Nhân dân ta thường nhắc nhở nhau: ''Ăn quả nhớ kẻ trồng cây''. Em hiểu câu tục ngữ trên như thế nào?

Đề 3: Trò chơi điện tử là món tiêu khiển hấp dẫn. Nhiều bạn mải chơi mà sao nhãng học tập và còn phạm những sai lầm  khác. Hãy nêu ý kiến của em về hiện tượng đó?

H: Xác định (trong ba đề văn trên) đề văn nghị luận về một sự việc hiện tượng đời sống?

H: Chọn một trong hai đề đó và luyện nói trước lớp phần mở bài.

Bước3.Tổ chức dạy học bài mới.
 Hoạt động1. Tạo tâm thế.
-MT: Tạo tâm thế.
- PP: Thuyết trình.

- kT: Động não.    Thời gian 3 phút.

GV dẫn từ phần kiểm tra bài cũ: Bên cạnh hai đề văn nghị luận về một sự việc hiện tượng đời sống các em thấy còn có một đề văn nghị luận về tư tưởng đạo lí.. Vậy thế nào là một bài văn nghị luận về một vấn đề tư tưởng đạo lí, cách làm bài văn nghị luận về một vấn đề tư tưởng đạo lí có gì khác cách làm bài văn nghị luận về một sự việc hiện tượng đời sống. Tiết học hôm nay và tiết học tiếp sau nữa chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu.

Hoạt động2,3,4.  Tri giác, phân tích cắt nghĩa, đánh giá khái quát.
 -MT:  Khái niệm về vấn đề tư  tưởng đạo lí.

 - PP: Hỏi đáp, thảo luận.

 -KT: Động não.    Thời gian 15 phút.

	HĐ của thầy
	HĐ của trò
	TTKT-kn
	Ghi chú


	I. Tìm hiểu chung.

GV yêu cầu HS đọc diễn cảm văn bản '' Tri thức là sức mạnh''.

H: Xác định phương thức biểu đạt chính của văn bản?

H: Văn bản trên bàn về vấn đề gì?

H: Theo em, có thể chia văn bản thành mấy phần?

H: Em hãy nêu nội dung cuat từng phần và mối quan hệ của chúng với nhau?

GV: Nói đến nghị luận là nói đến luận điểm và luận cứ.

H: Tìm những câu văn mang luận điểm chính của bài?

H: Luận điểm của văn bản được thể hiện rõ nhất ở phần nào?

H: Nhiệm vụ của phần mở bài trong bài văn nghị luận về một vấn đề tư tưởng đạo lí?

GV yêu cầu HS chú ý vào phần thân thân bài

H: Phần thân bài được kết cấu thành mấy đoạn văn?

H: Mỗi đoạn văn trong phần thân bài tác giả sử dụng phép lập luận nào?

H: nhắc lại các luận điểm chính ở phần thân bài?

H: Để đảm bảo sự thuyết phục tác giả đã đưa ra những dấn chứng nào?

H: Từ đó em hãy xác định phương thức lập luận chính của văn bản này?

H: Theo em, cách lập luận trên có thuyết phục không? Vì sao?

H: Từ những phân tích trên, em hiểu thế nào là nghị luận về một vấn đề tư tưởng đạo lí?

H: Vậy yêu cầu của một bài nghị luận về vấn đề tư tưởng đạo lí là gì?

H: Bài văn nghị luận về một vấn đề tư tưởng đạo lí có gì khác bài văn nghị luận về một sự việc hiện tượng đời sống?

-GV yêu cầu học sinh thảo luận
	I. Tìm hiểu chung.
-HS đọc

-Bàn về vai trò của tri thức khoa học và nhười trí thức.

3 phần: Mở, thân , kết

- MB(đoạn 1): Nêu vấn đề.

- Thân bài( đoạn 2 + 3)

Đoạn 2: Tri thức có thể cứu cái máy khỏi số phận đống phế liệu.

Đoạn 3: Tri thức là sức mạnh của cách mạng.

- Kết bài( đoạn 4): Phê phán một số người không biết quý trọng tri thức , sử dụng không đúng chỗ.

- 4 câu mở bài

- Câu đầu và 2 câu kết đoạn 2

- Câu đầu đoạn 3

- Câu đầu và câu kết đoạn 4.

Phần mở bài

Nêu vấn đề.

Hai đoạn.

Chứng minh.

Câu 1 và 2 câu cuối đoạn 2.

Câu 1 đoạn 3

- Tác giả đưa ra ví dụ về việc cứu một cái máy khỏi số phận của đóng phế liệu với lập luận: Tiền vạch một đường thẳng là 1 đô la....

- §3 với luận điểm: Tri thức là sức mạnh của cách mạng. Bằng dẫn chứng cụ thể nói lên vai trò to lớn của người trí thức Việt Nam trong hai cuộc kháng chiến và trong xây dựng đất nước.

chứng minh.

Có sức thuyết phục vì đã giúp người đọc nhận ra vai trò của tri thức và người trí thức đối với sự tiến bộ của xã hội.

Là bàn về một vấn đề thuộc lính vực tư tưởng đạo đức, lối sống... của con người.

Phân tích, chứng minh, so sánh đối chiếu để làm sáng tỏ vấn đề tư tưởng đạo lí.

- Từ sự việc, hiện tượng đời sống mà nêu ra những vấn đề tư tưởng

- Từ tư tưởng đạo lí dùng lập luận chứng minh, phân tích, giải thích để làm sáng tỏ vấn đề tư tưởng đạo lí.

-2 đến 3 HS đọc ghi nhớ.

-HS thảo luận  và cử đại diện trình bày.
	I. Tìm hiểu bài văn nghị luận về một vấn đề tư tưởng đạo lí.
	


	Hoạt động 5: Luyện tập

MT :Củng cố lại kiến thức vừa học

PP :Hỏi đáp.

                       Kt : Động não.  Thời gian :20 phút.

	II.Luyện tập

Gv yêu cầu HS đọc văn bản ''Thời gian là vàng''

H: Nêu các yêu cầu của bài tập?

GV hướng dẫn HS thực hành bằng phương pháp vấn đáp.

Định hướng:

a. Nghị luận về một vấn đề tư tưởng đạo lí.

 b. Nghị luận về giá trị của thời gian.

c. Phép lập luận chủ yếu: Phân tích, chứng minh.

Các luận điểm được triển khai theo lối phân tích những biểu hiện chứng tỏ thời gian là vàng. Sau mỗi luận điểm là dẫn chứng chứng minh cho luận điểm.


	- Xác định phương thuíưc nghị luận.

- Nêu vấn đề nghị luận, chỉ ra luận điểm chính.

- Xác định phép lập luận chủ yếu, cách lập luận ấy có sức thuyết phục như thế nào?

* các luận điểm chính:

- Thời gian là sự sống

- Thời gian là thắng lợi

- Thời gian là tiền

- Thời gian là tri thức.


	II. Luyện tập.
	


Bước4.Giao bài hướng dẫn về nhà.3 phút
- Học thuộc ghi nhớ  SGK

- Bổ sung bài tập vào vở bài tập.

- Chuẩn bị cho tiết học tiếp  theo: Cách làm bài nghị luận về vấn đề tư tưởng đạo lí.

Ngày soạn:  07/02/2014                                   Ngày dạy  14/2/2014     Lớp 9A2

Tiết:109

Tiếng Việt:                   liên kết câu và liên kết đoạn văn
 A.Mục tiêu cần đạt.
I.Mức độ cần đạt

-Nâng cao nhận thức và kĩ năng sử dụng một số phép liên kết câu và liên kết đoạn văn.

II. Trọng tâm kiến thức kĩ năng.

1. Kiến thức.

- Liên kết nội dung và liên kết hình thức giữa các câu các đoạn văn.

- Một số phép liên kết thường dùng trong việc tạo lập văn bản.

2. Kĩ năng.

- Nhận biết một số phép liên kết thường dùng trong việc tạo lập văn bản.

- Sử dụng một số phép liên kếtcâu,  liên kết đoạn  trong việc tạo lập văn bản.
 B. Chuẩn bị của thầy và trò
Thầy: Bảng phụ,  giáo án.
Trò: Chuẩn bị sách vở và đọc bài mới trước khi đến lớp.

C.Các  hoạt động.
Bước1: ổn định tổ chức

- Kiểm tra sĩ số và nền nếp của học sinh

Bước2: Kiểm tra bài cũ 5 phút
Viết  2 đoạn văn ngắn, độ dài mỗi đoạn từ 3 đến 4 câu giới thiệu về một tác giả văn học mà em vừa học trong chương trình ngữ văn lớp 9?

Bước3: Tổ chức dạy học bài mới.
Hoạt động1:Tạo tâm thế.
-MT: Tạo tâm thế.

                                                              - PP: Hỏi đáp

                    - KT: Động não.    Thời gian 3 phút
Gv yêu cầu HS chú ý vào 2 đoạn văn trong phần kiểm tra bài cũ.

H:  Nhận xét mối quan hệ của hai đoạn văn trên?

( Đoạn 1 và đoạn 2 có mối quan hệ chặt chẽ với nhau...)

GV gợi lại một số kiến thức cũ: ở chương trình ngữ văn lớp 6 và 7 các em đã dược học chủ đề của văn bản, tính thống nhất, tính mạch lạc của văn bản, liên kết câu, liên kết đoạn văn trong văn bản.

H: Dựa vào kiến thức cũ em hãy cho biết nhờ yếu tố nào  mà hai đoạn văn trên, các câu trong mỗi đoạn văn trên có mối quan hệ chặt chẽ với nhau?

HS: Người viết đã sử dụng liên kết câu và liên kết đoạn văn.

GV: Quả thực, liên kết câu, liên kết đoạn văn là chất keo kết dính các câu trong một đoạn văn và các đoạn với nhau. Để các em nắm được một cách chắc chắn hơn về vấn đề liên kết, thầy trò ta cùng tìm hiểu trong bài học hôm nay.

Hoạt động2.3.4. Tri giác, phân tích cắt nghĩa, đánh giá khái quát.
                Mt: Hiểu được khái niệm liên kết câu và liên kết đoạn văn.

                PP: Hỏi đáp, thảo luận.

                 Kt: Động não.     Thời gian 20 phút.

	HĐ của thầy
	HĐ của trò
	TTKT-KN
	GHi chú

	I. Tìm hiểu chung.

GV treo bảng phụ trích dẫn ví dụ trong SGK trang 42.

GV giới thiệu: Đây là đoạn văn tiêu biểu được trích từ văn bản '' Tiếng nói của văn nghệ'' của nhà văn Nguyễn Đình Thi mà các em vừa được học.

H: Em hãy nhắc lại chủ đề chung của văn bản?

H: Chú ý lên bảng phụ, đọc đoạn văn và xác định chủ đề của đoạn?

H: Chủ đề của đoạn văn có quan hệ như thế nào với chủ đề chung của văn bản?

GV yêu cầu HS tiếp tục chú ý lên đoạn văn.

H: Câu văn nào thể hiện rõ nhất chủ đề của đoạn văn?

GV gạch chân câu 1.

H: Nội dung đoạn văn trên được trình bày theo cách nào?Tại sao?

H: Các câu 2 và 3 trong đoạn văn có ý nghĩa như thế nào với câu chủ đề?

GV kết luận:Các câu văn trong đoạn văn liên kết chặt chẽ với nhau, các đoạn văn trong văn bản liên kết với nhau để thể hiện chủ đề chung của văn bản người ta gọi là liên kết chủ đề.

H: Vậy em hiểu thế nào là liên kết chủ đề?

H: Hai đoạn văn bạn viết trong phần kiểm tra bài cũ có liên kết chủ đề không ? Nếu có em hãy chỉ rõ liên kết chủ đề.

Gv nói chậm: Nếu cô đảo vị trí câu văn thứ nhất với câu văn thứ hai. Em hãy đọc đoạn văn và nhận xét tính mạch lạc của đoạn văn?

GV: Hay nói khác đi, đoạn văn không có tính liên kết lô gic

Từ đó em hiểu thế nào là liên kết lô gic?

GV kết luận: Liên kết chủ đề và liên kết lôgic chính là liên kết về mặt nội dung

GV chuyển: Bên cạnh liên kết nội dung còn có liên kết hình thức.

GV phát phiếu học tập cho HS.

Liên kết giữa các câu

Từ ngữ liên kết

Biện pháp liên kết

Câu 1-2

Câu 2-3

Câu 1-3

H: Hoàn thành vào phiếu học tập phần kiến thức đã học

GV gọi từ 3 đến 4 nhóm trình bày kết quả.

H: Từ phần thực hành ở phiếu học tập hãy nêu cho thầy những biện pháp liên kết về hình thức giữa các câu trong đoạn , giữa các đoạn trong văn bản?

H: Nhìn lại toàn bộ những phần vừa tìm hiểu và cho biết các cách liên kết câu và liên kết đoạn văn trong văn bản?

GV kết luận: Đó cũng chính là nội dung của phần ghi nhớ SGK.


	I. Tìm hiểu chung.

-Quan sát

-Khẳng định sức mạnh lớn lao của văn nghệ đối với đời sống con người.

Bàn về cách phản ánh thực tại của người nghệ sĩ.

Chủ đề của đoạn văn phục vụ chủ đề chung của văn bản( Làm sáng rõ chủ đề của văn bản).

Câu 1.

-Diễn dịch vì câu chốt đứng đầu đoạn văn.

Làm sáng rõ câu chủ đề, cùng với câu chủ đề thể hiện chủ đề của đoạn văn.

Các đoạn văn phục vụ chủ đề chung của văn bản, các câu phục vụ chủ đề của đoạn văn.

-Không đảm bảo tính mạch lạc.

Các đoạn văn và các câu sắp xếp theo một trình tự hợp lí.

HS thực hành trên lớp

( 5 phút).

Đại diện nhóm trình bày trước lớp.

- Phép lặp

- Phép thế

- Phép đồng nghĩa, trái nghĩa và lỉên tưởng

- phép nối.

- Liên kết nội dung:

+ Liên kết chủ đề.

+ Liên kết lôgic.

- Liên kết hình thức: Phép nối, lặp, thế, đồng nghĩa, trái nghĩa và liên tưởng.
	I. Khái niệm liên kết.
	

	GV yêu cầu 1 đến 2 HS đọc ghi nhớ SGK.

GV đưa ra một đoạn văn và yêu cầu HS xác định các hình thức liên kết trong đoạn văn.
	-HS đọc.
	II. Ghi nhớ 

Học SGK trang 43
	

	Hoạt động 5: Luyện tập.

MT: Củng cố lại phần kiến thức vừa học.

PP: Hỏi đáp. thảo luận

KT: Động não.   Thời gian 15 phút

	II. luyện tập

GV yêu cầu HS đọc đoạn văn trong SGK trang44

H: Nêu yêu cầu của bài tập?

H: Muốn giải quyết những yêu cầu này ta cần vận dụng những đơn vị kiến thức nào vừa học?

GV chia lớp thành 4 nhóm để thảo luận

GV nhận xét bổ sung.

Định hướng: 

1. Chủ đề chung: Khẳng định năng lực trí tuệ của con người Việt Nam và những hạn chế cần khắc phục.

- Nội dung các câu đều tập trung vào chủ đề đó.

- Trình tự sắp xếp các ý trong các câu:

+ Mặt mạnh của trí tuệ Việt Nam.

+ Những điểm hạn chế.

+ Cần khắc phục những hạn chế để đáp ứng sự phát triển của nền kinh tế mới.

-  Phép liên kết.

+ ''Bản chất trời phú ấy'': Phép thế.

+ ''Nhưng'': nối câu 3 với câu 2(Phép nối).

+ ''Lỗ hổng'' : Lặp từ ngữ

+ ''Thông minh'': Lặp từ ngữ.
	HS®äc.

- Nêu chủ đề của đoạn văn.

- Nội dung cáca câu trong đoạn văn phục vụ chủ đề ấy như thế nào.

- Chứng minh trình tự sắp xếp các câu trong đoạn văn là   hợp lí.

- Tìm các phép liên kết trong đoạn văn.

Liên kết nội dung và liên kết hình thức.

Đại diện nhóm trình bày trước lớp.


	III. Luyện tập.
	


Bước4. Giao bài,hướng dẫn về nhà. 2 phút
- Học thuộc ghi nhớ.

- Bổ sung bài tập đã làm vào vở bài tập.

- Chuẩn bị cho tiết  Mùa xuân nho nhỏ
Ngày soạn: 08/02/2014                                    Ngày dạy 14/2/2014           Lớp 9A2
        Tiết110

Văn bản: 

mùa xuân nho nhỏ

                                          Thanh Hải.
A.Mục tiêu cần đạt
I. Mức độ cần đạt

Giúp HS :

 - Cảm nhận được những xúc cảm của tác giả trước mùa xuân của thiên nhiên đất nước và khát vọng đẹp đẽ muốn làm '' một mùa xuân nho nhỏ'' dâng hiến cho cuộc đời  . 

II. Trọng tâm kiến thức kĩ năng.

1. Kiến thức.

-Vẻ đẹp của mùa xuân thiên nhiên và mùa xuân đất nước.

-Lẽ sống cao đẹp của con người chân chính.

2. Kĩ năng.

-đọc hiểu một văn bản thơ trữ tình hiện đại.

-Trình bày những suy nghĩ, cảm nhận về một hình ảnh thơ, một khổ thơ, một văn bản thơ.

B. Chuẩn bị của thầy và trò

-Thầy: Bảng phụ,  giáo án, Chân dung nhà thơ Thanh Hải.

 -Trò: Chuẩn bị sách vở và soạn bài mới trước khi đến lớp.

C. Các  hoạt động.

Bước1. ổn định tổ chức

- Kiểm tra sĩ số và nền nếp của học sinh

Bước2.. Kiểm tra bài cũ 5phút

Đọc thuộc lòng và diễn cảm bài thơ '' Con cò'' . Phát biểu cảm hứng chủ đạo của bài thơ.Em thích đoạn thơ nào nhất? Vì sao?

Bước3. Nội dung bài mới

HĐ1. Tạo tâm thế.

MT:tạo hứng thú cho các em.

PP: Thuyết trình.

KT: Động não.      Thời gian  3 phút.

C1: Cứ mỗi độ xuân về, ta không khỏi rung động bởi những khúc ca mùa xuân. Một khúc ca mùa xuân đẹp nhất, mãnh liệt nhất có lẽ chính là khúc ca '' Mùa xuân nho nhỏ'' của nhạc sĩ Trần Hoàn phổ thơ Thanh Hải. Hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu bài thơ.

C2: Hơn hai mươi năm qua mỗi khi tết đến xuân về chúng ta lại thường được nghe bài ca '' Mùa xuân nho nhỏ''  của nhạc sĩ Trần Hoàn phổ thơ Thanh Hải . Hôm nay chúng ta ( trước khi học bài thơ này) nghe lại bài hát.( GV mở đài). Qua bài thơ nhà thơ muốn nói cùng người đọc điều gì khi một mùa xuân mới đang về, khi chính bản thân ông lại sắp vĩnh biệt tất cả mọi mùa xuân.....

HĐ2.Tri giác.

MT: nắm được tác giả tác phẩm.
PP:Hỏi đáp, thuyết trình.

KT: Động não.     Thời gian  7 phút.
	HĐ của thầy
	HĐ của trò
	TTKT-KN
	Ghi chú

	I. Tìm hiểu chung.

Gv yêu cầu HS đọc thầm bằng mắt phần chú thích sao.

H: Nêu những hiểu biết cũa em về nhà thơ Thanh Hải?

Gv bổ sung:

- Thanh Hải sinh ra và lớn lên trên một miền quê dịu ngọt với những làn điệu dân ca nên thơ ông mượt mà, trầm lắng.

- Khi đất nước thống nhất và bước vào thời kì xây dựng, thơ Thanh Hải mang một sức sống mới lạc quan, vui tươi.

H: Bài thơ được sáng tác trong hoàn cảnh nào?

H: Em có nhận xét gì về giọng điệu của bài thơ?

GV mời HS đọc, GV nhận xét và đọc tiếp.

H: Chú ý vào phần chú thích và giải thích lại một số chú thích mà em thấy tâm đắc?

H: Theo em bài thơ được trình bày theo phương thức biểu đạt nào?

H: Xác định thể thơ và nhịp điệu của bài thơ?

H: Từ cảm xúc chung em hãy tìm bố cục của bài thơ?

GV dẫn: Giữa mùa thu của cuộc đời đang nằm trên giường bệnh ,tác giả lại nghĩ đến một mùa xuân nho nhỏ. Vậy qua bài thơ, bức thông điệp mà nhà thơ muốn gửi đến chúng ta là gì? Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu.
	I. Tìm hiểu chung.

HS đọc thầm.

- (1930- 1980), tên thât; : Phạm Bá Ngoãn, là nhà thơ xứ Huế.

- Hoạt động văn nghệ từ cuối những năm kháng chiến chống Pháp.

Tháng 11 năm 1980 trước lúc nhà thơ qua đời không lâu.

Trầm lắng, thiết tha, biến đổi theo mạch cảm xúc: Say sưa, trìu mến ở phần đầu khi diễn tả cảm xúc về mùa xuân đất trời; Nhanh, hối hả, phấn chấn khi nói về mùa xuân đất nước; thiết tha , trầm lắng khi bày tỏ suy nghĩ và ước vọng...

HS giải thích các chú thích như: Nam ai nam Bình; phách tiền... 

Biểu cảm

- Thể thơ năm chữ.

- Nhịp điệu 3/ 2, 2/3.

- Khổ1: Cảm xúc trước mùa xuân thiên nhiên đất trời.

- 2 khổ tiếp: Cảm xúc về mùa xuân đất nước.

- 3 khổ cuối: Ước nguyện của nhà thơ.
	I. Đọc - hiểu chú thích

1.Tác giả

 2.Tác phẩm
	

	Hoạt động 3: Phân tích cắt nghĩa.

MT:HS thấy được những nét nghệ thuật đặc sắc

PP: Giảng bình, hỏi đáp, thảo luận

KT: Động não.    Thời gian 17 phút.

	II. Tìm hiểu chi tiết.

Gv gọi HS đọc khổ 1.

H: Mở đầu bài thơ, tác giả vẽ lên bức tranh thiên nhiên sứ Huế. Khung cảnh mùa xuân được tác giả miêu tả qua hình ảnh và âm thanh nào?

H: Em có nhận xét gì về từ ngữ, hình ảnh miêu tả?

H: Ngay ở dòng thơ đầu tác giả đã dùng biện pháp tu từ gì? Tác dụng của biện pháp nghệ thuật đó?

GV giảng: Ta tưởng tượng như bông hoa tím biếc kia đang từ từ mọc lên, xoè nở trên mặt sông xanh.

E: Em có suy nghĩ gì về màu sắc trong bức tranh?

H: Với biện pháp nghệ thuật điệp ngữ và cách miêu tả đặc sắc đã gợi lên một bức tranh xứ Huế như thế nào trong cảm nhận của em?

GV bình: Chỉ bằng vài nét phác hoạ tác giả đã vẽ ra cả một không gian cao rộng với dòng sông, mặt đất, bầu trời bao la, cả màu sắc tươi thắm của mùa xuân, cả âm thanh vang vọng tươi vui của con chim chiền chiện.

H: Trong bức tranh ấy có xuất hiện hình ảnh con người không? Con người xuất hiện ở dòng thơ nào?

GV: Con người xuất hiện với tiếng gọi thânthương,với lời trách yêu, đầy nòng nịu con chim.

H: Trước bức tranh thiên nhiên ấy cảm xúc của tác giả như thế nào?

H: Có ý kiến cho rằng ''từng giọt'' ở đây là giọt mưa xuân cũng có ý kiến cho rằng đó là giọt âm thanh, giọt mùa xuân. Em đồng ý với ý kiến nào ?   Vì sao? Hs thảo luận

H: Như vậy tiếng chim từ chỗ là âm thanh được cảm nhận bằng thính giác đã chuyển thành ''từng giọt ''và được cảm nhận bằng thị giác. ở đây tác giả đã sử dụng biện pháp nghệ thuật gì?

H: Sự cảm nhận, liên tưởng độc dáo này khiến những âm thanh đó hiện lên như thế nào?

H: Trước mùa xuân đẹp như vậy, nhà thơ có hành động gì?

H: Tại sao tác giả không dùng từ ''đón nhận'' mà lại dùng từ ''hứng''?

H: Từ cảm xúc về bức tranh mùa xuân, em hình dung như thế nào về tâm trạng nhà thơ lúc này?

H: Bức tranh thiên nhiên xứ Huế đã được vẽ bằng nét bút tài hoa của nghệ sĩ Thanh Hải. Em có thể khái quát lại bnức tranh thiên nhiên?

GV dẫn: Từ mùa xuân của thiên nhiên đất trời, nhà thơ chuyển sang cảm nhận về mùa xuân đất nước.

GV gọi HS đọc khổ 2, 3.

H: Cảnh đất nước vào xuân được tác giả cảm nhận qua hình ảnh thơ nào?

H: Tại sao nhà thơ lại cho hai hình ảnh này?

H: Trong mùa xuân tươi đẹp ấy họ được miêu tả như thế nào? (gắn liền với hình ảnh nào?).

H: Mùa xuân gắn liến với lộc non có ý nghĩa gì?

GV bình: ở đâu có mùa xuân ở đó có sức sống mãnh liệt, ở đâu có con người ở đó có sự sống. Mượn hình ảnh lộc non tác giả muốn khẳng đinh sức mạnh trường tồn của dân tộc. Đây là sự sáng tạo riêng, mới lạ của nhà thơ Thanh Hải.

H: Không khí của mùa xuân thiên nhiên đất nước được thể hiện rõ nhất qua hình ảnh nào?

H: Tìm biện pháp nghệ thuật được sử dụng qua hình ảnh thơ?

H: Tác dụng của những biện pháp tu từ ấy?

GV giảng: Trong những giây phút ấy nhà thơ mở rộng lòng mình , lắng đọng suy tư chiêm ngưỡng đất nước.

H: Hình ảnh thơ nào diễn tả điều đó?

H: Tác giả sử dụng nghệ thuật gì trong khổ thơ trên?Phân tích tác dụng của biện pháp nghệ thuật ấy?

H: Hình ảnh so sánh ấy còn diễn tả cảm xúc nào của tác giả?

GV dẫn: Hoà cùng mùa xuân của thiên nhiên, mùa xuân của đất nước, Thanh Hải cũng có mùa xuân của riêng mình.Chúng ta cùng phân tích những khổ thơ tiếp.

GV gọi HS đọc khổ 3, 4và 5.

H: Ước nguyện của nhà thơ được thể hiện qua câu thơ nào?

H: Tác giả đã có ước nguyện như thế nào?

H: Em có nhận xét gì về sự biến đổi ngôi nhân xưng trong khổ thơ?

H: Tìm những biện pháp nghệ thuật được sử dụng trong những câu thơ?

H: Những biện pháp nghệ thuật ấy diễn tả điều gì?

H: Em có nhận xét gì về ước nguyện của nhà thơ? ( Hình ảnh mà tác giả chon để hoá thân như thế nào?).

H: Không chỉ nguyện làm bông hoa tím, tiếng chim hót, một nốt trầm mà nhà thơ còn tâm niệm điều gì?

H: Em hiểu như thế nào là một mùa xuân nho nhỏ?

H: Ước nguyện ấy tiếp tục được thể hiện như thế nào?

GV bình: Đó là tâm nguyện đau đáu của nhà thơ khi ông đang sống những ngày cuối cùng của cuộc đời. Như là lời để lại trước lúc ra đi một tâm niệm chân thành, tha thiết. Mỗi người phải mang đến cuộc đời chung một nét riêng , cái phần tinh tuý của mình , dù nhỏ bé .

H: Bài thơ được làm trong một hoàn cảnh đặc biệt khi nhà thơ đang còn nằm trên giường bệnh mà vẫn muốn làm một mùa xuân để dâng tặng, cống hiến. Qua đó giúp em hiểu gì về nhà thơ?

H: Bài thơ là một thông điệp xanh về lẽ sống ở đời. Lẽ sống ấy là gì?

H: Em hãy đọc và phân tích khổ thơ cuối? ( ?Bài thơ được kết thúc như thế nào?).

GV bình: Những câu Nam ai Nam Bình cùng vời nhịp phách tiền là cái hồn của âm nhạc dân gian xứ Huế. Đó là âm thanh mùa xuân của đất nước muôn đời vẫn trẻ trung, xao xuyến lòng người. Tác giả sống mãi với cuộc đời, với Huế quê hương trongtiếng phách tiền âm vang ấy.
	II. Tìm hiểu chi tiết.
- Dòng sông xanh

- Bông hoa tím biếc

- Con chim chiền chiện.

- Vài nét chấm phá... đặc tả mùa xuân...hình ảnh thơ chọn lọc

- Ngôn ngữ giản dị, rất Huế.

- Đảo ngữ.

- Tạo ấn tượng bất ngờ, mới lạ, làm cho sự vật trở nên sống động trước mắt.

Màu tím đặc trưng của xứ Huế thơ mộng.

Bức trang có màu sắc (màu xanh của sông, màu tím của bông hoa), có không gian cao rộng, có âm thnh rạo rực đất trời

     Một bức tranh đẹp , đơn sơ nhưng quyến rũ đền kì diệu.

Ơi con chim chiền chiện.

Từng giọt long lanh rơi

Tôi đưa tay tôi hứng.

- Giọt âm thanh.

- Vì nó phù hợp với ý thơ trên.

-trả lời

-đại diện tổ trình bày

ẩn dụ chuyển đổi cảm giác.

- Hữu hình, giống như những chuỗi ngọc long lanh rồi rơi xuống tâm hồn thi nhân đang rộng mở.

'' Hứng''

-Diễn tả tình cảm thiết tha, nâng niu , trân trọng.

- Say sưa, ngây ngất trước vẻ đẹp của thiên nhiên đất trời.

- Giao hoà với thiên nhiên.

-hs khái quát

-HS đọc khổ 2 và 3.

- Người cầm súng.

- Người ra đồng.

Biểu trưng cho hai lực lượng chiến đấu và lao động xây dựng đất nước.

-Gắn liền với hình ảnh lộc non.

Lộc non tượng trưng cho sức sống mãnh liệt của mùa xuân.

-nghe

-Hối hả, xôn xao.

-Điệp từ, so sánh, từ  láy.

diễn tả rõ nét không khí đất nước vào xuân. sức xuân ấy không chỉ ở một con người mà lan toả, trỗi dậy ở tất cả( thiên nhiên, con người). Tất cả đều tưng bừng, khẩn chương và dồn dập.

Đất nước bốn nghìn năm.......cứ đi lên phía trước.

- So sánh.

- Tác dụng: Hình ảnh đất nước hiện lên thật đẹp. Đát nước được so sánh vời vì sao , một thiên thể không trung tráng lệ, trường tồn , đẹp rực rỡ. Trong bầu trời đêm có một vì sao đặc biệt: Vì sao đất nước cứ đi lên, phát triển muôn đời.

Niềm tự hào , kiêu hãnh về đất nước yêu thương.

-HS đọc.

Làm con chim, nhành hoa, nốt trầm.

-Trả lời

- Đại từ ''ta''.

- Điệp từ ''ta làm''.

Khát vọng được cống hiến, được hiến dâng mùa xuân cho cuộc đời.

Ước nguyện khiêm nhường, đơn sơ, chân thành, giản dị.

-Một mùa xuân nho nhỏ.

Chính l;à nguyện ước khiêm nhường của tác giả muốn trở thành một mùa xuân nho nhỏ để dâng hiến cho cuộc đời.

-Trả lời

-Lặng thầm, không phô trương .

-Tình yêu cuộc sống, yêu đời đến cháy bỏng , một con người có lẽ sống cao đẹp.

-Sống là phải biết cống hiến, biết dâng tặng, phải sống hữu ích. Đó là quy luật muôn đời.

Khổ thơ cuối miêu tả những làn điệu dân ca xứ Huế dìu dặt, vời vợi, cháy bỏng, sâu lắng.
	II.Đọc - hiểu văn bản.

1 Mùa xuân của thiên nhiên đất trời.

- Một bức tranh đẹp, đơn sơ, quyến rũ.tươi vui, rộn rã, đầy màu sắc

- Cảm xúc dâng trào khi xuân sang.

2. Mùa xuân đất nước.

- đất nước vào xuân tưng bừng, rộn rã, tràn đầy sức sống.

- Niềm tin mãnh liệt của nhà thơ vào tương lai đất nước.

3.Ước nguyện của nhà thơ.

- ước nguyện được cống hiến, được dâng tặng sức xuân của mình cho mùa xuân đất nước.
	


Hoạt động 4. đánh giá khái quát.
MT: Khái quát lại nội dung và nghệ thuật.

PP: Hỏi đáp.

KT: Động não.   Thời gian 5 phút.
	III. Đánh giá khái quát

H: Khái quát những thành công về giá trị nghệ thuật và nội dung của bài thơ?

GV yêu cầu HS đọc ghi nhớ SGK.
	III. Đánh giá khái quát

- NT: Ngôn ngữ trong sáng, giản dị, lời thơ giàu nhạc điệu , hình ảnh thơ đẹp, biện pháp nghệ thuật điệp từ, so sánh, đảo ngữ, từ láy.

ND: Bài thơ vẽ lên một bức tranh xứ Huế đẹp, tràn đầy sức sống . Diễn tả khát vọng cao đẹp của nhà thơThanh Hải: Được sống, được cống hiến cho mùa xuân, cho cuộc đời.

HS đọc ghi nhớ.
	III.TængkÕt.

Ghi nhớ: Học SGK.
	


HĐ5 luyện tập.

MT: Củng cố lại kiến thức.
PP:Hỏi đáp.

KT: Động não.   Thời gian 5 phút,

	IV. Luyện tập

Cho HS luyện tập và trả lời câu hỏi: Theo em nét đẹp nhất của bài thơ là gì?
	IV. Luyện tập

-Trả lời
	IV. Luyện tập .
	


Bước4. Giao bài, hướng dẫn về nhà.3 phút

- Học thuộc lòng bài thơ và ghi nhớ. 

- Soạn :Viếng lăng Bác.

Ngày soạn: 09/2/2014                                   Ngày dạy  15/2/2014.   Lớp 9A2

Tuần:  24

Tiết: 111 -112


Văn bản:

chó sói và cừu trong thơ ngụ ngôn của La Phông - ten






( Hi - pô - lít. Ten)

A/. Mục tiêu cần đạt.

I.Mức độ cần đạt

-Qua việc so sánh hình tượng con cừu và con chó sói trong thơ ngụ ngôn của La Phông- Ten

với những dòng viết về hai con vật ấy của nhà khoa học Buy Phông, hiểu được đặc trưng của các sáng tác nghệ thuật.

II. Trọng tâm kiến thức kĩ năng.

1.Kiến thức.
-Đặc trưng của sáng tác nghệ thuật là yếu tố tưởng tượng và dấu ấn cá nhân của tác giả.

- Cách lập luận của tác giả trong văn bản.

2. Kĩ năng.
- Đọc hiểu một văn bản dịch về nghị luận văn chương.

- Nhận ra và phân tích được các yếu tố của lập luận (luận điểm , luận cứ, luận chứng trong văn bản.

B. Chuẩn bị của thầy và trò

Thầy: Bảng phụ, tranh minh hoạ, giáo án.

Trò: Chuẩn bị sách vở và soạn bài trước khi đến lớp

C. Các hoạt động.

Bước1. ổn định tổ chức

- Kiểm tra sĩ số và nền nếp của học sinh

Bước2: Kiểm tra bài cũ 5 phút

GV kiểm tra sách vở của HS

Bước3.Tổ chức dạy học bài mới.

Hoạt động1. Tạo tâm thế. 

 - Mt : Tạo hứng thú cho các em.

- PP: Thuyết trình.

 - Kt: động não.      Thời gian   3 phút

           Như các em đã biết chó sói là loài vật hung dữ, ranh ma và xảo quyệt còn cừu là loài vật ăn cỏ hiền lành chậm chạp và yếu ớt, thường là mồi ngon của sói. Nhưng dưới ngòi bút của một nhà sinh vật học, một nhà thơ  , những con vật này lại được miêu tả phân tích rất khác nhau. Sự khác nhau như thế nào, vì sao lại có sự khác nhau đó? Chúng ta cùng nhau tìm hiểu câu trả lời qua văn bản....... 

 Hoạt động2: Tri giác ( Đọc quan sát.)

-MT: Hiểu được nội dung và nghệ thuật của tác phẩm.

- PP: Hỏi đáp.

- Kt: Động não.   Thời gian   10 phút.

	HĐ của thầy
	HĐ của trò
	TTKT-KN

	I. Tìm hiểu chung.

GV yêu cầu HS đọc thầm bằng mắt phần chú thích sao.

H: Nêu những điều cần ghi nhớ nhất về tác giả H. Ten?

H: Nêu xuất xứ của văn bản '' Chó sói và ....''

H: Theo em, với văn bản này chúng ta cấn đọc như thế nào?

GV đọc mẫu - HS đọc tiếp - nhận xét cách đọc.

GV yêu cầu HS chú ý vào hệ thống chú thích.

H: Nêu những hiểu biết về nhà thơ La Phông Ten và nhà nghiên cứu Buy - phông?

H: Văn bản được trình bày theo phương thức biểu đạt nào, vì sao em xác định như thế?

GV bổ sung: đây là một bài nghị luận văn học vì đối tượng nghị luận là một tác phẩm văn học . Cụ thể là lời bàn về đặc điểm sáng tạo nghệ thuật của La Phông - ten qua hình tượng chó sói và cừu trong thơ ngụ ngôn của ông.

H: Theo em có thể chia bố cục của văn bản thành mấy phần? Nội dung của mỗi phần?

H: Trong cả hai phần tác giả đã triển khai theo mạch nghị luận nào?

GV dẫn : Để các em thấy được đặc điểm sáng tạo nghệ thuật của nhà thơ Phông - ten chóng ta cùng chuyển sang tìm hiểu phần II.
	I. Tìm hiểu chung.

-Đọc

- ( 1828 - 1893) là nhà triết gia, sử gia, nhà nghiên cứu văn học Pháp, Viện sĩ viện hàn lâm Pháp.

- Là tác giả của công trình nghiên cứu nổi tiếng '' La Phông - ten và thơ ngụ ngôn của ông''(1853).

- Trích chương II, phần II của công trình nghiên cứu.

- đoạn trích thơ cần đọc đúng nhịp, đúng giọng đặc biệt là lời doạ dẫm của chó sói và lời van xin thê thảm của cừu non.

- Lời dẫn  đoạn văn nghiên cứu của Buy phông: Giọng rõ ràng, khúc triết, mạch lạc.

- HS dựa vào chú thích để trả lời.

- Phương thức nghị luận

- Vì được trình bày theo phương thức lập luận.

Chia 2 phần: 

- Phần 1: Hình tượng cừu trong thơ ngụ ngôn của La Phông - ten: từ đầu đến tốt bụng như thế.

- Phần 2: Hình tượng chó sói trong thơ ngụ ngôn của La Phông - ten: Phần còn lại.

Mạch nghị luận:

   - Dưới ngòi bút của La Phông- ten.

  - ... Của Buy phông.

 - ... của La Phông - ten.


	I/ Đọc- hiểu chú thích:

1Đọc

1. Chú thích: 

a.Tác giả

b. Tác phẩm.

3. PTBĐ, bố cục

	II. Tìm hiểu chi tiết

H: Để làm nổi bật hình tượng con cừu dưới ngòi bút của nhà thơ ngụ ngôn , tác giả dùng nghệ thuật gì?

 A. Nhân hoá                    B. So sánh

D. ẩn dụ                            D. Hoán dụ 

H: Tác giả đã so sánh như thế nào?

GV gọi một HS đọc nhận xét của Buy Phông, một HS đọc nhận xét của La Phông - ten.

H: Tóm tắt cách nhìn của Buy phông về Loài cừu?

H: Từ đó, Buy phông nêu bật đặc điểm nào của cừu?

H: Những điều buy phông nhận xét về cừu có đáng tin cậy không? Vì sao?

H: Buy Phông đã phản ánh về cừu với thái độ như thế nào?

H: Tóm tắt cách nhìn của La Phông - ten về cừu?

H: Hãy phân tích giọng buồn rầu và dịu dàng của cừu non trong đoạn trích thơ đầu văn bản.

H: Từ đó em thấy dưới cái nhìn của La Phông - ten cừu còn hiện lên là một con vật như thế nào?

GV: Không chỉ vậy La Phông - ten còn thấy được tình mẫu tử thiêng liêng của loài cừu. ...

H: Em nghĩ gì về hình tượng con cừu trong thơ ngụ ngôn của La Phông - ten?( gợi liên tưởng gì?)

H: Em có suy nghĩ gì về cách nhìn của La Phông - ten về con cừu?

H: Cách nhìn ấy có tác dụng gì?

H: Bản chất của nghị luận là bày tỏ thái độ. H Ten đẫ bình luận như thế nào về hình tượng con cừu trong thơ ngụ ngôn của La Phông - ten?

H: Em hiểu như thế nào về lời bình này?

H: Qua đó em hiểu gì về thái độ của H Ten trước ngòi bút của La Phông Ten?

GV: ... Khẳng định trái tim nhân ái của La Phông - ten trước những khỗ đau bất hạnh của cuộc đời.

GV dẫn: Đó là cách nhìn của Buy 

Phông và La Phông - ten về loài cừu, vậy còn chó sói hiện lên như thế nào .....

H: Tóm tắt nhận xét của Buy Phông về chó sói?

H: Từ đó Buy Phông nhấn mạnh đặc điểm nào của chó sói?

H: Thái độ của nhà khoa học Buy Phông với loài sói như thế nào?

Nhận xét của Buy Phông về loài sói có đúng không?Vì sao

H: Trong Thơ La Phông - ten, chó sói hiện lên như thế nào?

H:TỪ cách nhìn ấy cho ta thấy đặc điểm nào của loài sói?

H: Từ đó em hiểu gì về tình cảm của La Phông - ten với loài sói?

H: Hình tượng chó sói gợi cho em liên tưởng đến những đối tượng nào trong xã hội?

GV liên hệ : Trong sâu thẳm tâm hồn Chí Phèo - con quỷ của làng Vũ Đại là khát khao được trở lại làm người, khát khao làm người lương thiện...

Đứng trước hai cách nhìn trên về loài sói, em thích cách nhìn nào hơn? Vì sao?

H: Tác giả đã bình luận về hai cách nhìn đó như sau: '' Nếu nhà khoa học chỉ nhìn thấy con sói là một con vật có hại thì nhà thơ với đầu óc phóng khoáng hơn.......... hoá rồ''.

H. Em hiểu đầu óc phóng khoáng hơn của nhà thơ như thế nào?

H: Nhà thơ đã thấy và hiểu về con sói  khác với nhà bác học ở những điểm nào?

H: Từ đó em hiểu như thế nào là một tính cách phức tạp?

H: H. Ten còn cho rằng: ''Buy Phông dựng một vở bi kịch về sự độc ác, La Phông - ten dựng một vở hài kịch về sự ngu ngốc''.Em hiểu gì về lời nhận xét trên?

H: ở tác phẩm này tác giả đã sử dụng có hiệu quả biện pháp nghệ thuật và phép lập luận nào?

H: Từ đó cho thấy mục đích bình luận của tác giả là gì?

H: Em học tập được gì về nghệ thuật viết văn bình luận từ văn bản '' Chó sói và cừu trong thơ ngụ ngôn của La Phông - ten?
	II. Tìm hiểu chi tiết

So sánh

- So sánh cách nhìn của Buy phông( một nhà vận vật học) và cách nhìn của La Phông - ten( một nhà thơ).

 HS đọc

Sợ sệt, ngu ngốc và đần độn.

- Đáng tin

- vì Buy Phông đã dựa trên những hoạt động bản năng của cừu do trực tiếp quan sát được bằng mắt.

Khách quan.

- Ngây thơ, đáng thương nhỏ bé, yêú ớt, tội nghiệp.

- Tốt bụng và thân thương.

- Những con người nhỏ bé yếu đuối bất hạnh trong cuộc đời.

- Cách nhìn khách quan kết hợp với cảm xúc chủ quan.

Tạo hình ảnh vừa chân thực vừa xúc động về con vật này?

La Phông - ten đã động lòng thương cảm trước bao nỗi buồn rầu và tốt bụng như thế?

Trân trọng, yêu quý.

Thù ghét mọi sự kết bè kết bạn, bộ mặt lấm lét, dáng vẻ hoang dã, tiếng hú rùng rợn, mùi hôi ghớm ghiếc, bản tính hư hỏng...

- Tàn ác, những thói quen và mọi sự xấu xa.

Khó chịu, đáng ghét.

Đúng, vì dựa trên sự quan sát những hoạt động bản năng xấu cua loài sói.

Là bạo chúa của cừu, là bạo chúa khát máu, là con thú điên, gã vô lại.

- Bộ mặt lấm lét và lo lắng, cơ thể gầy giơ xương, bộ dạng kẻ cướp bị truy đuổi, luôn đói dài và luôn bị ăn đòn.

- Sói được nhân hoá như một kẻ mạnh, luôn bắt nạt kẻ yếu, nhưng cũng luôn đói dài và luôn bị ăn đòn.

Ghê sợ chúng nhưng cũng đáng thương cho chúng

- Giai cấp thống trị.

HS tự bộc lộ.

Suy nghĩ, tưởng tượng không bị gò bó theo một khuôn phép nhất định.

- Một kẻ độc ác, khổ sở, trộm cướp ngờ nghệch , hoá rồ vì luôn bị đói.

- Tính cách không đơn giản một chiều, có nhiều biểu hiện khác nhau trong một tính cách.

- Buy phông chỉ nhìn thấy kẻ ác thú khó máu trong con sói để gieo hoạ cho những con vật yếu hèn để mọi người sợ hãi và ghê tởm chúng.

- La Phông - ten nhìn thấy ở con vật này những biểu hiện bề ngoài thì dã thú nhưng bên trong ngu ngốc, tầm thường làm người đọc ghê tởm nhưng không ghê sợ(sợ hãi) chúng.

- Nhân hoá, so sánh.

- Phép phân tích.

- Đặc trưng của sáng tác nghệ thuật có nét riêng biệt

Gv: Các nhà nghệ thuật thường xây dựng và cảm nhận tính cách như thế . Điều đó làm lên tính chân thực của sự phản ánh bằng nghệ thuật.


	II. Đọc - hiểu văn bản

1. Hình tượng cừu trong thơ ngụ ngôn của La Phông - ten

2. Hình tượng chó sói trong thơ ngụ ngôn của La Phông - ten.

III. Tổng kết


Hoạt động 4: luyện tập

MT: củng cố lại phần văn bản vừa học.
PP:Vấn đáp.

                                           KT: Động não.   Thời gian 10 phút
	GV cho học sinh quan sát hình ảnh con mèo.

GV cho HS đọc :

- Mèo là một loài vật cùng họ với hổ, báo, nuôi ở trong nhà.( Theo từ điển tiếng Việt - Hoàng Phê chủ biên).

H: Em hãy viết một bài nghị luận nêu suy nghĩ về loài vật trên?


	-HS quan sát tranh.

-HS đọc

-HS viết
	IV. luyện tập 


	


Bước4. Giao bài, hướng dẫn về nhà. 2 phút

- Phân tích hình tượng con cừu và chó sói trong thơ ngụ ngôn của La Phông - Ten.

- Học thuộc ghi nhớ.

- Soạn bài: liên kết câu và liên kế đoạn văn ( luyện tập)
Ngày soạn: 10/2/2014                                Ngày dạy 19/2/2014.    Lớp 9A2

Tiết:113

Tiếng Việt: 

liên kết câu và liên kết đoạn văn

(luyện tập)
A. Mục tiêu cần đạt.
I. Mức độ cần đạt

-Củng cố hiểu biết về liên kết câu và liên kết đoạn văn.

- Nhận ra và sửa chữa lỗi liên kết.

II. Trọng tâm kiến thức kĩ năng.
1.Kiến thức.

-Một số phép liên kết thường dùng trong việc tạo lập văn bản.

- Một số lỗi liên kết có thể gặp trong văn bản.

2. Kĩ năng.

- Nhận biết được phép liên kết câu, liên kết đoạ trong văn bản.

- nhận ra và sửa chữa được một số lỗi về liên kết.

B.Chuẩn bị của thầy và trò

Thầy: Bảng phụ,  giáo án.

Trò: Chuẩn bị sách vở và đọc bài mới trước khi đến lớp.

C. Các hoạt động.
Bước1: ổn định tổ chức

- Kiểm tra sĩ số và nền nếp của học sinh

Bước2. Kiểm tra bài cũ 5 phút
H: Nêu các cách liên kết câu và liên kết đoạn văn? Cho ví dụ?

Bước3.Tổ chức dạy học bài mới.

HĐ1. Tạo tâm thế.

MT: Tạo hứng thú cho các em.

PP: Thuyết trình.
KT: Động não. thời gian 3 phút.

       Tiết học trước các em đã tìm hiểu các cách liên kết câu và liên kết đoạn văn. Để củng cố và nâng cao hơn nữa phần kiến thức lí thuyết chúng ta sẽ tiến hành luyện tập.

 Hoạt động2,3,4,  Tri giác, phân tích cắt nghĩa, đánh giá khái quát.

    MT:Củng cố lại phần lí thuyết đã học ở tiết trước .

    PP: Thảo luận, hỏi đáp.

    KT: động não.        Thời gian  15 phút.

	HĐ của thầy
	HĐ của trò
	TTkT-KN
	Ghi chú

	I. Tìm hiểu chung.

H: Nhắc lại các cách liên kết câu câu và liên kết đoạn văn trong văn bản?

H: Tại sao chúng ta phải sử dụng các phương tiện liên kết trong quá trình 

hành văn?

GV: Những đơn vị kiến thức chúng ta vừa ôn tập lại chính là chùm chìa khoá  giúp chúng ta giải quyết các bài tập trong tiết học này?
	I. Tìm hiểu chung.

HS nhắc lại.

Nhờ có các phép liên kết mà các câu trong đoạn văn, các đoạn văn trong văn bản trở nên chặt chẽ, mang tính mạch lạc.
	I.  Ôn tập lí thuyết.
	

	Hoạt động 5: Luyện tập.

 MT : củng cố lại phần lí thuyết bằng hệ thống bài tập

PP : Hỏi đáp, thảo luân nhóm.

KT : Động não.    Thời gian 20 phút.

	H: Nhìn vào hệ thống bài tập và giúp cô phân loại các dạng bài tập?

H: Nêu yêu cầu của bài tập 1?

Gv chia lớp thành 4 nhóm, mỗi nhóm thảo luận một phần và cử đại diện mỗi nhóm trình bày trước lớp.

Định hướng:

a. Liên kết câu: Phép lặp (trường học).

- Liên kết đoạn: Phép thế (như thế)

b. liên kết đoạn: Phép lặp (sự sống, văn nghệ)

- Liên kết câu: Phép lặp (văn nghệ)

c. Liên kết câu: Phép lặp (thời gian, con người), phép nối (bởi vì)

d. Liên kết câu: Trái nghĩa.

GV yêu cầu HS chú ý vào bài tập 2 và nêu yêu cầu của bài tập?

GV chép 2 câu văn lên bảng và yêu cầu HS  dùng phấn khác màu để thực hiện bài tập này bằng cách gạch chân.

ở dưới lớp GV yêu cầu học sinh thực hiện bài tập này bằng cách kẻ bảng.Định hướng: 

Thời gian vật lí

Thời gian tâm lí

vô hình

hữu hình

giá lạnh

nóng bỏng

thẳng tắp

hình tròn

đều đặn

lức nhanh lúc chậm

Nêu yêu cầu của bài tập 3?

H: Muốn làm bài tập này chúng ta cấn vận dụng đơn vị kiến thức nào?

H: Nhắc lại các hình thức liên kết nội dung?

GV  yêu cầu HS đọc 2 đoạn văn.

H: Mỗi đoạn văn mắc phải lỗi liên kết nào?

H: Theo em, muốn sửa lỗi cho hai đoạn văn này chúng ta cần làm như thế nào?

Gv hướng dẫn HS chữa lỗi  bằng cách gọi hai học sinh lên bảng chữa lại. GV sửa chữa cho HS và một vài học sinh ở dưới lớp. Đánh giá, kiểm tra cho điểm miệng.

       Sau đó GV treo bảng phụ thể hiện hai đoạn văn sửa lại tương đối chuẩn.

Định hướng: 

- §1: Cắm đi một mình trong đêm. Trận địa đại đội 2 của anh ở phía bãi bồi bên một dòng sông. Anh chợt nhớ lại hồi đầu mùa lạc, hai bố con anh cùng viết đơn xin ra mặt trận. Bây giờ, mùa thu hoạch lạc đang vào chặng cuối.

- §2: Suốt hai năm anh ốm nặng, chị làm quần quật......

H: Nêu yêu cầu của bài tập 4?

Gv treo bảng phụ thể hiện hai đoạn văn ở SGK.

h: Hãy lên bảng gạch chân dưới các lỗi liên kết hình thức ở mỗi đoạn văn?

H: Hãy lên bảng sửa lại các lỗi liên kết trên?

H: Xác định hình thức liên kết ở mỗi đoạn?

H: Sau khi đã hoàn thành hệ thống bài tập trong sách giáo khoa , em rút ra kinh nghiệm gì trong quá trình viết đoạn văn và viết văn bản?

* Bài tập bổ sung: Viết đoạn văn độ dài 4 đến 6 câu, nội dung tự chọn. Sau khi hoàn thành đoạn văn hãy chỉ ra các hình thức liên kết.

HS lên bảng viết, HS dưới lớp thực hành ra nháp
	2 dạng bài tập:

- Chỉ ra các phép liên kết.(bài tập 1,2).

- Phát hiện lỗi và sửa lỗi (bài tập 3,4)

Chỉ ra các phép liên kết câu và liên kết đoạn văn?

HS thảo luận nhóm, đại diện nhóm trình bày trước lớp. Nhóm khác nhận xét bổ sung.

HS thực hành trên bảng phụ.

HS dưới lớp làm ra giấy nháp bằng cách kẻ bảng.

Chỉ ra các lỗi liên kết về nội dung và sửa chữa.

liên kết nội dung.

liên kết chủ đề và liên kết hình thức.

- §1: liên kết chủ đề.

- §2: liên kết hình thức.

Thêm từ ngữ, sửa từ ngữ, đảo vị trí các câu văn.

2 HS lên bảng, HS khác nhận xét

 HS dưới lớp làm ra nháp.

Chỉ ra và nêu cách sửa lỗi liên kết hình thức

HS quan sát bảng phụ

HS gạch chân dưới từ nó ở VD1 và từ hội trường ở ví dụ 2.

- Thay nó bằng từ chúng; hội trường bằng từ văn phòng

- dùng phương tiện liên kết

- Tránh vi phạm những lỗi liên kết.

-hs nêu

-hs thực hiện

-hs lên bảng

Trả lời
	II. Luyện tập.

Bài tập 1

Bài tập 2

Bài tập 3

Bài tập 4


	


Bước4 Giao bài hướng dẫn về nhà.  2 phút

- Hoàn thành bài tập bổ sung.
- Xem lại các bài tập đã chữa và hoàn thành vào vở bài tập.

- Đọc trước bài:  cách làm một bài văn nghị luận tưởng đạo lí.
Ngày soạn  15/2/2014                                              Ngày dạy 21/2/2014  Lớp 9A2
Tiết 114- 115
Cách làm bài nghị luận 

về một vấn đề tư tưởng đạo lí

A. Mục tiêu  cần đạt.
I. Mức độ cần đạt

-Hiểu và biết cách làm bài nghị luận về một vấn đề tư tưởng đạo lí.

II. Trọng tâm kiến thức kĩ năng.

1.Kiến thức.

-Giúp HS biết làm bài nghị luận về vấn đề tư tưởng đạo lí 

2.Kĩ năng.

-  Vận dụng kiến thức đã học để làm bài văn nghị luận về một vấn đề tư tưởng đạo lý.
B. Chuẩn bị của thầy và trò

  -ThÇy:So¹n G/A .

   -Trò: Lập dàn ý 2 đề bài trong SGK
C. Các hoạt động.
  Bước1.ổn định tổ chức
  Bước2. Kiểm tra bài cũ 5 phút.
1. Thế nào là nghị luận về tư tưởng đạo lí  yêu cầu về nội dung và hình thức của bài văn nghị luận về tư tưởng đạo lí.
2. Làm bài tập trắc nghiệm trong sách bài tập.

 Bước3. Tổ chức dạy học bài mới.
HĐ1: tạo tâm thế.
MT: Tạo hứng thú cho các em.

PP: thuyết trình.

KT: động não.    Thời gian 3 phút.

         Để giúp các em biết cách làm một bài văn nghị luận. Bài học hôm nay cô trò ta sẽ đi vào tìm hiểu.

HĐ 2, 3,4 : Tri giác, phân tích cắt nghĩa, đánh giá khái quát.

MT: Hiểu được các bước làm một bài văn nghị luận về vấn đề tư tưởng đạo lí.
PP:  Hỏi đáp.    

KT: Động não.Thời gian 40 phút.
	HĐ của thầy
	HĐ của trò
	KTKN_TT
	Ghi chú

	I. Tìm hiểu chung.

H. Đọc 10 đề SGK

H. Các đề trên có điểm gì giống nhau? chỉ ra điểm giống nhau?

H. tìm một số đề

GV Sự phân biệt ở hai dạng đề này không lớn,  2 dạng đề không có yêu cầu riêng về giải thích, chứng minh, lập luận( thực chất là bàn bạc, nhận định đánh giá, nghĩa là trình bày những nhận xét đúng, sai... có lập luận thuyết phục
	I. Tìm hiểu chung.

-hS đọc

- Đề 1, 3,10 đề có mệnh lệnh

 Còn lại đề mở

- HS tìm lên bảng


	I.Đề bài nghị luận về một vấn đề tư tưởng đạo lí
	

	H. Đọc đề bài

GV hướng dẫn h/s trên cơ sở dàn ý SGK để h/s lập dàn ý , viết từng đoạn

Bổ sung: nêu đạo lí làm người. Khẳng định truyền thống tốt đẹp của đan tộc. Khẳng định nguyên tác đói nhân sử thế. Nhắc nhở trách nhiệm của mọi người


	- Đề : Suy nghĩ về đạo lí " uống nước nhớ nguồn"

- Tính chất: Nghị luận về một tư tưởng đạo lí

- Yêu cầu nội dung: Nêu suy nghĩ

- Tri thức: 

+ hiểu về câu tục ngữ

+ Vận dụng tri thức đời sống

-  Phương pháp:  

+giải thích câu TN

+Nhận định đánh giá: Nội dung câu TN thể hiện truyền thống đạo lí của người Việt

* Bài học đạo lí

*ý nghĩa đạo lí


	II. Cách làm bài nghị luận về  một tư tưởng, đạo lí
1.Tìm hiểu đề, tìm ý

2 Lập dàn ý:

3. Viết bài:

4. Kiểm tra sửa chữa

II. Luyện tập:
	


                                                   Hoạt Động 5: luyện tập

MT: Củng cố lại phần kiến thức vừa học.

PP: vấn đáp, thảo luận.

KT: Động não.  Thời gian 40 phút.

Đề bài : Tinh thần tự học

GV hướng đẫn H/S lập dàn ý:
1. Mở bài: Trong thực tế, tất cả những ai cắp sách tới trường đều đưộchcj một chương trình như nhau, những thầy cô như nhau: nhưng trình độ của mỗi người lại khác nhaubởi kết quả học tập của mỗi cá nhân còn phụ thuộc rất nhiều vào phương pháp và hiệu quả tự học của nó. Nói cách khác, tự học là một trong những nhân tố quyết định kết quả học tập của mỗi cá nhân.

2 Thân bài:

* Giải thích : Học là gì?

- Học là quá trình thu nhận kiến thức và hình thành kĩ năng của một chủ thể học tập nào đó. Hành động học có thể diễn ra dưới hai hình thức

- Học dưới sự hướng dẫn của thầy, cô giáo: hoạt dộng này diễn ra trong những không gian, thời gian cụ thể, những điều kiện cụ thể và nguyên tắc cụ thể

- Tự học dựa trên kiến thức và kĩ năng đã được học ở nhà trường để tiếp tục tĩch luỹ tri thức và rền kĩ năng - hình thức này giới hạn thời gian nghĩa là học suốt đời, tinh thần tự giác học tập không cần ai thúc ép

* Tinh thần tự học là gì?

- Là ý thức tự học, ý thức ấy dần dần trở thành một nhu cầu thường trực đối với chủ thể học tập

- Là có ý chí vượt qua mọi khó khăn, trở ngại để tự học một cách có hiệu quả.

- Là có phương pháp tự học phù hợp với trình độ của bản thân, hoàn cảnh sống cụ thể, các điền kiện vật chất cụ thể.

- Là luôn khiem tốn học hỏi ở bạn bề và những người khác.

3. Kết bài : Khẳng định vai trò của tự học và tinh thần tự học trong việc phát triển và hoàn thiện nhân cách

 Dẫn chứng: Tấm gương trong sách báo. Tấm gương ở bạn bè xung quanh

Bước4. Giao bài, hướng dẫn về nhà. 2 phút
- Học sinh làm bài ở nhà dựa vào dần ý trên

- Soạn bài : Viếng lăng Bác.
Ngày soạn: 15/ 02/2014                               Ngày dạy 22/2/2014     Lớp 9A2
Tuần 25         Tiết116
                                                     Văn bản:    viếng lăng bác

                                 Viễn Phương.

A. Mục tiêu  cần đạt.
I. Mức độ cần đạt

-Giúp HS : - Cảm nhận dược niềm xúc động thiêng liêng, tấm lòng tha thiết, thành kính , vừa tự hào vừa đau xót của  mọi ngưòi với Bác.
- Thấy được những  sáng tạo nghệ thuật độc đáo của tác giả thể hiện trong bài thơ.

II. Trọng âm kiến thức kĩ năng.

1 .Kiến thức.

-Những tình cảm thiêng liêng của tác giả, của một người con từ Miền Nam ra viếng lăng Bác

-Những đặc sắc về hình ảnh, tứ thơ, giọng điệu của bài thơ.

2. Kĩ năng.

-Đọc -hiểu một văn bản thơ trữ tình.

- Có khả năng trình bày những suy nghĩ, cảm nhận về một hình ảnh thơ, một khổ thơ, một tác phẩm thơ

B. Chuẩn bị của thầy và trò

-Thầy: Bảng phụ,  giáo án điện tử, tranh minh hoạ.
-Trò: Chuẩn bị sách vở và soạn bài mới trước khi đến lớp.
C.Các hoạt động.
Bước1. ổn định tổ chức

- Kiểm tra sĩ số và nền nếp của học sinh

Bước2.  Kiểm tra bài cũ 5 phút.
Đọc diễn cảm bài thơ Mùa xuân nho nhỏ của Thanh Hải và phân tích một khổ thơ mà em thích nhất.

Bước3. Tổ chức dạy học bài mới.
HĐ1. Tạo tâm thế.
MT: Tạo hứng thú cho các em.

PP: Thuyết trình.

KT: Động não.    Thời gian  3 phút.
- GV cho HS nghe bài hát '' Vào lăng viếng bác'' , nhạc Hoàng Hiệp, lời thơ Viễn Phương.

- GV dẫn: Hôm nay cô trò ta sẽ gặp gỡ và làm quen với nhà thơ Viễn Phương và bài thơ Viếng lăng Bác. 

HĐ2. Tri giác.
MT: nắm được tác giả tác phẩm.

PP: Hỏi đáp.

KT: Động não.      Thời gian  7 phút,
	HĐ của thầy
	HĐ của trò
	KTKN-TT
	Ghi chú

	I. Tìm hiểu chung.

Gv yêu cầu HS đọc thầm bằng mắt phần chú thích sao.

H: Nêu những nét chính về cuộc đời và sự nghiệp văn học của nhà thơ Viễn Phương?

GV bổ sung:

- Viễn Phương là cây bút tài năng, ông đã từng đạt nhiều giải cao trong các kì thi sáng tác văn chương.

- Thơ Viễn Phương mang một hương vị riêng: Nhẹ nhàng, thiết tha, chân thành, giàu tình cảm và chất mơ mộng ngay trong hoàn cảnh chiến đấu ác liệt.

H: Em hãy nêu hoàn cảnh ra đời của bài thơ Viếng lăng Bác?

H: Nêu cảm nhận ban đầu của em về hình thức và nội dung của bài thơ?

H: Em hãy nhận xét giọng điệu của bài thơ và nêu cách đọc bài thơ?

H: Bài thơ được trình bày theo phương thức biểu đạt nào? Phương thức nào là phương thức chính?

H: Có thể chia bài thơ làm mấy phần để phân tích? Đó là những phần nào?
	I. Tìm hiểu chung.

HS đọc thầm

- Sinh 1928, tên thật là Phan Thanh Viễn, Quê ở An Giang.

- Là một trong những cây bút có mặt sớm nhấtcủa lực lượng văn nghệ giải phóng miền Nam.

Sáng tác năm 1976 , rút từ tập thơ '' Như mấy mùa xuân''.

- Hình thức: Viết theo thể thơ tự do, được kết cấu bởi 4 khổ thơ.

- Nội dung: Bài thơ đã thể hiện tấm lòng thành kính của nhà thơ cũng như của mỗi người dân Việt Nam đối với Bác.

- Giọng điệu: Thiết tha.

- Cách đọc: Đọc với một chất giọng thành kính.

Phương thức chính: Biểu cảm.

Chia 3 Phần hoặc hai phần ( 3 khổ đầu, 2 khổ sau)

HS chia đoạn


	I.Đọc hiểu chú thích.

 1.Tác giả

 2. Tác phẩm
	

	Hoạt động 3:Phân tích cắt nghĩa.

MT: Nắm được nội dung và nghệ thuật của bài thơ.

PP: Hỏi đáp, thảo luận

KT: Động não.   Thời gian 17 phút

	II. Tìm hiểu chi tiết.

GV cho HS đọc khổ thơ thứ nhất.

G V: Trong khổ thơ này nhà thơ đã giới thiệu không gian và thời gian của cảnh thơ.

H: Không gian và thời gian ấy được nhà thơ khắc hoạ lại qua từ ngữ và hình ảnh nào?

H: Nhân vật trữ tình của bài thơ xuất hiện qua câu thơ nào?

H: Nhà thơ đã xưng hô với Bác là ''con'', cách xưng hô ấy thể hiện điều gì?

H: Khi đến với lăng Bác, nhà thơ đã bắt gặp hình ảnh nào?Hình ảnh ấy hiện lên ra sao?

H: Em có nhận xét gì về hình ảnh hàng tre dưới ngòi bút của nhà thơ?

H: Tại sao nhà thơ lại chọn và miêu tả hình ảnh hàng tre?

H: Trước hình ảnh hàng tre nhà thơ đã thốt lên: '' Ôi...''. Điều này thể hiện tâm trạng nào của tác giả?

GV bình: Rõ ràng nhà thơ đang rất xúc động trước hình ảnh hàng tre đứng thẳng hàng trong sương sớm. Hẳn nhà thơ đã đến rất sớm để xếp hàng vào viếng Bác. Điều này cũng nói rõ tâm trạng náo nức của nhà thơ - Cái náo nức của một người con từ miền Nam ra thăm người cha già đã mấy chục năm thương nhớ, đợi chờ. 

Gv chuyển ý: Vẫn một tâm trạng bồi hồi như vậy nhà thơ đã dạo bước vào lăng viếng Bác.

      GV yêu cầu HS đọc khổ thơ thứ hai.

H: Trong hai câu thơ đầu của khổ thơ này, biện pháp nghệ thuật nào là biện pháp nghệ thuật đặc sắc?

H: Điều gì đã được gợi ra từ biện pháp nghệ thuật đó?

H: Nhà thơ đặt hình ảnh ''mặt trời trong lăng'' song song với hình ảnh ''mặt trời trên lăng'' có ý nghĩa gì?

GV bình:Hình ảnh mặt trời trong lăng vì thế đã trở thành một trong những hình ảnh đẹp nhất, ngời sáng nhất và là hình ảnh trung tâm của bài thơ.Bác vì thế càng trở nên vĩ đại.

H: Phải là người như thế nào thì nhà thơ mới có thể sáng tạo được một hình ảnh cao quý như vậy?

- Nếu hình ảnh mặt trời trên lăng đem lại ánh sáng, sự sống cho muôn loài thì hình ảnh mặt trời trong lăngchỉ  Bác kính yêu đã đem đến cho dân tộc ta ánh sáng của Đảng, cuộc sống độc lập tự do, ấm no, hạnh phúc.

- Bác sẽ cùng với mặt trời trên lăng mãi mãi là biểu tượng vĩnh hằng.

H: Đứng trước hình ảnh mặt trời trong lăng em cảm thấy lòng mình ra sao?

H: Hình ảnh những người dân Việt Nam đến bên Bác được khắc hoạ qua từ ngữ nào? Qua đó giúp em hình dung điều gì?

H: Tất cả mọi người đến với Bác đều có tâm trạng nào giống nhau?

H: Biện pháp nghệ thuật nào tiếp tục được sử dụng trong câu thơ ''Kết tràng hoa dâng ...'' ?

H: Em hãy chỉ ra nét đẹp của hình ảnh ẩn dụ ''kết tràng hoa''?
H: Hình ảnh ''Bẩy mươi chín mùa xuân'' đã gợi về cho em suy nghĩ gì?

H: Em có suy nghĩ gì về từ ''dâng'' xuất hiện trong câu thơ?

H: Ngoài biện pháp nghệ thuật ẩn dụ , tác giả còn sử dụng biện pháp nghệ thuật nào nữa? Tác dụng của biện pháp nghệ thuật ấy?

GV: Hình ảnh ''Dòng người đi trong thương nhớ'' là hình ảnh thực còn câu sau ''Kết tràng hoa dâng ...'' là hình ảnh ẩn dụ đẹp và sáng tạo thể hiện sự tôn kính của nhân dân ta với Bác.

GV chuyển:Nhà thơ luôn ước mơ được đến bên Bác và hôm nay nhà thơ thực sự được ở bên người.

GV cho HS đọc khổ thơ thứ 3.

H: Trong dòng cảm xúc của nhà thơ hình ảnh Bác kính yêu hiện lên ra sao?

H: Cách nói của nhà thơ gợi về cho em suy nghĩ gì?

H: Bác nằm dưới vầng trăng dịu hiền. Có bạn HS cho rằng đây là vầng trăng thực của thế giới thiên nhiên. ý kiến của em như thế nào?   Yêu cầu thảo luận
H:Tại sao nhà thơ lại có dụng ý để Bác nằm dười vầng trăng?

H: Hai câu thơ cuối của khổ thơ này về cấu trúc có gì độc đáo?

H: Cấu trúc đối lập cho thấy tâm trạng của nhà thơ lúc này như thế nào?

H: Tâm trạng của nhà thơ được khắc hoạ rõ nét nhất ở từ ngữ nào?Em hãy cho đôi lời nhận xét về tâm trạng đó?

GV giảng - bình: Tuy lí trí nhà thơ đã nhận thức rằng Bác còn sống mãi với non sông đất nước như trời xanh kia, người đã hoá thiên nhiên, hoá núi sông, tên tuổi và sự nghiệp của người còn mãi với muôn thế hệ con người Việt Nam như sự vĩnh hằng vô tận của trời xanh nhưng trái tim nhà thơ vẫn nhói lên đau xót tiếc thương.

     Nỗi đau thương của nhà thơ cũng chính là nỗi tiếc thương của toàn thể dân tộc Việt Nam đối với vị cha già kính yêu của dân tộc. Nỗi đau ấy đã lan toả ra ngoài không gian để rồi cả không gian nhuốm màu thương nhớ.

H: Em hãy nhắc lại những nét chính về nghệ thuật và nội dung của ba khổ thơ đầu?

GV chuyển ý:Nhà thơ đã khép lại bài thơ bằng một khổ thơ thật hay.

GV yêu cầu HS đọc khổ 4.

H: Trong khổ thơ này , nhà thơ đã thành công bởi biện pháp nghệ thuật nào? Qua đó nhà thơ muốn thể hiện điều gì?

H: Tìm trong khổ thơ những ước mơ khát vọng của nhà thơ?

H: Em có nhận xét gì về ước mơ khát vọng của nhà thơ?

H: Hãy phát biểu vài lời cảm xúc của em trước tình cảm của nhà thơ?

GV bình: Tình cảm của nhà thơ dành cho Bác cũng chính là tình cảm của muôn thế hệ con người Việt Nam trước kia, hôm nay và mãi mãi mai sau dành cho người cha già kính yêu của dân tộc.

H: Nhắc lại những nét chính về nghệ thuật và nội dung của khổ thơ?
	II. Tìm hiểu chi tiết.

HS đọc.

- Không gian : Lăng Bác - nơi người đang yên nghỉ ngàn thu.

- Thời gian: Trong sương: Một buổi sớm mai đẹp trời.

Con từ miền nam ra...

Thành kính - Đây là cách xưng hô của một người con với người cha già.

- Hình ảnh hàng tre .

- Hiện lên bát ngát, xanh xanh đứng thẳng hàng.

Đẹp, đầy sức sống, kiên cường, bất khuất.

Bởi hàng tre là biểu tượng cho sức sống kiên cường bền bỉ của con người Việt Nam, của dân tộc Việt Nam.

Tâm trạng xúc động bồi hồi, ngỡ ngàng, bối rối.

Hs đọc
-trả lời
Nghệ thuật ẩn dụ.

Hình ảnh mặt trời trong lăng là hình ảnh tượng trưng cho Bác - vị cha già kính yêu của dân tộc.

-Phải là người luôn ngưỡng mộ, tôn kính Bác.

-HS tự bộc lộ.

- Dòng người.

- Số lượng người đến với Bác rất đông. ( Đoàn người, rừng người)

Đi trong thương nhớ.

Biện pháp nghệ thuật ẩn dụ.

Đó là hình ảnh đẹp bởi lẽ: Mỗi người dân là một bông hoa và cả dân tộc kết thành một tràng hoa. Tất cả đều dâng lên Bác.

Là hình ảnh tượng trưng cho 79 tuổi đời đẹp đẽ thanh cao của Bác.

Thể hiện tình cảm tự nguyện tự giác, trân trọng nâng niu của mọi người đối với Bác.

- Điệp từ ''ngày ngày''.

- Thể hiện một hiện tượng đã trở thành một quy luật bình thường, đều đặn.

-HS đọc.

Giấc ngủ bình yên.

Giảm  nhẹ nỗi đau.

Đây là hình ảnh liên tưởng độc đáo.     

-Thảo luận
- Trăng tượng trưng cho tâm hồn cao đẹp sáng trong của Bác

- Sinh thời Bác rất yêu trăng, trăng là biểu tượng của khát vộng hoà bình.    

Cấu trúc đối lập.

Diễn biến tâm trạng phức tạp.

- Thể hiện qua động từ ''nhói''.
- Tâm trạng chất chứa đau thương tắc nghẹn.

-Khái quát
-đọc khổ thơ 4
- Hình ảnh ẩn dụ, cách liên tưởng độc đáo, cảm xúc chân thành.

- Ca ngợi Bác, bày tỏ tầm lòng biết ơn , tiếc thương vô hạn của tác giả cũng như toàn dân tộc đối với Bác.

HS đọc.

- Điệp ngữ.

- Ước mơ và khát vọng cháy bỏng của mình.

- Muốn làm con chim, đoá hoa, cây tre trung hiếu.

Ước mơ được ở bên Bác, Đó là ước mơ bình dị nhưng đáng quý.

HS tự bộc lộ.

- Điệp ngữ.

- Ước nguyện và tấm lòng thuỷ chung son sắc của nhà thơ nói riêng và của dân tộc ta nói chung đối với Bác.
	II. Đọc - hiểu văn bản.

1. Ba khổ thơ đầu.

2. Khổ thơ cuối.


	


Hoạt động 4: đánh giá khái quát, luyện tập.
MT:Khái quát lại nội dung và nghệ thuật, củng cố lại nội dung bài học.
PP:Hỏi đáp.

                                          KT: động não.      Thời gian  10 phút
	III. Đánh giá khái quát

H: Nhờ những biện pháp nghệ thuật nào mà bài thơ Viếng lăng Bác sống mãi với thời gian?

H: Qua bài thơ giúp em hiểu điều gì về Bác cũng như tình cảm của mọi người đối với Bác?

Gv yêu cầu HS đọc ghi nhớ SGK

H: GV yêu cầu hs làm bài tập trắc nghiệm.
	III. Đánh giá khái quát

-Hình ảnh ẩn dụ , liên tưởng độc đáo, giọng thơ nhẹ nhàng thiết tha, hình ảnh thơ đẹp, ngôn ngữ trong sáng.

-Ca ngợi Bác và thể hiện lòng biết ơn vô hạn....

HS đọc ghi nhớ.

-HS làm bài tập
	III. Tổng kết.

Ghi nhớ: Học SGK
	


Bước4.  G iao bài, hướng dẫn về nhà. 3 phút.

- Học thuộc lòng bài thơ và ghi nhớ

- Tập phân tích toàn bộ bài thơ.

- Soạn tiết 118.
Ngày soạn: 20/ 02/2014                                                           Ngày dạy    26 /02/2014.   Lớp 9A2

Tiết 117.                   Trả bài tập làm văn số 5
A. Mục tiêu bài học
I. Mức độ cần đạt

Giúp HS nhận rõ ưu, khuyết điểm trong bài viết của mình, biết sửa chữa lỗi diễn đạt và chính tả.
B.Chuẩn bị của thầy và trò

Thầy: Trả bài HS trước 3 ngày.

Trò: Xem lại bài viết trước khi đến lớp.

C.Các bước lên lớp

Bước1. ổn định tổ chức

- Kiểm tra sĩ số và nền nếp của học sinh

Bước 2. Kiểm tra bài cũ 3phút.
GV kiểm tra sách vở của HS

Bước3. Nội dung bài mới

HĐ1. Tạo tâm thế.

MT: Tạo hứng thú cho các em.

PP: Thuyết trình.

KT: động não.   Thời gian   2 phút.

Để giúp các em nâng cao kĩ năng viết một bài văn nói chung và viết một bài văn nghị luận nói riêng hôm nay thầy sẽ h​ướng dẫn các em sửa chữa một số lỗi chính tả, lỗi dùng từ, lỗi diễn đạt.

HĐ 2. Tri giác, phân tích cắt nghĩa. đánh giá khái quát.

MT: Giúp hs nhận ra lỗi của mình trong bài viết và tự sửa lỗi sai trong diễn đạt.

PP: Hỏi đáp.

KT: động não            thời gian 30 phút.

	HĐ của thầy
	HĐ của trò
	tTKT-Kn
	Ghi chú.

	I. Tìm hiểu chung.

GV chép lại đề văn lên bảng.

H: Xác định thể loại  và yêu cầu nội dung của đê? của đề văn?

H: Hãy nhắc lại dàn ý của đề văn trên?

GV thể hiện dàn ý trên bảng phụ ( có biểu điểm kèm theo).
	. Tìm hiểu chung.

HS chép đề văn vào vở

- Loại đề: Nghị luận về một sự việc, hiện tượng đời sống.

- Nêu suy nghĩ về trò chơi điện tử 

1 đến 2 HS nhắc lại.

HS quan sát bảng phụ.
	I. Đề văn và dàn ý.

1. Đề văn:Hiện tựơng vứt rác bừa bãi đang là hiện tượng phổ biến ngày hôm nay.Em hãy nêu ý kiến của mình về vấn đề trên.

2. Dàn ý.

-Mở bài: Giới thiệu về hiện tượng vứt rác bừa bãi.

- Nêu đánh giá khái quát về hiện tượng đó.

- Thân bài:
+ Nêu biểu hiện của hiện tượng vứt rác bừa bãi.

+ Nguyện nhân: Do ý thức của con người.....
+ Tác hại: ¤ nhiễm môi trường, gây bệnh tật, mất vẻ đẹp của cảnh quan.......
+ Biện pháp khắc phục

Kết bài:

- Kết luận hiện tượng trên xấu, cần hạn chế.

- Nêu những suy nghĩ, bài học cho bản thân.

Bài viết của hs phải có dc cụ thể, sinh động, những laapj luận chặt chẽ có các thao tác phân tích tổng hợp, các luận điểm, luận cứ rõ ràng. Bố cục mạch lạc. Bài viết sáng sủa sạch đẹp, ko sai chính tả, sâu sắc mới được điểm tối đa.
	

	GV nhận xét những ​ưu điểm và như​ợc điểm của bài viết này.

- Ưu điểm:

+ Bài viết này trình bày sạch sẽ hơn, khoa học hơn.

+ Đã hạn chế đ​ược lỗi chính tả và lỗi dùng từ.

+ Bố cục khá đầy đủ.

- Nh​ựơc điểm:

+ Chữ viết xấu tập trung ở một số em nam như em : Đức, Vương, Đạt. 
+ Diễn đạt còn yếu.

+ Tính sáng tạo ch​ưa cao.
	
	II. Nhận xét.
	

	GV yêu cầu HS tìm các lỗi chính tả trong bài viết và sửa chữa ( có sự hư​ớng dẫn của GV).

Lỗi chính tả

Sửa lỗi chính tả

GV nhấn mạnh một số lỗi chính tả mà HS thư​ờng mắc phải.

GV tổng hợp một số từ ngữ dùng ch​a chính xác lên bảng phụ.

H: Hãy sửa lại các từ ngữ trên.

H: Vì sao các bạn lại mắc những lỗi dùng từ đó?

GV hướng dẫn HS sửa chữa lỗi diễn đạt bằng cách viết lại câu văn , đoạn văn mắc lỗi diễn đạt.
	HS quan sát bảng phụ.

HS thực hành trên bảng phụ.

Ch​ưa hiểu nghĩa của từ.

HS viết lại ở phần sau bài văn.

-trả lời
	III. Chữa bài.

1. Chữa lỗi chính tả

2. Chũa lỗi dùng từ.

3. Chữa lỗi diễn đạt.
	


                                                      Hoạt động4: Luyện tập

Mt : Củng cố lại bài học.

PP : Hỏi đáp.

                                                   KT : động não.   Thời gian 7 phút.

	II. Luyện tập

GV h​ướng dẫn HS thực hành bài tập sau: 

         Lập dàn ý cho đề bài: Nêu suy nghĩ của em về tệ nạn ma tuý


	II. Luyện tập

HS thực hành trên giấy nháp


	IV. Luyện tập.


	


Bước4. Giao bài, hướng dẫn về nhà. 3 phút

- Tiếp tục sủa chữa các lỗi trong bài viết.

- Làm bài tập ở phần luyện tập.

Ngày soạn: 21/ 02 /2014                                       Ngày dạy     26/02/2014        Lớp 9A2

             Tiết: 118

Tập làm văn: 

nghị luận về một  tác phẩm truyện 

hoặc đoạn trích

A Mục tiêu  cần đạt.
I. Mứcđộ cần đạt

- Hiểu được khái niệm và yêu cầu của bài nghị luận về tác phẩm truyện hoặc đoạn trích, biết cách làm những bài nghị luận này.

II. Trọng tâm kiến thức

1. Kiến thức.

- Những yêu cầu đối với bài nghị luận về tác phẩm truyện hoặc đoạn trích

- Cách tạo lập văn bản nghị luận về tác phẩm truyện hoặc đoạn trích.

2. Kĩ năng.

- Nhận diện được bài văn nghị luận về tác phẩm truyện hoặc đoạn trích đã học trong chương trình.
B. Chuẩn bị của thầy và trò

Thầy: Bảng phụ, giáo án.

Trò: Chuẩn bị sách vở và đọc bài trước khi đến lớp

C. Các  hoạt động.
Bước1. ổn định tổ chức

- Kiểm tra sĩ số và nền nếp của học sinh

Bước2.Kiểm tra bài cũ 5 phút
H: Thế nào là bài nghị luận về một vấn đề tư tưởng đạo lí? Nếu các bước và dàn bài chung của một bài văn nghị luận về một vấn đề tư tưởng đạo lí

1 HS chữa bài tập SGK trang 155.

Bước3. Tổ chức dạy học bài mới

 HĐ1.Tạo tâm thế.
Mt: Tạo hứng thú cho các em.

PP: Thuyết trình.

KT: Động não.      Thời gian 3 phút.
                 Để tìm hiểu thế nào là bài nghị luận về tác phẩm truyện hoặc đoạn trích bài học hôm nay ta sẽ đi vào tìm hiểu.

HĐ 2: Tri giác, phân tích cắt nghĩa, đánh giá khái quát.
  Mt: Tìm hiểu khái niệm.

 PP: Hỏi đáp, thảo luận 

kT: động não.    Thời gian20 phút

	HĐ của thầy
	HĐ của trò
	KTKN-TT
	Ghi chú

	I. Tìm hiểu chung.

GV yêu cầu HS đọc diễn cảm văn bản SGK.

GV nhận xét cách đọc.

GV đưa ra bài tập trắc nghiệm.

h: Văn bản trên được trình bày theo phương thức biểu đạt nào?

A. miêu tả               B. biểu cảm

C. tự sự                    D. nghị luận

E. kết hợp cả 4 phương thức trên.

h: Trong những phương thức biếu đạt đó phương thức nào là phương thức chính?

H: Tại sao phương thức nghị luận lại được coi là phương thức chính?

(yếu tố cốt lõi để khu biệt nghị luận với các phương thức khác là yếu tố nào?)

h: Xác định bố cục của văn bản nghị luận?

H: Vấn đề dưa ra nghị luận trong văn bản là vấn đề gì?

H: Xác định câu văn mang luận điểm chính của văn bản?

GV: Như vậy luận điểm chính của văn bản xuất hiện ngay ở phần mở bài và nó chính là vấn đề mà tác giả bài viết đưa ra để nghị luận.

H: Khi nghị luận về nhân vật anh thanh niên trong tác phẩm ''LLSP'' của nhà văn Nguyễn Thành Long tác giả bài viết đã triển khai bằng mấy luận điểm? Đó là những luận điểm  nào?

H: Hãy nhận xét vị trí của mỗi luận điểm trong chỉnh thể của đoạn văn và trong chỉnh thể văn bản?

Gv cho HS thảo luận nhóm.

H: Tác giả đưa  ra những dẫn chứng nào để làm sáng tỏ mỗi luận điểm?

H: Qua những dẫn chứng đó tác giả đã đánh giá như thế nào về nhân vật anh thanh niên?

H: Em có nhận xét gì về cách nêu dẫn chứng và cách nhìn nhận đánh giã của tác giả đối với nhân vật anh thanh niên?

GV dẫn: Đoạn văn còn lại chính là phần kết bài của bài văn.

H: Nêu nhiệm vụ chính của phần kết?

Gv kết luận: Nếu như phần mở bài đưa ra luận điểm chính . Phần thân bài triển khai cho các luận điểm bằng cách chứng minh phân tích bình giảng  thì phần kết bài nêu nhận định đánh giá chung về tác phẩm và đó chính là bố cục của bài văn nghị luận mà các em se tìm hiểu ở tiết sau.

         Đây là một trong những bài văn mẫu mực nhất về kiểu bài văn nghị luận về tác phẩm truyện .

H: Thế nào là kiểu bài văn nghị luận về tác phẩm truyện?

H: Theo em khi làm bài văn nghị luận về tác phẩm truyện ta cấn lưu ý vấn đề gì?

Gv yêu cầu HS đọc ghi nhớ SGK.
	.I Tìm hiểu chung.

HS đọc

Đáp án E

Nghị luận.

Các luận điểm và luận cứ.

3 phần: Mở , thân, kết.

Những phẩm chất và tính cách cao đẹp của nhân vật anh thanh niên trong truyện ngắn ''lặng lẽ Sa Pa '' của nhàg văn Nguyễn Thành Long

'' Dù được miêu tả nhiều hay ít ..... ấn tương khó phai mờ''.

HS xác định 3 luận điểm.

Xuất hiện ở đầu các đoạn văn trong phần thân bài.

3 nhóm thảo luận, đại diện nhóm trình bày trước lớp.

HS tìm trong văn bản.

- Dẫn chứng tiêu biểu cho tính cách của nhân vật

- Nhận xét đánh giá ngắn gọn, hàm xúc, đúng đắn, có dẫn chứng thuyết phục.

HS đọc ghi nhớ.

Trả lời

Trả lời

Kết luận
	I. Tìm hiểu bài nghị luận về một tác phẩm truyện hoặc đoạn trích.

Tìm hiểu một  văn bản nghị luận.

- Vấn đề nghị luận: Những phẩm chất và tính cách cao đẹp của nhân vật anh thanh niên trong truyện ngắn ''LLSP''.

- Bố cục: 

- Các luận điểm: 

Các dẫn chứng.

- Nhận xét đánh giá của tác giả bài viết.

- ... là trình bày những nhận xét đánh giá về nhận vật, chủ đề, cốt truyện, nghệ thuật của  tác phẩm cụ thể.

- Yêu cầu:

 + Dẫn chứng: Chọn lọc, phù hợp...

+ Nhận xét đánh giá: Xuất phát từ tác phẩm ... rõ ràng đúng đắn, có dẫn chứng và lập luận thuyết phục.

+ Hình thức: Bố cục.....

Ghi nhớ: SGK.
	

	Hoạt Động 5: luyện tập

MT : Củng cố lại bài học.

PP : Hỏi đáp. 

KT : động não.   Thời gian 15 phút.

	II. Luyện tập

Gv yêu cầu HS đọc đoạn trích trong SGK.

H: Bài tập gồm mấy yêu cầu? Đó là những uêy cầu nào

GV hướng dẫn HS thực hành bằng phương pháp vấn đáp.

Định hướng: Vần đề nghị luận: Tình thế lựa chọn nghiệt ngã của nhân vật Lão Hạc và vẻ đẹp tâm hồn lão.

- ý kíên chính( câu văn mang luận điểm): ''Từ việc miêu tả ...  từ đầu''
- Bằng sự phân tích cụ thể nội tâm và hành động của nhân vật  bài viết làm sáng tỏ nhâncách đáng kính trọng  tấm lòng hi sinh cao quý của Lão Hạc.
	II. Luyện tập

HS đọc

- Vấn đề nghị luận của đoạn văn là gì

- Những ý kiến chính của đoạn văn.

- Các ý kiến ấy giúp em hiểu gì về Lão Hạc?
	II. Luyện tập.
	


Bước4. Giao bài,hướng dẫn về nhà 3 phút
- Học thuộc ghi nhớ SGK

- Bổ sung bài tập vào vở bài tập.

- Chuẩn bị cho tiết học tiếp  theo: Cách làm bài nghị luận về tác phẩm truyện hoặc đoạn trích.

Ngày soạn: 23/02 /2014                                                    Ngày dạy  28  /02/2014.    Lớp 9A2

Tiết: 119
Cách làm bài nghị luận về một  tác phẩm 

truyện hoặc đoạn trích

A. Mục tiêu   cần đạt.
I. Mức độ cần đạt

- Nắm được yêu cầu và biết cách làm bài nghị luận về một tác phẩm truyện hoặc đoạn trích.

II. Trọng tâm kiến thức.

1. Kiến thức.

- đề bài nghị luận về tác phẩm truyện hoặc đoạn trích.

- Các bước làm bài nghị luận về tác phẩm truyện hoặc đoạn trích.

2. kĩ năng.

-Xác định yêu cầu nội dung và hình thức của bài văn nghị luận về tác phẩm truyện hoặc đoạn trích.
B. Chuẩn bị của thầy và trò
Thầy: Bảng phụ, giáo án.

Trò: Chuẩn bị sách vở và đọc bài trước khi đến lớp

C. Các bước lên lớp

Bước1: ổn định tổ chức

- Kiểm tra sĩ số và nền nếp của học sinh

Bước2. Kiểm tra bài cũ 5 phút
 H: Thế nào là bài nghị luận về một tác phẩm truyện hoặc đoạn trích? Yêu cầu chung của bài nghị luận về tác phầm truyện hoặc đoạn trích?

Bước3.Tổ chức dạy học bài mới.
HĐ1: Tạo tâm thế.
MT: Tạo hứng thú cho các em.

PP:Thuyết trình

KT: động não.           Thời gian 3 phút.

Để nắm được cách làm bài văn nghị luận về tác phẩm văn học, hôm nay cô trò ta sẽ đi vào tìm hiểu.
HĐ2,3,4 Tri giác, phân tích cắt nghĩa, đánh giá khái quát.
MT: nắm được phương pháp làm một bài văn nghị luận về tác phẩm truyện

PP: Hỏi đáp, thảo luận.

KT: động não.        Thời gian 20 phút

	HĐ của thầy
	HĐ của trò
	TTKT-kn
	Ghi chú

	I. Tìm hiểu chung.

GV yêu  cầu HS đọc các đề bài trong SGK.

H: Các đề văn trên thuộc loại nghị luận nào?

Các đề bài trên yêu cầu nghị luận về vấn đề gì?

H: Nêu mệnh lệnh trong đề văn trên?

H: Các từ ''mệnh lệnh'', ''suy nghĩ''cho ta biết giữa các đề bài giống nhau và khác nhau như thế nào?

GV lưu ý: Tuy nhiên đây không phải là những kiểu bài nghị luận.

H: Em hãy tự ra một số đề bài nghị luận về một tác phẩm truyện hoặc đoạn trích mà em đã học?
	I. Tìm hiểu chung.

-HS đọc

Nghị luận về tác phẩm truyện hoặc đoạn trích

- Đề 1 và đề3: nghị luận về nhân vật 

- đề 2: Nghị luận về diễn biến cốt truyện.

- Đề 4 : Nghị luận về một vấn đề nội dung trong tác phẩm truyện.

- Giống: đều là nghị luận về một tác phẩm truyện hoặc đoạn trích.

- Khác:

+ Suy nghĩ là xuất phát từ sự cảm, hiểu của mình để rút ra nhận xét đánh giá tác phẩm.

+ Phân tích là xuất phát từ tác phẩm  (Cốt truyện, nhân vật, sự việc, tình tiết) để lập luận và sau đó nhận xét đánh giá.

-Hs tự ra đề
	I.Đề bài nghị luận về một tác phẩm truyện hoặc đoạn trích.


	

	GV chép đề lên bảng

H: Nhắc lại các yêu cầu khi làm bài văn nghị luận về một tác phẩm truyện hoặc đoạn trích?

H: Chú ý vào đề văn nghị luận và xác định loại đề?

H: Đề bài trên yêu cầu nghị luận về vấn đề gì của tác phẩm?

h: Vậy theo em luận điểm lớn nhất trong bài nghị luận này là luận điểm nào?

H: Tình yêu làng, yêu nước của ông Hai được bộc lộ trong những tình huống nào?

H: Những chi tiết nghệ thuật nào chứng tỏ một cách sinh động, tế nhị  tình yêu làng và lòng yêu nước ấy của ông?

H: Để nghị luận về ông Hai với những phẩm chất điển hình, phần mở bài có nhiệm vụ gì?

Gv: Nhiệm vụ phần thân bài là triển khai làm sáng tỏ luận điểm

H: Nhắc lại các tình huống bộc lộ tình yêu làng, lòng yêu nước của nhân vật ông Hai?

H: NGhệ thuật xây dựng nhân vật của Kim Lân có gì độc đáo?

H: Nhiệm vụ của phần kết bài là gì?

GV yêu cầu HS đọc phần dàn bài trong SGK và nhận xét.

H: Từ dàn bài của đề văn vừa tìm hiểu em hãy nêu dàn bài chung của đề văn nghị luận về một tác phẩm truyện hoặc đoạn trích.

GV yêu cầu HS độc phần mở bài và kết bài mẫu trong sách giáo khoa.

H: Dựa vào phần dàn bài đã xây dựng em hãy viết một mở bài , một đoạn trong phần thân bài và một kết bài của riêng mình?

GV chia lớp thành 4 nhóm:

- Nhóm 1: Viết mở bài

- Nhóm 2: Viết một đoạn trong phần thân bài.

- Nhóm 3: Viết một đoạn trong phần thân bài.

- Nhóm 4: Viết kết luận

GV nhận xét và sửa chữa cho HS.

GV có thể trình bày trước lớp phần mở bài và phần kết bài để học sinh tham khảo.

H: Sau khi viết bài , thao tác cuối cùng là gì?

H: Nêu các lỗi thường gặp khi viết bài văn nghị luận

GV: Chính vì vậy đây là một bước nhỏ nhưng là bước không thể thiếu khi viết một bài văn.

GV yêu cầu HS đọc phần ghi nhớ trong SGK


	1 đến 2 HS nhắc lại.

-Nghị luận về một tác phẩm văn học.

Nghị luận về nhân vật trong tác phẩm mà cụ thể là nhân vật ông Hai trong truyện ngắn ''Làng'' của Kim Lân.

Tình yêu làng, yêu nước và tinh thần kháng chiến của nhân vật ông Hai.

- Đi tản cư nhớ làng,  hay khoe về làng, 

- Theo dõi tin tức kháng chiến.

Khi nghe tin làng chợ Dầu theo giặc

- Khi tin làng theo giặc được cải chính.

- Nghệ thuật xây dựng tình huống truyện.

- Miêu tả thành công diễn biến tâm lí nhân vật.

- Ngôn ngữ mang tính quần chúng, sử dụng nhiều ngôn ngữ đối thoại, độc thoại và độc thoại nội tâm.

Giới thiệu truyện ngắn ''L:àng '' và nhân vật ông Hai. Đánh giá ngắn gọn thành công của tác giả trong việc xây dựng nhân vật này

2 HS nhắc lại

1 HS nhắc lại giá trị nghệ thuật.

Khẳng định vẻ đẹp tâm hồn của nhân vật ông Hai và thành công của nhà văn khi xây dựng nhân vật.

1 đến 2 HS khái quát.

-Học sinh thảo luận nhóm, đại diện nhóm trình bày trước lớp.

Đọc lại bài viết và sửa chữa.

- lỗi dùng từ, lỗi chính tả, lỗi diễn đạt, lỗi dùng dấu câu.
	II. Các bước làm một bài nghị luận về một tác phẩm truyện hoặc đoạn trích.

Đề bài: Suy nghĩ về nhân vật ông Hai trong truyện ngắn ''Làng'' của nhà văn Kim Lân.

1. Tìm hiểu đề và tìm ý.

a. Tìm hiểu đề.

- Loại đề: Nghị luận về nhân vật trong tác phẩm truyện.

- Yêu cầu:  Suy nghĩ.

- Nội dung: Nhân vật ông Hai 

b. Tìm ý 

- *. Phẩm chất nổi bật của ông Hai: Tình yêu làng, lòng yêu nước và tinh tần kháng chiến 

*Các biểu hiện:

- Đi tản cư nhớ làng

- Theo dõi tin tức kháng chến ở làng

- Khi nghe tin làng Chợ Dầu theo giặc.

- khi tin làng Chợ dầu theo giặc được cải chính.

* Các chi tiết nghệ thuật chứng tỏ lòng yêu làng, yêu nước.

2. Lập dàn bài.

3. Viết bài. 

4. Đọc lại bài viết và sửa chữa.

* Ghi nhớ: SGK.
	

	Hoạt động 5: luyện tập.

Mt : Củng cố kiến thức.

PP : Hỏi đáp, thảo luân nhóm.

KT : Động não.   Thời gian 15 phút.

	II. luyện tập

GV yêu cầu HS đọc đoạn văn trong SGK.

H: Nêu yêu cầu của bài tập?

H: Vậy theo em vấn đề cần nghị luận ở đây là gì?

GV: Lão Hạc là nhân vật chính, nhân vật thể hiện chủ đề của tác phẩm nên khi nghị luận về tác phẩm Lão Hạc chúng ta xoay quanh việc nghị luận về nhân vật này.

GV chia lớp thành 4 nhóm.

- Nhóm 1 và 2: Mỗi nhóm viết một mở bài khác nhau.

- Nhóm 3 và 4: Mỗi nhóm triển khai một đoạn trong phần thân bài 

GV nhận xét và sửa chữa cho HS.

GV đọc cho HS nghe một đoạn văn tham khảo.

        Có một nhà văn đã nói: ''xúc động trước một nhân vật nào đó tức là ta đã sống thêm một cuộc đời mà ta chưa từng được sống và sẽ không bao giờ được sống nếu ta không đọc tác phẩm văn học''. Ta có thể thương cảm xót xa với tấn bi kịch tinh thần của nhân vật Hộ trong truyện ngắn đời thừa; có thể rơi nước mắt trước bi kịch hoàn lương của Chí Phèo trong tác phẩm cùng tên. Và giờ đây ta xúc động nghẹn ngào trước tấn bi kịch làm cha của nhân vật Lão Hạc trong truyện ngắn cùng tên của Nam Cao. Đến với ''Lão Hạc'' có lẽ ấn tượng sâu sắc nhất với người đọc chính là cái chết của Lão bởi về hình thức nó giống cái chết của một con vật vô chủ. Nhưng về bản chất đó chính là sự hi sinh tuyệt đối của một người cha chất phác, đôn hậu, hết mực yêu thương con. Lão như một đoá hoa sen vẫn vươn lên giữa bùn lậy nước đọng.
	II. luyện tập

viết mở bài và một đoạn trong phần thân bài cho đề văn: Suy nghĩ về truyện ngắn ''Lão Hạc'' của Nam Cao. 

Số phận của người nông dân trong xã hội cũ thể hiện qua bi kịch của Lão Hạc - nhân vật chính, một người nông dân nghèo nhưng giàu lòng tự trọng

HS thảo luận nhóm, đại diện nhóm trình bày trước lớp.
	Luyện tập

Bài tập 1 sgk
	


Bước 4.Giao bài, hướng dẫn về nhà.2 phút
- Học thuộc ghi nhơ SGK

- Bổ sung bài tập vào vở bài tập.

- Chuẩn bị cho tiết học tiếp  theo: Luyện tập làm bài nghị luận về tác phẩm truyện hoặc đoạn trích.

Ngày soạn:   23/2/2014                                           Ngày dạy  28/2/2014. Lớp 9A2
Tiết: 120


Tập làm văn: 

Luyện tập làm bài nghị luận về một  tác phẩm 

truyện hoặc đoạn trích

AMục tiêu cần đạt.

I.Mức độ cần đạt

- Nắm vững hơn cách làm bài văn nghị luận về tác phẩm truyện hoặc đoạn trích.

II. Trọng tâm kiến thức , kĩ năng.

1.Kiến thức

- Đặc điểm, yêu cầu và cách làm bài văn nghị luận về tác phẩm truyên hoặc đoạn trích.

2. Kĩ năng.

-Xác định các bước làm bài, viết bài nghị luận về tác phẩm truyện hoặc đoạn trích.

B. Chuẩn bị của thầy và trò
Thầy: Bảng phụ, giáo án.

Trò: Chuẩn bị sách vở và đọc bài trước khi đến lớp

-Gv chia lớp thành 4 nhóm và yêu cầu mỗi nhóm chuẩn bị một dàn bài cho đề văn sau bằng cách viết lên giấy tô ki.

  Đề bài: Cảm nhận của em về nhân vật bé Thu và tình cha con trong chiến tranh qua truyện ngắn ''Chiếc lược ngà'' Của nhà văn Nguyễn Quang Sáng.

C. Các Hoạt động.

Bước1: ổn định tổ chức

- Kiểm tra sĩ số và nền nếp của học sinh

Bước2. Kiểm tra bài cũ 5 phút

H: GV gọi 2 HS lên bảng viết một mở bài và một đoạn trong phần thân bài của bài tập ở tiết học trước. 

Bước3.Tổ chức dạy học bài mới

HĐ1.Tạo tâm thế.

        MT: Tạo hứng thú cho các em.

        PP: Thuyết trình.

         Kt: động não. Thời gian 3 phút.

  Để tạo cho các em rèn luyện thói quen  khi trình bày một vấn đề trước tập thể. Bài học hôm nay chúng ta sẽ đi vào luyện tập . 

Bước 2,3,4, Tri giác, phân tích  cắt nghĩa, đánh giá khái quát.

        MT:Củng cố lại phần kiến thức vừa học về cách làm bài văn nghị luận về tác phẩm hoặc đoạn trích.

       PP: Hỏi đáp, thảo luận                               

       Kt: Động não    Thời gian 20 phút.

	HĐ của thầy
	HĐ của trò
	TTKT-KN
	Ghi chú

	I.Tìm hiểu chung.

GV chép đề lên bảng.

H: Chú ý vào đề văn và xác định kiểu đề?

H: Đề yêu cầu nghị luận về vấn đề gì?

H: Xác định nhân vật chính của truyện ngắn ''Chiếc lược ngà''

H: Nêu chủ đề của truyện ?

GV: Đây cũng chính là vần đề trong tâm mà chúng ta cần nghị luận thông qua việc phân tích diễn biến tâm trạng của ang Sáu và đặc biệt là bé Thu 

 H: Tình cha con sâu sắc cảm động giữa anh Sáu và bé Thu được thể hiện qua những chi tiết nào trong truyện.

H: Qua từng thời điểm ấy tình cảm của Thu với ba được thể hiện như thế nào? 

H: Vì sao Thu không chịu nhận anh Sáu là ba?

H: Qua đó cho em thấy Thu là một cô bé như thế nào?

Sau khi tìm ý giáo viên cho học sinh xây dựng dàn bài bằng cách yêu cầu đại diện của 4 nhóm đã được giao nhệm vụ lên trình bày dàn ý trước lớp.

H: Nhận xét  dàn bài của tổ bạn?

GV giữ lại một dàn ý có thể coi là hoàn chỉnh nhất  để sửa chữa cho HS.

GV treo một bảng phụ thể hiện một dàn bài tương đối hoàn chỉnh.

Định hướng.

a. Mở bài.

- Giới thiệu truyện ngắc "'CLN'' và nhà văn Nguyễn Quang Sáng

- Nêu chủ đề của truyện

- Giới thiệu nhân vật anh Sáu và bé Thu. Khẳng định vai trò của nhân vật trong việc thể hiện tư tưởng chủ đề của truyện.

b. Thân bài.

- Niềm khao khát được gặp con của anh Sáu.

- Những phản ứng của bé Thu khi nhất định không chịu nhận ba.

- Cuộc trùng phùng cha con cảm động.

- Khi anh Sáu ở khu căn cứ.

- ý nghĩa của hình ảnh chiếc lược ngà.

- Giá trị nghệ thuật:

+ ngôi kể phù hợp

+ Cốt truyện chặt ché với nhiều yếu tố bất ngờ nhưng hợp lí.

c. Kết bài

  Đánh giá nhận định chung về tác phẩm và bình giá, nâng cao vấn đề.


	I.Tìm hiểu chung.

Nghị luận về nhân vật và một phần nội dung trocg tác phẩm truyện

Nhân vật bé Thu và tình cha con trong chiến tranh qua truyện ngắn ''Chiếc lược ngà''.

Anh Sáu và bé Thu.

Tình cha con sâu sắc, cảm động và nỗi đau trong chiến tranh do quân giặc gieo rắc thời chống Mĩ

Thể hiện qua các thời điểm: 

- Lúc anh Sáu về thăm nhà.

- Trong 3 ngày anh Sáu ở nhà

- Ngày anh Sáu ra đi.

- Khi anh Sáu ở khu căn cứ.

Vì ba không giống như bức ảnh đã chụp chung với má nó

Một cô bé ngang ngạnh nhưng cứng cỏi, yêu ba nhưng rạch ròi xấu tốt.

Đại diện 4 nhóm đã được giao nhiệm vụ lên trình bày trước lớp.

 nhận xét chéo.

HS quan sát, ghi chép.

HS thảo luận nhóm, đại diện nhóm trình bày trước lớp.

Sau khi xây dựng dàn bài GV tiếp tục chia lớp thành 4 nhóm 

- Nhóm 1 viết mở bài.

- Nhóm 2 viết một đoạn trong phần thân bài

- Nhóm 3 viết một đoạn trong phần thân bài.

- Nhóm 4 viết phần kết luận

GV nhận xét sửa chữa cho học sinh

Gv đọc trước lớp 1 bài văn để các em tham khảo. 


	I. luyện tập có dàn ý.

Đề bài: Cảm nhận của em về nhân vật bé Thu và tình cha con trong chiến tranh qua truyện ngắn''Chiếc lược ngà'' của nhà văn Nguyễn Quang Sáng.

1. Tìm hiểu đề và tìm ý.

a. Tìm hiểu đề.

- Kiểu đề

- Nội dung của đề.

b. Tìm ý.

2. Lập dàn bài

3. Viết bài


	

	Hoạt Động 2: Luyện tập viết bài văn nghị luận không có dàn ý.

MT : Củng cố lại phần lí thuyết đã học.

PP : Thực hành , hỏi đáp

KT : Động não.   Thời gian 15 phút.

	GV yêu cầu HS viết từng đoạn cho đề văn trên

GV nhận xét và sửa chữa cho HS trình bày.

-Lần lượt các tổ trình bày.
	
	II. Luyện tập viết bài văn nghị luận không có dàn ý.

Đề bài: Số phận người phụ nữ trong chế độ phong kiến qua tác phẩm '' CNCGNX'' của Nguyến Dữ

-HS trình bày
	


Bước4. Giao bài hướng dẫn về nhà

- Học thuộc ghi nhớ SGK

- Bổ sung bài tập vào vở bài tập.

- Chuẩn bị cho tiết học tiếp  theo:   Soạn bài thơ: Sang thu
-GV cho đề tập làm văn số 6. ( Bài làm ở nhà)
Đề bài:  Cảm nhận về tình cha con trong tác phẩm “ Chiếc lược ngà”  của Nguyễn Quang Sáng
Ngày soạn: 24/ 02/2014                                       Ngày dạy      29  /02/2014.    Lớp 9A2

Tuần:  26

Tiết: 121


Văn bản:

Sang thu






(Hữu Thỉnh)

A. Mục tiêu cần đạt.
I. Mức độ cần đạt

- Hiểu được những cảm nhận tinh tế của nhà thơ về sự biến đổi của đất trời từ cuối hạ sang đầu thu.

II.Trọng tâm kiến thức kĩ năng.

    1. Kiến thức.

-Vẻ đẹp của thiên nhiên trong khoảnh khắc giao mùa và những suy nghĩ mang tính triết lí của tác giả.

2. Kĩ năng.

- Đọc hiểu một văn bản thơ trữ tình hiện đại.

- Thể hiện những suy nghĩ, cảm nhận về một hình ảnh thơ, một khổ thơ, một tác phẩm thơ.

B. Chuẩn bị của thầy và trò

Thầy: Bảng phụ, chân dung Hữu Thỉnh, giáo án.

Trò: Chuẩn bị sách vở và soạn bài trước khi đến lớp

C. Các hoạt động.
Bước1.ổn định tổ chức

- Kiểm tra sĩ số và nền nếp của học sinh

Bước2. Kiểm tra bài 5 phút.
 HS kể tên những bài thơ viết về mùa thu
Bước3.Tổ chức dạy học bài mới

HĐ1. Tạo tâm thế.
            Mt:Tạo hứng thú cho các em.

             PP: Thuyết trình.

             KT: động não.  Thời gian 3 phút

           Nếu mùa xuân là mùa hội tụ của những bàn tay nghệ sĩ tài hoa thì mùa thu bước vào thơ ca cũng thật tự nhiên và gần gũi. Trước đây Nguyễn Khuyễn nổi tiếng với 3 bài thơ thu, Xuân Diệu có "Đây mùa thu tới". Với giọng thơ nhỏ nhẹ và khiêm nhường Hữu Thỉnh cũng góp cho đất nước một góc quê hương khi sang thu.... 

HĐ2. Tri giác.
MT: Nắm được khái quát tác giả tác phẩm.

PP: Hỏi đáp.

KT: Động não.     Thời gian  7 phút.

	HĐ của thầy
	HĐ của trò
	TTKT-kn
	Ghi chú

	I. Tìm hiểu chung.

GV yêu cầu HS chú ý vào chú thích SGK.

H: ?Nhắc lại những điều cần ghi nhớ về nhà thơ Hữu Thỉnh?

GV bổ sung:

- Hữu Thỉnh là nhà thơ viết hay, viết nhiều về cuộc sống, con người nông thôn và về mùa thu.

- Thơ thu của ông mang cảm xúc bâng khuâng vấn vương trước sự biến chuyển nhẹ nhàng của thiên nhiên , đất trời.

H: Bài thơ được ra đời trong hoàn cảnh nào? 

H: Nêu nhận xét chung của em về giọng điệu chung của  bài thơ?

H: Với nhịp điệu như vậy em hãy thể hiện cho cả lớp nghe?

GV nhận xét cách đọc và đọc mẫu.

H: Bài thơ được viết theo những phương thức biểu đạt nào? Theo em phương thức nào là phương thức chính?

H: Xác định thể thơ ?

GV: Thiên nhiên miền Bắc vào thu được tác gỉa Hữu Thỉnh cảm nhận như thế nào chúng ta cùng tìm hiểu qua phần 2.
	I. Tìm hiểu chung.

- Tên đầy dủ: Nguyễn Hữu Thỉnh, sinh 1942, Quê: Tam Dương - Vĩnh Phúc.

- năm 1963 ông nhập nhũ và bắt đầu làm thơ.

- Tham gia BCH hội nhà văn Việt Nam các khoá III, IV, V.

- Từ năm 2000 là tổng thư kí hội nhà văn Việt Nam

Sáng tác cuối năm 1977, in lần đầu trên bán văn nghệ , nằm trong tập thơ '' từ chiến hào lên thành phố'' xuất bản năm 1991.

Nhịp khoan thai, trầm lắng, thoáng suy tư.

2 HS đọc thơ.

Biểu cảm kết hợp miêu tả.

Thơ 5 chữ.
	I/ Đọc - hiểu chú thích:

1.Đọc

2.Chú thích

a. Tác giả

b. tác phẩm.

3. PTBĐ, thể thơ
	

	Hoạt động 3: Phân tích cắt nghĩa.

MT : Nắm được vẻ đẹp về nội dung và nghệ thuật của tác giả tác phẩm.

PP :Hỏi đáp, thuyết trình.

KT : động não. Thời gian 18 phút
	

	II.Tìm hiểu chi tiết.
H: Hương vị ấm nồng của chèm thu được tác giả cảm nhận qua tín hiệu đầu tiên nào?

H: Em có nhận xét gì về tín hiệu đầu tiên này?

H: Từ bỗng được đặt đầu câu có tác dụng gì?

H: Tác giả cảm nhận mùa thu từ hương ổi.. Điều đó có ý nghĩa gì?

GV: Cây ổi, quả ổi từ lâu đẫ trở thành thứ cây rất gần gũi quen thuộc ở miền bắc nước ta.Nó đã trở thành nhan đề cho cả một bộ phim nổi tiếng và giờ đây trong cảm nhận của Hữu Thỉnh nó trở thành mùi hương của quê hương xứ sở.

H: Hương ổi phả vào trong gió se. Từ phả có thể được thay thế bằng từ nào? Có gì đặc biệt trong cách dùng từ phả?

H: Biện pháp nghệ thuật nào được sử dụng trong câu thơ ''Sương chùng chình qua ngõ''?

H: Nghệ thuật nhân hoá cùng với từ láy giúp em hình dung điều gì?

GV: Có gì duyên dáng yểu điệu của một làn sương hay sự duyên dáng yểu điệu của một cô gái nào đây, tất cả đều chưa rõ ràng hay vì quá đột ngột mà nhà thơ cghưa nhận ra.

H: Thu sang trong những biểu hiện của hương ổi toả vào trong gió, qua cái chậm, nhẹ của làn sương nơi ngõ xóm nhưng vì sao nhà thơ lại viết hình như thu đã về?
GV bình: Cứ dần dần nhẹ nhàng và mềm mại như thế thu đến từ lúc nào mà nhà thơ không hay. Dường như nhà thơ giật mình bối rối và tự hỏi thu về từ bao giờ nhỉ? Từ hương ổi, từ gió hay  từ sương. Chỉ biết rằng thu lại về trên quê hương, trên những bờ đê, con sông và những cánh chim trời .

H: Em cảm nhận điều gì từ tâm hồn nhà thơ trước mùa thu?

H: Khái quát nghệ thuật và nội dung của khổ thơ đầu?

GV dẫn: Cái bỡ ngỡ ban dầu vụt tan biền đi nhường chỗ cho những rung cảm mãnh liệt về mùa thu

H: Trong khổ thơ này hình ảnh đất trời sang thu tiếp tục được gợi tả qua những chi tiết nào? Những hình ảnh ấy được miêu tả như thế nào?

H: Em có nhận xét gì về cách dùng từ ngữ của tác giả trong khổ thơ này?

H: Câu thơ ''Sông được lúc dềnh dàng'' gợi ra một cảnh tượng như thế nào?

H:Cánh chim vội vã là cánh chim như thế nào?

 GV: Không gian từ cuối hạ sang thu, cái hình như ở câu thơ trên đã được cụ thể hoá ở khổ thơ tiếp theo bàng những hình ảnh quen thuộc. Không còn cái gay gắt của mùa hè nóng lực, thời tiết bắt đầu se lạnh nên chim vội vã bay về phương Nam để tránh rét, dòng sông chậm chạp, lững lờ trôi, không cuốn cuộn, ào ạt và đục ngầu như con sông mùa hè.

GV dẫn: Nhà thơ không  tả trời thu xanh ngắt mấy tầng cao như trong thơ Nguyễn Khuyến mà chỉ điểm vào bức tranh thu một chút mây vương lại của mùa hạ.

H: Cảm nhận của em về câu thơ'' có đám mây mùa hạ - vắt nửa mình sang thu''?

H: Phải là người như thế nào tác giả mới có được sự cảm nhận ấy?

H: Từ đó em cảm nhận như thế nào về bức tranh thu?

GV dẫn: Nhà thơ kết thúc bài thơ bằng một hình ảnh thật đẹp, gợi nhiều ý nghĩa.

H: Thiên nhiên từ hạ sang thu còn được cảm nhận qua những biểu hiện khác biệt nào?

H: ý nghĩa tả thực của các chi tiết này là gì?

H: Theo em trong hai câu thơ cuối tác giả còn sử dụng biện pháp nghệ thuật gì?

H: Tác dụng của biện pháp nghệ thuật ẩn dụ này là gì?

H: Khái quát lại nội dung và nghệ thuật của khổ 3?


	II.Tìm hiểu chi tiết.

hương ổi phả vào trong gió.

Chỉ có ở mùa thu.

diễn tả sự ngạc nhiên, bất ngờ  trước sự thay đổi của thời tiết 

Thu được cảm nhận từ nơi làng quê, trong cảm nhận của người sống, gắn bó với làng quê.

- toả, đưa, bay, lan, tan.

- Gợi ấn tượng , mùi hương ổi toả vào trong gió se lạnh làm thức đậy cả không gian vườn ngõ.

Nhân hoá, từ láy

Mùa thu hiện ra như một con người đang bước những bước chân chậm chạp giữa đất trời.

Đó chỉ là một sự cảm nhận nhẹ nhàng, thoáng qua , chưa thật rõ ràng trong cảm nhận.

Nhạy cảm, tinh tế, yêu thiên nhiên , yêu cuộc sống làng quê.

Con sông, cánh chim, đám mây.

Từ láy.

Dòng sông không cuộn chảy mà lặng lẽ chậm chạp, lững lờ trôi

Cánh chim vội vã bay về phương nam tránh rét, bào hiệu hết hạ sang thu.

Hình ảnh liên tưởng độc đáo, thú vị 

Dường như trong đám mây kia còn vương lại một vài làn nắng ấm của mùa hạ nên nó mới vắt nửa mình.

Tinh tế, nhạy cảm.

Sự chuyển biến nhẹ nhàng mà rõ rệt của thời tiết từ hạ sang thu.

Nắng cuối hạ vẫn còn nồng, những cơn mưa ào ạt, bất ngờ bớt đi. Không còn nhứng tiếng sấm bất ngờ rền vang làm lay động những hàng cây cổ thụ.

Cảnh vật, thời tiết thay đổi. Tất cả vẫn còn dấu hiệu của mùa hạ nhưng giảm dần mức độ, cường độ, lặng lẽ vào thu.

ẩn dụ

- Nắng, mưa, sấm chớp , hàng cây là ẩn dụ cho những thay đổi, vang động của cuộc đời, xã hội  cũng là những thay đổi của tuổi đời sang thu.. nghĩa là tuổi đời con người đã từng trải.

Khi con người đã từng trải thì sẽ bình tĩnh, vững vàng hơn trước những thay dổi bất thường của ngoại cảnh, của cuộc đời.

Trả lời

Trả lời

Trả lời


	II. Đọc - hiểu văn bản.

1. Khổ: Cảm nhận của nhà thơ trước tín hiệu của mùa thu

cảm nhận tinh tế, nhân hoá, từ láy

- Diễn tả sự ngỡ ngàng của tác giả trước những biến đổi của không gian mùa thu.

2. Khổ2: Quang cảnh đất trời chuyển dần sang thu .

3. Khổ3: Sự chuyển đổi âm thầm.


	

	Hoạt động 4: Tổng kết

MT :Khái quát lại nội dung và nghệ  thuật của tác phẩm.

PP : Hỏi đáp.

KT : động não.   Thời gian. 5 phút.
	

	H: Khái quát những giá trị nghệ thuật và nội dung của bài thơ?

Qua bài thơ em hiểu gì về những cảm nhận cũng như tình cảm của nhà thơ hữu Thỉnh với quê hương đất nước.

GV yêu cầu HS đọc ghi nhớ SGK.
	1 đến 2 HS trả lời.

- Sự cảm nhận tinh tế, sâu sắc của một tâm hồn nhạy cảm.

- Tình cảm tha thiết quan tâm đến sự sống, thiên nhiên, đất nước, con người. Một biểu hiện của tình yêu cuộc đời.

1 đến 2 HS đọc.
	III. Tổng kết

* Ghi Nhớ: SGK


	

	Hoạt động 5: luyện tập

MT : Củng cố lại bài học.

PP : Hỏi ® áp.

KT : Động não    Thời gian  5 phút
	

	GV hướng dẫn HS làm bài tập phần luyện tập trong SGK
	-HS làm bài tập
	IV. luyện tập 


	


Bước4. Giao bài, hướng dẫn về nhà. 2 phút
- Học thuộc bài thơ

- Cảm nhận một đoạn thơ

- Sọan'' Nói với con ''của Y Phương.

Ngày soạn: 25/ 02/2014                                                    Ngày dạy   02/3/2014  Lớp9A2

Tiết: 122


Văn bản:

nói với con






(Y Phương.)

A. Mục tiêu cần đạt.
I. Mức độ cần đạt
Giúp HS :

- Cảm nhận tình cảm  gia đình ấm cúng, tình yêu quê hương thắm thiết, niềm tự hào về sức sống mạnh mẽ bền bỉ của  “ người đồng mình” và mong mỏi của người cha với con qua cách diễn tả độc đáo của nhà thơ Y Phương.
II. Trọng tâm kiến thức kĩ năng.

1. Kiến thức.

-Tình cảm thắm thiết của cha mẹ dành cho con cái.

-Tình yêu và niềm tự hào về vẻ đẹp, sức sống mãnh liệt của quê hương.

- Hình ảnh và cách diễn đạt độc đáo của tác giả trong bài  thơ.

2. Kĩ năng.

- đọc hiểu một văn bản thơ trữ tình.

-Phân tích cách diễn tả độc đáo, giàu hình ảnh, gợi cảm của thơ ca miền núi.

B. Chuẩn bị của thầy và trò
Thầy: Bảng phụ,  giáo án.

Trò: Chuẩn bị sách vở và soạn bài trước khi đến lớp

C. Các hoạt động.
Bước1: ổn định tổ chức

- Kiểm tra sĩ số và nền nếp của học sinh

Bước2. Kiểm tra bài cũ

 H: Đọc thuộc lòng bài thơ ''Sang thu'' của Hữu Thỉnh  và phân tích một khổ thơ mà em yêu thích nhất?

Bước 3. Tổ chức dạy học bài mới.
HĐ1: Tạo tâm thế.

-MT: Tạo hứng thú cho các em.

- PP: Thuyết trình.
- KT: Động não.      Thời gian 3 phút.

     Tình yêu thương con cái, mong ước thế hệ dsau tiếp nối xứng đáng, phát huy truyền thống của tổ tiên, quê hương vốn là tình cảm cao đẹp của con người Việt Nam trong suốt bao đời nay . Nói với con'' của Y Phương - một nhà thơ dân tộc Tày là một trong những bài thơ hướng vào đề tài ấy  với cách nói riêng, xúc động chân tình  bằng hình thức người cha nói với con tâm tình, dặn dò , trìu mến, ấm áp và tin cậy.... 

HĐ2. Tri giác.
MT: nắm được sơ lược tác giả tác phẩm.

PP: Hỏi đáp.

KT: động não.     Thời gian  7 phút

	HĐ của thầy
	HĐ của trò
	TTKT-KN
	Ghi chú



	I. Tìm hiểu chung.

GV yêu cầu HS chú ý vào trong phầm chú thích sao SGK

H: Nhắc lại những nét chính cần ghi nhớ về nhà thơ Y Phương?

Tên khai sinh: Hứa Vĩnh Sước, dân tộc Tày- Trùng Khánh, Cao Bằng.

- Từ 1981 công tác tại sở văn hoá thông tin Cao Bằng.

- Từ 1993 là chủ tịch hội văn học nghệ thuật Cao Bằng.

- - Thơ ông thể hiện tậm hồn chân thật, mạnh mẽ và trong sáng, cách tư duy hình ảnh của người dân miền núi.

H: Chú ý vào phần in nhỏ cuối văn bản và nêu xuất xứ của bài thơ?

GV bổ sung: Bài thơ '' nói với con '' rất tiêu biểu cho hồn thơ YPhương: Yêu quê hương, làng bản, tự hào và gắn bó với dân tộc.

H: Nêu cảm nhận của em về giọng điệu chung của bài thơ?

H: Với giọng đọc như vậy em hãy thể hiện bài thơ cho cả lớp nghe?

GV nhận xét và đọc mẫu.

H: Giải thích các chú thích 1 và 3 trong SGK?

H: Nêu cảm nhận ban đầu của em về nội dung của bài thơ?

H: Bài thơ được trình bày theo phương thức biểu đạt nào? Theo em phương thức nào là phương thức chính?

H: Xác định thể thơ?

h: Bài thơ có thể chia làm mấy phần, nội dung của mỗi phần?
	I. Tìm hiểu chung.

- Trả lời
Trích trong cuốn ''Thơ VN 1945  - 1985'' NXB Giáo Dục 1997.

Giọng ấm áp trìu mến, yêu thương tự hào.

1 đến 2 HS đọc

HS dựa vào chú thích để trả lời.

Là lời của người cha nói với con về lòng yêu thương con cái, ước mong con tiếp nối xứng đáng phát huy truyền thống của tổ tiên, quê hương.

PT chính: Biểu cảm.

-thể thơ: Tự do

Chia 2 phần:

- Phần 1: Từ đần đến '' Ngày đầu tiên đẹp nhất trên dời'': Con lớn lên trong tình yêu thương, sự nâng đỡ chở che của cha mẹ, trong cuộc sống lao động của quê hương.

- Phần 2: (còn lại) Lòng tự hào về sức sống bền bỉ về truyền  thống cao đẹp của quê hương và niềm mong ưpớc con hãy kế tụch xứng đáng truyền thống đó.
	I/ Đọc - hiểu chú thích:

1. Tác giả tác phẩm.

2. Đọc - từ khó

3. PTBĐ, thể thơ, 


	

	Hoạt Động 3: Phân tích cắt nghĩa.

MT : Nắm được nội dung và nghệ thuật của tác phẩm.

PP : hỏi đáp, giảng bình.

KT : Động não.   Thời gian  20 phút.



	II. Tìm hiểu chi tiết.

h: Người cha đã nói với con về những tình cảm cội nguồn nào?

H: Lời thơ nói về tình gia đình có gì đặc biệt?

H: Em cảm nhận như thế nào về cách nói ấy?

H: Từ đó em hình dung một cảnh tượng như thế nào?

h: Vì sao lời đầu tiên cha nói với con lại là điều đó?

H: Cách  nói'' Người đồng mình thương lắm con ơi''có gì riêng?

H: Em hiểu như thế nào về các hình ảnh'' Đan lờ cài lan hoa - ... câu hát?

H: Những hình ảnh đó gợi về một cuộc sống như thế nào?

H: Em cảm nhận như thế nào về lời thơ'' Rừng cho hoa - ... tấm lòng''?

H: Người cha nói với con về ngày cưới của cha mẹ là ngày đầu tiên đẹp nhất trên đời. Chi tiết này gợi một cuộc sống như thế nào ở quê hương?

H: Một quê hương như thế nào được gợi lên từ đoạn thơ này?

h: Vì sao người cha nói với con về một quê hương như vậy?

 H: Điều đó cho thấy một tình cảm như thế nào  của người cha với quê hương và con mình?

h: Những đặc điểm nào trong cuộc sống của con người nơi quê hương được gợi nhắc trong những lời người cha nói với con?

H: Cuộc sống gian khổ của người đồng mình  được gợi nhắc qua chi tiết điển hình nào?

h: Một không gian sống như thế nào hiện lên từ những chi tiết ấy

H: Vì sao trong lời nói với con người cha nhắc tới điều này?

H: Nhưng người cha còn nói nhiều với con vè ý chí  của người đồng mình giữa không gian ấy qua những chi tiết nào?

H: Nhận xét về cách diễn đạt trong lời thơ 

này?

H: Từ đó người cha muốn nói với con điều gì về người đồng mình?

H: Cách nói ''Người đồng mình thô sơ da thịt'' của tác giả gợi lên cho em hình dung như thế nào về con người nơi đây?

H: Em cảm nhận như thế nào về lời thơ người đồng mình tự đục đá kê cao quê hương.... phong tục?

H: Vì sao người cha nói với con về điều này?

H: Người cha nói với con về người đồng mình chẳng mấy ai nhỏ bé và không bao giờ nhỏ bé được.

Em hiểu như thế nào về ý muốn của người cha?

H: Qua những lời nói với con, tình cảm nào của người cha  đối với quê hương được bộc lộ?
	II. Tìm hiểu chi tiết.

- Tình gia đình: Chân phải bước tới cha...tiếng cười.

- Tình làng xóm: Người đồng mình thương lắm con ơi ..... Con đường cho những tấm lòng.

Cách hình dung của người dân miền núi: Bước chân chạm tiếng nói, tới tiếng cười.

Người con được nuôi dưỡng và lớn lên trong tình yêu thương, che chở của cha mẹ.
-Mái ấm gia đình hạnh phúc.

Nhắc nhở con về tình cảm ruột thịt, cội nguồn sinh dưỡng của mỗi con người.

- Hình ảnh mộc  mạc: đan lờ ... câu hát

- Lời nói chân tình:Rừng cho hoa..

HS dựa vào chú thích.

vẻ đẹp của cuộc sống lao động và sinh hoạt tinh thần, của truyền thống dân tộc.

- Hoa: Vẻ đẹp của thiên nhiên.

-Tấm lòng: Vẻ đẹp của tình người.

 Nhiững vẻ đẹp đó tự nguyện sẵn có nơi đây.

Con người yêu thương nhau trong sáng và hạnh phúc.
Một vùng quê của tình yêu thương và văn hoá tốt đẹp.

 Muốn dậy dỗ con tình cảm cội nguồn

Yêu quý, tự hào về quê hương và con mình.

Cuộc sống vất vả, gian khổ  và ý chí của con người vượt lên gian khổ: người đồng mình  .... cực nhọc

- Sức sống bền bỉ mãnh liệt  của con người qê hương: Người đồng mình tho sơ da thịt ... nghe con

Sống trên đá không chê đá gập ghềnh... Cực nhọc

Cằn cỗi. Hiểm trở

Để con không quên và thương quý mảnh đất , con người nơi quê hương gian khó.

Cao đo nỗi buồn...... không lo cực nhọc- Cách cảm nghĩ của người miền núi.

- Lặp từ ngữ: Sống, không chê, người đồng mình

Can trường, dũng cảm, có ý chí vượt lên gian khổ, yêu quý gắn bó với mảnh đất quê hương.

- Chân chất, khoẻ mạnh, tự chủ trong cuộc sống.

Lao động sáng tạo để tồn tại, giữ vững truyền thống dân tộc, không chịu chùn bước trước khó khăn, gian khổ.

- Giữ vững bản sắc văn hoá dân tộc.

Nhắc con không quên cội nguồn dân tộc

- Con người không bé nhỏ.

 Có khí phách, ý chí vươn lên trong cuộc sống.

- Con cần noi gương tiếp bước vẻ vang.

 - Không được khác đi, không đánh mất mình.

- Thương quê hương gian lao, vất vả.

- Tự hào về khí phách và ý chí vươn lên của con người nơi quê hương.

- Yêu quý bản sắc văn hoá riêng của dân tộc.

- Hi vọng thế hệ trẻ tiếp nối truyền thống tốt đẹp của quê hương dân tộc.
	II. Đọc -  hiểu văn bản

1. Cội nguồn sinh dưỡng của con.

2. Sức sống bền bỉ mãnh liệt của quê hương.
	

	Hoạt động 4: tổng kết, luyện tập

Mt : Khái quát và củng cố lại phần bài học vừa học

Pp : Hỏi đáp.        KT : Động não. Thời gian :10 phút
	

	h: Em cảm nhận từ bài thơ nói với con hình ảnh một cuộc sống như thế nào?

H: Em cảm nhận tình cảm nào của người cha với quê hương đất nước?

H: Qua bài thơ giúp em hiểu gì về vẻ đẹp của thơ miền núi?

GV yêu cầu HS đọc ghi nhớ SGK
	Đầy gian khổ nhưng giàu tình nghĩa.

- Sức sống mạnh mẽ, bền bỉ 

Thương quý, tự hào.

- Tin yêu, gắn bó

- Cảm xúc chân thật, cách nói hồn nhiên mộc mạc.

1 đến 2 HS đọc ghi nhớ.
	III. Tổng kết

* Ghi Nhớ: SGK


	


Bước4. Giao bài, hướng dẫn về nhà.
- Học thuộc bài thơ

- Càm nhận một đoạn thơ

- Sọan''  Nghĩa tường minh và hàm ý”
Ngày soạn:26 /02 /2014                                           Ngày dạy   02/3/2014. Lớp 9A2

Tiết:123

Tiếng Việt:          nghĩa tường minh và hàm ý.
 A.Mục tiêu cần đạt.

I. Mức độ cần đạt

-Hiểu thế nào là nghĩa tường minh  và hàm ý.

-Xác định được nghĩa tường minh và hàm ý trong câu.

-Biết sử dụng hàm ý trong giao tiếp hằng ngày.

II. Trọng tâm kiến thức kĩ năng.

1.Kiến thức.

-Khái niệm nghĩa tường minh và hàm ý.

-Tác dụng của việc tạo hàm ý trong giao tiếp hằng ngày.

2. Kĩ năng.

- Nhận biết được nghĩa tường minh và hàm ý trong câu.

-Giải đoán được hàm ý trong văn cảnh cụ thể.

- Sử dụng hàm ý sao cho phù hợp với tình huống giao tiếp.
B. Chuẩn bị của thầy và trò

Thầy  giáo án điện tử, tranh sơn mài : phong cảnh quê hương và vinh Hạ Long.

Trò: Chuẩn bị sách vở và đọc bài mới trước khi đến lớp.

C. Các  hoạt động.

Bước1: ổn định tổ chức

- Kiểm tra sĩ số và nền nếp của học sinh

Bước2. Kiểm tra bài cũ 3 phút

GV kiểm tra sách vở của HS

Bước3.  Nội dung bài mới

HĐ1.Tạo tâm thế.

MT: Tạo sự hứng thú cho các em

PP: hỏi đáp.

KT: động não.   Thời gian 4 phút.

GV chiếu bài tập
-Gạch chân (một gạch) dưới những thành phần biệt lập và gạch chân (2 gạch) dưới nhứng từ ngữ có tác dụng lên kết trong đoạn hội thoại sau. 

       Trên con đường tới trường tôi và Minh nói chuyên rất say sưa về tiết giảng văn hôm trước. Minh chân thành hỏi tôi:

- Này, bạn nghĩ như thế nào về tiết học ''Đoàn thuyền đánh cá'' của nhà thơ Huy Cận?

Tôi đáp lại Minh:

- Tớ cảm thấy rất thú vị.

Và cứ thế, chúng tôi say sưa trao đổi với nhau về những lời hay ý đẹp trong bài giảng của cô giáo. Bỗng Minh giâtk mình quay lại nói với tôi:

- Có lẽ sắp đến giờ vào lớp rồi đấy!

Định hướng:

- Gạch một gạch dưới các từ: Bỗng, có lẽ.

- Gạch 2 gạch dưới các từ: Tôi và Minh, bạn, và, chúng tôi

HĐ2. Tri giác, phân tích cắt nghĩa, đánh gía  khái quát. 

MT: Phân biệt được hàm ý và nghĩa tường minh.

PP: Hỏi đáp, thảo luận nhóm.

KT: Động não. bể cá           Thời gian 20 phút

	HĐ của thầy
	HĐ của trò
	TTKT-KN
	Ghi chú

	I. Tìm hiểu chung.

GV dẫn: ở chương trình ngữ văn lớp 6 các em đã được tìm hiểu nghĩa của từ và các cách giải nghĩa từ.

H: Bằng kiến thức đã học , em hãy giải nghĩa giúp cô 2 từ '' nghĩa tường minh '' và ''hàm ý''?

Vậy về bản chất, nghĩa tường minh và hàm ý có gì khác biệt các em tìm hiểu phần I.

GV chiếu VD trong SGK.

GV: Đây là VD trong SGK , cô đã phóng to lên bảng phụ để các em tiện theo dõi.

H: Đọc diễn cảm đoạn trích?

GV nhận xét giọng đọc của HS.

H: Đoạn văn được trích từ văn bản nào mà em đã học?

GV yêu cầu HS chú ý vào câu văn ''Trời ơi, chỉ còn năm phút.''

H: Hãy xác định nội dung thông báo của câu văn đó?

H: Cùng với việc thông báo về thời gian, anh thanh niên còn muốn nói thêm với mọi người một điều gì khác nữa?

GV: Như vậy câu nói của anh thanh niên đẫ đồng thời thể hiện hai nội dung.

H: Nội dung nào được diễn đạt trực tiếp, nội dung nào được diến đạt gián tiếp?

GV kết luận: Như vậy tất cảc những nội dung thông báo trực tiếp được gọi là nghĩa tường minh. Những nội dung chứa đựng bên trong , không diễn đạt trực tiếp mà phải suy ra từ câu chữ gọi là hàm ý.

H: Em hiểu thế nào là nghĩa tường minh? Thế nào là hàm ý?

GV yêu cầu HS tiếp tục chú ý vào câu nói thứ hai của anh thanh niên: ''¤! Cô còn quên chiếc khăn mùi xoa này.''

H: Khi đến với câu văn này 2 bạn HS đã trao đổi với nhau. Một bạn cho rằng câu nói này chỉ có nghĩa tường minh, một bạn lại cho rằng câu nói này có hàm ý. Em đồng ý với ý kiến nào? Yêu cầu thảo luận

GV yêu cầu HS đọc ghi nhớ SGK.

GV trở lại với ví dụ ở phần kiểm tra bài cũ.

H: Tìm câu chứa hàm ý trong đoạn văn trên?

H: Đặt câu có chứa hàm ý và chỉ ra nghĩa tường minh và hàm ý?

Gv chiếu 2 hinh ảnh và yêu cầu hs tìm tình huống sau đó giải đoán hàm ý trong tình huống bạn tìm.
- GV chiếu đoạn tư liệu hoạt hình ko lời và yêu cầu học sinh điền tình huống sau đó trả lời  tình huống bằng hàm ý.
	I. Tìm hiểu chung.

- Tường minh: Nội dung được thể hiện sáng rõ.

- Hàm ý: ý được chứa bên trong , không diễn đạt ra trực tiếp.

(Theo từ điển tiếng Việt).

HS đọc ví dụ.

Lặng lẽ Sa Pa của nhà văn Nguyễn Thành Long.

Thời gian còn rất ít, chỉ còn 5 phút nữa là chia tay.

-Anh rất tiếc vì không còn nhiều thời gian để trò chuyện với mọi người.

- Trực tiếp: Thời gian còn rất ít.

- Gián tiếp: Thái độ tiếc nuối của anh thanh niên.

HS trả lời.

Chỉ có nghĩa tường minh vì ngoài việc nhắc cô gái về việc quên chiếc khăn mùi xoa, anh thanh niên không có ẩn ý nào khác.

HS đọc ghi nhớ.

''Có lẽ sắp đến giờ ....''

​- Hàm ý : Thúc giục bạn đi nhanh hơn kẻo muộn học.

HS lên bảng.

-Thảo luận 

-đọc ghi nhớ

-Tìm hàm ý

-đặt câu

- Hs tìm tình huống và hàm ý.
	I. Phân biệt nghĩa tường minh và hàm ý.

* Xét ví dụ.

* Ghi nhớ: Học SGK.
	

	Hoạt Động 4: Luyện tập

MT: củng cố lại kiến thức vừa học.

PP: Hỏi đáp.

Kt: động não.     Thời gian  15 phút
	

	II. luyên tập

GV hướng dẫn HS làm bài tập 1.

H: Nêu yêu cầu của bài tập?

GV chiếu ví dụ phần tìm hiểu bài cho HS lên gạch chân.

Định hướng:

a. Câu '' Nhà hoạ sĩ tặc lưỡi đứng dậy''.

b. Cô gái đang bối rối đến ngỡ vì cô có ý định gửi lại chioếc khăn mùi xoa cho anh thanh niên làm kỉ vật nhưng anh thanh niên lại thật thà không nhận ra nên gọi để trả lại.

GV hướng dẫn HS làm bài tập 2.

GV chiếu bài tập lên bảng phụ và cho HS làm bằng phương pháp trắc nghiệm.

H: Hãy cho biết hàm ý của câu:''Tuổi già cần nước chè: ở Lào Cai đi sớm quá''.

A. Tuổi già cần nước chè.

B. Nhà hoạ sĩ chưa kịp uống nước chè.

C. Nước chè rất cần cho sức khoẻ.

H: Tại sao không phải là đáp án A và C?

GV giới thiệu bức tranh phong cảnh làng quê và bức tranh Vịnh Hạ Long.

H: Viết một đoạn hội thoại giữa em và bạn trao đổi về 2 phong cảnh trên. Trong đoạn văn có sử dụng hàm ý.

GV sửa chữa cho HS.
	II. luyên tập

HS nêu yêu cầu của bài tập.

HS nên bảng khoanh tròn vào đáp án đúng.

- Đáp án A chưa đủ nội dung thông báo.

- Đáp án C không nằm trong nội dung thông báo.


	II. Luyện tập.

Bài tập 1.

Bài tập 2.
	


Bước4. Giao bài, hướng dẫn về nhà 3 phút.

- Học ghi nhớ.

- Làm bài tập 4, bổ sung bài tập đã chữa vào vở bài tập.

- Chuẩn bị cho tiết học: Nghị luận về một đoạn thơ bài thơ..

Ngày soạn: 27/02/2014.                                          Ngày dạy     04/3/2014   Lớp 9A2

Tiết:124

Tập làm văn:     nghị luận về một đoạn thơ , bài thơ .
A Mục tiêu cần đạt.
I. Mức độ cần đạt

- Hiểu và biết cách làm một bài nghị luận về một đoạn thơ bài thơ.

II. Trọng tâm kiến thức kĩ năng.

1.Kiến thức.

-đặc điểm yêu cầu đối với bài văn nghị luận về mọt đoạn thơ bài thơ

2. Kĩ năng.

-Nhận diện được bài văn nghị luận về một đoạn thơ bài thơ.

-Tạo lập văn bản nghị luận về một đoạn thơ bài thơ.
B.Chuẩn bị của thầy và trò

Thầy: Bảng phụ,  giáo án.

Trò: Chuẩn bị sách vở và đọc bài mới trước khi đến lớp.

C. Các Hoạt động.
Bước1.ổn định tổ chức

- Kiểm tra sĩ số và nền nếp của học sinh

Bước2. Kiểm tra bài cũ 5 phút
  H : Đọc thuộc lòng và cảm nhận một khổ em thích bài thơ: Nói với con.
Bước3. Nội dung bài mới

HĐ1. Tạo tâm thế.
Mt:Tạo hứng thú cho các em.

PP: Hỏi đáp
Kt: Động não.     Thời gian   3phút.

    Nhắc lại những kiểu bài văn nghị luận mà em đã học ? 

- Nghị luận về: Sự việc, hiện tượng đời sống; tư tưởng đạo lí, tác phẩm truyện.

GV dẫn:

              Hôm nay chúng ta sẽ làm quen với một kiểu bài văn nghị luận nữa đó là ''nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ''

Hoạt đông2,3,4. Tri giác, phân tích cắt nghĩa, đánh giá khái quát.
MT: tìm hiểu bài văn nghị luận về tác phẩm thơ.
PP: Hỏi đáp, thảo luận.

KT: Động não.     Thời gian   20 phút.
	HĐ của thầy
	HĐ của trò
	TTKT-KN
	Ghi chú

	I. Tìm hiểu chung.

GV yêu cầu HS đọc văn bản Khát vọng hoà nhập , dâng hiến cho đời  SGK trang 77 .

GV yêu cầu HS nhận xét cách đọc của bạn.

GV nhận xét , bổ sung .

H : Dựa vào phần chú thích nêu ở cuối văn bản em hãy nêu xuất xứ của văn bản?

H: Xác định nội dung chính của văn bản?

H:Đây có phải là văn bản nghị luận không? Vì sao?

GV khẳng định: Hệ thống luận điểm là yếu tố nổi bật của bài viết

H: Hãy xác định những luận điểm lớn của bài viết?

Định hướng : 

-Hình ảnh mùa xuân trong bài thơ của Thanh Hải mang nhiều tầng ‎y nghĩa . Trong đó , hính ảnh nào cũng thật gợi cảm đáng yêu  .

- Hình ảnh mùa xuân rạo rực của thiên nhiên , đất nước trong cảm xúc thiết tha , trìu mến của nhà thơ . 

- Hình ảnh mùa xuân nho nhỏ , thể hiện khát vọng hoà nhập dâng hiến được nối kết tự nhiên với hình ảnh mùa xuân thiên nhiên đất nước ở trước .

H : Em có nhận xét gì về cách nêu luận điểm của tác giả Hà Vinh trong bài viết này ?
H : Trong bài viết này tác giả Hà Vinh đã vận dụng những phương thức lập luận chính nào ? 

   A . Phân tích – giải thích .

   B  . Phân tích – chứng minh .

   C . Giải thích – chứng minh 

H : Tác giả triển khai những luận điểm đó dựa trên những cơ sở nào ?

    A . Giọng điệu trữ tình 

    B  . Kết cấu bài thơ .  

    C . Những hình ảnh thơ đẹp .

    D . Cả A, B , C .

GV kết luận :

  Hay nói cách khác tác giả bài viết đã dưa trên những nét nghệ thuật tiêu biểu của bài thơ .

H : Em có nhận xét gì về mối quan hệ giữa các đoạn văn trong văn bản ?

H : Tại sao giữa các đoạn văn trong văn bản lại có mối quan hệ chặt chẽ với nhau ?



H : Hãy chỉ ra một số phương tiện liên kết  tiêu biểu ?

GV kết luận :

Đó là lý do giải thích tại sao văn bản này lại có tính mạch lạc .

H : Hãy chỉ rõ các phần trong bố cục của văn bản ? 

H : Xác định nội dung chính của mỗi phần ?

GV khẳng định : Đây chính là bài văn nghị luận mẫu mực về đoạn thơ , bài thơ .

H : Từ đó em hãy cho biết thế nào là một kiểu bài văn nghị về một đoạn thơ , bài thơ ? Kiểu bài này có đặc điểm gì?
	I. Tìm hiểu chung.

- Một  đến hai  HS đọc.

Của tác giả Hà Vinh.

Bàn về khát vọng hoà nhập và dâng hiến cho đời trong  bài thơ mùa xuân nho nhỏ của Thanh Hải

- Là văn bản nghị luận.

- Xuất hiện các luận điểm - cách lập luận.

- HS thảo luận nhóm .

- Đại diện nhóm trình bày trước lớp . 

- Rõ ràng , ngắn gọn , gây được chú y cho người đọc .

- HS chọn đáp án B .

- HS chọn D .

- Có mối quan  hệ chặt chẽ với nhau . 

- Hà Vinh đã sử dụng các phương tiện liên kết câu .

 - HS tự do thảo luận

- Bố cục của văn bản gồm ba phần : Mở bài , thân bài , kết bài .

- HS tự do phát biểu y kiến .

- Một đến hai HS phát biểu .
	I. Tìm hiểu bài nghị luận về một đoạn thơ , bài thơ 
	

	GV hướng dẫn HS đọc phần ghi nhớ SGK trang 63 . 

H: Kiểu văn bản nghị luận về tác phẩm thơ có gì khác với các kiểu văn bản nghị luận mà em đã học ?

Định hướng :

· Đối tượng nghị luận .

      -     Điểm xuất phát .

H : Kể tên một số bài thơ mà em đã học ?

H : Nếu được chọn một tác phẩm để nghị luận em sẽ chọn tác phẩm nào , vì sao ?
	- HS thảo lụân 

- HS tự do phát biểu y kiến .


	II. Ghi nhớ 

	


                                 Hoạt động 5 : Luyện tập

MT: Củng cố lại phần bài học.

PP: Hỏi đáp, thảo luận nhóm.

Thời gian 15 phút.

	GV  hướng dẫn HS làm bài tập trong SGK 

H : Nêu yêu cầu của bài tập ?

GV chia lớp thành bốn nhóm và yêu cầu các nhóm thảo luận vấn đề này .

Định hướng :

· Khát vọng của nhà thơ cũng chính là khát vọng của mỗi người dân Việt Nam . 

· Bài thơ là bức thông điệp mà Thanh Hải gửi tới chúng ta .
	- Hãy suy nghĩ và nêu thêm các luận điểm khác 
	III . Luyện tập 
	


Bước4. Giao bài, hướng dẫn về nhà.( 2 phút)
- Làm và bổ sung các bài tập vào vở bài tập.

- Chuẩn bị cho tiết học Cách làm bài văn nghị luận về đoạn thơ, bài thơ .
Ngày soạn: 28/ 02 /2014                                    Ngày dạy   04 /3/2014.            Lớp 9A2

Tiết:125

Tập làm văn: 

Cách làm bài văn nghị luận về đoạn thơ , bài thơ

A.Mục tiêu  cần đạt.

I. Mức độ cần đạt.    
- nắm vững hơn cách làm bài nghị luận về một đoạn thơ bài thơ.

II. Trọng tâm kiến thức kĩ năng.

1. Kiến thức.

- Đặc điểm yêu cầu đối với bài văn nghị luận về một đoạn thơ bài thơ.

- Các bước khi làm bài văn nghị luận về một đoạn thơ bài thơ.

2. Kĩ năng.

- Tiến hành các bước làm bài nghị luận về một đoạn thơ bài thơ.

-Tổ chức triển khai các luận điểm.
 B. Chuẩn bị của thầy và trò

Thầy: Bảng phụ,  giáo án.

Trò: Chuẩn bị sách vở và đọc bài mới trước khi đến lớp.

C. Các bước lên lớp

Bước1. ổn định tổ chức

- Kiểm tra sĩ số và nền nếp của học sinh

Bước2. Kiểm tra bài cũ 5 phút
Kiểu bài văn nghị luận về tác phẩm thơ có gì khác với các kiểu bài văn mà em đã học ? 
Bước3.Tổ chức dạy học bài mới.
HĐ1. Tạo tâm thế.

Mt:Tạo hứng thú cho các em.

PP: Hỏi đáp

Kt: Động não.     Thời gian   3phút.

   Để giúp các em có phương pháp bài văn nghị luận về đoạn thơ , bài thơ . Hôm nay chúng ta tiến hành tiết học...
Hđ 2,3,4.  Tri giác, phân tích cắt nghĩa, đánh giá khái quát.
MT:  Biết cách làm bài nghị luận về một bài thơ bài thơ.

PP: Hỏi đáp, thảo luận nhóm.
KT: Động não.    Thời gian 20 phút.
	HĐ của thầy
	HĐ của trò
	TTKT-kn
	Ghi chú

	I. Tìm hiểu chung.

GV yêu cầu HS đọc các đề văn ở SGK .

H : Hãy xác định yêu cầu của các đề văn trên ?

H : Các đề văn trên :

    a. Có mệnh đề

    b. Không có mệnh đề

    c. Có đề có mệnh đề , có đề không có mệnh đề.  

H : Đề văn nào có mệnh đề ? Đề văn nào không có mệnh đề ?

H : Trong những đề văn trên em thích nhất đề văn nào ? Vì sao ?

H : Hãy ra một đề văn nghị luận về đoạn thơ , bài thơ ?
	 I. Tìm hiểu chung.

- Một  đến hai  HS đọc .

- HS chọn phương án 


	I. Đề bài nghị luận về một đoạn thơ , bài thơ 
	

	GV  chiếu đề văn lên bảng .

H : Nhắc lại các bước làm bài văn nghị luận ?

H : Xác định yêu cầu của đề văn ?

H : Xác định vấn đề của đề văn ?

H : Tình yêu quê hương của nhà thơ được biểu hiện như thế nào trong đoạn thơ ?

H : Tìm những đoạn thơ tương ứng với các nội dung trên ?

H : Nhắc lại bố cục của bài văn nghị luận ?

H :Dựa vào bài học trước hãy nêu các y của phần mở bài ?

H : Bài thơ Quê hương ra đời trong hoàn cảnh nào ?

H : Nhắc lại  nội dung chính của  bài thơ ?

H : Phần thân bài cần triển khai những luận điểm nào ?

Định hướng:

- Hình ảnh làng chài qua dòng hồi tưởng của nhà thơ :

    + Cảnh đoàn thuyền ra khơi 

    + Cảnh đoàn thuyền trở về 

- Nỗi nhớ thiết tha da diết của nhà thơ .

H : Phần kết luận cần triển khai những vấn đề nào ?

H : Dựa vào những gợi y trên , em hãy lập dàn ý chi tiết cho đề văn ?

GV yêu cầu HS  dọc dàn y SGK 

GV chia lớp thành bốn nhóm :

· Nhóm 1 viết mở bài .

·  Nhóm  2 viết kết luận 

·  Nhóm 3 triển khai luận điểm thứ nhất .

· Nhóm 4 triển khai luận điểm thứ hai 

GV nhận xét và sửa chữa cho HS .

GV đọc cho HS nghe một bài văn hay viết về bài thơ Quê hương của Tế Hanh 
	HS quan sát đề văn và đọc thầm .

- HS  nhắc lại bốn bước 

- Nghị luận về tình yêu quê hương .

- Bài thơ Quê hương của Tế Hanh .

- Hình ảnh quê hương hiện về qua dòng hồi tương của nhà thơ .

- Nỗi nhớ quê hương da diết của nhà thơ .

- Gồm ba phần : Mở bài , thân bài , kết bài 

- Giới thiệu xuất xứ bài thơ .

- Khái quát nội dung của bài thơ .

- Sáng tác 1939 và in trong tập Hoa niên 

- Hình ảnh làng chài và tình cảm thiết tha của nhà thơ .

- HS tự do phát biểu y kiến .

- Khái quát phần nội dung và nghệ thuật của bài thơ .

- Đánh giá của người viết .

- Một đến hai HS đọc .

- HS thảo luận nhóm 

- Đại diện nhóm trình bày .


	II. Các bước làm bài văn nghị luận về đoạn thơ , bài thơ 

 1.Đề văn 

 2.Các bước làm bài văn 

     a. Tìm hiểu dề và tìm ý

     b. Lập dàn ý 

     c. Viết bài 

     d. Đọc lại bài viết và sửa chữa .
	


                                                  Hoạt động 5 : Luyện tập
MT : Củng cố lại phần kiến thức vừa học.

PP : Hỏi đáp.

KT : động não.    Thời gian 15 phút    

	GV  hướng dẫn HS làm bài tập trong SGK 

H : Nêu yêu cầu của bài tập ?

H: Cần khai thác những biện pháp nghệ thuật nào trong khổ thơ đầu?

-Gv gọi học sinh  trình bày bằng dàn ý
Hs trình bày từng đoạn

GV cho HS làm  bài tập này bằng phương pháp vấn đáp .


	-Phân tích khổ thơ đầu trong bài thơ Sang thu của Hữu Thỉnh . 

 -Hs trình bày
	III . Luyên  tập 
	


Bước4. Giao bài,hướng dẫn về nhà. (2 phút)
- Làm và bổ sung các bài tập vào vở bài tập.

- Soạn bài: Mây và sóng.
Ngày soạn:01/3/2014                                           Ngày dạy          12 /3/2014.        Lớp 9A2

Tuần: 27

Tiết:126


                                     Văn bản :    Mây và sóng                                        
                             R. Tago

a.Mục tiêu cần đạt.

I.Mức độ cần đạt.
- Cảm nhận được ý nghĩa thiêng liêng của tình mẫu tử và nhũng đặc sắc về nghệ thuật trong việc sáng tạo những cuộc đối thoại tưởng tượng và xây dựng các hình ảnh thiên nhiên của tác giả.

  II. Trọng tâm kiến thức kĩ năng.
1. Kiến thức.

- Tình mẫu tử thiêng liêng qua lời thủ thỉ  chân tình của em bé với mẹ về những cuộc đối thoại tưởng  tượng giữa em bé với những người sống trên “mây và sóng”.

- Những sáng tạo độc đáo về hình ảnh thơ qua trí tưởng tượng bay bổng của tác giả.

2. Kĩ năng.

- Đọc- hiểu một văn bản dịch thuộc thể loại thơ văn xuôi.

- Phân tích để thấy được ý nghĩa sâu sắc của bài thơ.
B.Chuẩn bị của thầy và trò
Thầy: Bảng phụ,  giáo án, Chân dung nhà thơ Tago

Trò: Chuẩn bị sách vở và soạn bài mới trước khi đến lớp.

C. Các hoạt động.
Bước1: ổn định tổ chức

- Kiểm tra sĩ số và nền nếp của học sinh

Bước2: Kiểm tra bài cũ 5 phút.
Nêu ‎ nghĩa của bài thơ Nói với con của Y Phương?

Bước3.Tổ chức dạy học bài mới

HĐ1. Tạo tâm thế.
             MT: Tạo hứng thú cho các em.

               PP: Thuyết trình.

               KT: động não.          Thời gian 3 phút.

 Gv cho HS nghe một đoạn bài hát viết về tình mẹ  . Từ đó dẫn vào bài .

HĐ2. Tri giác ( đọc- quan sát)
             MT: Nắm được tác giả tác phẩm.

             PP: hỏi đáp, thuyết trình.

             KT: Động não.    thời gian   5 phút.

	HĐ của thầy
	HĐ của trò
	KT-KN tt
	Ghi chú

	I. Tìm hiểu chung.

Gv yêu cầu HS đọc thầm bằng mắt phần chú thích sao.

H: Nêu những hiểu biết của em về nhà thơ Tago ?

Gv bổ sung .

H: Bài thơ được sáng tác trong hoàn cảnh nào?

H: Em có nhận xét gì về giọng điệu của bài thơ?

GV mời HS đọc, GV nhận xét và đọc tiếp.

H: Chú ý vào phần chú thích và giải thích lại một số chú thích mà em thấy tâm đắc?
	I. Tìm hiểu chung

HS đọc thầm.

- Một đến hai HS nhắc lại những nét chính .

- In trong tập Si-su (thơ trẻ )xuất bản 1909 và được chính Tago dịch sang tiếng Anh , in trong tập Trăng non xuất bản 1915


	I. Đọc và tìm hiểu chú thích
	

	Hoạt động 3. Phân tích cắt nghĩa.

MT: Nắm được vẻ đẹp về nội dung và nghệ thuật của bài thơ.

PP: hỏi đáp.

KT: Động não.  Thời gian 20 phút.
	

	II. Tìm hiểu chi tiết,

H : Bài thơ được trình bày theo những phương thức biểu đạt nào ? Xác định phương thức biểu đạt chính? 
H : Bài thơ đượ viết theo thể thơ nào ?

H : Trong bài thơ em thấy xuất hiện những nhân vật nào ? Nhân vật nào là nhân vật chính ?

H : Bài thơ có thể chia làm mấy phần để phân tích ? Đó là những phần nào? Xác định nội dung chính của  mỗi phần 

GV yêu cầu HS đọc thầm đoạn thơ thứ nhất .

H: Mây đã nói với em bé những gì ?

H : Đó là một trò chơi . Theo em , có thể tham dự trò chơi như thế không ? Vì sao ?

H : Em bé đã có nhu cầu gì khi nói rằng : Nhưng làm như thế nào mình lên được đó ?

H : Nhưng em bé lại cho rằng : Mẹ mình đang đợi ở nhà , làm sao có thể rời mẹ mà đến được ? Lời nói đó cho thấy em bé có sự lựa chọn như thế nào?

H : Em hiểu gì về em bé qua sự lựa chọn trên ? 

- Em bé yêu mây nhưng yêu mẹ hơn .

- Là đứa con ngoan , hiếu thảo .

H : ở nhà với mẹ , em bé đã tưởng tượng trò chơi như thế nào ?

H : Vì sao em bé tin rằng trò chơi của mình thú vị hơn cả ?

H : Vì sao em bé có thể tưởng tượng một trò chơi như thế ? 

H: Ta hiểu gì về em bé qua trò chơi tưởng tượng đó của em ? 

H: Theo em người mẹ sẽ có thái độ như thế nào về trò chơi này của con? 

H: Phần sáng tạo thơ trong đoạn thơ này là gì ? 

H: Em bé từ chối trò chơi hấp dẫn để ở nhà cùng mẹ , hàm ý của sự lựa chọn này là gì ?

GV hướng dẫn HS đọc thầm đoạn thơ thứ hai .

H: Sóng đã nói nói em bé những gì ?

H: Em bé đã nghe được những gì từ những lần gọi của sóng ?

H: Nếu lời rủ của sóng là một trò chơi thì trò chơi đó như thế nào ?

H : Em bé đã muốn gì từ câu trả lời : Nhưng làm thế nào mình ra ngoài đó
 được ?
H : Nhưng khi nói rằng : Buổi chiều mẹ muốn mình ở nhà , làm sao có thể rời mẹ được ? Em đã cho sóng thấy sự lựa chọn nào của mình ?

H : Nếu người mẹ nghe được những lời này , mẹ sẽ có thái độ như thế nào ? Vì sao ?

H : ở nhà với mẹ em bé đã nghĩ ra trò chơi nào ?

H : Vì sao em bé nghĩ được trò chơi ấy?

H : Bạn có tin rằng trò chơi của em bé hay hơn của sóng không ? Vì sao ?

H : Bạn có nghĩ rằng trò chơi này của em bé sẽ hấp dẫn hơn trò chơi lần trước em bé tưởng tượng không ? Vì sao ?

H : Tiếng cười của em bé vang lên trong trò chơi này gơi cho em suy nghĩ gì về tình mẹ ?

H : Phần sáng tạo thơ ở đoạn này là gì ?

H : Từ đó quy luật tình cảm 
nàocủa con người được nhận thức ?
	II. Tìm hiểu chi tiết,

- Tự sự , miêu tả , biểu cảm .

- Phương thức chính : Biểu cảm  .

- Tự do .

- Mây , sóng , mẹ , em bé .

- Nhân vật chính : em bé 

- Chia làm hai phần .

- Bọn tớ chơi từ khi thức dậy đến lúc chiều tà .... Hãy đến nơi tần cùng trái đất .

- Đó là một trò chơi đáng tham dự vì nó diễn ra vui vẻ trên bầu trời cao rộng , có cả trăng bạc làm bạn .

- Muốn đi chơi cùng mây .

· Không đi chơi mà ở nhà với mẹ .

Trả lời.

- Con là mây và mẹ sẽ là trăng ; mái nhà ta sẽ là bầu trời xanh thẳm .

- Trong trò chơi này bé sẽ có cả mây và bầu trời và mẹ .

- Vì em yêu mẹ nhưng cũng rất yêu mây 

- Em bé yêu thiên nhiên nhưng yêu mẹ hơn cả .

- Mẹ sẽ vui và biết ơn con hi vọng nhiều hơn về lòng hiếu thảo của con .

- Sử dụng đối thoại và độc thoại .

- Yêu mẹ yêu gia đình .

- Mẹ là niềm vui lớn nhất của con  .

Đọc
- Bọn tớ ca hát ....Hãy đến rìa biển cả ...

- Lời ru cùng dạo chơi trên biển.

- Không gian rộng biển)

- Hấp dẫn lý  thú.

- Muốn cùng sóng vui chơi  trên biển . 

- Không đi chơi mà ở nhà với mẹ .

- Vui vì con ngoan .

- Có thể cho phép con đi chơi vì yêu con .

- Làn sóng lăn vào lòng để bí mật đưa mẹ đi khắp nơi : Con là sóng và mẹ sẽ là bến bờ kì    

lạ- con lăn , lặn , lăn mãi rồi sẽ cười vang vỡ tan vào lòng mẹ – và không ai trên thế giới biết mẹ con ta ở chỗ nào ?

- Vì em bé rất yêu mẹ nhưng cũng yêu biển cả

- Tin , vì đó là niềm vui của em bé được nhân đôi : vui vì vừa có mẹ , vừa có thiên nhiên biển cả .

- Hay hơn hấp dẫn hơn vì sóng đưa cả hai mẹ con tới những bến bờ xa lạ 

- Tình mẹ là niền vui lớn nhất của em bé .

- Lặp lại cách sáng tạo ở đoạn trước nhưng thay đổi không gian .

- Tình mẫu tử bền chặt 

- Mẹ là niềm vui lớn nhất 
	II. Đọc- hiểu văn bản.

1. Cuộc trò truyện của em bé với   mây và mẹ

2 . Cuộc trò chuyện của em bé với sóng và mẹ .


	

	Hoạt động 4 đánh giá khái quát.

MT: Khái quát lại nội du ng và nghệ thuật 

PP: Hỏi đáp.

KT: động não.   Thời gian 5 phút
	

	III. Tổng kết.

H: Khái quát những thành công về giá trị nghệ thuật và nội dung của bài thơ?

GV yêu cầu HS đọc ghi nhớ SGK.
	III. Tổng kết.

hs khái quát.

	III. Tổng kết.

Ghi nhớ: Học SGK.
	

	Hoạt động 5: luyện tập

MT: Củng cố lại kiến thức vừa học.

PP: Hỏi đáp.

 Kt: Động não.  thời gian 5 phút.
	

	Cho HS luyện tập và trả lời câu hỏi: Theo em nét đẹp nhất của bài thơ là gì?

-GV Hướng dẫn củng cố kiến thức  bằng cách cho HS làm  2 bài tập trắc nghiệm. Trên bảng phụ


	-HS trả lời.
- làm bài tập
	IV. Luyện tập .
	


Bước4. Giao bài, hướng dẫn về nhà. 2 phút.
- Học thuộc lòng bài thơ và ghi nhớ.

- Soạn : Ôn tập về thơ bằng cách kẻ bảng thống kê các tác phẩm thơ đã học theo hệ thống trong sgk
Ngày soạn: 02/3/2014                                                         Ngày dạy 12/3/2014. Lớp 9A2

                     Tiết 127:          Ôn tập về thơ

A. Mục tiêu  cần đạt.

I.Mức độ cần đạt.
- Hệ thống lại và nắm được những kiến thức về các văn bản thơ đã học trong chương trình ngữ văn lớp 9.

II. Trọng tâm kiến thức kĩ năng.

  1.Kiến thức.

- Hệ thống những kiến thức về các tác phẩm thơ đã học

  2. Kĩ năng.

- Tổng hợp hệ thống hoá kiến thức về các tác phẩm thơ đã học.

B. Chuẩn bị của thầy và trò

Thầy: Bảng phụ,  giáo án điện tử.
Trò: Chuẩn bị sách vở và soạn bài mới trước khi đến lớp.

C. Các hoạt động.
Bước 1. ổn định tổ chức

- Kiểm tra sĩ số và nền nếp của học sinh

Bước2. Kiểm tra bài cũ
  GV kiểm tra HS lồng vào trong giờ học 

Bước3. Tổ chức dạy họcbài mới

HĐ1. Tạo tâm thế.
               MT: Tạo hứng thú cho các em.

                PP:  Thuyết trình.

                 KT: Động não.     Thời gian  2 phút.

       Để giúp các em củng cố lại các kiến thức dã học ở những văn bản về tác phẩm thơ . Chúng ta tiến hành tiết học .....

HĐ2.3.4. Tri giác, phân tích cắt nghĩa, đánh giá khái quát.
               MT: Khái quát lại các tác phẩm thơ hiện đại lớp 9.

                PP: Hỏi đáp, thảo luận.

                 KT: động não.   Thời gian  15 phút,

I .Hệ thống hoá các tác phẩm thơ hiện đại ngữ văn 9

   - GV thực hiện bằng  cách điền vào bảng  kẻ sẵn, yêu cầu hs lên tìm nội dung và nghệ thuật để dán vào  cột nội dung và nghệ thuật của tác phẩm.

   - gv gọi học sinh lên bảng  chọn và dán phần nội dung yêu cầu.

  - Hs bên dưới nhận xét.

  - Gv chiếu bảng đã hệ thống hoàn chỉnh lên bảng phụ.

 - Gv yêu cầu hs tiếp tục hoàn thành các cột còn lại.

	Stt
	Tên bài thơ
	Tác giả
	Năm sáng tác
	Thể thơ
	Tóm tắc nội dung
	Nghệ thuật đặc sắc

	1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
	Đồng chí 

Bài thơ về tiểu đội xe không kính

Đoàn thuyền đánh cá 

Bếp lửa

Khúc hát ru những em bé lớn trên lưng mẹ

ánh trăng

Con Cò

Mùa xuân nho nhỏ 

Viếng lăng Bác 

Sang thu 

Nói với con 

Mây và sóng  
	Chính Hữu

Phạm Tiến Duật

Cù Huy Cận  

Bằng Việt

Nguyễn

Khoa Điềm

Nguyễn Duy

Chế Lan Viên

Thanh Hải 

Viễn Phương

Hữu thỉnh 

Y Phương

Tago


	1948

1969

1958

1963

1971

1978

1962

1980

1976

Sau 1975

Sau

1975

trong tập trăng non 1909
	Tự do 

Tự do

Bảy chữ 

Bảy chữ

Chủ yếu là tám chữ 

Năm chữ 

Tự do

Năm chữ 

Tám chữ

Năm chữ 

Tự do

Tự do 

(bản dịch )
	Tình đồng chí của những người lính dựa trên cơ sở cùng chung cảnh ngộ và lí tưởng chiến đấu , được thể hiện thật tự nhiên , bình dị mà sâu sắc trong mọi hoàn cảnh nó góp phần quan trọng tạo nên sức mạnh và vẻ đẹp tinh thần của người lính cách mạng .

Qua những hình ảnh độc đáo những chiếc xe không kính , khắc hoạ nổi bật những người lính lái xe trên tuyến đường Trường Sơn trong thời kì kháng chiến chống Mĩ với tư thế hiên ngang , tinh thần bất khuất và ‎y chí chiến đấu giải phóng miền Nam . 

Những bức tranh đẹp , rộng lớn , tráng lệ về thiên nhiên , vũ trụ và người lao động trên biển cả theo hành trình chuyến ra khơi đánh cá của đoàn thuyền .Qua đó thể hiện cảm xúc về thiên nhiên lao động , niền vui trong cuộc sống mới .

Những kỉ niệm xúc động về Bà và tình Bà cháu , thể hiện lòng kính yêu chân trọng và biết ơn của cháu đối với bà và cũng là gia đình , quê hương , đất nước . 

Thể hiện tình yêu thương con của người mẹ dân tộc Tà - ôi gắn liền với lòng yêu nước , tinh thần chiến đấu và khát vọng về tương lai

Hình ảnh ánh trăng trong thành phố , gợi lại những năm tháng đã qua của cuộc đời người lính gắn bó với thiên nhiên đất nước bình dị , nhắc nhở thái độ sống tình nghĩa thuỷ chung . 

Hình tượng con cò trong những lời ru , ngợi ca tình mẹ và y nghĩa của lời ru đối với đời sống của mỗi con người .

Cảm xúc trước mùa xuân của thiên nhiên và đất nước thể hiện ước nguyện chân thành góp mùa xuân nhỏ của cuộc đời mình vào cuộc đời chung .

Lòng kính trọng và niềm xúc động sâu sắc của nàh thơ đối với Bác trong một lần nhà thơ từ niềm Nam, ra viếng lăng Bác . 

Biến chuyển của thiên nhiên lúc giao mùa từ hạ sang thu qua sự cảm nhận tinh tế của nhà thơ .

Bằng lời trò truyện với con , bài thơ thể hiện sự gắn bó , niềm tự hào về quê hương ,và đạo lí sống của dân tộc .

Qua lời trò chuyện của em bé với mẹ , bài thơ thể hiện tình yêu vô hạn đối với mẹ và ca ngợi tình mẹ con . 
	Chi tiết , hình ảnh ngôn ngữ giản dị , chân thực , giầu chất biểu cảm 

Chất liệu hiện thực sinh động , hình ảnh độc đáo ,giọng điệu tự nhiên khoẻ khoắn , giầu tính khẩu ngữ .

Nhiều hình ảnh đẹp rộng lớn được sáng tạo bằng liên tưởng và tưởng tượng âm hưởng khoẻ khoắn lạc quan .

Kết hợp giữa biểu cảm  và miêu tả và bình luận . Sáng tạo hình ảnh Bếp Lửa gắn liền với hình ảnh người bà .

Khai thác điệu ru ngọt ngào trìu mến .

Hình ảnh bình dị mà giầu ý biểu tượng , giọng điệu chân thành mà nhỏ nhẹ sâu lắng .

Vận dụng sáng tạo hình ảnh và giọng điệu lời ru của ca dao .

-Thể thơ năm chữ có nhạc điệu trong sáng tha thiết gắn với dân ca hình ảnh đẹp giản dị , những so sánh ẩn dụ sáng tạo .

Giọng điệu trong sáng và tha thiết , nhiều hình ảnh đẹp và gợi cảm , ngôn ngữ bình dị cô đúc .

Hình ảnh thiên nhiên được gợi tả bằng nhiều cảm giác tính nhạy , ngôn ngữ chính xác gợi cảm .

Cách nói giầu hình ảnh , vừa cụ thể gợi cảm vừa gợi y nghĩa sâu sa .

-Lời thơ mang giọng điệu và ngôn ngữ hồn nhiên của trẻ thơ ,hình ảnh thơ  giầu sức gợi cảm và tưởng tượng.


              HĐ5. Luyện tập.

                 MT: Củng cố lại phần kiến thức vừa ôn.

                  PP:  Hỏi đáp.

                  KT: Động não,  hoạt động nhóm.   Thời gian 25 phút

	1. Sắp xếp các tác phẩm thơ theo giai đoạn:

           Các tác phẩm thơ thống kê ở trên đều là thơ Việt nam từ sau cách mạng tháng tám năm 1945 em hãy ghi lại các bài thơ theo từng giai đoạn dưới đây ?(gv yêu cầu hs thảo luận nhóm)
a. giai đoạn kháng chiến chống pháp <1945-1954> 

b. giai đoan hoàn thành từ sau cuộc kháng chiến chống pháp <1954-1964> 

c. giai đoạn kháng chiến chống mĩ <1964-1975>

d. giai đoạn sau 1975

     Định hướng:

 

a; Đồng Chí 

b; Đoàn thuyền đánh cá, Bếp lửa,Con cò 

c.Bài thơ:Khúc hát ru những em bé lớn trên lưng mẹ

d; ánh trăng, Mùa xuân nho nhỏ,Viếng lăng Bác, Nói với con, Sang thu

? Các tác phẩm thơ đã thể hiện về cuộc sống của đất nước và tư tưởng tình cảm như thế nào ?

.H: Nhận xét về những điểm chung và nét riêng trong nội dung và cách biểu cảm tình cảm mẹ con trong các bài thơ Khúc hát ru những em bé lớn trên lưng mẹ. Con cò. Mây và sóng 

Định hướng :

- Ba bài thơ Khúc hát ru những em bé lớn trên lưng mẹ, Con cò, Mây và sóng, đều đề cập đến tình mẹ con .ba bài thơ đều ngợi ca tình mẹ con thắm thiết, thiêng liêng. cách thể hiện có điểm gần gũi, đó là dùng điệu ru, lời ru của người mẹ hoạc lời của em bé nói với mẹ. Nhưng nội dung cảm xúc của mỗi bài mang nét riêng.

-  Khúc hát ru những em bé lớn trên lưng mẹ thể hiện sự thống nhất của tình yêu con với lòng yêu nước, gắn bó với cách mạng và ‎ ý chí chiến đấu của người của người mẹ dân tộc trong hoàn cảnh hết sức gian khổ ở chiến khu miền tây thườ thiên, trong thời kì kháng chiến chống mĩ

- Con cò khai thác và phát trển tứ thơ hình tượng cồnctrong ca dao, hát ru để ngợi ca tình mẹ và ‎ ý nghĩa của lời hát ru 

- Mây và sóng hoá thân vào lời trò truyện hồn nhiên ngây thơ của em bé với mẹ  

để thể hiện tình yêu mẹ thắm thiết của trẻ thơ mẹ đối với em bé và vẻ đẹp, niềm vui, sự hấp dẫn lớn nhất và vô tận, hơn tất cả những điều lớn nhất trong vũ trụ 

H: Những bài thơ nào thể hiện đề tài người lính và tình đồng đội?

      ( Đồng chí, Bài thơ về tiểu đội ... , ánh trăng)

H:Hình ảnh người lính trong những bài thơ ấy có gì gống và khác nhau?

Định hướng

*Giống: Cả 3 bài đều viết về người lính với những phẩm chất quý.

*Khác:

- Đồng chí: Viết về người lính trong thời kì đầu của cuộc kháng chiến chống pháp trên cơ sở cùng chung hoàn cảnh xuất thân, chung lí tưởng chiến đấu, cùng chia sẻ những khó khăn gian khổ..... 

- Bài thơ về tiểu đội xe không kính: Viết về người lính lái xe trên tuyến đường Trường Sơn những năm chống Mĩ với những phẩm chất: Hiên ngang , lạc quan, dũng cảm, bất chấp khó khăn nguy hiểm .....

- ánh trăng : Là tâm sự của người lính đã đi qua chiến tranh, nay được sống ở thành phố trong hoà bình, gợi lại những kỉ niệm gắn bó của người lính với đất nước, với đồng đội trong những năm tháng gian lao, nhắc nhở đạo lí thuỷ chung, nghĩa tình.

H: Nhận xét về bút pháp xây dựng hình ảnh thơ trong các bài: Đoàn thuyền đánh cá, Bài thơ về tiểu đội xe không kính,Đồng chí, Mùa xuân nho nhỏ, Con cò...?

GV phân tích để HS thấy được sự khác nhau trong việc xây dựng hình ảnh thơ qua các bài thơ đó.


	HS thảo luận và cử đại diện trình bày.

Nêu nd

-hs nhận xét

Hs tìm

- trả lời

- hs nhận xét.
	1. Sắp xếp các tác phẩm thơ theo giai đoạn:

2. Nội dung phản ánh

-  Các tác phẩm thơ kể trên, đã tái hiện cuộc sống đất nươc và hình ảnh con người việt nam suốt một thời kì lịch sử său cách mạng tháng tám 1945 ,qua nhiều giai đoạn 

+ Đất nước và con người việt nam qua hai cuộc kháng chiến chống pháp và chống Mĩ với bao gian khổ hi sinh nhưng rất anh hùng

+ Công cuộc lao động, xây dựng đất nước và những mối quan hệ tốt đẹp của con người 

- Nhưng điều chủ yếu mà các tác phẩm  thơ đã thể hiện chính là tâm hồn tình cảm, tư tưởng con người trong một thời kì lịch sử có nhiều biến động lớn lao 

nhiều đổi thay sâu săc :

+ Tình cảm yêu nước tình quê hương 

+Tình đồng chí gắn bó với cách mạng lòng kính  yêu Bác Hồ 

+Những tình cảm gần gũi và bền chặt của con người : tình mẹ con, bà cháu trong sự thống nhất với những tình cảm chung rộng lớn 

3. Các đề tài lớn, điểm chung và điểm riêng

a. Đề tài tình mẹ con

b. Đề tài người lính và tình đồng đội

4. Nghệ thuật sáng tạo hình ảnh thơ.
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- Học thuộc lòng bảng hệ thống hoá kiến thức 

- Chuẩn bị cho tiết học : Nghĩa tường minh và hàm ý( tiếp)
Ngày soạn: 05/3/2014 



Ngày dạy  14/3/2014.        Lớp 9A2   

Tiết:128
                                          nghĩa tường minh và hàm ý
                                                                      ( tiếp theo)
A.Mục tiêu cần đạt.
I. Mức độ cần đạt

- Nắm được hai điều kiện sử dụnghàm ý liên quan đến người nói, người nghe.

II. Trọng tâm kiến thức kĩ năng.

1.Kiến thức.

-  Hai điều kiện sử dụng hàm ý liên quan đến người nói và người nghe.

2. Kĩ năng.

-  Giải đoán và sử dụng hàm ý.

B.Chuẩn bị của thầy và trò

Thầy: Bảng phụ,  giáo án điện tử
Trò: Chuẩn bị sách vở và đọc bài mới trước khi đến lớp.

C Các hoạt động.
Bước1: ổn định tổ chức

- Kiểm tra sĩ số và nền nếp của học sinh

Bước2: Kiểm tra bài cũ 5 phút
GV  giới thiệu trước lớp một tình huống :

     Thầy giáo đang say sưa giảng bài thì chợt nhiên Nam xuất hiện :

       - Thưa thầy em xin phép được vào lớp ¹ !

      Thầy giáo quay ra nhìn Nam 

        - Em có biết bây giờ là mấy giờ rồi không?

      Dạ ! thưa thầy em không đeo đồng hồ ¹!

H : Tìm câu văn có hàm ý . Xác định hàm ý của câu văn ?

H : Nếu là em em sẽ trả lời thầy giáo như thế nào ?

Bước3 Tổ chức dạy học bài mới.
HĐ1. Tạo tâm thế.
MT: Tạo hứng thú cho hs

PP: Thuyết trình.

KT: Động não.     Thời gian 3 phút.

GV dẫn : 

Vậy khi sử dụng hàm ý cần phải chú ý đến những điều kiện nào ? . Đó chính là nội dung của tiết học hôm nay 
HĐ2,3,4. Tri giác, phân tích cắt nghĩa, đánh giá khái quát.
MT: Điều kiện sử dụng hàm ý.

PP: Hỏi đáp, thảo luận.
KT: Động não.  bể cá         Thời gian  15 phút.

	HĐ của thầy
	HĐ của trò
	TTKT-KN
	Ghi chú

	I. Tìm hiểu chung.

GV yêu cầu HS đọc đoạn văn  chiếu trên bảng phụ
H: Nêu xuất xứ của đoạn văn ?

H : Trong đoạn văn xuất hiện những nhân vật nào ?

H : Chị Dậu đã nói với cái Tí những gì ?

GV yêu cầu HS chú ‎ ý vào hai câu văn in đậm .

H : Xác định hàm ý của hai câu văn in đậm đó ?

H : Ngoài cách nói trên , chị Dậu còn có thể nói với con bằng cách nào khác nữa ?

H : Tại sao chị Dậu không nói : Con ăn đi , lát nữa u sẽ bán con cho nhà cụ Nghị thôn Đoài ?

Có hai bạn HS tranh luận với nhau 
  A . Chị Dậu chủ động đưa hàm ý vào câu nói của mình .

  B  . Hàm ý vô tình xuất hiện trong lời nói của chị .

Em nhất trí với quan điểm nào ? Vì sao ?

  GV kết luận :Người nói chủ động đưa hàm ý vào trong câu nói là một trong những điều kiện khi sử dụng hàm ý.

H : Khi nghe thấy chị Dậu nói như vậy , lúc đầu cái T‎ ‎ý biểu hiện như thế nào ? Vì sao cái T‎í lại biểu hiện như thế ? 

H : Sau khi chị Dậu điểm thêm một giây nức nở , thái độ của cái Tý ra sao ? Chi tiết nào giúp em cảm nhận được điều đó ?

H : Phải là một cô bé như thế nào cái Tí mới hiểu được hàm  ý trong câu nói của mẹ ?

GV kết luận :

Người nghe phải có năng lực giả đoán hàm y cũng là điều kiện quan trọng khi sử dụng hàm y .

H : Từ đó em hãy nhắc lại điều kiện sử dụng hàm ý ?

GV hướng dẫn HS đọc mục Ghi nhớ
H : Quay trở  lại với ví dụ ở phần kiểm tra bài cũ , em hãy cho biết bạn Nam đã vi phạm điều kiện nào khi sử dụng hàm ý ?

H : GV giới thiệu trước lớp tình huống :

   Nam nói với Sơn :

   Ngày mai cậu về quê chơi với tớ nhé . 

   Sơn trả lời Nam :

   - ........................................................

   Nam cười :

   - Thôi ! Đành vậy .

H : Hãy điền thêm vào đoạn thoại một lượt lời từ chối ?

GV đọc cho HS nghe một câu truyện 

H : Trong câu chuyện , những câu văn nào có hàm ý ? Qua đó tác giả muốn nhắn gửi chúng ta điều gì ?

GV hướng dẫn HS làm bài tập 1 SGK phần luyện tập .

H : Nêu yêu cầu của bài tập ?

GV tổ chức cho HS thảo luận nhóm .
	I. Tìm hiểu chung.

HS đọc phân vai .

- Trích từ Tắt đèn của  Ngô Tất Tố 

- Chị Dậu , cái Tí .

- Con chỉ được ăn ở nhà bữa này nữa thôi .

- Con sẽ ăn ở nhà  cụ Nghị thôn Đoài 

- Con chỉ được ở nhà với thâỳ mẹ bữa này nữa thôi .

- U đã bán con cho cụ Nghị .

- HS tự do phát biểu .

- Chị Dậu tránh cú sốc mạnh cho con và cho chính mình .

- HS tự do tranh luận .

- Ngạc nhiên , cái Tí chưa  hiểu .

- Hốt hoảng , đau khổ 

- Con van u , con lại u 

- Có năng lực giải đoán hàm y .

- Một đến hai HS nhắc lại .

- Một đến hai HS đọc .

- Nam đã vi phạm điều kiện thứ hai .

- HS quan sát bảng phụ

- Ngày mai lớp mình sinh hoạt ngoại khoá .

- HS thảo luận nhóm .

- Đại diệm nhóm trình bày .

Trả lời

Nêu yêu cầu của bài tập
	I.Điều kiện sử dụng hàm ý.

*2 điều kiện để sử dụng hàm ý.

-Người nói phải có ý thức đưa hàm ý vào câu nói.

-Người nghe có năng lực giải đoán hàm ý.


	


 


HĐ5. luyện tập.

                           MT: Củng cố lại phần kiến thức vừa học.

                           PP: Hỏi đáp, thảo luận.

                          KT: động não.        Thời gian 20 phút

	II. Luyện tập

GV hướng dẫn HS làm bài tập 2. ( thảo luận nhóm)
H: Nêu yêu cầu của bài tập?

GV hướng dẫn HS làm bài tập bằng phương pháp vấn đáp .

Định hướng:

Hàm ý  của câu im đậm là chắt giùm nước để cơm khỏi nhão . Em bé sử dụng hàm ý vì có lần (trước đó ) nói thẳng rồi mà không có hiệu quả và vì vậy bực mình . Vả lại lần nói thứ hai này có thêm yếu tố thời gian bức trách (tránh để lâu cơm nhão )  . Việc sử dụng hàm y không thành công vì Anh Sáu vẫn ngồi im  tức là anh tỏ ra không

cộng tác (vờ như không nghe không hiểu ) . 

Tương tự như vậy Gv hướng dẫn HS làm bài tập 5  bằng hình thức thảo luận nhóm.

Định hướng :

Câu có hàm ý mời mọc là hai câu có mở đầu Bạn tới chơi ...

Câu có hàm ý từ chối là hai câu Mẹ mình đang đợi ở nhà và làm sao có thể rời mẹ mà đến được .

Có thể thêm câu có hàm ý mời mọc Không biết có ai chơi với bọn tớ không hoặc chơi với bọn tớ thích lắm 
	II. Luyện tập

HS nêu yêu cầu của bài tập.

Hs thảo luận nhóm và cử đại diện trình bày.

-thảo luận

	II. Luyện tập.

Bài tập 2

Bài tập 5


Bước4. Giao bài, hướng dẫn về nhà.2phút
- Học ghi nhớ.

- Làm bài tập 4, bổ sung bài tập đã chữa vào vở bài tập.

- Chuẩn bị cho tiết học: Ôn tập tiếng việt 

- Ôn lại toàn bộ kiến thức để kiểm tra văn phần thơ.

 Ngày soạn 06/3/2014                                     Ngày dạy  14/3/2014.     Lớp 9A2
                               Tiết 129:        Kiểm tra văn  (Phầnthơ)
A. Mục tiêu cần đạt.
I. Mức độ cần đạt

- Nắm được nội dung một số bài thơ, hiểu được nghệ thuật của bài thơ .Nêu được dụng ý nghệ thuật của tác giả.

II. Trọng tâm kiến thức , kĩ năng.

- Vận dụng nghị luận thơ phân tích khổ thơ đầu của bài thơ  “Mùa xuân nho nhỏ” của Thanh Hải.
 - Rèn kĩ năng làm bài

B. Chuẩn bị của thầy và trò

Thầy ra đề, h/s ôn lại kiến thức cũ về thơ

C/ Các hoạt động.
Bước1: ổn định tổ chức   - Kiểm tra sĩ số và nền nếp của học sinh

	Mức độ nội dung
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng

	
	
	
	VD thấp
	VD cao

	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL

	Văn học
	Tác giả, tác phẩm
	Câu 1,2,8
	
	C3,4,5
	
	
	
	
	

	

	Tiếng Việt
	Tu tõ tõ vùng
	
	
	Câu 6,7
	
	
	
	
	

	TLV
	Văn nghị luận
	
	
	
	
	
	
	
	Câu 1

	3. Tổng số câu, số điểm
	3 (1,5đ)
	
	4 (2.5đ)
	
	
	
	
	1 (6đ)


Đề bài:    
I. Trắc nghiệm(4đ)

Khoanh tròn vào đáp án chỉ phương án đúng

1. Nhà thơ Hữu Thỉnh thuộc lớp nhà thơ trưởng thành vào thời kì nào?

a. Kháng chiến chống Pháp. 
b.Thời kì đầu kháng chiến chống Mĩ. 

c.Thời kì cuối cuộc  kháng chiến chống Mĩ. 

d. Sau năm 1975

2. Bài thơ Sang thu được viết theo thể thơ nào

a. Lục bát              b. Ngũ ngôn             c. Song thất lục bát      d. Thất ngôn tứ tuyệt

3.  Sự biến đổi của đất trời lúc sang thu được nhà thơ cảm nhận lần đầu tiên từ đâu?

a. Từ một mùi hương                                    b. Từ một đám mây

c. Từ một cơn mưa                                        d. Từ một cánh chim

4. Giọt long lanh trong bài “Mùa xuân nho nhỏ” của Thanh Hải được thể hiện ở đâu?

a. Mưa xuân      b. Sương sớm     c. Âm thanh tiếng chim      d. Tưởng tượng của nhà thơ

5. Nét đậm đà phong vị Huế trong bài Mùa xuân nho nhỏ được thể hiện ở đâu?

a. Hình ảnh màu sắc, dòng sông xanh, bông hoa tím biếc.

b. Âm thanh, ca nhạc dân gian: Nam ai, Nam Bình, nhịp phách tiền

c. Nhịp điệu giọng điệu trong thể thơ năm chữ, khi khoan thai dịu dàng, khi hối hả khẩn trương.

d. cả a,b,c

6. Tác giả đã sử dụng phép tu từ nào trong hai câu thơ
                             Ngày ngày mặt trời đi qua trên lăng

                             Thấy một mặt trời trong lăng rất đỏ

a. So sánh         b. Điệp ngữ                     c. ẩn dụ                         d. Hoán dụ

7. Hiệu quả sử dụng của phép tu từ tìm được ở hai câu thơ trên?

a. Ca ngợi sự cao quý của hình ảnh Bác

b. Ca ngợi vẻ đẹp diệu kì của hình ảnh Bác

c. Ca ngợi sự trường tồn, vĩnh hằng của hình ảnh Bác

d. Ca ngợi công lao to lớn của Bác.

8.Nhà thơ Y Phương là người dân tộc nào?

a. Thái          b. Tày           c Chăm               d. Khơ me

II. Tự luận (6đ)
       Phân tích khổ thơ đầu trong bài thơ Mùa xuân nho nhỏ củaThanh Hải.

III. Đáp án:

Phần trắc nghiệm mỗi câu trả lời đúng  được 0,5 ®

1d    2 b     3 a     4c       5  d      6 c    7c      8b

Phần 2:
- Kiểu bài nghị luận về đoạn thơ

- Vấn đề nghị luận: Nhà thơ cảm nhận tinh tế tín hiệu mùa  xuân về .

1. Mở bài : Giới thiệu bài thơ, đoạn thơ ( 0,5đ)
                  Đoạn thơ là cảm nhận của Thanh Hải về thiên nhiên xứ Huế lúc sang xuân

2. Thân bài:( 4đ)
- Phân tích được những nét nghệ thuật  và nội dung đặc sắc của khổ thơ
3. Kết bài: cảm xúc của em trước sự cảm nhận  của Thanh Hải về thiên nhiên lúc sang xuân

|Hình thức: 1đ.
      -Bố cục rõ ràng, chữ viết không sai lỗi chính tả

      -Diễn đạt lưu loát.

HDVN:Giáo viên thu bài chấm và yêu cầu HS về nhà làm lại bài vào vở
Ngày soạn: 08/ 3/ 20014                                               Ngày dạy     15 /3/2014.  Lớp 9A2
                        Tiết: 130

                                           Trả bài Tập làm văn số 6

A. Mục tiêu cần đạt.
I. Mức độ cần đạt

Giúp HS :Nhận ra những ưu điểm, nhược điểm về nội dung và hình thức trình bày trong bài viết của mình.
Thấy được phương hướng khắc phục, sửa chữa các lỗi
Ôn tập lại lí thuyết và kỹ năng làm bài nghị luận về một tác phẩm tryện hoặc đoạn trích

B. Chuẩn bị của thầy và trò

 -Trả bài  trước 3 ngày
C. Các hoạt động.
Bước1: ổn định tổ chức    
  - Kiểm tra sĩ số và nền nếp của học sinh

Bước2. Đề bài:  Phân tích tình cảm cha con anh Sáu trong tác phẩm “ Chiếc lược ngà”
HĐ1. Nêu lại đề bài và tìm hiểu yêu cầu đề bài
 - Kiểu bài: Nghị luận về truyện.

- Phương pháp: Từ cảm hiểu về tác phẩm dùng những chi tiết truyện phân tích, đánh giá đưa ra nhận xét.

HĐ2. Hướng dẫn học sinh xây dựng dàn ý chi tiết cho bài viết 

Dàn ý

A. Mở bài

Giới thiệu khái quát về tác giả Nguyễn Quang Sáng và tác phẩm Chiếc lược ngà….

B. Thân bài

     .1.Phân tích tình cảm cha con ông Sáu và bé Thu, từ đó rút ra bài học
 Lưu ý: Phân tích tình cảm cha con anh Sáu và bé Thu

- Có thể phân tích vấn đề theo hai nhân vật chính ( Ông Sáu và bé Thu) 

- Cũng có thể phân tích theo hai tình huống truyện ( Cuộc gặp gỡ sau tám năm xa cách của hai cha con và sự kiện ông Sáu làm chiếc lược ngà ở khu căn cứ).

-  Sau đây là các ý trọng tâm cần làm rõ:

+ Sự bộc lộ tình cảm mạnh mẽ, nồng nhiệt của bé Thu đối với cha, mặc dù trước đó em cố tình xa cách, cứng đầu, ương ngạnh.

+ Sự thể hiện tình cảm sâu sắc, thiết tha của ông Sáu đối với con đặc biệt qua kỉ vật “chiếc lược ngà” – biểu hiện của tình cảm cha con cao đẹp.

+ Để diễn tả tình cha con sâu nặng, xúc động, thiêng liêng trong hoàn cảnh éo le của chiến tranh, Nguyễn Quang Sáng đã xây dựng thành công: tình huống truyện bất ngờ, hợp lý; hệ thống nhân vật chân thực, tự nhiên; ngôn ngữ tác phẩm đặc sắc, đậm chất Nam bộ.

Bài học rút ra từ câu chuyện: Học sinh có  thể nêu nhiều bài học khác nhau, trong đó các ý cơ bản là:

        + Tình cảm cha con nói riêng, tình cảm gia đình nói chung là tình cảm quý, mỗi người cần biết trân trọng, giữ gìn, phát huy.

        + Con người phải sống và làm việc sao cho xứng đáng với các tình cảm cao quy đó.

        + Đây cũng là truyền thống đạo lý của dân tộc, cần kế thừa và gìn giữ...

C, Kết bài

Khái quát và đánh giá lại giá trị của bài thơ....   
HĐ3. Nhận xét ưu- khuyết điểm bài làm học sinh

* Ưu điểm: -Nắm được kiểu bài nghị luận

                    - Bố cục rõ ràng, đảm bảo các luận điểm

* Nhược điểm: Một số bài h/s sơ sài, trình bày, chữ xấu:  em  Đạt, Long, Phượng
HĐ3.  Chữa bài:  Chữa cách nêu luận điểm ( Phân tích về nhân vật dựa trên đặc điểm  của nhân vật, tìm chi tiết để bộc lộ đặc điểm.)
HĐ4. Tổng kết biểu dương, nhắc nhở. Đọc bài viết khá giỏi.
HDVN: Tiếp tục chữa bài.Chuẩn bị nghị luận về đoạn thơ, bài thơ - bài viết số 7 

Ngày soạn: 13/ 3/ 2014.                                          Ngày dạy 19/3/2014.              Lớp 9A2

Tuần: 28

Tiết:131-132             Tổng kết văn bản nhật dụng
A. Mục tiêu cần đạt.
I. Mức độ cần đạt.

-Củng cố và hệ thống lại những kiến thức cơ bản về văn bản nhật dụng.

II. Trọng tâm kiến thức kĩ năng.

1. Kiến thức.

- Đặc trưng của văn bản nhật dụng là tính cập nhật của nội dung.

- Những nội dung cơ bản của các văn bản nhật dụng đã học.

2. Kĩ năng.

-Tiếp cận một văn bản nhật dụng.

- Tổng hợp và hệ thống hoá kiến thức.

B. Chuẩn bị của thầy và trò

Thầy: Bảng phụ,  giáo án, tranh minh hoạ.

Trò: Chuẩn bị sách vở và soạn bài mới trước khi đến lớp.

C. Các hoạt động.
Bước1. ổn định tổ chức  - Kiểm tra sĩ số và nền nếp của học sinh
Bước2. Kiểm tra bài cũ   GV kiểm tra HS lồng vào trong giờ học 
Bước3. Tổ chức dạy học bài mới.
HĐ1. Giới thiệu bài:

Mt: Tạo hứng thú cho các em.
PP: Thuyết trình.

KT: động não.    Thời gian  2 phút.

        Để giúp các em củng cố lại các kiến thức đã học ở những văn bản nhật dụng . Chúng ta tiến hành tiết học .....

HĐ2,3,4. Tri giác, phân tích cắt nghĩa, đánh giá khái quát. 

MT: Củng cố lại khái niệm về văn bản nhật dụng và  thống kê lại các văn bản nhật dụng đã học trong chương trình nv THCS .

PP: Hỏi đáp.
Kt: động não.   Thời gian 55 phút

I. Khái niệm văn bản nhật dụng

1. Khái niệm: Không phải là khái niệm thể loại không chỉ kiểu văn bản. Chỉ đề cập đến chức năng, đề tài, tính cập nhật.

2. Đề tài: rất phong phú, thiên nhiên, môi trường, văn hoá, gioá dục, chính trị, xã hội, thể thao, đạo đức, nếp sống...

3. Chức năng: Bàn luận, thuyết minh, tường thuật, miêu tả, đánh giá những vấn đề, những hiện tượng của cuộc sống con người và xã hội.

4. Tính cập nhật:Là tính thời sự kịp thời, đáp ứng yêu cầu đòi hỏi của cuộc sống hàng ngày, cuộc sống hiện đại gắn liền vớinhững vấn đề cơ bản của cộng đồng xã hội. Các văn bản vừa có tínhcập nhật vừa có tính lâu dài: môi trường, dân số,bảo vệ di sản vh, chống chiến tranh...
5. Gía trị văn chương: Không phải yêu cầu cao nhưng là yêu cầu quan trọng. Các văn bản nội dung phải thuộc về một kiểu vb nhất định mt, kc, tm, nl..

6. Học văn bản nhật dụng để mở rộng hiểu biết toàn diện mà tạo đk tích cực để thực hiện nthuật giúp h/s hoà nhập với cuộc sống xã hội rút ngắn khoảng cách giữa môi trường xã hội.
I. Bảng tổng kết các văn bản nhật dụng đã học.

Gv yêu cầu các nhóm trình bày dựa vào phần chuẩn bị ở nhà.( mỗi nhóm trình bày 4 tác phẩm.
	STT
	Tên tác phẩm 
	Tên tác giả
	Phương thức biểu đạt chính 
	              Nội dung chính 

	1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17
	Cầu long biên – chứng nhân lịch sử .

Bức thư của thủ lĩnh da đỏ 

Động phong nha 

Cổng trường mở ra

Mẹ tôi  

Cuộc chia tay của những con búp bê 

Ca Huế trên sông Hương

Phong cách của Hồ Chí Minh 

Đấu tranh cho một thế giới hoà bình 

Tuyên bố với thế giới về sự sống còn quyền được bảo vệ và phát triển của trẻ em 

Bàn về đọc sách 

Tiếng nói của văn nghệ 

Chuẩn bị hành trang vào thế kỉ mới .

Chó sói vàcừu trong thơ ngụ ngôn của Laphông- ten 

Thông tin về ngày trái đất năm 2000

Ôn dịch thuốc lá 

Bài toán dân số 
	Theo Thú‎y Lan báo Hà Nội

Theo tài liệu quản l‎ý môi trường phụ vụ phát triển bền vững 

Trần Hoàng - Địa danh du lịch các tỉnh miền trung trung bộ

LÝ Lan 

Et – Môn – Môđỏami xi

Khánh Hoài 

Hà ánh Minh

Lê Anh Trà
Ga-bri-en-gac xi a mac ket 

Chu Quang Tiềm 

Nguyễn Đình Thi

Vũ Khoan 

Hi-p«litTen

Thông tin sở khoa học công nghệ Hà Nội

Nguyễn Khắc Viện

Thái An
	Tự sự +Biểu cảm 

Tự sự biểu cảm 

Miêu tả , tự sự , miêu tả 

Miêu tả tự sự

Miêu tả tự sự 

 Tự sự , biểu cảm 

Tự sự biểu cảm 

Tự sự biểu cảm 

Tự sự biểu cảm 

Nghị luận 

Tự sự biểu cảm 

Tự sự , nghị luận , biểu cảm 

Nghị luận , tự sự , biểu cảm 

Nghị luận , tự sự biểu cảm 

Nghị luận , tự sự , biểu cảm 

Nghị luận , miêu tả tự sự

Chứng minh , miêu tả tự sự

Nghị luận , miêu tả tự sự
	Hơn một thế kỉ qua cầu Long Biên trên đã chứng kiến bao sự kiện lịch sử hào hùng bi tráng của Hà Nội . Hiện nay, tuy đã rút về vị trí khiêm nhường nhưng cầu Long Biên vẫn mãi mãi trở thành một nhân chứng lịch sử không chỉ riêng Hà Nội mà cả nước .

Qua bức thư trả lời yêu cầu  mua đất của tổng thống Mĩ Pheng- Klin thủ lĩnh người da đỏ Xinatton, bằng một giọng văn đầy sức truyền cảm , bằng lối sử dụng phép so sánh , nhân hoá , điệp ngữ phong phú đang dạng , đã đặt ra một vấn đề có y nghĩa toàn nhân loại : Con người phải sống hoà hợp với thiên nhiên , phải chăm lo bảo vệ môi trường và thiên nhiên như  bảo vệ chính mạng sống của chính mình .

Động Phong Nha ở miền tây Quảng Bình được xem là một kì quan thứ nhất , đệ nhất kì quan . Động Phong Nha đã và đang thu hút khách tham quan trong và ngoài nước. Chúng ta tự hào vì đất nước có Động Phong Nha cũng như các thắng cảnh khác . 

Những dòng nhật kí tâm tình , nhỏ nhẹ và sâu lắng . Bài văn , giúp ta hiểu thêm tấm lòng thương yêu , tình cảm sâu nặng của mẹ đối với con và vai trò to lớn của nhà trường đối với cuộc sống mỗi con người 

Con hãy nhớ rằng, tình yêu thương , kính trọng cha mẹ là tình cảm thiêng liêng hơn cả . Thật đáng xấu hổ và nhục nhã  cho kẻ nào chà đạp lên tình yêu thương đó .

Cuộc chia tay đau đớn và cảm động của hai em bé trong truyện khiến người đọc thấm thía rằng: Tổ ấm gia đình là vô cùng qu‎y giá và quan trọng . Mọi người hãy cố bảo vệ gìn giữ , không nên vì bất kì lí do gì làm tổn hại đến những tình cảm tự nhiên , trong sáng ấy .

Cố đô Huế không chỉ nối tiếng với các danh lam thắng cảnh và di tích lịch sứ mà còn nổi tiếng bởi các làm điệu dân ca và âm  nhạc cung đình . Ca huế là một hình thức sinh hoạt văn hoá âm nhạc thanh lịch mà tao nhã , một sản phẩmt tinh thần đáng qu‎y đấng chân trọng cần được bảo vệ phát huy  .

Vẻ đẹp của phong cách Hồ Chí Minh là sự kết hợp hài hoà giữa truyền thống văn hoá dân tộc và tinh hoa văn hoá nhân loại giữa thanh cao và giản dị 

 Nguy cơ chiến tranh hạt nhân đang đe doạ  toàn thể loài người và sự sống trên trái đất , cuộc chạy đua vũ trang vô cùng tốn kém đã cướp đi của thế giới nhiều điều kiện để phát triển , để bài trừ nạn đói nạn thất học và khắc phục bệnh tật cho hành trăm triệu người .Xoá bỏ và ngăn chặn nguy cơ chiến tranh hạt nhân là nhiệm vụ cấp bách của toàn thể loài người .

Bảo vệ quyền chăm lo đến sự phát triển của trẻ em là một trong những vấn đề quan trọng cấp bách và toàn cầu . Bản tuyên bố của hội nghị cấp cao thế giới về trẻ em ngày 30-9-1990 . Đã khẳng định điều này và cam kết thực hiện những nhiệm vụ chính có tính toàn cầu . 

Đọc sách là một con đường quan trọng để tích luỹ , nâng cao học vấn . Ngày nay sách nhiều , phải biết chọn sách mà đọc , đọc ít mà chắc còn hơn đọc nhiều mà rỗng . Cần kết hợp giữa đọc rộng với đọc sâu , giữa đọc sách thưởng thức với đọc sách chuyên môn . Việc đọc sách phải có kế hoạch , có mục đích kiên định chứ không thể tuỳ hứng , phải vừa đọc vừa nghiền ngẫm  . Qua bài viết Bàn về đọc sách , Chu Quang Tiềm  đã trình bày những y kiến xác đáng ấy một cách có lí lẽ và bằng những dẫn chứng sinh động . 

Văn nghệ nối sợi dây đồng cảm kì diệu giữa nghệ sĩ với bạn đọc thông qua những rung động mãnh liệt , sâu xa của trái tim . Văn nghệ giúp con người được sống phong phú hơn và tự hoàn thiện nhân cách , tâm hồn mình . Nguyễn Đình Thi đã phân tích khẳng định những điều ấy qua bài tiểu luận Tiếng nói của văn nghệ với cách viết vừa chặt chẽ , vừa giầu hình ảnh và cảm xúc .

Chuẩn bị hành trang bước vào thế kỉ mới , thế hệ trẻ Việt Nam cần nhìn rõ điểm mạnh và điểm yếu của con người Việt Nam , rèn cho mình những đức tính và thói quen tốt. 

Bằng cách so sánh hình ảnh con cừu vàcon chó sói trong thơ ngụ ngôn Laphông-ten với những dòng viết về hai con vật ấy của nhà khoa học Buy-phông , H. Ten nêu bật đặc trưng của sáng tác nghệ thuật là in đậm dấu ấn cách nhìn , cách nghĩ riêng của nhà văn 

Lời kêu gọi bình thường : một ngày không sử dụng bao nilông được truyền đạt bằng một hình thức rất trang trọng : Thông tin về Ngày trái đất năm 2000 . Điều đó , cùng với sự giải thích đơn giản mà sáng tỏ về tác hại của việc dùng bao nilông , về lợi ích về việc giảm bớt chất thải nilông , đã gợi cho chúng ta những việc có thể làm ngay để cải thiện môi trường sống , để bảo vệ Trái Đất , ngôi nhà chung của chúng ta .  

Giống như ôn dịch ,  nạn nghiện thuốc lá rất dễ lây lan và gây những tổn thất  to lớn cho sức khoẻ và tính mạng con người . Song nạn thuốc lá còn nguy hiển hơn cả  ôn dịch : nó gặm nhấm sức khoẻ con người nên không dễ kịp thời nhận biết ,nó gây tác hại nhiều mặt đối với đời sống gia đình và xã hội . Bởi  vậy , muốn chống lại nó , cần phải  có quyết tâm cao và biện phát triệt để hơn là phòng chống ôn dịch .

Đất đai không sinh thêm  , con người lại ngày càng nhiều lên gấp bội . Nếu không hạn chế sự gia tăng dân số thì con người sẽ tự  làm hại chính mình . Từ câu truyện một bài toán cổ về cấp số nhân , tác giả đưa ra các con số buộc người đọc liên tưởng và suy ngẫm về sự gia tăng dân số đáng lo ngại của thế giới ,  nhất là các nước  chậm phát triển .


HĐ5. Luyện tập.

  MT: Củng cố lại lí thuyết vừa học.

  PP: Hỏi đáp.   

  KT: động não.    Thời gian    30 phút.

H : Từ đó em hãy nhắc lại khái niện văn bản  nhật dụng ?

  - HS nhắc lại khái niệm văn bản nhật dụng 

H : Trong những văn bản trên em thích nhất những văn bản nào? Vì sao ?

  - HS tự bộc lộ .

H : Chọn một văn bản thuộc chương trình văn  lớp 9 và nêu cảm nhận ?

   - HS tự bộc lộ .
.

Bước4. Giao bài, hướng dẫn về nhà(3 phút)
- Học thuộc lòng bảng hệ thống hoá kiến thức 

- Chuẩn bị cho tiết học : Chương trình ngữ văn địa phương.

Ngày soạn: 14/ 3/2014.                                      Ngày dạy   22  /3/2014.               Lớp 9A2.

Tiết:133

Chương trình địa phương ( Phần Tiếng Việt)

A. Mục tiêu cần đạt.
I.Mức độ cần đạt

-Biết chuyển từ ngữ địa phương sang từ ngữ toàn dân tương ứng.

II. Trọng tâm kiến thức kĩ năng.

1. Kiến thức.

- Mở rộng vốn từ ngữ địa phương .

- Hiểu tác dụng của từ ngữ địa phương.

2. Kĩ năng.

- Nhận biết được một số từ ngữ địa phương, biết chuyển chúng sang từ ngữ toàn dân tương ứng và ngược lại.
B. Chuẩn bị của thầy và trò

Soạn bài : Tìm hiểu vai trò và cách sử dụng từ ngữ địa phương

 C.Các hoạt động.

Bước 1. ổn định tổ chức

Bước2.Kiểm tra bài cũ  5 phút 
     - Kiểm tra việc chuẩn bị của h/s

Bước3.Tổ chức dạy học bài mới.
HĐ1. Tạo tâm thế.
        MT: tạo hứng thú cho các em.

        PP:Thuyết trình.

        KT: động não.   Thời gian 3 phút.

   Để hiểu được một số từ ngữ địa phương Nam bộ, bài học hôm nay ta sẽ tìm hiểu.

HĐ2,3,4.    Tri giác, phân tích cắt nghĩa,  đánh giá khái quát.

      Mt: Hiểu được một số từ ngữ địa phương và từ toàn dân

      PP: hỏi đáp, vấn đáp.

      KT: động não.   Thời gian 20 phút.

	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò
	TTKT-KN
	Ghi chú

	I. Tìm hiểu chung.

H. Đọc đoạn trích?

H Tìm từ địa phương trong đoạn trích?

H. Tìm các từ địa phương tương ứng

H. Có nên để n/v bé thu trong truyện CLN dùng từ ngữ toàn dân?
	I. Tìm hiểu chung

Từ địa phương     

Từ toàn dân

Thẹo

Lặp bặp

Ba

Má

Trái

Chi

Kêu

Trống hổng chống hảng

sẹo
lắp bắp

bố

mẹ

quả

gì

gọi

trống huếch trống hác

- thi tiếp sức các tổ

* không vì bé chưa có dịp giao tiếp rộng rãi ở bên ngoài địa phương mình

* Trong lời kể tg cũng dùng một số từ gnữ địa phương dẽ hiểu để nêu sắc thái của vùng đất nơi việc được diễn ra. Tuy nhiên tg có chủ định không quá nhiều từ địa phương để khơi gây khó hiểu cho người đọc không phải là địa phương đó.
	1. Tìm từ địa phương trong đoạn trích

2. Dùng cách diễn đạt khác hoặc dùng từ đồng nghĩa.

3.Tìm từ địa phương. Những từ đó tương ứng với những từ nào?

4.Tìm từ toàn dân và các từ địa phương tương ứng

5. Bình luận về cách sử dụng từ địa phương trong văn bản " Chiếc lược ngà"
	


HĐ5. Luyện tập.

  MT: Củng cố lại kiến thức vừa ôn.

  PP: Thảo luận.

  KT Động não.  Thời gian 15 phút

BT 1. Từ ngữ địa phương dùng để xưng hô

Nghệ Tĩnh: mi( mày), choa- tôi, nghỉ hắn

Thừa Thiên Huế: eng - anh, ¶ - chị, mụ - chỉ người đàn bàlớn tuổi hoặc gọi là vợ

Nam Trung Bộ: tam - tao, mầy mày, bọ - tôi xưng hô với đàn ông lớn tuổi
Nam bộ: tui - tôi, ba - cha, bố, ổng - ông ấy, ẩa- bà ấy chỉ - chị ấy, ảnh

Bắc Ninh, Bắc Giang: u,bầm,bủ - mẹ, thầy- cha,bố

Phú Thọ: bá - bác

2. Từ ngữ địa phương dùng để gọi tên các sự vật, hiện tương, hoạt động, trang thái

	Nghệ Tĩnh
	Nam Bộ
	Thừa Thiên Huế

	Nhút - loại dưa muối

chẻo - loại nước chấm


	Nón - mũ, nón

Trái - quả


	Sương  - gánh

Heo - lợn

mÌ võng


Bước4.Giao bài, hướng dẫn về nhà. 2 phút
  Làm bài tập, tìm tiếp các từ địa phương và từ toàn dân tương ứng

Chuẩn bị tiết : Viết bài làm văn số 7
Ngày soạn  21/3/2014.                                        Ngày dạy     21 /3/2014.      Lớp 9A2
Tiết 134 - 135                        tập làm  văn
Viết bài tập làm văn số 7 - văn nghịluận

A/ Mục tiêu cần đạt.
I.Mức độ cần đạt

Giúp HS : Qua tiết ktra nhằm đánh giá h/s  về vận dụng kiến thức kĩ năng về đoạn thơ bài thơ
II. Trọng tâm kiến thức.

  - Biết cảm nhận, suy nghĩ riêng, sử dụng phép lập luận phân tích
B. Chuẩn bị của thầy và trò

 Trò.Chuẩn bị vở tập làm văn

C.  Các  hoạt động.
Bước1. ổn định tổ chức

Bước2.: Kiểm tra bài cũ

    Kiểm tra việc chuẩn bị của h/s

Bước3.Tổ chức dạy học bài mới.
Phần I. Trắc nghiệm khách quan: 
Tìm các từ thích hợp vào dấu ba chấm hoàn thành  nội dung sau (2đ)
  Bài nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ cần  nêu lên được ....., đánh giá và....... của người viết. Những .................... ấy phải..... với sự phân tích.........ngôn từ...............giọng điêu ....... của tác phẩm.
Phần II. Tự luận:( 8đ)
Câu 2: Phân tích  bài thơ Sang thu của Hữu Thỉnh.
Bước4. Giao bài, hướng dẫn về nhà.
 -GV thu bài chấm, yêu cầu HS về làm lại bài văn vào vở.

Ngày soạn: 17/ 3/2014                                         Ngày dạy    26 /3/2014.       Lớp 9A2

Tuần: 29             Hướng dẫn đọc thêm

Tiết:136

                   Văn bản:                Bến quê
                                                              (Nguyễn Minh Châu)
A.Mục tiêu  cần đạt

I. Mức độ cần đạt
-Cảm nhận được ý nghĩa triết lí mang tính trải nghiệm về cuộc đời và con người mà tác giả gửi gắm trong truyện.

II. Trọng tâm kiến thức kĩ năng.

1.Kiến thức.

- Những tình huống nghịch lí, những hình ảnh giàu ý nghĩa biểu tượng trong truyện.

- Những bài học mang tính triết lí về con người và cuộc đời, những vẻ đẹp bình dị và quý giá từ những điều gần gũi xung quanh ta.

2. Kĩ năng.

- Đọc - hiểu một văn bản tự sự có nội dung mang tính triết lí  sâu sắc.

- Nhận biết và phân tích những nét đặc sắc về nghệ thuật tạo tình huống, miêu tả tâm lí nhân vật, hình ảnh biểu tượng.... trong truyện.

B. Chuẩn bị của thầy và trò

Thầy: Bảng phụ,  giáo án, Chân dung nhà văn Nguyễn Minh Châu .

Trò: Chuẩn bị sách vở và soạn bài mới trước khi đến lớp.

C. Các bước lên lớp

Bước1: ổn định tổ chức

- Kiểm tra sĩ số và nền nếp của học sinh

Bước2: Kiểm tra bài cũ 5 phút
Đọc diễn cảm bài thơ ''Mây và sóng'' của Tago . Chọn và nêu cảm nhận 1 vài câu thơ  mà em yêu thích ?
Bước3. Tổ chức dạy học bài mới.
Hđ1:  Tạo tâm thế
   MT:  tạo hứng thú cho các em.

   PP:  Thuyết trình.

   KT: Động não.   Thời gian 3 phút.

   GV cho HS nghe một đoạn trong bài hát Quê hương .
   Gv dẫn : Hình bóng quê hương cũng được Nguyễn Minh Châu thể hiện rất rõ qua truyện ngắn Bến quê .

HĐ2. Tri giác.
   MT:  Hiểu được khái quát tác giả tác phẩm.
   PP: Hỏi đáp.

   KT: Động não.   Thời gian 5 phút.             
	HĐ của thầy
	HĐ của trò
	KT-KNTT
	Ghi chú

	I. Tìm hiểu chung.

Gv yêu cầu HS đọc thầm bằng mắt phần chú thích sao.

H: Nêu những hiểu biết của em về nhà văn Nguyễn Minh Châu ?

Gv bổ sung :

Nguyễn minh Châu có nhiều tác phẩm xuất sắc như Mảnh trăng cuối rừng , bức tranh.

Trong cuộc liên hoan phim toàn quốc năm 2006 , truyện ngắn Người đàn bà trên chuyến tàu tốc hành đã đạt giải A.

H: Truyện ngắn  được sáng tác trong hoàn cảnh nào?

GV hướng dẫn HS đọc truyện ngắn bằng hình thức phân vai nhân vật .

GV nhận xét cách đọc của HS .

H: Hãy tóm tắc tru‏yện ngắn Bến quê của Nguyễn Minh Châu ?
	I. Tìm hiểu chung

HS đọc thầm.

- Một đến hai HS trả lời 

- In trong tập truyện cùng tên xuất bản năm 1985

 - Một đén hai HS tóm tắt . 
	I. Đọc và tìm hiểu chú thích

1. Tác giả.

2.Tác phẩm

3Đọc


	

	Hoạt Động 2: Phân tích cắt nghĩa
MT: Nắm được vẻ đẹp nội dung và nghệ thuật

PP: Hỏi đáp, thuyết trình, bình giảng.

KT: Động não. Thời gian  20 phút

	II. Tìm hiểu chi tiết
Truyên ngắn Bến quê được trình bày theo những phương thức biểu đạt nào ? Xác định phương thức biểu đạt trên ?

H : Truyện được kể theo ngôi thứ mấy? Tại sao tác giả lại chọn ngôi kể đó ?

H : Trong truyện nhân vật nào là nhân  vật chính ?Vì sao ?

H : Trong truyện ngắn Bến quê em thấy xuất hiện những hình ảnh nào ? Tìm các đoạn truyện tương ứng cho các hình ảnh đó ?  

GV yêu cầu HS đọc thầm bằng mắt từ đầu đến của sổ nhà mình .

H : Cảnh vật nơi Bến quê được nhà văn 

miêu tả qua những chi tiết nào ?

H : Cách miêu tả của nhà văn có gì đặc biệt ?

H : Qua đó giúp em cảm nhận được gì về cảnh vật nơi bến quê ?

H : Em hiểu như thế nào về suy nghĩ của Nhĩ qua câu văn sau : Suốt cuộc đời... trước  của sổ nhà mình .

H : Từ đó em hiểu gì về nhân vật này ?

GV cho HS xem một đoạn phim .

H : Cảnh đoạn phim mà em vừa xem là cảnh nào ?

H :Cảm nhận của em về hình ảnh bến quê ?

H : Từ đó em hãy tóm tắt lại truyện ngắn Bến quê ?

H : Nhân vật Nhĩ được đặt trong mối quan hệ với những ai ?

H : Cùng với Nhĩ , những thành viên nào trong gia đình anh được nhà văn Nguyễn Minh Châu dừng lại để khắc hoạ ?

H : Dưới ngòi bút của Nguyễn Minh Châu nhân vật Liên hiện qua những chi tiết nào ?

GV chiếu chi tiết lên màn hình 

H : Em có nhận xét gì về  cách miêu tả của nhà văn ?

H : Chi tiết nào khiến em cảm động nhất ? Vì sao ?

H : Qua những chi tiết đó em thấy nhân vật Liên hiện lên là một người phụ nữ như thế nào ?

H : Nhân vật Liên trong truyện ngắn này giúp em gợi nhớ đến nhân vật nào ?

GV bình 

Như vậy dưới ngòi bút của Nguyễn Minh Châu nhân vật Liên hiện lên với rất nhiều phẩm chất đáng quý . Liên đích thực là ngườiphụ nữ rất mực yêu chồng và lòng vị tha Liên xứng đáng là nhân vật điển hình cho người phụ nữ trước kia và mãi mãi sau .

H : Hãy phát biểu đôi lời cảm xúc về nhân vật Liên ?

H : Trước tình cảm của Liên thái độ của Nhĩ như thế nào ? Chi tiết nào giúp em cảm nhận được điều đó ?

H : Qua đó em thấy gia đình có ‎ nghĩa như thế nào đối với Nhĩ ?

H : Bên cạnh những thành viên trong gia đình Nhĩ còn nhận ra sự giúp đỡ của những ai ? 
H : Bọn trẻ con hàng xóm và cụ giáo Khuyến đã giúp đỡ Nhĩ như thế nào ? 

H : Em có nhận xét gì về tình cảm của mọi người giành cho Nhĩ ?

G V gọi HS đọc đoạn truyện Nhĩ tâm sự với con trai .

H : Nhĩ đã nhờ con trai làm gì ? Tại sao Nhĩ lại nhờ con làm việc đó ?

H : Người con trai đã thực hiện yêu cầu của bố như thế nào ?

H : Qua đoạn truyện , nhà văn Nguyễn Minh Châu đã chiêm nghiệm vấn đề nào của cuộc sống ?

H : Em đã có lần nào chùng chình trước  

Cuộc sống chưa ? Em hãy kể cho các bạn cùng nghe ?

H : Nhà văn kết thúc truyện ngắn bằng hìnhg ảnh nào ? Hình ảnh ấy có y nghĩa như thế nào ?

H : Hãy khái quát nhan đề Bến quê  ?
	II. Tìm hiểu chi tiết

- Miêu tả , tự sự , biểu cảm .

- Phương thức chính : tự sự 

- Được kể theo ngôi thứ ba .

- Đảm bảo tính khách quan vô tư .

- Nhĩ là nhân vật chính .

- Nhĩ là nhân vật theo suốt từ đầu tới cuối câu chuyện 

- Hình ảnh thiên nhiên .

- Hình ảnh con người .

- HS đọc thầm 

- Màu hoa bằng lăng .

- Màu nước Sông Hồng. 

- Sắc màu , bờ bãi dưới nắng thu .

- Miêu tả cụ thể , tỉ mỉ .

- Kết hợp miêu tả và biểu cảm .

- Cảnh vật hiện lên dưới cái nhìn của nhân vật Nhĩ .

- Bình dị , gần gũi , thân quen .

- Chân thực , gợi cảm .

- Con người đi đây đi đó nhiều , khi sắp giã từ cõi đời bỗng nhận ra những vẻ đẹp bình dị gần gũi trong ta , có thể xa lạ nếu ta không thực sự sống với chúng .

- Từng trải , am hiểu cuộc sống .

- Tha thiết yêu mến quê hương .

- Cảnh bến quê .

- HS tự bộ lộ 

- Với gia đình .

- Với hàng xóm 

- Liên – Vợ Nhĩ 

- Tuấn – Con trai Nhĩ 

- Tỉ mỉ , sinh động , gợi cảm .

- HS tự bộc lộ .

- Là người phụ nữ chân  quê , dịu dàng nhẫn nại giầu tình yêu thương , giầu đức hi sinh . 

- Nhân vật chị Dậu , Vũ Nương ...

- HS tự bộc lộ .

- Nhĩ rất hiểu và thông cảm cho Liên 

- Gia đình là bến đỗ bình yên nhất .

- Bọn trẻ con hàng xóm và cụ giáo Khuyến .

- HS tìm chi tiết .

- Cảm thông , yêu thương .

- Sang bên kia sông .

- Nghe theo lời bố nhưng lại sa vào bàn cờ thế .

- Sống trên đời con người không thể tránh khỏi những điều chùng chình vòng vèo .


	II. Tìm hiểu văn bản.

1.Cảnh vật nơi làng quê.

2 Con người nơi bến quê .
	

	Hoạt động 4:đánh giá khái quát.

MT: Khái quát lại nội dung và nghệ thuật 

PP: Hỏi đáp.  Kt: Động não.

Thời gian 5 phút.

	H: Khái quát những thành công về giá trị nghệ thuật và nội dung của truyện ?

GV hướng dẫn HS đọc phần ghi nhớ 
	- Một đến hai HS đọc 
	III. Tổng kết.

Ghi nhớ: Học SGK.
	

	Hoạt động 5: luyện tập

MT: Củng cố lại   văn bản vừa học.

PP: Hỏi đáp.

Kt: động não.   Thời gian 5 phút.

	GV hướng dẫn HS làm bài tập trắc nghiệm nối .
	
	IV. Luyện tập .
	


Bước4. Giao bài, hướng dẫn về nhà.2 phút
- Học thuộc phần ghi nhớ .

- Phân tích nhân vật Nhĩ .

- Soạn : Những ngôi sao xa xôi 

Ngày soạn: 18/ 3/2014                                             Ngày dạy   26 và 28 /3/2014.  Lớp 9A2

Tiết:137-138


Tiếng Việt :  
Ôn tập tiếng việt lớp 9

A. Mục tiêu cần  đạt.
I.Mức độ cần đạt.

- Nắm vững kiến thức về phần Tiếng việt đã học trong học kì II.

II. Trọng tâm kiến thức kĩ năng.

1.Kiến thức.

-Hệ thống kiến thức về khởi ngữ, các thành phần biệt lập, liên kết câu và liên kết đoạn văn, nghĩa tường minh và hàm ý.

2. Kĩ năng.

- Rèn kĩ năng tổng hợp và hệ thống hoá một số kiến thức đã học trong giao tiếp, đọc hiểu và tạo lập văn bản.

B. Chuẩn bị của thầy và trò

Thầy: Bảng phụ,  giáo án.

Trò: Chuẩn bị sách vở và đọc bài mới trước khi đến lớp.

C. C¸cho¹t động.

Bước1. ổn định tổ chức

- Kiểm tra sĩ số và nền nếp của học sinh

Bước2. Kiểm tra bài cũ

    GV lồng vào trong giờ học 

Bước3. Tổ chức dạy học bài mới.
HĐ1.Tạo tâm thế.

MT: Tạo hứng thú cho các em.

PP: thuyết trình.

KT: Động não.   Thời gian 3 phút.

    Để giúp các em hệ thống lại phần Tiếng Việt lớp 9 học kì II , chúng ta sẽ tiến hành tiết học ôn tập .

HĐ2,3,4. Tri giác, phân tích cắt nghĩa, đánh giá khái quát.
MT: Ôn tập lại một số kiến thức TV đã học

PP: Thảo luận, hỏi đáp.

KT: ĐN, khăn trải bàn.   Thời gian 65 phút.

	HĐ của thầy
	H§ cñaTrß
	TTKT-kn
	Ghi chú

	I. Tìm hiểu chung.
H : Giữa thành phần khởi ngữ và thành phần biệt lập có gì giống và khác nhau? 

Gv hướng dẫn HS chữa bài tập số 1 SGK .

H : Nêu yêu cầu của bài tập ?

GV yêu cầu HS đọc các đoạn văn .

Định hướng :  

· Khởi ngữ : Xây cái lăng ấy  

· Thành phần biệt lập : Dường như ; người con gái sắp xa ta   

GV hướng dẫn HS làm bài tập 2 

H : Nêu yêu cầu của bài tập ?

H : Khi giới thiệu về truyện ngắn Bến quê của Nguyễn Minh Châu em sẽ chọn và giới thiệu những gì?

Gv gọi 1 đến 2 HS lên bảng . HS dưới lớp thực hành trên nháp .

GV sửa chữa đoạn văn cho HS 
	I. Tìm hiểu chung.

- Một đến hai HS nhắc lại .

- Điền các từ ngữ in đậm vào bảng hệ thống.

-  3 HS đọc .

- Viết đoạn văn giới thiệu về truyện ngắn Bến quê của Nguyễn Minh Châu .

- Giới thiệu về nhà văn 

- Hoàn cảnh ra đời 

- Nghệ thuật và nội dung .
	I. Khởi ngữ và các thành phần biệt lập
	

	GV nhắc lại các hình thức liên kết  câu và liên kết đoạn văn .

GV hướng dẫn HS thực hành bài tập 1 SGK 

H : Xác định yêu cầu của bài tập ?

GV hướng dẫn HS làm bài tập trắc nghiệm bằng phương pháp vấn đáp .

a . Nhưng , nhưng rồi , và thuộc phép nối 

b . Cô bé – Cô bé thuộc phép lặp .

     Cô bé – Nó thuộc phép thế .

c . Bây giờ ... chúng tôi nữa !- thế thuộc phép thế  .

GV tiếp tục hướng dẫn HS  làm bài tập 2 

H : Xác định yêu cầu của bài tập ?

GV treo bảng phụ và yêu cầu HS điền kết quả trên bảng phụ .

GV hướng dẫn HS làm bài tập 3 

H : Xác định các phương tiện liên kết qua đoạn văn em vừa viết ?
	- Một đến hai HS nhắc lại .

- Cho biết mỗi từ in đậm thuộc phép liên kết nào .

- Ghi kết quả ở bài tập 1 vào bảng hệ thống .

- HS thực hành trên bảng phụ 
	II. Liên kết câu và liên kết đoạn văn 
	

	? Hãy phân biệt nghĩa tường minh và hàm ý ?

Gv hướng dẫn HS chữa bài tập 1 .

H : Nêu yêu cầu của bài tập 1 ?

Gv hướng dấn HS làm  bài tập bằng phương pháp vấn đáp .

Định hướng : Trong câu in đậm ở cuối truyện người ăn mày muốn nói ( bằng hàm ý )  với người nhà giầu rằng địa ngục là chỗ của các ông .

GV tiếp tục hướng dẫn HS làm bài tập 2

H : Nêu yêu cầu của bài tập ?

GV hướng dẫn HS làm bài tập bằng phương pháp thảo luận nhóm . (pp Khăn trải bàn)
  a Từ in đậm có thể hiểu :

      - Đội bóng huyện chơi không hay .

      - Tôi không muốn bình luận về việc này . 

  b Hàm ý của câu in đậm là :

      - Tớ chưa báo cho Nam và Tuấn . Người nói cố ý vi phạm phương châm về lượng .
	- Một đến hai HS nhắc lại .

- Xác định hàm ý trong câu nói của người ăn mày .

- HS thảo luận nhóm .
	III. Nghĩa tường minh và hàm ý.


	


    HĐ5: Luyện tập.

                Mt: Củng cố lại bài ôn.

                PP: Hỏi đáp

               KT: Động não.     Thời gian 20phút.

-GV hướng dẫn học sinh làm bài tập ở vở trắc nghiệm và vở bài tập

-GV Hướng dẫn củng cố kiến thức  bằng cách cho HS viết một đoạn văn ngắn (chủ đề tự chọn) . Trong đoạn văn có sử dụng các phép liên kết.
Bước4. Giao bài, hướng dẫn về nhà.2 phút
- Bổ sung bài tập đã làm vào vở bài tập.

- Chuẩn bị cho tiết '' Tổng kết về ngữ pháp .''

Ngày soạn 19 /3/2014                                                   Ngày dạy     28, 29  /3/2014.   Lớp 9A2
Tiết  139-140

Luyện nói: Nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ

A.Mục tiêu cần đạt.
I.Mức độ cần đạt

- Nắm vững hơn những kiến thức cơ bản của bài nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ,

- Rèn kĩ năng mới.

II. Trọng tâm kiến thức kĩ năng.

1.Kiến thức.

 -Những yêu cầu đối với luện nói khi bàn luận về một đoạn thơ, bài thơ.

2. Kĩ năng.

- Lập ý và cách dẫn dắt vấn đề khi nghị luận về một đoạn thơ bài thơ.

- Trình bày miệng một cách mạch lạc những cảm nhận, đánh giá của mình về một đoạn thơ bài thơ

B. Chuẩn bị của thầy và trò

Thầy: Hướng dẫn h/s đề bài trước phân theo nhóm tổ

Trò: Chuẩn bị dàn ý trước khi đến lớp.

C. Các  hoạt động.
Bước1. ổn định tổ chức

- Kiểm tra sĩ số và nền nếp của học sinh

Bước2. Kiểm tra bài cũ 5 phút
    ? Thế nào là nghị luận về một đoạn thơ bài thơ? Bố cục của bài nghị luận về một đoạn thơ bài thơ?
Bước3 :Tổ chức dạy học bài mới. 
HĐ1. Tạo tâm thế.
MT: Tạo hứng thú cho các em.

PP: thuyết trình.

KT: Động não.   Thời gian 3 phút.

Để giúp các em biết trình bày một vấn đề trước đám đông, nói to rõ ràng dõng dạc, mạch lạc cần tập nói trước lớp.
Hđ2,3,4. Tri giác, phân tích cắt nghĩa, đánh giá khái quát.
 MT: Gv giúp học sinh tập trình bày một vấn đề trước lớp.

 PP: Hỏi đáp.

 KT: Động não.   Thời gian  65 phút

	Hoạt động của thầy
	 Hoạt động của trò
	Trọng tâm kiến thức kĩ năng.
	Ghi chú

	I. Tìm hiểu chung.

Gv Hướng dẫn h/s chuẩn bị

H. Yêu cầu tiết luyện nói như thế nào?

H. Đọc yêu cầu đề bài?

H.Tìm hiểu đề và tìm ý cho đề sau?

-Gv yêu cầu hs đọc lại đề bài.
	I. Tìm hiểu chung.

- Trình bày một vấn đề trước lớp

Nói to, diễn đạt trôi chảy, mạch lạc

 đứng trước lớp mắt nhìn về phía các bạn, nói có cảm xúc

H/S đọc đề bài

- Nghị luận bài thơ

- Vấn đề nghị luận: Tình bà cháu

- Cách nghị luận: Xuất phát từ sự cảm thụ cá nhân đoạn thơ bài thơ khái quát các thuộc tính tinh thần cao đẹp của người  bàvà tình bà cháu.
	I. Đề bài: Suy nghĩ về tình bà cháu trong bài thơ Bếp lửa của Bằng Việt
	

	 Hướng dẫn h/s tập nói:

Thảo luận theo nhóm cử đại diện nhón lên trình bày phần của nhóm được phân công.

h/s nhận xét, bổ sung hoàn chỉnh bài

H: Trình bày dưới dạng dàn ý ba phần : Mở bài , thân bài kết luận.

H: Gv gọi hs lần lượt trình bày   từng phần.

-gV hướng dẫn bổ sung .
	H/S Thảo luận cử đại diện trình bày

- 3 câu đầu: Bếp lửa gợi nỗi nhớ thương bà

- 5 câu tiếp: Kỉ niệm tuổi thơ thời ấu thơ

- 11 câu tiếp: Kỉ niệm bên bà cùng tiếng chim tu hú

- 8 câu tiếp suy nghĩ sâu sắc về người bà kính yêu.

- 4 câu kết: tình thương lòng kính yêu, biết ơn của đứa cháu.

- hs trình bày.

HS nghe.
	II. Nói theo dàn ý.
III. Nói không theo dàn ý.
	


HĐ5. Luyện tập

    -MT: Củng cố lại phần kiến thức đã học

· PP: Thảo luận nhóm-Gv gọi học sinh nói theo dàn ý chi tiết.

· Kt: 20 phót

Gv bổ sung và chữa cho hoàn chỉnh.

Bước 4. Giao bài, hướng dẫn về nhà. 2 phút
 Chuẩn bị bài mới: Chương trình địa phương
 Chọn 2 nội dung để lập dàn ý.

· Môi trường.

· Sự quan tâm của chính quyền địa phương.

Ngày soạn:  25/3/2014                                                Ngày dạy  02/ 4 /2014      Lớp 9A2
Tuần: 30     Tiết:141-142

Văn bản: 

Những ngôi sao xa xôi

                                   Lê minh khuê                                     
A. Mục TIÊU  Cần đạt.
I. Mức độ cần đạt

 -Cảm nhận được vẻ đẹp tâm hồn trong sáng của những cô gái thanh niên xung phong trong truyện và nét đặc sắc trong cách miêu tả nhân vật và nghệ thuật kể chuyện của Lê Minh Khuê 
II. Trọng tâm kiến thức kĩ năng.

1.Kiến thức.

  - Vẻ đẹp âm hồn trong sáng, tính cách dũng cảm hồn nhiên, trong cuộc sống chiến đấu nhiều gian khổ, hi sinh nhưng vẫn lạc quan của những cô gái thanh niên xung phong trong truyện.

-  Thành công trong việc miêu tả tâm lí nhân vật, lựa chọn ngôi kể, ngôn ngữ kể hấp dẫn.

2. kĩ năng.

- Đọc - hiểu một tác phẩm tự sự sáng tác trong thời kì kháng chiến chống Mĩ cứu nước.

- Phân tích tác dụng của việc sử dụng ngôi kể thứ nhất xưng “ tôi”

-Cảm nhận vẻ đẹp hình tương nhân vật trong truyện.
B/ Chuẩn bị của thầy và trò

Thầy: Bảng phụ,  giáo án, Chân dung nhà văn Lê Minh Khuê .

Trò: Chuẩn bị sách vở và soạn bài mới trước khi đến lớp.

C/ Các  hoạt động.
Bước1. ổn định tổ chức

- Kiểm tra sĩ số và nền nếp của học sinh

Bước2. Kiểm tra bài cũ 5 phút
Phân tích nhân vật Nhĩ trong truyện ngắn Bến quê của Nguyễn Minh Châu 

Bước3.Tổ chức dạy học bài mới.
HĐ. Tạo tâm thế

MT: Tạo hứng thú cho các em.

PP: Truyết trình.  kT: động não.    Thời gian 2 phút
.GV gới thiệu chân dung Lê Minh Khuê. Từ đó, GV dẫn vào bài 
HĐ2:   Tri giác,.

MT: Nắm được sơ lược tác giả tác phẩm.

PP: Hỏi đáp, thuyết trình.

KT: Động não.   Thời gian   10 phút.

	HĐ của thầy
	HĐ của trò
	TTKT-kn
	GHI CHÚ

	I. Tìm hiểu chung.

Gv yêu cầu HS đọc thầm bằng mắt phần chú thích sao.

H: Nêu những hiểu biết của em về nhà văn Lê Minh Khuê ?

Gv bổ sung : Lê Minh Khuê là nữ nhà văn trưởng thành trong cuộc kháng chiến chống mĩ 

- Đây là cây bút chuyên viết về chiến tranh và nữ thanh niên xung phong trên tuyến đường Trường Sơn năm xưa
H: Truyện ngắn  được sáng tác trong hoàn cảnh nào? Hoàn cảnh đất nước lúc đó ra sao?
GV hướng dẫn HS đọc truyện ngắn bằng hình thức phân vai nhân vật .

GV nhận xét cách đọc của HS .

H: Hãy tóm tắc tru‏yện ngắn  Những ngôi sao xa xôi của Lê Minh Khuê

GV hướng dẫn hs tìm  hiểu chú thích 1,3,5,trong SGK?
	I. Tìm hiểu chung.

HS đọc thầm.

- Một đến hai HS trả lời 

- sáng tác 1971 

Trả lời.
-đọc phân vai

 - 1 đến 2 HS tóm tắt . 
	I. Đọc và hiểu chú thích

1 Tác giả.
2 Tác phẩm.

3Đọc.

4. Chú giải.


	

	Hoạt động 3: Phân tích cắt nghĩa.

MT: Nắm được vẻ đẹp nội dung và nghệ thuật của tác phẩm.

PP: Hỏi đáp, giảng bình.

KT: Động não.  Thời gian 61phút.



	II. Tìm hiểu chi tiết.

Truyên ngắn Những ngôi sao xa xôi  được trình bày theo những phương thức biểu đạt nào ? Xác định phương thức biểu đạt chính ?

H : Truyện được kể theo ngôi thứ mấy? Tại sao tác giả lại chọn ngôi kể đó ?

H : Trong truyện nhân vật nào là nhân  vật chính ?Vì sao ?

H Xác định bố cục của văn bản?

H : Cuộc sống ở cao điểm diễn ra trên phạm vi nào ?

 H:Không gian mặt đường được nhà văn tái hiện qua những chi tiết nào?

H:Theo em cuộc sống như thế nào gợi về từ không gian đó?

H;Giữa không gian ấy hình ảnh những cô thanh niên xung phong hiên lên qua những chi tiết nào?

H : Một cuộc sống như thế nào được hiện ra từ chi tiết ấy ?
H : Không gian đã làm thay đổi sinh hoạt thường ngày của những cô gái xung phong .

Không gian ấy được hiện qua những chi tiết nào ?

-chạy đếm bom giữa ban ngày : chúng tôi chạy trên cao điểm cả ban ngày. thần chết là một tay không biết đùa hắn ta luổn trong ruọt những quả bom 

- cảm giác căng thẳng :thần kinh căng như chão, tim đập bất chấp cả nhịp điệu, chân chạy mà vẫn biết rằng khắp xung quanh có nhiều quả bom  chưa nổ 

- đổ máu:máu túa ra từ cánh tay Nho, túa ra, ngấm vào đất  

H : Có một sự tương phản giữa hai không gian này . Tương phản đó là gì ?

H : Từ đó em hiểu gì về hiện thực chiến tranh trên tuyến đường Trường Sơn đầy máu lửa ?

H Những chi tiết nào thể hiện những phẩm chất chung của ba cô gái?

H : Từ đó em hiểu gì về phẩm chất của ba cô gái

? Vẻ đẹp Phương Định được khắc hoạ trên những phương diện nào?
- Vẻ đẹp  hình thể.

-Vẻ đẹp tâm hồn
GV dẫn: Trước tiên cô và các em cùng  tìm hiểu  vẻ đẹp ngoại hình của Phương Định nhé!

Chiếu đoạn văn ngữ liệu, yêu cầu học sinh đọc thầm bằng mắt

?Tìm những chi tiết tác giả miêu tả vẻ ngoại hìnhcủaPhương Định?
?Thông qua cách miêu tả của tác giả em thấy Phương Định là cô gái như thế nào? 

Ghi bảng:

Gv dẫn, chuyển: 

Có lẽ vì xinh xắn, dễ thương  mà cô luôn là  tâm điểm chú ý của các anh cao xạ hay lái xe. Tuy nhiên sức hút đặc biệt của Phương Định có lẽ không dừng ở đó...

HDHS phân tích vẻ đẹp phẩm chất của nhân vật.

Gv: Chia thành 6 nhóm cử thư kí của các nhóm. 

Gv: Phát phiếu học tập cho HS

Chiếu các đoạn ngữ liệu cần phân tích lên bảng phụ

Yêu cầu các nhóm trình bày kết quả ( bổ sung nếu có)

Gv:  Chiếu đáp án để các nhóm  tự đối chiếu.

? Trong các chi tiết trên em ấn tượng nhất với chi tiết nào? Vì sao?

          Bình: 

Đó là những vẻ đẹp hết sức bình dị, đời thường của Phương Định. Vẻ đẹp ấy phập phồng sự sống rạo rực, sự sống đam mê, sự sống căng tràn hạnh phúc “ xanh tươi” ngay trên mảnh đất Trường Sơn khốc liệt. Người con  gái ấy cùng đồng đội của cô vẫn sống thanh thản, sống phơi phới mặc dù họ  thấu hiểu hơn ai hết rằng: có thể mình sẽ vĩnh viễn ra đi khi “mái tóc hãy  còn xanh”

? Nói tóm lại Phương Định để lại ấn tượng  sâu sắc trong mỗi chúng ta bởi những nét đẹp  tâm hồn nào ?

  Ghi bảng

Gv dẫn chuyển:

Phân tích vẻ đẹp phẩm chất của Phương Định

Chiếu đoạn ngữ liệu

? Tìm các chi tiết tác giả miêu tả hành trình phá bom của Phương Định?

? Cách miêu tả của tác giả có gì đặc biệt?

Chiếu đoạn văn tả khung cảnh phá bom của Phương Định 

? Bối cảnh không gian và công việc phá bom của PĐ được trần thuật thông những chi tiết nào?

? Em có nhận xét gì về không gian và công việc phá bom của PĐ? 

? Nêu đặc sắc nghệ thuật của đoạn văn và hiệu quả diễn đạt?

? Diễn biến tâm lí của PĐ lúc đối diện với trái bom tử thần được tác giả khắc họa ra sao? Cô mời các em cùng khám phá tiếp :

Chiếu các chi tiết miêu tả cảnh Pđ đến gần trái bom.

? Nhận xét kiểu câu và nhịp điệu của các câu văn trong đoạn văn này.

? PĐ sợ vì lẽ gì?

?Tại sao tác giả lại miêu tả những phút xao lòng vì  sợ của Phương Định trong lần phá bom ấy?

Gv: Lo sợ khi  cận kề với cái chết là tâm lí thường tiùnh của bất cứ ai. Phương Định còn trẻ lại là con gái đô thành nên trước tình thế nguy nan đối diện với cái chết có thể cô còn phập phồng lo lắng cũng là lẽ tự nhiên.

Nhờ vậy mà nhà văn Lê Minh Khuê  mới chính là những con người bằng xương thịt rất gần gũi, hiện lên với nét chân thực. Họ là anh hùng của mặt đất chứ không phải là bậc thánh của thế giới vô thường.

? Sức mạnh nào đã giúp Phương Định không sợ nữa  thẳng người đàng hoàng bước tới trái bom?
GV chuyển:

Chiếu đoạn văn PĐ phá bom

? Tìm các chi tiết tái hiện hành động, ý nghĩa, cảm giác của nhân vật?

? Em có nhận xét gì về hành động phá bom của PĐ?

? Có phải PĐ chỉ phá bom bằng đôi tay thành thạo hay không? 

? Những cảm giác, ý nghĩ trên là của PĐ hay của nhà văn?

 GV chiếu hai đoạn văn tả cảnh phá bom của LMK và của Bích Trang để hs đối chiếu và nhận xét

Gv chiếu hai đoạn văn   kể về lần  phá bom của nữ TNXP. HDHS đối chiếu để nhận ra sự độc đáo trong cách  khắc họa của Lê Minh Khuê.

GV yêu cầu HS chốt  toàn bộ vẻ đẹp của PĐ

Chiếu sơ đồ tư duy

Chuyển ý sang nhân vật Thao, Nho.

Qua sự chuẩn bị bài ở nhà hãy nêu cảm nhận của emvề tính cách của hai nhân vật này?

? Em yêu thích nét tính cách nào của chị Thao và Nho?

Gv: Chiếu sơ đồ tư duy  để HS hoàn thiện về ba nhân vật.

? Điểm gặp gỡ về tâm hồn và phẩm chất của  ba nhân vật  nữ thanh niên xung phong này là gì? 

Bình: Chính những nét 

tương đồng ấy là chất keo gắn kết họ thành tổ trinh sát mặt đường yêu thương nhau như chị em một nhà, cùng vào sinh ra tử cùng viết nên “huyền thoại Trường sơn đầy máu và hoa”

? Hình ảnh ba nữ thanh niên xung phong trong tác phẩm là biểu tượng đẹp của những  ai trong cuộc kháng chiến chống  Mĩ hào hùng?

Liên hệ với những vần thơ về cô gái TNXP...


	II. Tìm hiểu chi tiết.

-  Miêu tả , tự sự , biểu cảm .

- Phương thức chính : tự sự 

- Được kể theo ngôi thứ nhất

- để người kể truyện có điều kiện bộc lộ đầy đủ đời sống nội tâm của mình .

- Phương Định  là nhân vật chính.

- Phương Định là nhân vật theo suốt từ đầu tới cuối câu chuyện 

Đ1..ngôi sao trên mũ- công việc, cuộc sống và bản thân 3 người trong tổ trinh sát mặt.

Đ2..chị Thao bảo - một lần phá bom, Nho bị thương

§3 còn lại - sau phút nguy hiểm, 2 chị ngồi hát, niềm vui trước trận mưa đá.

- diễn ra trên hai phạm vi :không gian mặt đường và không gian trong hang đá 

- Con đường :bị đánh lở loét... han gỉ nằm trong đất 

- Máy bay rít :tiếng ma‎ý bay trinh sát rè rè, phản lực gầm gào, rót vào tai một cảm giác khó chịu và căng thẳng 
- Bom nổ dưới đất chân chúng tôi rung, mội thứ tiếng kì quoái đến váng óc đất rơi lép bộp mảnh bom xé không khí, lao và rít vô hình trên đầu.

- Bom nổ chậm :quả bom nằm lạnh lùng trên một bụi cây khô một đầu chui xuống đất, đầu này có vẽ hai vòng tron mằu vàng...

- Sau đợt bom vắng lặng :chỉ có Nho và chị Thao và bom và tôi ngồi đây
- Bom đạn ác liệt 

- Cuộc sống căng thẳng hiểm nguy 

- Con người cận kề với cái chết 

- Số người ba cô gái 

- công việc :việc của chúng tôi là ngồi đây khi bom nổ thì chạy lên, nếu cần thì phá bom.

- bị bom vùi: chúng tôi bị bom vùi luôn có khi bò lên cao điểm về chỉ thấy hai con mắt lấp lánh 

-  Nguy nan khẩn trương

-Trả lời.
- Những cô gái còn rất trẻ, cá tính và hoàn cảnh riêng không giống nhau, nhưng đều có phẩm chất chung của những chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện ở chiến trường.

Bình yên vàkhốc liệt. Một bên là bảo toàn sự sống còn một bên là cái chết luôn đe doạ.

-Rất ác liệt, đó là tuyến đường đầy máu lửa

- Tinh thần trách

nhiệm tự giác cao, quyết tâm hoàn thành mọi nhiệm vụ được phân công

- Lòng dũng cảm sẵn sàng hi sinh không quản khó khăn gian khổ, hiểm nguy

- Tình đồng chí đồng đội keo sơn gắn bó

- Hay xúc động, nhiều mơ mộng dẽ vui, dẽ buồn thích làm đẹp cho cuộc sống của mình dù hoàn cảnh khó khăn ác liệt

- Đó là những phẩm chất vừa đẹp, vừa bình dị, hồn nhiên lạc quan của thế hệ trẻ VN trong cuộc k/c chiến chống Mĩ.

- Câu chuyện sinh động chân thật

Đọc thầm

Phát hiện

Cảm nhận

phát biểu cá nhân

Ghi bài

Phân tích vẻ đẹp tâm hồn, phẩm chất của nhân vật

Cử thư kí và nhóm trưởng nhóm mình

Nghe yêu cầu

Đọc thầm các đoạn văn ngữ liệu

Trình bày, lắng nghe, phản hồi...

Tự đánh giá kết quả thảo luận

Tự bộc lộ

Khái quát, ghi bài

Phát hiện

Ghi bài

Phân tích vẻ đẹp phẩm chấtcủaPhương Định 

Quan sát

Phát hiện

Suy luận, nhận xét

Quan sát

 phát hiện

Suy nghĩ, liên tưởng nhận xét

Phát hiện, trả lời

 Quan sát

Cảm nhận, trả lời

Suy luận

Suy nghĩ, phân tích

Phát hiện, suy luận

Đọc

Phát hiện

Nhận xét

Suy luận

Đọc, đối chiếu

Trình  bày theo kĩ thuật dự án.

Trình bày theo cảm nhận cá nhân

Quan sát

Khái quát

Nghe

Suy luận

	II. Đọc - hiểu văn bản.

1. Cuộc sống trên cao điểm 

2/ Vẻ đẹp của ba cô gái thanh niên xung phong

a)Nhân vật Phương Định
* Vẻ đẹp hình thể:
“ Tôi là cô gái khá... hai bím tóc dài, tương đối mềm, cái cổ cao kiêu hãnh như đài hoa oa kèn... mắt dài dài màu nâu ”

     Là cô gái có vẻ bề ngoài rất  nữ tính, có duyên, có sức hút, toát lên vẻ trong trắng kiêu sa của người con gái Hà thành.
*Vẻ đẹp tâm hồn, phẩm chất:

- Sở thích: Thích hát: “ tôi mê hát... bịa ra lời mà hát. .. Những bài  hành khúc bộ đội hay hát  trên những ngả đường mặt trận. Tôi thích dân ca quan họ mềm mại, dịu dàng. Thích Cachiusa của Hồng quân Liên Xô... dân ca Ý giàu có. Thích ngồi bó gối mơ màng ...”

         mộng mơ, yêu đời

- Cách biểu lộ cảm xúc:

Khi gặp các anh bộ đội: “Không săn sóc vồn vã... thường đứng ra xa, khoanh tay lại trước ngực và nhìn đi nơi khác, môi mím chặt...

Mắt nhìn xa xăm”

           tuy có chút kiêu kì  điệu đà nhưng rất ý nhị, kín đáo.

-Hoài niệm tuổi thơ: 

+ Khi cơn mưa đá ập đến  cô : “  chạy vào... lại chạy ra ... vui thích cuống cuồng...

+ Cô nhặt những hạt mưa đá để rồi bâng khuâng ngơ ngác thẫn thờ “ tiếc không nói nổi”

+ Cơn mưa đá chợt đến và hoài niệm tuổi thơ êm đềm của cô cũng chợt về tươi sáng, lung linh :

“ Mà tôi nhớ một cái gì đấy... hình như mẹ tôi, cái cửa sổ... hoặc những ngôi sao  to trên bầu trời thành phố ... con đường nhựa ban đêm... tiếng rao của bà bán xôi sáng... Hoa trong công viên...”
          Hồn nhiên, trong 

         sáng, giàu cảm 

         xúc.

- Tình cảm với đồng đội:
+ Cô lo lắng khi chị Thao lên cao điểm chưa về đến nỗi: “ nói như gắt vào điện thoại” lúc nhận liên lạc của Đại đội trưởng.

+ Khi bom nổ, thấy chị Thao lao đi , “ tôi ráng sức gào: chị Thao”

+ Nho bị thương: cô vỗ về và chăm sóc tận tình như một cô y tá , như một người chị “ moi đất bế Nho đặt lên đùi mình ... Rửa cho Nho bằng nước đun trên bếp than...Tiêm cho Nho”  rồi “pha sữa trong cái ca sắt”
+ Với các anh lính : trong suy nghĩ của cô  họ là  “ Những người đẹp nhất, thông minh, can đảm và cao thượng nhất”

           thắm tình đồng chí 
        đồng đội.

Là cô gái hồn nhiên, mơ mộng, yêu đời, thắm tình đồng đội.

“Vắng lặng đến phát sợ ... lao và rít vô hình trên đầu”
 - Tôi đến gần quả bom.

- Quả bom nằm lạnh lùng trên một bụi cây khô, một đầu vùi xuống đất. Đầu  này có vẽ hai vòng tròn màu vàng.

- Tôi dùng xẻng nhỏ đào đất dưới quả bom.   

- Tôi cẩn  thận bỏ gói thuốc mìn xuống cái lỗ đã đào, châm ngòi. 

- Tôi khỏa đất rồi chạy lại chỗ nấp của mình. 

- Quả bom nổ…Mảnh bom xé không khí lao và rít vô hình trên đầu.  

- Tôi phủi áo, căng mắt nhìn qua khói và chạy theo chị Thao.  

        Miêu tả tỉ mỉ, chi tiết. Từng bước chân, từng sự quan sát, từng động tác phá bom của Phương Định được tái hiện rõ nét. 

“ Vắng lặng đến phát sợ. Cây còn lại xơ xác. Khói đen vật vờ từng cụm trong không trung, che đi những gì từ xa. Không có gió. Tim tôi đập cũng không rõ… Vật duy nhất là chiếc kim đồng hồ…nó chạy …nhẹ nhàng đè lên những con số vĩnh cửu”

Không gian  đầy ám khí, báo hiệu sự huỷ diệt, mỗi lúc càng thêm vắng lặng, ngộp thở.

“Tôi đến gần quả bom.

Tôi dùng xẻng nhỏ đào đất dưới quả bom.

Tôi bỏ gói thuốc mìn… châm ngòi…

Quả bom nổ… mảnh bom xé không khí 

lao và rít vô hình trên đầu”

Công việc mỗi lúc thêm hiểm nguy đến rợn người

        Phép tăng tiến nhằm thử thách  tinh thần trách nhiệm, ý chí và lòng  quả cảm của PĐ

“ vắng lặng ... không?”

Câu trần thuật ngắn, câu hỏi, nhịp nhanh (  gợi nỗi phập phồng lo sợ của PĐ)

Nhân vật trở nên chân thực đời thường, gần gũi...

Ánh mắt của các anh pháo cao xạ, là tình đồng đội keo sơn, là lòng tự trọng của công dân xứ sở anh hùng của tuổi trẻ “ Xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước”. Nhưng quan trọng hơn cả là lòng quả cảm là  ý chí kiên cường. 

Cách miêu tả của Lê MInh Khuê tinh tế.

Nghệ thuật miêu tả của Lê Minh Khuê thiên về nội tâm nhân vật rất tinh tế, rất có chiều sâu.
b) Nhân vật Thao, Nho:

* Chị Thao: 

- Rất bình tĩnh, cương quyết, gan dạ nhưng cũng yếu mềm.

- Yêu đời, giàu tình cảm với đồng đội.

*Nho: 

- Hồn nhiên, trong sáng

- Gan dạ, quả cảm

	Thảo luận nhóm bằng phiếu học tập

( Thời gian dự kiến : 7 phút)



                   HOẠT ĐỘNG 4: ĐÁNH GIÁ, KHÁI QUÁT.
     - Mục tiêu:      Khái quát những thành công về nghệ thuật và nội dung của tác phẩm      

     - Thời gian:       5  phút

	HĐ của thầy
	HĐ của trò
	Chuẩn KT, KN cần đạt
	Ghi chú

	HDHS tổng kết bằng sơ đồ tư duy

Gọi HS đọc Ghi nhớ SGK


	Khái quát nghệ thuật và nội dung  văn bản

Đọc Ghi nhớ
	III TỔNG KẾT 
1 Nghệ thuật

- Ngôi kể thứ nhất chân thực, dễ bộc lộ suy nghĩ, cảm xúc. 

- Miêu tả tâm lí và ngôn ngữ nhân vật.

- Có lời trần thuật đối thoại tự nhiên.

2 Nội dung

Truyện kể về cuộc sống chiến đấu của ba nữ thanh niên xung phong trên một cao điểm của Trường Sơn. Qua đó ngợi ca tuổi trẻ Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống Mĩ hào hùng.

Ghi nhớ ( SGK/ 122)


	


                   HOẠT ĐỘNG 5: LUYỆN TẬP

Mục tiêu:        Củng cố khắc sâu kiến thức

Phương pháp: Thảo luận nhóm

Thời gian:       5 phút

	 HĐ của thầy

	HĐ của trò 
	Chuẩn KTKN cần đạt
	Ghi chú

	III- HDHS LUYỆN TẬP

Hdhs thảo luận nhóm giải thích ý nghĩa nhan đề của văn bản

Cũng như “Mảnh trăng cuối rừng”  của Nguyễn Minh Châu ,  "Những ngôi sao xa xôi" là một nhan đề lãng mạn, góp phần thể hiện tư tưởng, chủ đề của truyện: đó là chủ nghĩa anh hùng cách mạng, là vẻ đẹp trong tâm hồn, tư tưởng và những phẩm chất cao cả của con người Việt
	III- LUYỆN TẬP

Thảo luận ý nghĩa nhan đề của văn bản
	III- LUYỆN TẬP

Giải thích ý nghĩa nhan đề của văn bản - “Những ngôi sao xa xôi” là hình ảnh ẩn dụ về ba cô thanh niên xung phong trong tổ Trinh sát mặt đường..

-Đó là thứ ánh sáng lấp lánh tỏa ra từ vẻ đẹp của ba cô gái, thoắt ẩn thoắt hiện xa xôi, mà lại có sức mê hoặc lòng người. xa đấy nhưng cũng rất gần  gũi thân thương

	


BƯỚC 4: HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ:

 Thời gian: 2 phút

1- Viết đoạn văn ( 10 – 12 câu) trình bày tác dụng của ngôi kể thứ nhất trong truyện ngắn “ Những ngôi xao xa xôi”. Đoạn văn có sử dụng phép liên kết câu đã học.

2- Cảm nhận về vẻ đẹp của nhân vật  Phương Định trong tác phẩm.

3- Soạn “ Rô- bin -xơn ngoài đảo hoang”
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Chương trình địa phương

( Phần tập làm văn -Thảo luận về bài làm tiết 101-102) 

A/ Mục TIÊU cần đạt. 

I  Mức độ cần đạt

- Củng cố lại những kiến thức cơ bản về kiểu bài nghị luận về một sự việc, hiện tượng đời sống.

- Biết tìm hiểu  và có những ý kiến về sự việc, hiện tượng  của đời sống ở địa phương.

- Tạo lập được văn bản viết về sự việc, hiện tượng của đời sống ở địa phương.

II.Trọng tâm kiến thức kĩ năng.

    1.Kiến thức.

- những kiến thứcvề kiểu bài nghị luận về sự việc, hiện tượng của đời sống.

-  Những sự việc, hiện tượng trong thực tế đáng chú ý ở địa phương.

2. Kĩ năng.

- Suy nghĩ đánh giá về một hiện tượng, một sự việc thực tế ở địa phương.

- Làm một bài văn trình bày một vấn đề mang tính xã hội nào đó với suy nghĩ, kiến nghị của riêng mình.

B/ Chuẩn bị của thầy và trò

Thầy: Hướng dẫn h/s chuẩn bị tư liệu viết bài

Trò: Chuẩn bị bài viết ở nhà
C/ Các hoat động.
Bước1. ổn định tổ chức

 - Kiểm tra sĩ số và nền nếp của học sinh

Bước2. Kiểm tra bài cũ 5 phút
    Kiểm tra phần chuẩn bị của h/s ở nhà. 

Bước3. Tổ chức dạy học bài mới.
HĐ1. Tạo tâm thế.

MT: Tạo hứng thú cho các em.

PP: Thuyết trình.   Thời gian  3 phút.
 GV giới thiệu yêu cầu tiết học: Nghị luận những vấn đề về môi trường, quyền trẻ em,vấn đề xã hội
HĐ2,3,4. Tri gác, phân tích cắt nghĩa, đánh giá khái quát.
Mt: Làm quen với một số vấn  đề cần viết ở địa phương.

PP: Hỏi đáp, thảo luận nhóm.

KT: động não. Thời gian 15 phút
	   Hoạt động của thày
	         Hoạt động của trò
	    TTKT-KN
	Ghi chú.

	I. Tìm hiểu chung.

HĐ1. Hướng dẫn h/s chọn vấn đề nghị luận 

* Vấn đề môi trường:

* Vấn đề quyền trẻ em:

* Vấn đề xã hội:

-GV yêu cầu 4 tổ thảo luận về 4 vấn đề sau đó cử đại diện trình bày

- Các nhóm nhận xét.
	I. Tìm hiểu chung.

- Hậu quả của việc phá rừng với thiên tai, lũ lụt

- Hậu quả của việc chặt cây xanh với việc ô nhiễm môi trường bầu không khí đô thị.

- Hậu quả rác thải khó tiêu huỷ

- Sự quan tâm của chính quyền địa phương: xây dựng và sửa chữa trường học, nơi vui chơi giải trí

- Sự quan tâm của nhà trường

- Sự quan tâm của gia đình

- Thảo luận

- Nhận xét.
	I. Vấn đề nghị luận
	


             HĐ5: Luyện tập.

       MT: Củng cố lại bài học

      PP: Thảo luân nhóm.

      KT: động não.    Thời gian 20 phút.

	II. Luyện tập

. Xác định cách viết

H. Bài viết đảm bảo yêu cầu gì?

- H/S viết bài

- H/S trình bày bài viết

GV bổ sung
	II. Luyện tập

- sự việc mang tính phổ biến xã hội, trung thực có tính xây dựng, không cường điệu, không sáo rỗng. 

- Phân tích nguyên nhân mang tính khách quan và có sức thuyết phục.

- Nội dung bài viết phải dễ hiểu, giản dị.

- Bố cục đầy đủ 3 phần, luận điểm, luận cứ, lập luận rõ ràng

Thảo luận  - làm việc theo nhóm

Cử đại diện h/s trình bày bài viết.
	II. Luyện tập:
	


Bước 4. Giao bài, hướng dẫn về nhà. 2 phút

 - H/S tiếp tục làm bài                                                    
 - Chuẩn bị bài mới Biên bản                                                
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A/ Mục TIÊU  Cần đạt.
I. Mức độ cần đạt.

- Giúp H/S nắm được ưu điểm, khuyết điểm của bài
II. Trọng tâm kiến thức kĩ năng.

1. Kiến thức.

- Biết  cách làm một bài  nghị luận về tác phẩm thơ và rút ra ưu , nhược điểm trong bài viết .

2. Kĩ năng.

- Tự sửa chữa bài của mình.
- Rèn kĩ năng viết bài nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ. 
B/ Chuẩn bị của thầy và trò

Thầy: Trả bài H/S trước 3ngày
Trò: Lập dàn ý của đề kiểm tra.
C/ Các hoạt động.
Bước1.ổn định tổ chức

- Kiểm tra sĩ số và nền nếp của học sinh

Bước2. Kiểm tra bài cũ 5 phút
 -Kiểm tra phần chuẩn bị của h/s ở nhà. 

Bước3.Tổ chức dạy học bài mới

HĐ1. Tạo tâm thế.

MT: Tạo hứng thú cho các em.

PP: Thuyết trình.   Thời gian  3 phút

Để các em biết tự chữa lỗi cho mình trong bài viết số 7. bài học hôm nay.........

HĐ2,3,4. Tri giác, phân tích cắt nghĩa, đánh giá khái quát

MT: Hs nhận ra lỗi sai của mình.

PP: Thảo luận.

kT: động não.   Thời gian 25 phút.

	.Hoạt động của thày
	         Hoạt động của trò
	     TTKT-KN
	Ghi chú

	HS. Đọc đề bài:

Hướng dẫn h/s lập dàn ý:

Hoạt động2:Nhận xét ưu điểm, khuyết điểm

Hoạt động 3: Chữa bài
	I. Đề bài:

Phần I. Trắc nghiệm khách quan: 

Tìm các từ thích hợp vào dấu ba chấm hoàn thành  nội dung sau

  Bài nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ cần  nêu lên được ....., đánh giá và....... của người viết. Những nhận xét, đánh giá ấy phải..... với sự phân tích.........ngôn từ...............giọng điệu ....... của tác phẩm.

Phần I mỗi chỗ điền đúng là 0,25đ

Phần II. Tự luận: 7đ

1. Mở bài: Giới thiệu nhà thơ, bài thơ, nội dung chính

2. Thân bài

a. Cảm nhận về cảnh sắc làng quê  lúc sang thu qua các hình ảnh :
- Hương ổi, gió se

- Sương chùng chình.

- tâm trang của tác giả qua từ  Hình như

-Hình ảnh dòng sông, cánh chim, đám mây.

b. Cảm nhận về thời tiết lúc giao mùa.

- hình ảnh nắng và mưa.

- ý nghĩa tượng trưng của  sấm và hình ảnh  hàng cây. 
3. Kết luận : Khái quát lại nội dung và nghệ thuật của bài thơ. 
- Đa số H/S biết cách làm bài nêu được suy nghĩ, cảm xúc .

- Đảm bảo bố cục mạch lạc, rõ ràng

- Một số em diễn đạt còn yếu như em  Đạt, Long .
-HS tự chữa lỗi sai của mình vào vở
	I. Đề bài:

II. Dàn bài:
	


HĐ5. Luyện tập.

MT:-Củng cố lại bài học.

PP: Thảo luận.  Thời gian 10 phút

-HS tự thảo luận và chữa lỗi sai của mình vào vở

-GV gọi học sinh đọc bài văn tiêu biểu của em  NLinh, Diệu Linh.  
Bước4. Giao bài, hướng dẫn về nhà. 2 phút
      Viết lại bài vào vở

       Tiếp tục chữa bài. Chuẩn bị bài mới: Biên bản
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A/ Mục TIÊU cần đạt. 

I.Mứcđộ cần đạt
- Nắm được những yêu cầu chung của biên bản và cách viết biên bản.
II. Trọng tâm kiến thức kĩ năng.

1.Kiến thức.

- Mục đích yêu cầu, nội dung của biên bản và các loại biên bản thường gặp trong cuộc sống.

2. Kĩ năng.

- Viết được một biên bản sự vụ hoặc hội nghị.

B. Chuẩn bị của thầy và trò

Thầy: Sưu tầm một số biên bản

Trò: Tìm hiểu một số biên bản.
C. Các hoạt động.
Bước1: ổn định tổ chức

- Kiểm tra sĩ số và nền nếp của học sinh

Bước2. Kiểm tra bài cũ 4 phút
Kể một số biên bản hành chính mà em đã được học từ lớp 6-9. 

Bước3. Tổ chức dạy học bài mới.
HĐ1. Tạo tâm thế.

MT: tạo hứng thú cho các em.

PP: Thuyết trình.

KT: Động não.  Thời gian 3 phút.

Trong cuộc sống chúng ta  rất cần biên bản: ghi lại nội dung buổi đại hội, ghi biên bản một sự vụ nào đó...

HĐ2,3,4. tri giác, phân tích cắt nghĩa, đánh giá khái quát. 
Mt: Khái niệm và các đặc điểm của biên bản.

PP: Hỏi đáp, thảo luận.

Kt: Động não.  thời gian  20 phút

	   Hoạt động của thày
	         Hoạt động của trò
	 Trọng tâm kiến thức kĩ năng
	Ghi chú

	I. Tìm hiểu chung.

H. Đọc văn bản 1,2

H. Các biên bản trên ghi lại nội dung sự việc gi?

H. Biên bản phải đạt những yêu cầu gi về nội dung, hình thức?

H. Ngoài 2 biên bản trên , em hãy kể tên một số loại biên bản thường gặp trong thực tế?

H Thế nào là biên bản?

H. Quan sát lại 2 biên bản trên. Phần mở đầu bb gồm mấy mục là mục gì? Tên bb được viết như thế nào?

H. Phần kết thúc bb có mục nào?

H. Chữ kí tên dưới bb nói lên điều gì?
	I. Tìm hiểu chung.

-đọc

Biên bản1 Biên bản sinh hoạt chi đội.

VB 2 Biên bản trả lại giấy tờ, tang vật, phương tiện vi phạm hành chính...

- Ghi lại nội dung, diễn biến các thành phần tham dự một cuộc họp chi đội

- Ghi lại nd, các thành phần tham dự trao giấy tờ, tang vật, phương tiện cho người vi phạm sau khi sử lí

* Nội dung

- Số liệu, sk phải chính xác, cụ thể( nếu có chứng cứ, giấy tờ..)

Ghi chép phải trung thực, đầy đủ không suy diễn chủ quan

- Thủ tục phải chặt chẽ

- Lời ngắn gọn, chính xác, chỉ có một cách hiểu, tránh mập mờ tối nghĩa

* Hình thức

-Viết đúng mẫu quy định

Không trang trí các hoạ tiết, tranh ảnh minh hoạ ngoài nội dung của biên bản

- Biên bản bàn giao công tác( giữa người mới nhân c/v và người chuyển đi)

- BB Đại hội chi đoàn( hội nghị..)

 -BB kiểm kê thư viện (Phòng thí nghiệm)

- BB  về vi phạm luật giao thông

 - BB gây mất trật tự công cộng

- BB pháp y ( quá trình khám chữa bệnh điều trị bệnh nhân)

- BB bầu danh hiệu Nhà giáo ưu tú

- Loại biên bản ghi chép lại những sự việc đã hoặc đang xẩy ra trong hoạt động của các cơ quan tổ chức chính trị và doanh nghiệp.

- BB không có hiệu lực pháp lí thi hành mà dùng làm chứng cứ chứng minh các sự kiện thực tế làm cơ sở cho nhận định, kl và câc quyết định xử lí.

- BB phải miêu tả được sv, ht kịp thời tại chỗ với đầy đủ mọi chi tiết, mọi tình tiết khái quát.

* Phần mở đầu

- quốc hiệu, tiêu ngữ, tên biên bản, thời gian, đặc điểm, thành phần tham dự

* Nội dung chính:

- ghi lại diễn biến, kết quả của sự việc

( ghi trung thực khách quan,không được thêm vào những y/cầu chủ quan của người viết. Tính chính xác, tính cụ thể giúp người có tránh nhiệm xem xét đưa ra kl đúng đắn

* Phần kết thúc

- Thời gian kết thúc

- Họ tên, chữ kí của chủ toạ, hoặc các bên tham gia lập bb

- Chữ kí thể hiện tư cách pháp nhân của người có tránh nhiệm lập bb.
	I. Đặc điểm của biên bản

* Tìm hiểu biên bản:

- Yêu cầu về nội dung, hình thức

- Nội dung

- Hình thức

* Các loại biên bản

II. Cách viết biên bản

* Phần mở đầu

* Nội dung chính:

* Phần kết thúc

* Ghi nhớ:
	


HĐ4. Luyện tập: 
MT: Củng cố lại phần bài học.

PP: Hỏi đáp,

KT: Động não.    Thời gian    15 phút

1 Lựa chọn tình huống cần viết bb trong các trường hợp( chọn một trong những tình huống đó để viết bb)

2. Hãy ghi lại phần mở đầu, các mục lớn trong nội dung, phần kết thúc của biên bản cuộc họp giới thiệu đội viên ưu tú của chi đội cho Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Bước4. Giao bài, hướng dẫn về nhà. 3phút
 -Chuẩn bị bài mới: Luyện tập biên bản

Ngày soạn 05/04/2014                              Ngày dạy     11/4/2014.   Lớp 9A 2
Tuần 31                         
  Tiết 146-147    Văn bản.:       Rô - bin - xơn ngoài đảo hoang

                                                    ( Trích Rô - bin - xơn  Gru - xô)

A.Mục TIÊU  cần đạt. 

I. Mức độ cần đạt

- Thấy được cuộc sống gian khổ và tinh thần lạc qua của Rô bin xơn một mình ở đảo hoang 

-  Thấy được hình thức tự truyện của văn bản.
II. Trọng tâm kiến thức kĩ năng.

1. Kiến thức.

- Nghị lực tinh thần lạc quan của một con người phải sống cô độc trong hoàn cảnh hết sức khó khăn.

2.Kĩ năng.

- Đọc hiểu một văn bản dịch thuộc thể loại tự sự được viết bằng hình thức tự truyện.

- Vận dụng để viết văn tự sự có sử dụng yếu tố miêu tả.

B. Chuẩn bị của thầy và trò

    Soạn bài trả lời câu hỏi

C. Các hoạt động.

Bước1. ổn định tổ chức
- Kiểm tra sĩ số và nền nếp của học sinh

Bước2. Kiểm tra bài cũ 5 phút
     1. Tại sao NMC đặt tên cho truyện ngắn của mình là Bến quê? Nhan đề ấy gợi cho em cảm nhận gì? Em có thể thay  bằng nhan đề khác?
2. Khái quát những phẩm chất chung cũng như nét tính cách riêng của Phương Định.
Bước3. Tổ chức dạy học bài mới.
HĐ1. Tạo tâm  thế.

MT: tạo hứng thú cho các em.

PP: Thuyết  trình.

KT Động não.  Thời gian 2 phút.

Lớp 6 các em đã được học " Dế MÌn phưu lưu kí" của Tô Hoài, Dế MÌn tự kể chuyện phiêu lưu của cuộc đời mình và hôm nay.......
Hđ2. Tri giác.
         Mt:  Nắm được tác giả tác phẩm.

         PP: Hỏi đáp.

         KT: động não.    Thời gian   15 phút.

	Hoạt động của thầy
	   Hoạt động của trò


	TTKT-KN 


	Ghi  chú

	I. Tìm hiểu chung.

H. Dựa vào chú thích sao giới thiệu những hiểu biết về tác giả?

H.Giới thiệu về tác phẩm?

H. Tóm tắt tác phẩm?

H. Nhận xét ngôi kể?


	I. Tìm hiểu chung.

-Đê ni ơn Đi - phô(1660 - 1731). Nhà văn Anh thế kỉ XVIII. Đến với tiểu thuyết muộn

- Gia đình chạy chọt vào trường dòng - mục sư, bỏ học đi kinh doanh. Làm nhiều  nghề... đặt chân nhiều nước Châu âu  - H/C sinh sống ảnh hưởng quan điểm sáng tác.

- Tích cực tham gia hoạt động chính trị, dùng ngòi bút của mình làm vũ khí chiến đấu

- Tài năng nở rộ 60 tuổi

HS tóm tắt

- Chuyện kể ngôi thứ nhất xưng tôi


	I. Đọc - hiểu chú thích

1 Đọc

2 Chú thích

a. Tác giả

b. Tác phẩm


	


HĐ3. Phân tích cắt nghĩa.

         MT:  Cảm nhận được nội dung và nghệ thuật.

          PP:  Hỏi đáp, giảng bình.

          KT: Động não.   Thời gian    40 phút.

	II. Tìm hiểu chi tiết.

H. Chân dung của Rô bin xơn được miêu tả qua chi tiết nào?

HCách miêu tả có gì đặcbiệt?

H Cách miêu tả như vậy có tác dụng gì?

H. Nhận xét ngôn ngữ kể?

Hcuộc sống của Rô bin xơn ở đảo hoang được thể hiện như thế nào?

H. Em hình dung cuộc sống của Rô  bin xơn như thế nào?

H. Tinh thần của Rô bin xơn được thể hiện như thế nào qua bức chân dung và giọng kể?

 G. Không  kêu xin cầu nguyện, mong ước hão huyền hay bất lực buông xuôi chờ chết ngược lại suy tính hành động kiên quyết, kiên trì, khôn khéo tất cả sức lực trang bị

H. Tại sao TG để nhân vật kể những trang phục trang bị kĩ hơn trước diệm mạo?
	I II. Tìm hiểu chi tiết.

 H/S Tìm chi tiết
Trang phục: mũ, áo quần, bít tất, ủng, đồ nghề.

Thông thường trong bức chân dung, gương mặt chiếm vị trí quan trọng nhất được hoạ sĩ quân tâm sau đến trang phục

Rô bin xơn muốn giới thiệu với độc giả cách ăn mạc kì khôi và những đồ nghề lỉnh kỉnh mang theo.

Dí dám, hài hước

C/S vất vả, thiếu thốn, một mình trên đảo hoang, chống chọi với đói rét, mưa nắng, gió bão thú giữ,bệnh tật, thiếu thốn về vật chất tinh thần

Lạc quan không than phiền, sống như một vị chúa đảo trị vì trên ốc đảo.

- Giọng kể hài hước chăm sóc xén tỉa ria mép, so sánh ria mép cao như mác để áo.

Hoàn cảnh cực kì khó khăn nhưng không làm cho R  chán nản, tuyệt vọng, buông xuôi chàng bám chắc c/s không chỉ để sống lay lắt mà luôn phấn đấu để c/s tốt hơn. Chàng không để TN khuất phục mà khuất phục TN là con người kiên cường lạc quan yêu c/s

Nhấn mạnh h/c sống tinh thần và kết quả sáng tạo của nhân 

vật trong hoàn cảnh khs khăn làm nổi bật sự lạ lùng đến kì quái chân dung tự hoạ
	II. Đọc - hiểu văn bản

1. Diện mạo của Rô - bin xơn

2. Cuộc sống sau bức chân dung 

3. Tinh thần của Rô bin xơn ngoài đảo hoang.


	


  HĐ4, Đánh giá khái quát.
             MT: Khái quát lại nội dung bài học. Củng cố phần kiến thức đã học

              PP: Hỏi đáp.
               KT: Động não.   Thời gian  10 phút.

	H: Hãy khái quát lại nội dung và nghệ thuật của đoạn trích?

H: Làm bài tập trắc nghiệ trong sách bài tập trắc nghiệm
	 HS khái quát.

- đọc yêu cầu bài tập và làm.
	III. Tổng kết

( Ghi nhớ SGK
	


 Hoạt đông 5:. Luyện tập củng cố
          MT: Củng cố lại nội dung bài học.

          PP: Hỏi đáp, thảo luận.

           KT: Động não.  Thời gian 15p
	H: nêu cảm nhận của em về bức chân dung chúa đảo?

H: Làm bài tập trắc nghiệm trong sách bài tập trắc nghiệm.
	- hs nêu cảm nhận của mình

Thảo luận nhóm.
	IV. Luyện tập
	


Bước4. Giao bài, hướng dẫn về nhà.  3 phút

       Chuẩn  bị bài mới : Soạn Ôn tập về  truyện.
       Phân tích nhân vật Rô Bin Xơn ngoài đảo hoang.

Ngày soạn 06/ 4 /2014                                          Ngày dạy    12 /  04 /2014.     Lớp 9A2
Tiết 148 - 149                           tổng kết về ngữ pháp

A/ Mục TIÊU cần đạt 

I. Mức độ cần đạt

 -  Hệ thống hoá kiến thức về từ loại và cụm từ đã học từ lớp 6 đến lớp 9

II. Trọng tâm kiến thức kĩ năng.

1. Kiến thức.

- Hệ thống hoá kiến thức về các từ loại và cụm danh từ động từ tính từ, cụm danh từ, cụm động từ, cụm tính từ và những từ loại khác.

2. Kĩ năng.

- Tổng hợp kiến thức về từ loại và cụm từ.

- Nhận biết và sử dụng thành thạo những từ loại đã học.

B. Chuẩn bị của thầy và trò
  -  Ôn lại kiến thức từ loại, cụm từ, thành phần câu
C. Các hoạt động
Bước1. ổn định tổ chức;  
 -kiểm tra sĩ số
Bước2. Kiểm tra bài cũ 5 phút

1 - Lí thuyết từ loại, thành phần biệt lập
Bước3.Tổ chức dạy học bài mới.
   HĐ1: Tạo tâm thế.

    MT: Tạo hứng thú cho các em.

    PP: Thuyết trình.

    KT: Động não.  Thời gian  3 phút.

Lớp 6  đến lớp 9 các em đã được học từ loại, cụm từ, thành phần câu. Bài học ôn lại toàn bộ nội dung trên.

HĐ2,3,4. Tri giác, phân tích cắt nghĩa, đánh giá khái quát.

MT:Ôn tập hệ thóng từ loại và các cụm  DT,ĐT, Cụm tính từ

PP: Thảo luận nhóm, hỏi đáp.
Kt: động não.   Thời gian   45 phút

	   Hoạt động của thày
	         Hoạt động của trò
	    TTKT-KN
	Ghi chú

	I. Tìm hiểu chung.
H. . Thêm các từ sau vào trước từ loại thích hợp

H. Từ kết quả BT 1,2 cho biết sự kết hợp của DT,ĐT,TT

H.KẺ bảng T 131 điền các từ có thể kết hợp DT, ĐT,TT

H. Xác định từ loại của từ in đậm?

HĐ2 Tìm hiểu các từ loạikhác

H. Xếp từ in đậm vào cột thích hợp của bảng tổng kết về các từ loại khác

HĐ3. Ôn lại cụm từ

H. Nhắc lại kiến thức khái niệm cụm từ

H. Phân biệt cụm DT,ĐT,TT. Gv chia nhóm yêu cầu học sinh thảo luận nhóm.
H. Cho biết phụ trước,phụ sau của các cụm từ trên?

H.H/S lên bảng làm bài tập 2,3,4

H. Xác định thành tố chính

H. Thành tố phụ( dấu hiệu)
	I. Tìm hiểu chung.

Bài tập 1 Tìm danh động, tính từ trong những từ in đậm

Danh từ

- Động từ

- Tính từ

Bài 2. Thêm các từ sau vào trước từ loại thích hợp

a. Những, các, một - DT

b. Hãy, đã, vừa - ĐT

- c. Rất, hơi, quá - TT

- Những, các ........DT       ấy, đó, gì

- Hãy, đã...............ĐT       này, kia

- Rất, hơi, quá......TT        lắm

Tròn              TT     - ĐT

Lý tưởng        DT    - TT

Băn khoăn     TT     - DT

Kẻ bảng - cho H/S lên bảng làm

-Khái niệm
- Thảo luận nhóm.
H/ S nhắc lại kiến thức cụm từ

Bài tập1. ảnh hưởng nhân cách, lối sống  - thành tố trung tâm

b. Ngày( DT) Những( dấu hiệu)

c. Tiếng( cười nói) - DT thêm những

 Bài tập 2: đến, chạy, ôm, lên - ĐT

Dấu hiệu: đã, sẽ, vừa

Bài tập 3: êm ả, phức tạp, phong phú, sâu sắc  - TT

Dấu hiệu: rất
	A. Từ loại:

I. Danh từ, động từ, tính từ

B ài tập2

Bài tập3

Bài tập 4

Bài tập 5

II. Các từ loại khác

Bài tập 1

Bài tập 2

B. Cụm từ

1. Bài tập1 

Cụm danh từ

DT( trung tâm)

Dấu hiệu( phụ trú)

Bài tập 2 Cum động từ

- ĐT( TT trung tâm)

- Dấu hiệu

Bài tập3 Cụm tính từ

- Tính từ( Tttrung tâm)

- dấu hiệu
	


HĐ5. Luyện tập.

                  MT: Củng cố lại kiến thức vừa ôn.

                  PP:  Hỏi đáp.
                  Kt: Động não.    Thời gian  35  phút.

  -GV yêu cầu hs làm bài tập ở vở trắc nghiệm.

Bước4. Giao bài, hướng dẫn về nhà. 2 phút
-Ôn lại từ loại, thành phần câu, cụm từ

- Chuẩn bị bài mới: Soạn bài  Luyện tập viết biên bản.
Ngày soạn:   07/ 04/ 2014                                                  Ngày dạy 12/4/2014.   Lớp 9A2
Tiết 150                              luyện tập viết biên bản

A/ Mục TIÊU cầnđạt 

I. Mức độ cần đạt

-Nắm chắc hơn những kiến thức lí thuyết về biên bản, thực hành viết đượ một biên bản hoàn chỉnh.

II. Trọng tâm kiến thức kĩ năng.

1. Kiến thức.

- Mục đích yêu cầu, nội dung của biên bản và các loại biên bản thường gặp trong cuộc sống.

2. Kĩ năng.

- Viết được một biên bản hoàn chỉnh.

 B/ Chuẩn bị của thầy và trò
 Tập viết biên bản, ôn lại phần lí thuiyết biên bản

C/ Các  hoạt động.

Bước1: ổn định tổ chức;  kiểm ta sĩ số
Bước2. Kiểm tra bài cũ

1. Thế nào là biên bản, yêu cầu về nội dung hình thức của biên bản
2. Bài tập trắc nghiệm 2 trong sbt trắc nghiệm.
Bước3. Tổ chức dạy họcbài mới. 

 HĐ1: Tạo tâm thế.

       MT: tạo hứng thú cho các em.

       PP: Thuyết trình.

       Kt: Động não.    Thời gian 2 phút.

 Bài trước chúng ta được học biên bản vậy cách viết biên bản như thế nào chúng ta đi luyện tập.

HĐ  2, 3, 4. Tri giác.  phân tích cắt nghĩa, đánh giá khái quát.

        MT: Nắm được cách làm một biên bản.

        PP:   Hỏi đáp, thảo luận nhóm.

        KT: Động não.    Thời gian 25 phút.

	   Hoạt động của thày
	         Hoạt động của trò
	    TTKT- KN 
	Ghi chú

	I. Tìm hiểu chung.

H. Thế nào là biên bản? yêu cầu về nội dung, hình thức

H. Bố cục BB gồm mấy phần

Hướng dẫn HS viết BB Hội nghị trao đổi kinh nghiệm học tập môn Ngữ văn

H. Đọc ND ghi chép về HS thảo luận rút ra nhận xét?

H. ND ghi chép đã cung cấp đầy đủ dữ liệu để hình thành một BB chưa?

? Cần bớt thêm những Nd gì?

? Cách sắp xếp ND  đó có phù hợp không? cần sắp xếp như thế nào?

GV gợi ý cho HS viết theo các mục

Bài tập 2: Ghi lại BB họp lớp tuần vừa qua?

H. Cho HS Thảo luận thống nhất ND ghi.?

H. Nội dung bàn giao như thế nào?

GV Dựa vào kết quả thảo luận từng h/s viết BB vào vở bài tập

GV Kiểm tra uốn nắn lệch lạc giúp h/s làm tốt

H. Đọc bài viết của H/S
	I. Tìm hiểu chung.

H/S nhắc lại khái niệm biên bản

- Yêu cầu về nội dung, hình thức

- Bố cục biên bản: gồm 3 phần

- Quốc hiệu, tiêu ngữ

- Địa điểm, thời gian, hội nghị

-Tên BB

- Thành phần tham dự

- Diễn biến hội nghị và kết quả hội nghị

- Thời gian kết thúc, thủ tục kí xác nhận

Dựa trên bố cục để HS viết

Biên bản trực nhật tuần

Thành phần tham dự bàn giao gồm ai

- ND kết quả công việc đã làm trong tuần qua

- ND, CV cần thực hiện tuần tới

- Các phương tiện v/c và hiện trạng của chúng tại thời điểm bàn giao.

H/S thực hành, nhận xét trao đổi.
	I. Ôn lại lí thuyết

II. Luyện tập

Bài tập 1

Bài tập 2

Bài tập 3
	


 HĐ5. Luyện tập.

                        MT: Rèn kĩ năng viết độc lập một biên bản.

                        PP: Hỏi đáp.

                       Kt: động não.   thời gian 10 phút.

	II. Luyện tập

H: Ghi lại biên bản của buổi sinh hoạt lớp.

H: Gv chia nhóm thực hiện.

N1: Phần mở đầu.

N 2 3. Phần nội dung.

N4. Phần kết thúc.
	II. luyện tập

· các nhóm thảo luận.

· Cử  đại diện trình bày.
	II.  Luyện tập.
	


Bước4. Giaobài, hướng dẫn về nhà. (3 phút)

  - Tiếp tục luyện tập viết biên bản

  - Soạn bài: Bố của Xi - Mông.
Ngày soạn:  08 /  4   /2014                                    Ngày dạy         12,16  /4/2014.    Lớp 9A2

Tuần: 33

Tiết:151 - 152

         Văn bản:                         Bố của xi mông 
       M«-pa-x¨ng                                    
A.Mục TIÊU cần đạt
I. Mức độ cần đạt

- Thấy được nghệ thuật miêu tả diễn biến tâm trạng của các nhân vật trong  văn bản, rút ra được bài học về lòng thương yêu con người.

II. Trọng tâm kiến thức kĩ năng.

1. Kiến thức.

- Nỗi khổ của một đứa trể không có bố và những ước mơ, những khao khát của em.

2. Kĩ năng.

- Đọc- hiểu một văn bản dịch thuộc thể loại tự sự.

- Phân tích diễn biến tâm lí nhân vật.

- Nhận diện được những chi tiết miêu tả tâm trạng nhân vật trong một văn bản tự sự.

B. Chuẩn bị của thầy và trò

Thầy: Bảng phụ,  giáo án, Chân dung nhà văn Mô-pa-xăng .

Trò: Chuẩn bị sách vở và soạn bài mới trước khi đến lớp.

C. Các hoạt động.

Bước1. ổn định tổ chức

- Kiểm tra sĩ số và nền nếp của học sinh

Bước2. Kiểm tra bài cũ 5 phút.

Phân tích đoạn trích Rô-bin xơn ngoài đảo hoang để thấy được hoàn cảnh sống khó khăn, khắc nghiệt và tinh thần lạc quan của Rô-bin-xơn? 

Bước3. Tổ chức dạy học bài mới.

HĐ1. Tạo tâm thế

    Mt: Tạo hứng thú cho các em.

    PP: Thuyết trình.

     KT: Động não.   Thời gian  3 phút.

             Mô-pa-xăng là một cây bút lừng danh thế giới . ''Bố của xi-mông'' là một trong những truyện ngắn xuất sắc của ông. Chuyện đã đề cập đến một vấn đề xã hội đời thường rất nhạy cảm và sâu sắc: Thái độ của mọi người đối với những người phụ nữ lầm lỡ đặc biệt là với những đứa trẻ không có bố - nạn nhận của những người đàn ông vô trách nhiệm và bạc tình bạc nghĩa. 
HĐ2. Tri giác.

MT: Nắm được khái quát tác giả tác phẩm.

PP: Hỏi đáp.

KT: động não.   Thời gian 10 phút.

	HĐ của thầy
	HĐ của trò
	TTkT-kn
	GHI CHÚ

	I. Tìm hiểu chung.

GV yêu cầu Hs đọc thầm bằng mắt phần chú thích sao

H: Nêu những hiểu biết của em về nhà văn Mô-pa-xăng?

GV cho HS quan sát chân dung Mô-pa-xăng 

GV bổ sung cho HS một số thông tin về tác giả.

H: Nêu xuất xứ của văn bản ''Bố của xi-mông''?

H: Em hãy nêu cách đọc văn bản?

GV yêu cầu Hs đọc văn bản

H: Nhận xét cách đọc?

GV yêu cầu HS chú ý vào chú thích SGK.

H: Hãy giải thích một số chú thích mà em thấy tâm đắc.

h: Tóm tắt ngắn gọn nội dung của đoạn trích.

h: Xác định thể loại của văn bản?

H: Truyện được kể theo ngôi thứ mấy? 

H: Xác định phương thức biểu đạt của văn bản.

H: Kể tên các nhân vật trong truyện? Theo em nhân vật nào là nhân vật chính?

H: Có thể chia văn bản thành mấy phần để phân tích? Nội dung của mỗi phần.
	I.Tìm hiểu chung.

- (1850-1893), là nhà văn nổi tiếng ở nước 
Pháp với xu hướng hiện thực.

HS quan sát chân dung nhà văn.

Trích trong truyện ngắn cùng tên của Mô-pa-xăng.

đọc diễn cảm, phân biệt lời kể và lời đối thoại. Thể hiện được tâm trạng đau khổ của Xi - mông.

HS đọc văn bản

-HS nêu

-đọc

-Nhân xét.

1 đến 2 Hs tóm tắt.

.

Ngôi thứ hai

Tự sự kết hợp với miêu tả và biểu cảm.

 Xi-m«ng, bác Phi-lÝp, chị bl¨ng-sèt.

Chia 3 phần:

- Phần 1: Nỗi tuyệt vọng của Xi-mông.(Từ đầu đến Mà chỉ khóc hoài.

- Phi-líp gặp Xi-mông và hứa sẽ cho em một ông bố (Tiếp theo đến Một ông bố.)

-Phần 3: Câu chuyện ở trường vào buổi sáng hôm sau(Phần còn lại)
	I. Đọc -  hiểu chú thích

 1.T¸cgi¶.

 2.Tác phẩm

3. đọc

4. Chú giải


	

	Hoạt Động 3: Phân tích cắt nghĩa

Mt: nắm được nội dung và nghệ thuật của tác phẩm.

PP: hỏi đáp, giảng bình.

KT: Động não. Thời gian 45 phút.
	

	II. Tìm hiểu chi tiết.

H: Vì sao Xi-mông tám tuổi lại muốn nhảy xuống sông chết đuối?

H: Một cảnh tượng như thế nào hiện ra trước mắt Xi-mông khi em ở bờ sông?

H: Cảnh tượng ấy tác động như thế nào đến tâm trạng Xi-mông?

H:Hình ảnh một em bé đẫm nước mắt lang thanh một mình nơi bãi sông, thém được ngủ trên mặt cỏ gợi lên một số phận như thế nào?

H: Và gợi cảm xúc gì ở người đọc?

H: Sự xuất hiện của một chú nhái đá cuốn Xi-mông vào một trò chơi như thế nào?

H: Trò chơi ấy tác động như thế nào đến tâm trạng của Xi - mông

H: Xi-mông tìm được niềm vui nơi bờ sông nhưng lại bị chính những người là đám bạn học chế giễu. Em nghĩ gì về vệc này?

H: Qua đó nhà văn muốn phản ánh hiện thực nào của xã hội Pháp thời kì bấy giờ?

H: Trò chơi với con nhái khiến Xi- mông nhớ nhà  và em lại buồn bã khóc. Vì sao Xi-mông lại buồn bã khóc?

H: Khi đó Xi-mông đã quỳ xuống đọc kinh cầu nguyện. Theo em, Xi -mông cầu nguyện điều gì?

H: Việc Xi-mông không đọc hết bài kinh vì những cơn nức nở lại kéo đến dồn dập đã cho thấy cậu bé phải chịu một nỗi khổ như thế nào?

H: Theo em, ai là người có lỗi trong những đau khổ của Xi-mông:

- Đám bạn học.

- Những người lớn đã xa lánh mẹ con Xi-mông?

- Người đàn ông đã lừa dối mẹ Xi-mông?

- Chính người mẹ

H: Nếu biết nỗi khổ của Xi- mông, em sẽ làm gì cho Xi-mông lúc này?

H: Theo em, có cách nào giải thoát cho Xi-mông khỏi nỗi khổ này?

GV yêu cầu HS đọc đoạn" Bỗng một bàn tay.......bỏ đi rất nhanh''.

GV: Trong lúc Xi-mông đang đau khổ thì bác Phi Líp xuất hiện.

H: Xi-mông tỏ thái độ như thế nào khi bất ngờ gặp bác Phi-líp ở bờ sông

H: Câu trả lời nghẹn ngào trong tiếng khóc cố kìm nén cho thấy tâm trạng của Xi-mông lúc này như thế nào?

GV: Nhưng vì là một đứa trẻ ngây thơ nên ngay sau đó em đã hoàn toàn nghe theo bác Phi - líp để bác đưa về nhà.

H: Xi - mông đã có thái độ và hành động như thế nào khi gặp mẹ?

H: Tại sao khi gặp mẹ, Xi-mông lại oà khóc?

Gv: dường như lúc này nỗi đau như bừng lên, vỡ oà ra. Em nhắc lại ý định tự tử của mình vì em không thể chịu được nỗi nhục không có bố - điều mà em không sao hiểu nổi vì tất cả những đứa trẻ trên dời mà em biết đều có bố.

H: Từ đó một ý nghĩ nào đã loé lên trong đầu Xi-mông? Nó được thể hiện qua chi tiết nào?

Gv: ý nghĩ muốn bác Phi-líp làm bố chợt loé lên trong cái đầu ngây thơ của nó, trong mong ước mãnh liệt của nó.

H:Những câu hỏi của nó với Bác Phi Líp nói lên điều gì?

GV yêu cầu HS đọc đoạn cuối của truyện.

H: Ngày hôm sau, khi đến trường Xi-mông có hành động như thế nào?

H.  Câu nói: ''Bố tao ấy à...." cho ta biết gì về tâm trạng của Xi mông lúc này?

H: Em hiểu Xi-mông đã trưởng thành như thế nào từ những hành động đó?

H: Từ đó , em hiểu tình yêu thương của cha mẹ có ý nghĩa như thế nào đối với cuộc sống  của những đứa trẻ?

H.  Qua việc khắc hoạ nhũng đau khổ của cậu bé Xi-mông vì không có bố, nhà văn Mô-pa-xăng muốn nhắn gửa tới người đọc điều  gì?

GV: Xi-mông là một cậu bé đáng thương, đáng yêu. trong hoàn cảnh gia đình bất hạnh, lại thêm đám bạn bè bất trị trêu trọc đã làm cho em buồn tủi và muốn chết. Nhưng tình cờ cuộc sống lại đem lại hạnh phúc bất ngờ cho em. Em đã có một người bố chân chính thực sự. Niềm vui lớn sẽ cho em sức mạnh để sống, học tập , giúp em tự tin hơn  vững vàng hơn trong cuộc sống.. Qua câu chuyện này, nhà văn ... còn muốn nhắc nhở người đọc: Hãy yêu thương , sẻ chia với những dâu khổ của người khác.

GV yêu cầu HS chú ý vào đoạn: Họ đến trước một ngôi nhà ..................... hai tay ôm ngực''.

H: Dưới ngòi bút của nhà văn, Chị B lăng-sốt xuất hiện trước mắt bác thợ Phi Líp  với hình dáng như thế nào?

H: Chị B lăng - sốt có phản ứng như thế nào trước sự xuất hiện của người đàn ông lạ?

H: Em hiểu gì về ngừơi phụ nữ này từ những phản ứng đó? 

H: Khi Xi-mông nhảy lên ôm cổ mẹ và kể lại ý định tự tử của mình thái độ của chị B lăng-sốt như thế nào?

H. Và trước câu hỏi của con trai với bác thợ Phi-líp:''Bác có muốn làm bố cháu không?''thài độ của chị ra sao?

H. Những chi tiết: ''mặt đỏ bừng, tê tái đến tận xương tuỷ, nước mắt lã chã, , hổ thẹn, lặng ngắt, quằn quại'' giúp em hiểu gì về nỗi đau của người đàn bà này?

H: Cảm nhận của em về nhân vật chị B lăng - sốt?

GV: Người giải thoát cho Xi - mông khỏi nỗi khổ là bác thợ Phi-líp.

H. Bác Phi-líp đã có những cử chỉ và lời nói đặc biệt nào đối với Xi -mông vào lúc cậu bé đang tuyệt vọng nhất?

H: Cử chỉ đặt một bàn tay chắc nịch  lên vai Xi-mông cùng lời nói:''Có điều gì làm cháu buồn đến thế cháu ơi?'' cho em thấy bác Phi líp là người như thế nào?

H: Em hiểu gì về bác Phi-líp từ lời bác nói với Xi-mông:'' thôi nào đừng buồn nữa cháu ơi, và về nhà mẹ cháu với bác đi. Người ta sẽ cho chấu ...một ông bố''?

H: Bác Phi líp ''chẳng khó chịu được đến gặp chị B lăng-sốt và trong thâm tâm bác nhủ rằng một tuỗi xuân đã lầm lỡ rất có thể lầm lỡ lần thứ nữa''.
ý nghĩ này cho ta thấy thái độ của bác với nỗi khổ của mẹ con xi-mông như thế nào? 

H.  Bác Phi-líp đã nhận làm bố của Xi mông và nhấc bổng em lên, đột ngột hôn vào hai má. Thái độ và cử chỉ ấy nói gì về tình cảm của bác với mẹ con Xi mông?

H: Bác Phi-líp đã trở thành bố của Xi-mông. Theo em vì sao bác có thể làm được một việc giản dị nhưng khó khăn này?

H: Em mong ước điều gì cho những con người như bác thợ Phi líp và mẹ con Xi-mông?

H: Em có nhận xét gì về nghệ thuật kể chuyện của tác giả trong văn bản này?


	II. Tìm hiểu chi tiết.

-Lần đầu đến trường bị bạn học chế giễu vì không có bố.

- Trời ấm áp, ánh mặt trời êm đềm sưởi ấm bãi có, nước lấp lánh như gương. - đó là một cảnh tượng cao rộng, trong sáng, ấm áp.

Có những phút giây khoan khoái, thèm được ngủ ở đây.

Cô độc, đau khổ, đáng thương.

Thương cảm.

Em đuổi theo nó và vồ hụt ba lần. Cuối cùng em túm được hai dầu chân sau của nó....

Vui, bật cười

Thiên nhiên chứ không phải con người đã nâng đỡ tâm hồn Xi-mông.

Phê phán thực trạng xã hội lạnh lùng với nỗi khổ của con người.

Em lại trở về với thực tại: Có nhà, có mẹ nhưng không có bố.

- Cầu có một người bố.

- cầu được giải thoát để lên thiên đường.

Nỗi khổ đau tinh thần không thể giải thoát, đến độ tuyệt vọng.

ý 1,2và 3.

HS tự bộc lộ.

HS đọc

-Chọn đáp án

trả lời

- trả lời

Đọc

Trút nỗi lòng đau khổ, ngây thơ của mình trả lời bác thợ trong giọng nghẹn ngào, trong tiếng nấc tủi buồn xấu hổ.

Khẳng  định tâm trạng tuyệt vọng đến bất lực của chú bé.

Nhảy lên ôm cổ mẹ, oà khóc, kể lại ý định tử tự.

Trả lời

Muốn bác Phi-líp làm bố.

Nói lên 1 khát khao vô cùng thiêng liêng, mãnh liệt, bằng bất cứ giá nào cũng phải có một ông bố

quát vào mặt chúng như ném một viên đá : Bố tao ấy à, bố tao tên là Phi-líp.

-Đọc

Tự hào, hãnh diện, không dấu diếm

Cứng cỏi vì có lòng tin.

Được chở che, được yêu thương

- Có cuộc sống hạnh phúc.

-Trả lời

-Hãy yêu thương, quan tâm, chia sẻ với những nỗi bất hạnh của người khác.

-Cao lớn, xanh xao

Đứng nghiêm nghị trước cửa nhà mình như muốn cấm tất cả đàn ông bước qua...

Người phụ nữ đoan trang, đứng đắn

Đôi mà đỏ bừng, tê tái đến tận sươn g tuỷ, ôm con ôn lấy hôn đển nước mắt lã chã tuôn rơi.

 hhor thẹn, lặng ngắt và quằn quại ... hai tay ôm ngực

-Đau khổ , xấu hổ đến cực độ .

-Là một phụ nữ đoan trang đứng đắn nhưng  đã có một thời nhẹ dạ, cả tin, lầm lỡ, một người phụ nữ bất hạnh.

-Đặt một bàn tay chắc nịch lên vai em vai giọng ồm ồm hỏi em:

Có điều gì làm cháu buồn đến thế cháu ơi?

- Thôi nào, đừng buồn nữa, và về nhà mẹ cháu với bác đi, người ta sẽ cho cháu một ông bố

- Hai bác cháu lên đường, người lớn dắt tay người bé, và bác lại mỉm cười

-khoẻ mạnh, thương người và yêu trẻ.

-Sẵn lòng giúp đỡ, chia sẻ nỗi khổ của người khác.

-

Hiểu và thông cảm với nỗi bất hạnh của họ.

Vì bác là người tử tế, có lòng vị tha, có tính cách hào hiệp.

HS tự bộc lộ.

Miêu tả thành công tâm lí nhân vật thông qua cử chỉ, lời nói.

Tổ chức đối thoại sinh động,chân thực.
	II. Tìm hiểu văn bản.

1. Nhân vật Xi - mông

a. Nỗi đau khổ của Xi-mông.

2. Chị Blăng - sốt

3. Bác Phi - líp
	

	Hoạt động 4: Đánh giá khái quát.

Mt: Khái quát lại nộ dung và nghệ thuật của tác phẩm.

Pp: Hỏi đáp.

KT: Động não.   Thời gian 8 phút.
	

	H: Em hiểu những nỗi khổ nào của con người từ số phận của mẹ con xi mông?

H: Em hiểu hạnh phúc nào của con người  từ tấm lòng bác thợ Phi-líp?

H: Đau khổ và hạnh phúc của các nhân vật trong truyện nhắc nhở chúng ta điều gì?

H: Em hiểu gì về thái độ của nhà văn  khi viết tác phẩm này?

H: nét đặc sắc về nghệ thuật trong truyện.

GV yêu cầu HS đọc ghi nhớ
	-  bị phụ bạc

- Bị ghét bỏ

- được chia sẻ lỗi khổ.

- Được đón nhận lòng nhân ái của người 

  Mở rộng lòng mình với những khổ đau, bất hạnh của người khác

Lên án xã hội lạnh lùng với những khổ đau bất hạnh của con người

đề cao lòng nhân ái vị tha.

Trả lời.

-Đọc ghi nhớ
	III. Tổng kết.

Ghi nhớ: Học SGK.
	


HĐ5. Luyện tập.

MT: Củng cố lại phần kiến thức vừa học.

PP: Hỏi đáp.

KT: động não.  Thời gian 10 phút.

H: Kể tên một số tác phẩm mà em đã học cũng kể về những nỗi bất hạnh của con người?

        Lão Hạc, Những ngày thơ ấu...

H: Hãy nêu cảm nhận của em về cậu bé Xi Mông.

Bước4. Giao bài, hướng dẫn về nhà. 2 phút

- Học thuộc phần ghi nhớ .

- Phân tích nhân vật Xi-mông

- Soạn : Ôn tập truyện.
Ngày soạn:  09 /  4 /2014                                                Ngày dạy    16, 18  /4/2014.   

 Lớp 9A2

Tiết:153-154

                                             ôn tập về truyện                                                                        
A. mục tiêu Cần đạt. 

  I. Mức độ cần đạt.

- Ôn tập củng cố kiến thức về thể loại, nội dung của các tác phẩm truyện hiện đại Việt Nam đã học trong chương trình  Ngữ văn lớp9
II. Trọng tâm kiến thức kĩ năng.

1. Kiến thức.

- Đặc trưng thể loại qua các yếu tố nhân vật, sự việc, cốt truyện.
- Những nội dung cơ bản của các tác phẩm truyện hiện đại Việt Nam đã học.

2. Kĩ năng.

 Kĩ năng tổng hợp, hệ thống hoá kiến thức về các tác phẩm truyện hiện đại VN.

B. Chuẩn bị của thầy và trò

Thầy: Bảng phụ,  giáo án điện tử  .

Trò: Chuẩn bị sách vở và soạn bài  trước khi đến lớp.

C. Các  hoạt động.
Bước1. ổn định tổ chức  - Kiểm tra sĩ số và nền nếp của học sinh
Bước2. Kiểm tra bài cũ    5 phút 
 -Gv gọi học sinh lên làm bài tập trắc nghiệm sách trắc nghiệm

Bươc3. Tổ chức dạy học bài mới.
HĐ1. Tạo tâm thế.

   MT: Tạo hứng thú cho các em.

    PP: Thuyết trình.

    KT: Động não.  Thời gian  3 phút

HĐ2.3,4. Tri giác, phân tích cắt nghĩa, đánh giá khái quát.
MT : Hệ thống các tác phẩm truyện.

PP : Thảo luận, hỏi đáp.

KT : Động não.   thời gian 65 phút.

I. Hệ thống các tác phẩm truyện

-GV yêu cầu hs thảo luận nhóm sau đó lần lượt các tổ lên trình bày theo bảng hệ thống dưới đây.

- GV chiếu bảng hệ thống
	STT
	tên TP
	Tác giả
	Năm st
	              Tóm tắt nội dung

	1
	Làng
	Kim Lân
	1948
	Qua tâm trạng đau xót tủi hố của ông Hai ở nơi tản cư khi nghe tin làng mình theo giặc, truyện thể hiện tình yêu làng quê sâu sắc thống nhất với lòng yêu nước và tinh thần kháng chiến của người nông dân.

	2
	Lặng lẽ Sa Pa
	Nguyễn Thành Long
	1970
	Cuộc gặp gỡ tình cờ của ông hoạ sĩ, cô kí sư mới ra trường với người thanh niên làm viẹc tại trạm khí tượng trên núi cao SaPa. TRuyện ca ngợi những người lao động thầm lặng, có cách sống đẹp , cống hiến sức mình cho đất nước.

	3
	Chiếc lược ngà
	Nguyễn Quang Sáng
	1966
	Câu chuyện éo le và cảm động về hai cha con: ông Sáu và bé Thu trong lần ông về thăm nhà và ở khu căn cứ. Qua đó truyện ca ngợi tình cha con thắm thiết trong hoàn cảnh éo le, trắc trở của chiến tranh.

	4
	Bến quê
	Nguyễn Minh Châu
	1985
	Truyện khai thác đời sống nội tâm của nhân vật Nhĩ trong những tình huống đầy mâu thuẫn và nghịch lí đề qua đó nói lên những suy ngẫm, trải nghiệm sâu sắc của nhà văn về con người và cuộc đời, thức tỉnh ở người sự trân trọng những vẻ đẹp  và giá trị bình dị, gần gũi của gia đình, quê hương.

	5
	Những ngôi sao sa xôi
	Lê Minh Khuê
	1971
	Truyện kể về cuộc sống, chiến đấu của 3 cô gái thanh niên xung phong trên một cao điểm ở tuyến đường Trường Sơn trong những năm đánh Mĩ. Qua đó làm nổi bật tâm hồn trong sáng, giàu mơ mộng, tinh thần dũng cảm sống chiến đáu đầy gian khổ hi sinh nhưng rất hồn nhiên, lạc quan của họ.


	           hđ của thầy
	hoạt động của trò
	TTKT-KN
	Ghi chú



	H:Hãy thống kê các tác phẩm truyện theo từng giai đoạn?

H: Các tác phẩm truyện đã phản  ánh những nét gì về đất nước và con người Việt Nam? Hs thaỏ luậnvà trình bày.

H: Hình ảnh con người Việt Nam yêu nước trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mĩ  đã được miêu tả qua những nhân vật nào?

H: Hãy nêu những nét phẩm chất chung của các nhân vật ấy và nét tính cách nổi bật ở mỗi nhân vật?

H: Nêu cảm nghĩ của em về một nhân vật mà em có ấn tương sâu sắc nhất?
	- Kháng chiến chống Pháp: Làng.

- Kháng chiến chống Mĩ: Chiếc lược ngà, Lặng lẽ SaPa, Những ngôi sao xa xôi.

- Sau 1975: Bến quê.

Phản ánh một phầm nào những nét tiêu biểu của đời sống xã hội và con người Việt Nam trong các giai đoạn lịch sử  quan trọng của đất nước với những biến cố lớn lao: Kháng chiến chống Pháp, chống Mĩ và xây dựng đất nước thống nhất.... qua các nhân vật chính trong những tình huống khá điển hình.

- Già: ông Hai, ông Sáu, ông Ba, ông Hoạ Sĩ.

- Trung niên, thanh niên: Bác lái xe, Nhĩ, anh thanh niên, cô kĩ sư, ba cô gái thanh niên xung phong.

- Thiếu nhi: Bé Thu.

- Những nét tính cách chung: Yêu quê hương đất nước, trung thực, dũng cảm hồn nhiên, yêu đời, khiêm tốn, giản dị sẵn sàng chiến đáu hi sinh cho độc lập tự do của dân tộc.

- Tính cách riêng:

+ Ông Hai: Tình yêu làng thật đặc biệt gắn bó thống nhất với lòng yêu nước và tinh thần kháng chiến

+ Anh thanh niên: Yêu đời, yêu nghề, tinh thần trách nhiệm cao với công việc nhiều gian khổ

+ Bé Thu: Cứng cỏi, có tình yêu thương cha tha thiết.

+ Ông Sáu: Tình yêu thương con sâu nặng trong hoàn cảnh éo le, trắc trở của chiến tranh.

+ Ba cô gái thanh niên xung phong: Lòng dũng cảm, trách nhiệm cao trước công việc nguy hiểm,  hồn nhiên, mơ mộng, lạc quan ngay trong hoàn cảnh chiến đấu ác liệt.
	 II. Hình ảnh đất nước và con người Việt Nam được phản ánh trong các tác phẩm truyện.
	


III. Đặc điểm nghệ thuật

Các tổ trình bày bài chuẩn bị của mình. GV chiếu bảng hệ thống của gv
	stt
	tác phẩm
	Ngôi kể
	Tác dụng
	Tình huống truyện
	Tác dụng

	1
	Chiếc lược ngà
	ngôi thứnhất(bác Ba)
	Câu chuyện trở nên gần gũi hơn, chân thực hơn qua cái nhìn và giọng điệu của chính người kể chuyện
	nhập ngũ từ năm 1946 mãi đến năm 1954 « ông Sáu mới được về thăm nhà. Bé Thu kiên quyết không nhận ông Sáu là cha. Đến lúc Thu hiểu và nhận ba thì cũng là lúc ông Sáu phải lên đường.


	Làm cho câu chuyện trở nên bất ngờ, hấp dẫn nhưng vẫn chân thực vì phù hợp  với lô gic cuộc sống thời chiến tranh và tính cách nhân vật.Nhuyên nhân  lí giải thật thói vị và gợi suy nghĩ (cái thẹo).

	2
	Những ngôi sao xa xôi
	Ngôi thứ nhất(Nhân vật chính- Phương 
Định
	như trên
	Một lần phá bom nổ chậm trên cao điểm.
	Khắc hoạ rỏ nét cuộc sống sinh hoạt và chiến đấu hàng ngày trên cao điểm, vô cùng ác liệt, hiểm nguy, có thể hi sinh bất cứ lúc nào nhưng tâm hồn 3 cô thanh niên xung phong vẫn thanh thản, vui tươi...

	3
	. Làng
	ngôi thứ 3
	Không gian truyện được mở rộng hơn, tính khách quan đường như được tăng cường hơn.
	Tin làng Chợ đầu theo giặc làm ông Hai đau khổ nhục nhã cho đến khi tin dữ ấy được cải chính.
	Tình yêu làng, yêu nước và tinh thần kháng chiến của người nông dân được biểu hiện thật sâu sắc và cảm động qua một tình huống đắt giá mà vẫn có thể xảy ra.

	4
	Lặng lẽ SaPa
	ngôi thứ 3
	như trên
	Cuộc gặp gỡ bất ngờ giữa  anh thanh niên, nhà hoạ sĩ và cô kĩ sư trẻ trên đỉnh Yên Sơn.
	Tính cách và phẩm chất của các nhân vật được bộc lộ. đặc biệt là nhân vật anh thanh niên.

	5
	Bến quê
	 ngôi thứ 3
	như trên
	Thời trẻ tuổi, Nhĩ đã từng đi không sót một xã xỉnh nào trên trái đất.Đến cuối đời, Nhĩ bị bệnh nặng , bại liệt toàn thân , anh đang sống những ngày cuối cùng của cuộc đời. Trong hoàn cảnh ấy Nhĩ đã phát hiện ra vẻ đẹp của một bãi bồi bên kia sông ngay trước cửa sổ nhà mình và anh khát khao được đặt chân lên bến sông quê để cảm nhận và khám phá vẻ  của nó.
	Thể hiện những suy ngẫm và trải nghiệm sâu sắc của nhà văn về con người và cuộc đời. Thức tỉnh ở mỗi người sự trân trọng những vẻ đẹp và giá trị bình dị, gần gũi của gia đình, quê hương.


HĐ5.  Củng cố
MT: Củng cố lại bài ôn.

PP: Hỏi đáp.

KT: Động não. thời gia 15 phút 
 -Gv củng cố cho HS bằng một số câu hỏi trắc nghiệm trên máy chiếu
Bước4. Giao bài, hướng dẫn về nhà. 2 phút
- Học thuộc bài ôn tập 

- Chuẩn bị kiểm tra văn phần truyện.

- Soạn :  Hợp đồng.
Ngày soạn:  10  / 4 /2014                                           Ngày dạy  18 /4/2014.                Lớp 9A2.


Tiết:155                                   hợp đồng                                       
A. Mục TIÊU  Cần đạt.

I. Mức độ cần đạt

- Nắm được những kiến thức cơ bản về hợp đồng

II. Trọng tâm kiến thức kĩ năng.

1.Kiến thức.

 - Đặc điểm mục đích yêu cầu, tác dụng của hợp đồng.

2. Kĩ năng.

 - Viết được một hợp đồng đơn giản.
 B. Chuẩn bị của thầy và trò

-  Tìm hiểu kiến thức về văn bản hợp đồng. Tập viết hợp đồng.

C. Các  hoạt động.
Bước1. ổn định tổ chức.

Bước2. Kiểm tra bài cũ 5 phút

 Thế nào là biên bản, yêu cầu về nội dung, hình thức của biên bản?

Bước3. Tổ chức dạy học bài mới.

      HĐ1. Tạo tâm thế.
         MT: Tạo hứng thú cho các em.

         PP: Thuyết trình.

         KT: Động não.   Thời gian  3 phút.

 Trong cuộc sống cần có những thoả thuận về một việc gì đó cần phải có văn bản cam kết với nhau để thoả thuận, cam kết cụ thể giữa 2 bên người ta viết hợp đồng.

     HĐ2. Tri giác, phân tích cắt nghĩa, đánh giá khái quát.

      MT: Nắm được khái niệm và đặc điểm của hợp đồng

      PP: Hỏi đáp.

       Kt: động não.   Thời gian  20 phút.

	   Hoạt động của thầy
	         Hoạt động của trò
	   Trọng tâm kiến thức-KN
	Ghi chú

	I. Tìm hiểu chung.

H.Đọc văn bản: Hợp đồng mua bản SGK?

H. Tại sao phải viết hợp đồng?

- Loại văn bản có tính pháp lí

- Là cơ sở để tập thể, cá nhân làm việc theo quy định, pháp luật

H. Hợp đồng ghi lại những nội dung  gì?

H. Hợp đồng phải đạt yêu cầu gi?

-  nội dung, chất lượng c/v tiến hành trách nhiệm, nghĩa vụ quyền lợi các bên tham gia kí kết cần ghi chính xác

H. Kể tên một số HĐ mà em biết?

G. Mỗi HĐcó mẫu riêng theo quy định

H. Qua phân tích em hiểu thế nào là HĐ?

H. HĐ gồm mấy phần? Nội dung của mỗi phần?

- Phần mở đầu

- Phần nội dung

- Phần kết thúc

H. Lời văn HĐ cần phải thế nào?

a. Mở đầu cần viết như thế nào?

b. Nội dung cần viết như thế ào?

c. Phần kết cần viết như thế nào?
	- I. Tìm hiểu chung.

-Đọc

 Là loại văn bản có tính chất pháp lí ghi lại nội dung thoả thuận về trách nhiệm và nghĩa vụ, quyên lợi của 2 bên tham gia giao dịch nhằm đảm bảo thực hiện thoả thuận đã cam kết

-Kể tên

-Nêu kn

 - Ghi lại nội dung thoả thuận cụ thể giữa 2 bên

- Ngắn gọn, rõ ràng, chính xác, chặt chẽ và có sự ràng buộc của 2 bên kí với nhau trong khôn khổ của quy luật

- Câu văn trong hợp đồng cần ngắn gọn, dẽ hiểu, đơn nghĩa. - Từ ngữ đơn giản tránh dùng từ chung , không dứt khoát có khả năng nói chung về cơ bản 

- H§ kinh tÕ

- HĐ lao động, HĐ cung cấp thiết bị

- HĐ cho thuê nhà, HĐ xây dựng, HĐ đào tạo, HĐ chuyển nhượng...

- Quốc hiệu, tiêu ngữ

- Cơ sở pháp lí của việc kí hợp đồng

- Thời gian địa điểm

- Đơn vị, cá nhân, chức danh, địa chỉ...

- Các điều khoản cụ thể

- Cam kết của 2 bên kí HĐ

- Đại diện 2 bên kí HĐ đóng dấu

- Chính xác, rõ ràng, chặt chẽ, không chung chung mơ hồ

Bài tập 1. Những tình huống viết hợp đồng: b,c,e

Bài tập 2: Ghi phần mở đầu, các mục lớn phần  nội dung, kết thúc: HĐ thêu nhà

a. Mở đầu

b. Nội dung: - Hiện trạng của căn nhà cho thuê ( địa chỉ,  trang thiết bị...)

- Các điều khoản HĐ ( ghi theo các điều và quy trách nhiệmnghĩa vụ và quyền lợi của bên A- người cho thuê; bên B- người thuê

+ Nội dungHĐ

+ Thời hạn HĐ

+ Giá cả phương thức thanh toán

+ Trách nhiệm 2 bên

+ Cam kết chung, viết mấy bản, giá trị pháp lí, thời hạn hđ, 

Cam kết, kí tên, chữ kí đại diện.
	I. Đặc điểm của hợp đồng

II.Cách làm hợp đồng

III. Luyên tập

Bài tập 1


	


          HĐ5. Luyện tập.

          MT: Củng cố lại phần kiến thức vừa  học.

          PP: Hỏi đáp.

            KT: Động não,  khăn trải bàn.   Thời gian 15 phút.

Hãy ghi lại hợp đồng cho  thuê xe ô tô.

GV phân nhóm.

N1 Phần mở đầu.

N2,3 Phần  nội dung.

N4. Phần kết thúc.

Yêu cầu các nhóm làm bài tập ra giấy. Sau đó cử đại diện ghi vào ô giữa của giấy.

-GV thống nhất nội dung .

Bước 4. Giao bài, hướng dẫn về nhà. 2 phút

  - Bài tập 2

  - Chuẩn bị bài mới: Luyện tập viết Hợp đồng

Ngày soạn 12/4/2014                                                                 Ngày dạy19,23  /4/2014.  Lớp 9A2
Tuần: 34

Tiết:156, 157


Văn bản: 

Con chó bấc

(Trích '' Tiếng gọi nơi hoang dã'')

                                                                       Giắc Lân - đơn

A/ Mục TIÊU  Cần đạt.

I. Mức độ cần đạt.

-Thấy rõ nghệ thật kể truyện của G . Lân- đơn về sự gắn bó sâu sắc ,chân thành giữa Thoóc-tơn và con chó Bấc và sự đáp lại của con chó Bấc với Thoóc- tơn .

II. Trọng tâm kiến thức , và kĩ năng.

1. Kiến thức.

         -Những nhận xét kinh tế kết hợp với trí tưởng tuyệt vời của tác giả khi viết về loài vật .

         -Tình yêu thương ,sự gần gũi của nhà văn khi viết về con chó Bấc .

2. Kĩ năng.

Đọc - hiểu một văn bản dịch thuộc thể loại tự sự .

B/ Chuẩn bị của thầy và trò

Thầy: Bảng phụ,  giáo án, Chân dung nhà văn Giắc Lân - đơn .

Trò: Chuẩn bị sách vở và soạn bài  trước khi đến lớp.

C. Các hoạt động. 

Bước1. ổn định tổ chức

- Kiểm tra sĩ số và nền nếp của học sinh

Bước2: Kiểm tra bài cũ 5 phút

Phân tích tâm trạng của Xi-mông khi bị bạn bè trêu trọc là không có bố.

Bước3.Tổ chức dạy học bài mới.

HĐ1. Tạo tâm thế.

       Mt: tạo hứng thú cho các em.

        PP: Thuyết trình

        KT: Động não. Thời gian 3 phút.

 -  ở lớp 8, các em đã làm quen với kiệt tác ''Chiếc là cuối cùng” của nhà văn O-hen-ri - nhà văn Mĩ ở thế kỉ XI X, Hôm nay chúng ta lại đến với một nhà văn Mĩ  - Giắc Lân-đơn qua tiểu thuyết'' Tiếng gọi nơi hoang dã'', lấy đề tài từ cuộc sống của những người đi tìm vàng ở Bắc Mĩ

HĐ2. Tri giác.

       MT: Nắm được sơ lược về nhà văn Giắc Lân Đơn và tác phẩm.

       PP: Hỏi đáp.

        Kt: Động não.   Thời gian  10  phút.

2) Tiến trình bài dạy:

	HĐ của thầy
	HĐ của trò
	TTKT-KN
	Ghi chú

	I. Tìm hiểu chung.

Gv yêu cầu HS chú ý vào phần chú thích sao trong SGK.

H: Giới thiệu những nét chính về nhà văn Giắc Lân -đơn?

h: Nêu xuất xứ của văn bản?

Gv yêu cầu hS đọc phần tóm tắt tác 

phẩm trong SGK.

H: Nêu cách đọc văn bản?

Gv yêu cầu HS đọc văn bản

GV yêu cầu HS chú ý vào chú thích trong SGK

H: Em hiểu thế nào là giao cảm.

H: Văn bản thuộc thể loại nào?

H: Xác định phương thức biểu đạt của văn bản?

H: Kể tên các nhân vật trong chuyện? Theo em, nhân vật nào là nhân vật chính?

H: Xác định bố cục của văn bản?
	I. Tìm hiểu chung.

- Sinh năm (1876-1916), là nhà văn Mĩ.

- Thời thanh niên vất phải  làm nhiều nghề để kiếm sống, sớm tiếp cận với tư tưởng CNXH.

- Là tác giả của nhiều tiểu thuyết nổi tiếng...

Trích chương VI của tiểu thuyết ''Tiếng gọi ..''

HS đọc

HS đọc

Tự sự kết hợp với miêu tả và biểu cảm.

NV chính: Bấc

P1: Mở đầu (§1)

P2: T/c của thốc-tơn với Bấc( §2).

- P3: t/c của bấc với Thooc-Tơn(Phần còn lại
	I. Đọc - hiểu chú thích

1. Tác giả.

2. Tác phẩm.

3. Đọc.

4. Chú giải.


	

	HĐ3. Phân tích cắt nghĩa.

MT:Hiểu được nội dung và nghệ thuật của văn bản

PP: Bình giảng, hỏi đáp, thảo luận.

KT: Động não.   Thời gian 50 phút.

	II. Tìm hiểu chung.

H: Lai lịch của Bấc được giới thiệu ở những thời điểm nào?

Trước khi gặp Thoóc tơn, cuộc sống của bấc diễn ra như thế nào?

H: Chính Bấc dã cảm nhận được gì về quãng đời này?

H: Em hiểu Bấc có một cuộc sống như thế nào tại nhà thẩm phán Mi-lơ?

H: Điều gì đã phát sinh ra bên trong Bấc khi gặp chủ mới là Thoóc-tơn?

H: Thế nào là một tình yêu thương thực sự?

H: Chính Bấc đã cảm nhận những gì từ tình yêu thương thực sự này?

H: Thế nào là một tình yêu thương sôi nổi nồng cháy, cuồng nhiệt?

H: Thương yêu đến tôn thờ là một tình thương yêu như thế nào?

H: Từ đó em hiểu Bấc đã có một cuộc sống như thế nào từ khi gặp Thoóc-tơn?

H: Em cảm nhận được vẻ đẹp nào của bấc từ những biểu hiện ấy?

h: Tình cảm của Thoóc tơn dành cho con chó  của anh có những biểu hiện cụ thế nào?

H: Việc Thoóc - tơn chăm sóc chó của mình vì anh không thể nào không chăm sóc  nói gì về tình cảm của anh với loài vật?

H: Những cử chỉ của Tho óc - tơn như chào hỏi thân mật, nói lời vui vẻ, ngồi xuống trò chuyện lâu với chúng cho thấy Thoóc- tơn là một ông chủ như thế nào đối với những con vật của mình?

H: Thoóc-tơn có thói quen dùng hai bàn tay túm chặt lấy đầu Bấc rồi dựa đầu anh vào đầu nó ... nói nùng âu yếm. Thói quen ấy cho thấy tình cảm của anh đối với Bấc có gì đặc biệt?

H: Thoóc-tơn đã nhận thấy Bấc bật vùng dậy trên hai chân, miệng cười, mắt long lanh và khi đó anh muốn kêu lên trân trọng: ''Trời đất, đằng ấy hầu như biết nói đấy''. Chi tiết này nói gì về tình cảm của Thoóc-tơn với Bấc?

H: Chi tiết Bấc tưởng chừng như quả tim mình  nhảy tung ra khỏi cơ thể vì ngây ngất cho thấy Bấc đã cảm nhận được gì  từ tình cảm của thoóc-tơn?

H: cách kể chuyện trong đoạn có gì đặc biệt?

H: Từ đó Thoóc-tơn hiện lên là một chủ nhân như thế nào của con chó Bấc?

H: Tình cảm của Bấc dành cho chủ được biểu hiện trên những phương diện nào?

H: Tìm những chi tiết thể hiện hành động của Bấc với Tho óc-tơn?

H: Về cảm  xúc?

H: Khi cắn lấy bàn tay của tho óc tơn như thế Bấc muốn thể hiện tình cảm nào của mình đối với chủ?

H: Bấc muốn bộc lộ tình cảm nào với chủ qua những cử chỉ: Nằm phục dưới chân Tho óc tơn hàng giờ, chăm chú xem xét, hết sức quan tâm ....?

H: Chi tiết Bấc không muốn rời chân Thoóc-tơn một bước, luôn bám theo gót chân anh, trườn qua gí lạnh đến tận mép lều, lắng nghe tiếng thở đều đều của chủ , cho thấy tình cảm của Bấc với Tho óc-tơn như thế nào?

h: Cảm xúc của Bấc khi thì ngời ánh lên qua đôi mắt của nó toả rạng ra ngoài, khi thì lo sợ Tho óc-tơn biến khỏi cuộc đời nó cho thấy tình cản của Bấc với chủ có gì đặc biệt?

H:Em có nhận xét gì về nghệ thuật kể chuyện ở đoạn này?

H: Qua cách kể chuyện đó, tình yêu thương của con chó Bấc được bộc lộ, đó là một tình yêu thương như thế nào?


	II. Tìm hiểu chung.

Trước và sau khi gặp chủ mới là Thoóc-tơn

- ở tại nhà thẩm phán Mi-lơ.

- Đi săn hoặc đi lang thang đay đóvới những cậu con trai của ông Thẩm...

- Có tình cảm nhưng tình cảm ấy chỉ là chuyện làm ăn cùng hội cùng thuyền.

- Có tình bạn nhưng đó là thứ tình bạn trịnh trọng và đường hoàng.

- hoàn thành trách nhiệm trong vai đày tớ

 - Nhàn hạ như nhạt nhẽo.

tình yêu thương , một thứ tình yêu thương thực sự nồng nàn.

- yêu thương đến độ sâu sắc chân thành.

thương yêu sôi nổi nồng cháy, thương yêu đến tôn thờ, thương yêu đến cuồng nhiệt.

- Trạng thái cảm xúc mãnh liệt tràn đày không gì kìm hãm nổi đang diễn ra trong nội tâm khi được yêu thương.

 quý trong, cảm phục, ngưỡng mộ.

Một cuộc sống có ý nghĩa vì thoả mãn được yêu cầu tình cảm

Khao khát và quý trọng tình yêu thương.

- Không thể nào không chăm sóc.

- Không bao giờ quên chào hỏi thân mật hoặc nói lời vui vẻ ...

- Có thói quen dùng hai bàn tay túm chặt lấy đầu Bấc dựa đầu anh vào đầu nó hoặc lắc, lắc đẩy tới đẩy lui, vừa lắc vừa khe khẽ thốt lên.

Tình cảm yêu quý loài vật có sẵn, tự nhiên, đấy trách nhiệm.

- Biết yêu thương, quý trọng các con vật của mình. - Có cách biểu hiện tình cảm giản dị, chân thật hồn nhiên

Thân thiện gần gũi, đầy tình yêu thương.

yêu quý nhau do hiểu nhau như những người bạn

tình yêu thương chân thật, nồng cháy,

Kết hợp kể và tả nhân vật bằng các chi tiết tỉ mỉ, câu văn biến hoá bàng quan hệ từ và các dấu ngắt câu liên tục.

-Yêu quý loài vật bằng tình cảm thân thiện gần gũi, hiểu biết và quý trọng

- Một ông chủ lí tưởng 

Hành động và cảm xúc.

- Nó thường hay há miệng ra cắn bàn tay Thooc-tơn ....

- Thường nằm phục ở chân Tho óc-tơn hàng giờ, mắt háo hức, tỉnh   táo ngước nhìn lên mặt anh, chăm chú xem xét, hết sức quan tâm...

- Không muốn rời Thoóc-tơn một bước...

- Vùng dậy không ngủ nữa... lắng nghe tiếng thở đều đều của chủ.

- Tình cảm của Bấc ngời ánh lên qua đôi mắt nó toả rạng ra ngoài

- Nó lo sợ Thoóc-tơn cũng biến khỏi cuộc đời nó như Pê-rôn, Phơ - răng-xoa...

-Gần gũi, vuốt ve, đáp lại những cử chỉ thân ái của chủ dành cho mình.

Phục tùng, tôn thờ, ngưỡng mộ

Vô cùng gắn bó, sẵn sàng hi sinh vì chủ

Sâu nặng, biết ơn và trung thành

Đi sâu miêu tả tâm lí nhân vật bằng năng lực tưởng tượng tuyệt vời của nhà văn.

Một tình yêu thương giống như tình yêu thương của con người: Là nhu cầu sống từ bên trong tâm hồn, sâu sắc, quên mình và thuỷ chung

- Thảo luân nhóm.
	II.Đọc - hiểu văn bản.

1. Giới thiệu bấc

1. Tình cảm của 

Tho óc-tơn đối với bấc

3. Tình cảm của Bấc đối với chủ.
	

	Hoạt động 4:Đánh giá khái quát.

Mt: Khái quát lại nội dung và nghệ thuật.

PP: Hỏi đáp, thảo luận.

KT: Động não.   Thời gian 10 phút.



	H: Khái quát nghệ thuật và nội dung của đoạn trích?

Chuyện kể rằng khi Thooc-tơn chết, con chó bấc đã hoàn toàn dứt bỏ con người và trở thành con chó hoang. Em nghĩ gì về tình yêu thương từ kết thúc này?

GV yêu cầu hs thảo luận nhóm.

h: Em bồi đắp thêm cho mình tình cảm gì sau khi đọc truyện ''con chó bấc''?

GV: Đó cũng chính là biểu hiện của tình yêu quý những giá trị tốt đẹp của cuộc sống.
	HS đọc ghi nhớ

- Những gì tốt đẹp đều được xây cất từ tình yêu thương, 

- Mất tình yêu thương chân thật là mất đi lòng tin, cơ sở hyur hoạn những gì tốt đẹp.

Tình cản yêu quý bào vệ loài vật.
	II. Tổng kết:

Ghi nhớ : SGK
	


                                  HĐ5: Luyện tập.

                         MT: Củng cố lại phần kiến thức vừa ôn.

                         PP: Hỏi đáp.

                         KT: Động não.    Thời gian   15 phút.

H: Ngoài con chó Bấc  của Giắc Lân - đơn, em còn biết con chó nào khác trong những tác phẩm mà em đã học, đọc thêm?

Cậu vàng (Lão Hạc, Con chó vàng trong bài thơ của Trần Đăng Khoa (Sao không về vàng ơi).

H: Hãy nêu suy nghĩ của em về con chó Bấc?

Bước4. Giao bài, hướng dẫn về nhà. (2 phút)
- Học thuộc phần ghi nhớ .

- Soạn : Tổng kết văn học nước ngoài.

.

Ngày soạn: 1 5 / 4  /2014                                                 Ngày dạy  23/4/2014.    Lớp 9A2


Tiết:158

                                       Kiểm tra tiếng Việt
A. Mục tiêu Cần đạt.   

 Giúp HS :Kiểm tra và đánh giá kết quả học tập của Hs về các đơn vị kiến thức phần tiếng Việt

- HS rèn luyện thêm về kĩ năng sử dụng những kiến thức tiếng Việt đã học vào viết văn

B.chuẩn bị của thầy và trò

Thầy: đề kiểm tra.

Trò: Chuẩn bị giấy kiểm tra.

C. Các bước lên lớp

Bước1. ổn định tổ chức

- Kiểm tra sĩ số và nền nếp của học sinh

Bước 2: Phát dề kiểm tra.
Ma trận 

	Mức độ
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng thấp
	Vận dụng cao
	Tổng số

	Nội dung
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL

	Từ loại
	
	
	C1

C2
	
	
	
	
	
	0.5
	

	Cụm từ
	
	
	C3
	
	
	
	
	
	0.25
	

	Câu 
	
	
	C4
	
	
	
	
	
	0.25
	

	Liên kết câu
	
	
	C5
	
	
	
	
	
	0.25
	

	Tp biệt lập
	
	
	C6


	
	
	C2. II


	
	
	0.25
	6

	Khởi ngữ, trạng ngữ
	
	
	C7; C8
	
	
	
	
	
	0.5
	

	Nghĩa tường minh và hàm ý
	
	
	
	
	
	C1.

II
	
	
	
	2

	Tổng
	
	
	
	
	
	
	
	
	2
	8

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	10


I . Trắc nghiệm: (2 điểm)

Câu 1: Dòng nào sau đây không phù hợp với đặc điểm của động từ ?
A. Th​ường làm vị ngữ  trong câu.

B. Có khả năng kết hợp với đã, đang, sẽ, cũng, vẫn, chớ.
C. Có thể làm thành phần phụ trong câu.
D. Khi  làm chủ ngữ mất khả năng kết hợp với đã, đang, sẽ, cũng, vẫn, chớ.
Câu 2 : Dòng nào sau đây có chứa l​ượng từ ?

A. một chiếc áo bằng tấm da dê

B. một cái quần loe đến gối cũng bằng da dê

C. không có bít tất mà  cũng chẳng có giày

D. lông dê thõng xuống mỗi bên đến giữa bắp chân

Câu 3 : Câu văn sau đây có bao nhiêu cụm động từ ?

Còn về diện mạo tôi, nó không đến nỗi đen cháy như các bạn có thể nghĩ về một kẻ chẳng quan tâm gì đến da dẻ của mình lại sống ở vào khoảng chín hoặc mười độ vĩ tuyến miền xích đạo.

A. Hai


B. Ba


C. Bốn


D. Năm

Câu 4 : Dòng nào sau đây chưa phải là câu ?

A. Trường tôi vừa được xây dựng khang trang

B. Cái quạt quay suốt đêm ngày

C. Con đường làng rợp mát bóng cây

D. Nguyễn Trãi, nhà thơ lớn của nước ta

Câu 5 : Xác định các phép liên kết trong những câu thơ sau :

Người đồng mình tự đục đá kê cao quê hương

Còn quê hương thì làm phong tục.

A. Phép thế, phép nối




B. Phép lặp, phép thế

C. Phép thế, phép liên tư​ởng



D. Phép lặp, phép nối

Câu 6 : Câu sau sử dụng thành phần biệt lập nào ?

                      Điều gì làm cháu buồn thế, cháu ơi!
A. Tình thái

B. Cảm thán

C. Gọi đáp

D. Phụ chú

Câu 7 : Trong các câu sau đây, câu nào có trạng ngữ ?

     A.  Trời ấm áp vô cùng, dễ chịu vô cùng.

B . Ngày hôm sau, khi em bé đến trư​ờng, một tiếng cư​ời ác ý đón em.

C.Em đuổi theo nó và vồ hụt ba lần liền.

 D.HỌ đến trước một ngôi nhà nhỏ, quét vôi trắng hết sức sạch sẽ.

Câu 8 : Trong các câu sau, câu nào chứa khởi ngữ ?
A. Nó thông minh nhưng hơi cẩu thả.

B. Nó là một học sinh thông minh.

C. Về trí thông minh thì nó là nhất

D. Người thông minh nhất lớp là nó.

 II: Tự luận: (8 điểm)

Câu 1 (2 điểm) : Xác định hàm ý trong hai câu thơ cuối bài thơ “Sang thu” của Hữu Thỉnh.

Câu 2 (6 điểm): Viết đoạn văn ngắn giới thiệu về tác giả Lê Minh Khuê và truyện ngắn “Những ngôi sao xa xôi”,  trong đó có sử dụng khởi ngữ và thành phần biệt lập tình thái. Gạch chân thành phần khởi ngữ và tình thái trong câu.

* Biểu điểm: 

I. Trắc nghiệm: 2 điểm

Mỗi câu trả lời đúng được 0,25 điểm.

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Đáp án
	c
	d
	b
	d
	d
	c
	b
	c


II.  Tự luận: 8 điểm

Câu 1: 2 điểm

- Hàm ý của hai câu thơ: Những người đã từng trải thường bản lĩnh, vững vàng hơn trước khó khăn, thử thách của cuộc đời.

Câu 2: 6 điểm

- Hình thức: 2 điểm:

+ Đoạn văn ngắn trình bày theo hình thức: tổng- phân - hợp.

-  Nội dung: 2 điểm

+ Giới thiệu những nét chính về tác giả Lê Minh Khuê và truyện ngắn “Những ngôi sao xa xôi”.

- Sử dụng khởi ngữ và thành phần biệt lập tình thái: 2 điểm.

Bước4. Giao bài, hướng dẫn về nhà.
· Ôn lại phần kiến thức TV vừa học.

· Làm bài tập ở phần trắc nghiệm

Ngày soạn: 18  /  4   /2014                                                Ngày dạy 26 /4/2014.         Lớp 9A2

Tiết:159

                             Luyện tập viết hợp đồng
A.Mục TIÊU  cần đạt

 I.Mức độ cần đạt

- Củng cố lại lý thuyết về đặc điểm của hợp đồng và cách viết hợp đồng.

II. Trọng tâm kiến thức kĩ năng.

 1.Kiến thức.

 - Những kiến thức cơ bản về đặc điểm, chức năng, bố cục của hợp đồng.

2. Kĩ năng.

- Viết một hợp đồng  ở dạng đơn giản, đúng quy cách.

B. Chuẩn bị của thầy và trò

Thầy: Bảng phụ,  giáo án, Chân dung nhà văn Giắc Lân - đơn .

Trò: Chuẩn bị sách vở và làm  bài  trước khi đến lớp.

C. Các hoạt động.
Bước 1. ổn định tổ chức

- Kiểm tra sĩ số và nền nếp của học sinh

Bước2. Kiểm tra bài cũ 5 phút.
 H: Nêu đặc điểm hợp đồng và cách viết một hợp đồng

Bước3.Tổ chức dạy học bài mới.
  HĐ1. Tạo tâm thế..

         MT: Tạo hứng thú cho các em.

         PP: Thuyết trình.

         KT: Động não.  Thời gian  3 phút.

Để giúp các em biết làm một văn bản hợp đồng, tiết học hôm nay ta sẽ đi vào tìm hiểu.

 HĐ2,3,4. Tri giác, phân tích cắt nghĩa, đánh giá khái quát.

        MT: Củng cố lại phần lí thuyết vừa học.

       PP: Thảo luận nhóm, hỏi đáp.

       KT: Động não.  Thời gian   20 phút.

	HĐ của thầy
	HĐ của trò
	TTkT-kN
	Ghi chú

	I. Tìm hiểu chung.

 Hợp đồng là gì?

H: Nêu mục đích và tác dụng của hợp đồng?

H: Trong các văn bản sau: Tường trình, bản đề nghị, bản đề nghị, báo cáo, hợp đồng, văn bản nào có tính chất pháp lí?

GV: 

- Hợp đồng có hiệu lực để thi hành

- Biên bản: Không có hiệu lực pháp lí nhưng được coi như một chứng cứ minh chứng cho sự kiện nào đó, là cơ sở để đưa ra các quyết định xử lí, các kết luận.

H: Một bản hợp đồng có những mục nào?

h: Hợp đồng cần đảm bảo những yêu cầu nào?


	I. Tìm hiểu chung.

Là cơ sở pháp lí để haibên

tham gia ràng buộc lẫn nhau,

có trách nhiệm thực hiện

những điều khoản đẫ ghi.

Biên bản, Hợp đồng

 - Mở đầu: Quốc hiệu, tiêu ngữ, tên hợp đồng, thời gian, địa điểm, họ tên, chức vụ của các bên tham gia kí hợp đồng.

- Phần nội dung: Ghi lại nội dung theo từng điều khoản  đã được thống nhất

- Kết thúc: Chức vụ, chữ kí , họ tên của đại diện các bên và xác nhận bằng dấu của cơ quan, tổ chức nếu có. 

Lời văn phải chính xác, chặt chẽ.
	I. Ôn lí thuyết.
	

	Hoạt Động 5: Luyện tập

MT : Củng cố lại phần kiến thức vừa ôn.

PP : Hỏi đáp.

KT : Động não.  Thời gian 15 phút.
	
	
	

	II. Tìm hiểu chi tiết.

Gv hướng dẫn Hs làm bài tập 1

GV yêu cầu Hs đọc bài tập

H: Xác định lại yêu cầu của bài tập?

GV hướng dẫn HS làm bài tập bằng phương pháp vấn đáp. Với mỗi câu trả lời của  HS Gv cần đặt ra câu hỏi: Vì sao em chọn cách ấy?

Định hướng:

a.c¸ch 1                   b. cách 2

c. Cách 2                 d. cách 2

Từ kết quả của bài tập 1 GV  lưu ý cho HS:

- Khi viết hợp đồng, lời văn phải chính xác, chặt chẽ, nhưng đơn giản, tránh dùng những từ chung chung như : Có thể, có khả năng, nói chung, về cơ bản... câu văn phải ngắn gọn, đơn nghĩa.

GV yêu cầu Hs đọc bài tập 2.

H: Nêu yêu cầu của bài tập?

H: Theo em ,các thông tin SGK cung cấp đã đầy đủ để lập một hợp đồng chưa?

H: Có cần phải diều chỉnh nội dung nào cho phù hợp không?

GV cho HS thảo luận để thống nhất bố cục của hợp đồng.

GV yêu cầu 1 HS lên bảng, HS dưới lớp làm ra nháp

GV nhận xét, sửa chữa cho HS.

Tương tự GV hướng dẫn HS làm các bài tập còn lại.
	II. Tìm hiểu chi tiết.

-HS đọc

Chọn cách diễn đạt phù hợp

HS làm bài tập bắng phương pháp vấn đáp.

Lập hợp đồng thuê xe đạp dựa trên các thông tin...

Đầy đủ

- Ghi rõ thời gian thuê xe trong 3 ngày là từ ngày nào, giờ nào đến ngày nào, giờ nào

- Nếu xe bị hại thì người thuê xe phải sửa chữa để trả lại hiện trạng ban đầu của xe.

- Nếu xe bị  mất thì phải bồi thường bằng trị giá của xe là ...

- Hợp đồng có giá trị từ giờ nào, ngày nào đến giờ nào, ngày nào.

1 HS lên bảng viết, HS dưới lớp làm ra nháp.
	II. Luyện tập

Bài tập 1

Bài tập 2
	


Bước4. Giao bài, hướng dẫn về nhà.( 2 phút)
- Làm và bổ sung các bài tập vào vở bài tập .

- Soạn : Tổng kết phần văn học nước ngoài.
Phân công chuẩn bị nội dung ôn tập ra giấy rô ki

- Nhóm 1.chuẩn bị lớp 6

 -N2   - lớp 7.

 -N3- Lớp 8.

 -N4- lớp 9

Ngày soạn: 26 /4/2014.                                                              Ngày dạy  2 /5/2014.    Lớp 9A2

Tiết: 160                  Tổng kết phần văn học nước ngoài.
A.Mục TIÊU  cần đạt.
I. Mức độ cần đạt

- Ôn tập củng cố kiến thức về thể loại, về nội dung của các tác phẩm văn học nước ngoài đã học trong chương trình nhữ văn từ lớp 6- lớp 9

II. Trọng tâm kiến thức kĩ năng.

  1.Kiến thức.

   -Hệ thống kiến thức về văn bản nước ngoài đã học.

 2. Kĩ năng.

   - Tổng hợp hệ thống hoá kiến thức về các tác phẩm văn học nước ngoài.

   - Liên hệ với những tác phẩm văn học Việt Nam có cùng đề tài.

B.  Chuẩn bị của thầy và trò

Thầy: Bảng phụ,  giáo ánn .

Trò: Chuẩn bị sách vở và soạn bài  trước khi đến lớp.

C. Các hoạt động.

Bước1. ổn định tổ chức

- Kiểm tra sĩ số và nền nếp của học sinh

Bước2. Kiểm tra bài cũ 5 phút.
Phân tích đoạn trích Con chó Bấc để thấy được tình  cảm của Bấc dành cho chủ?

Bước3. Nội dung bài mới

HĐ1. Tạo tâm thế.

      MT: tạo hứng thú cho các em.

      PP: Thuyết trình.

    KT: Động não.   Thời gian  2 phút.

Để giúp các em hệ thống hoá lại toàn bộ chương trình văn học nước nhoài đã học, bài hôm nay cô và cácem cùng tiến hành ôn tập

HĐ2, 3, 4. Tri giác, phân tích cắt nghĩa, đánh giá khái quát.

      MT: hệ thống  hoá kiến thức vhnn đã học.
      PP: T huyết trình, thảo luận, hỏi đáp.

      KT: Động não.    Thời gia 30 phút.

I. Bảng hệ thống hoá kiến thức VHNN.
	stt
	tên bài
	tác giả
	thể loại
	thế kỉ
	Tóm tắt nội dung
	Đặc sắc nghệ thuật

	1
	Cây bút thần
	Truyện dân gian TQ
	Cổ tích
	
	Thể hiện quan niệm về công lí, về mục đích của tài năng nghệ  thuật và ư​ớc mơ có khả năng kì diệu.
	Trí tưởng tượng phong phú, chuyện kể hấp dẫn.

	2
	Ông lão đánh cá và con cá vàng.


	Pu s kin

(Nga)
	cổ tích
	
	Ca ngợi lòng biết ơn đối với những ng​ời nhân hậu phê phán kẻ tham lam bội bạc.
	Lặp lại tặng tiến của cốt truyện, nhân vật đối lập, yếu tố hoang đường.

	3
	Xa ngắm thác núi ​Lư
	Lí Bạch (TQ)
	thơ thất ngôn bát cú đ​ờng luật
	VIII
	Vẻ đẹp núi Lư​ và tình yêu thiên nhiên đằm thắm và bộc lộ tình cách phóng khoáng của nhà thơ.
	Hình ảnh thơ tráng lệ, huyền ảo.

	4
	Cảm nghĩ trong đêm thanh tĩnh.
	Lí Bạch
	Ngũ ngôn tứ tuyệt
 đư​ờng luật
	VIII
	Tình quê hư​ơng của
 ng​ười sống xa nhà trong một đêm trăng thanh tĩnh.
	Từ ngữ giản dị, tinh luyện

	5
	Ngầu nhiên viết nhân buổi mới về quê
	Hạ Trí Ch​ương (TQ)
	Thất ngôn tứ tuyệt
	VIII
	Tình cảm sâu sắc mà chua sót của ng​ười sống xa quê lâu ngày trong khoảnh khắc mới trở về quê.
	Cảm xúc chân thành

	6
	Bài ca nhà tranh bị giớ thu phá.
	Đỗ Phủ
	Thất ngôn tr​ờng thiên
	VIII
	Thể hiện nỗi khổ của bản thân vì căn nhà tranh bị gió thu phá và bộc lộ khát vọng cao cả:ư ​ớc mơ có ngôi nhà vững chắc rộng ngàn vạn gian để che trở cho những người nghèo.
	Kết hợp nhiều phương thức biểu đạt

	7
	Buổi học cuối cùng
	§«-®ª (Pháp)
	Truyện ngẵn
	XI X
	Thể hiện lòng yêu n​ước trong một biểu hiện cụ thể  là tình yêu tiếng nói của dân tộc và nêu chân lí: Khi một dân tộc rơi vào vòng nô lệ, chừng nào họ còn giữ đ​ợc tiếng nói của mình thì chẳng khác nào nắm đ​ợc chìa khoá trong chốn lao tù.
	Xây dựng thành công chân dung nhân vật Ph răng và thầy Ha men

	8
	Lòng yêu n​ớc
	E-ren-bua (Nga)
	Bút kí chính luận
	XX
	Thể hiện lòng yêu n​ớc thiết tha sâu sắc của tác giả và của nhứng ng​ời dân xô Viết trong hoàn cảnh thử thách gay gắt của cuộc chiến tranh vệ quốc.Đồng thời nêu chân lí: Lòng yêu n​ớc ban đầu là yêu những vật tầm th​ờng nhất. ... trờ lên lòng yêu tổ quốc.
	Cảm xúc chân thành, mãnh liệt, so sánh phù hợp.

	9
	Cô bé bán diêm
	An-đéc-xen(Đan mạch)
	Cổ tích
	XI X
	Thể hiện lòng thương cảm sâu sắc với một em bé bất hạnh.
	Kể chuyện hấp dẫn. Đan xen giữa thực và mộng

	10
	Đánh nhau với cối xay gió
	XÐc-van-tÐt(T©y Ban Nha)
	tiểu thuyết
	XVI
	Sự tương phản  về mọi mặt giữa Đôn ki hô tê và Xan - chô Pan-xa. Qua đó ca ngợi mặt tốt, phê phán mặt sấu.
	NT xây dựng nhân vật, ngệ thuật gây cười.

	11
	Chiếc lá cuối cùng.
	Ô-hen-ri (Mĩ)
	truyện ngắn
	XI X
	Tình yêu th​ơng cao cả giứ những con ng​ời nghèo khó.
	Tình tiết hấp dẫn, sắp xếp chặt chẽ, khéo léo, kết cấu đảo ngược tình huống hai lần.

	12
	Hai cây phong( trích ''Ng​ời thầy đầu tiên'')
	Ai-ma-tèp (C​-r¬-g​ xtan)
	truyện ngắn
	XX
	 Tình yêu quê h​ương tha thiết và lòng xúc động đặc biệt về hai cây phong gắn liền với câu chuyện về thấy Đuy - sen, ng​ời đã vun trồng ​ớc mơ, hi vọng cho những ngư​ời học trò nhỏ của mình.
	Miêu tả sing động bằng ngòi bút đậm chất hội hoạ.

	13
	Đi bộ ngao du( trích''E-min về giáo dục'')
	Ru-x«(Ph¸p)
	nghị luận
	XVIII
	Ca ngợi sự giản dị, quý trọng tự do và yêu thiên nhiên của tác giả.
	Lập luận chặt chẽ, luận cứ sinh động thuyết phục.

	14
	Ông Giuốc-đanh mặc lễ phục( trích'' tr​ởng giả học làm sang''.
	Mô-li-e (Pháp)
	hài kịch
	XVII
	Khắc hoạ tính cách lố lăng của một ông tr​ởng giả muốn học đòi làm sang.
	Chọn tình huống tạo tiếng cười sảng khoái, châm biếm sâu cay.

	15
	Cố h​ơng
	Lỗ Tấn
	truyện ngắn
	XX
	Sự thay đổi của làng quê, nhân vật Nhuận Thổ, phê phán xã hội phong kiến, đặt vấn đề con đ​ừơng đi cho nông dân, cho XH Trung Quốc.
	Lối tường thuật hấp dẫn, ngôn ngữ giản dị, giàu hình ảnh.

	16
	Những đứa trẻ,
	Go-r¬-ki (Nga)
	Tiểu  thuyết tự truyện
	XX
	Tình bạn than thiết giữa A-li-ô-sa (tác giả) và 3 đứa trẻ con một đại tá sống thiếu tình thương bất chấp sự cản trở của xã hội.
	Lối kể chuyênj giàu hình ảnh, đan xen chuyện đời thường với cổ tích.

	17
	Chó sới và cừu trong thơ ngụ ngôn của La Phông ten
	Hi-pô-lít. Ten (Pháp)
	nghị luận
	XI X
	Nêu bật đặc tr​ng sáng tác nghệ thuật là in đậm dấu ấn cách nhìn, cách nghĩ riêng của nhà văn.
	NT so sánh, nghệ thuật nghị luận của bài văn nghị luận văn học hấp dẫn.

	18
	)Mây và sóng
	Ta -go (ấn Độ)
	thơ
	XX
	Ca ngợi tình mầu tử thiêng liêng, bất diệt.
	Hình thức đối thoại lồng trong lời kể, hình ảnh thiên nhiên giàu ý nghĩa tượng trưng

Nghệ thuật kể chuyện hấp dẫn của nhân vật ''tôi'' tự hoạ, kết hợp miêu tả

	19
	Rô Bin xơn ngoài đảo hoang (tríc ''Rô-bin-xơn cru xô''
	§i-ph« (Anh)
	tiểu thuyết
	XVIII
	Cuộc sống vô cùng khó khăn gian khổ và tinh thần lạc quan của nhân vật khi chỉ có một mình nơi đảo hoang mười mấy năm.
	

	20
	Bố của Xi-mông (trích)
	M«-pa-x¨ng (
	truyện ngắn
	XI X
	Nỗi tuyệt vọng của Xi Mông, nỗi đau đớn của ngư​ời mẹ và sự bao dung của bác Phi Líp. Từ đó nhắc nhở về lòng yêu thương con ngư​ời, sự cảm thông với những đau khổ, bất hạnh của người khác.
	Trí tưởng tượng phong phú.

	21
	Con chó Bấc (trích ''Tiếng gọi nơi hoang dã'')
	Giắc Lân - đơn
	tiểu thuyết.
	XI X
	Tình cảm thương yêu của tác giả đối với loài vật.
	


I. Nội dung tư tưởng.

	H: Bộ phận văn học nước ngoài  ở bậc THCS đã đề cập đến những nội dung nào?
	- Những sắc thái về phong tục tập quán của nhiều dân tộc trên thế giới.

- Thiên nhiên và tình yêu thiên nhiên.

- Thương cảm với số phận của những người nghèo khổ, bất hạnh.

- Hướng tới cái thiện, ghét cái ác, cái xấu.

- Tình yêu làng xóm, yêu quê hương, tình yêu đất nước.
	II. Những nội dung chủ yếu được phản ánh trong các tác phẩm

	III. Đặc sắc về nghệ thuật

	H: Nêu những nét đặc sắc về nghệ thuật của các văn bản nước ngoài.
	- Truyện dân NT kể chuyện, trí tưởng tượng, yếu tố hoang đường.

- Thơ: Ngôn ngữ, hình ảnh hàm xúc.

+ Vần luật chặt chẽ
+ Nét đặc sắc của thơ tự do

- Truyện: + Cốt truyện và nhân vật.

+ Yếu tố hư cấu

- Văn bản nghị luận: Hệ thống luận điểm, luận cứ, luận chứng

- Kịch: Ngôn ngữ và hành động kịch
	III.Những nét đặc sắc về nghệ thuật.


    HĐ5. Luyện tập.

     MT: Củng cố lại phần kiến thức vừa ôn.
     PP: Hỏi đáp.

     KT: Động não.   Thời gian  10 phút.

H: Hãy nêu cảm nhận của em về một nhân vật mà em thích nhất? 
 V: Hướng dẫn về nhà.
- Soạn '' Bắc Sơn'' và tổng kết tập làm văn theo yêu cầu trong SGK.

Ngày soạn:   25 / 4  /2014                                                Ngày dạy   02,   03 /5 /2014.   Lớp 9A2

Tuần: 35

Tiết:161-162


Văn bản: 

Bắc sơn

( trích vở kịch '' Bắc Sơn'')
                             Nguyễn Huy Tưởng             
A. Mục TIÊU cần đạt.

I.Mức độ cần đạt

- Bước đầu tiên biết cách tiếp cận một tác phẩm kịch hiện đại.

- Nắm được xung đột, diễn biến hành động kịch, ý nghĩa tư tưởng của đoạn trích hồi 4 của vở kịch và nghệt huật viết kịch của Nguyễn Huy Tưởng.

II. Trọng tâm kiến thức kĩ năng.

 1.Kiến thức.

- đặc trưng cơ bản của thể loại kịch.

- Tình thế cách mạng khi cuộc khởi nghĩa Bắc Sơn nổ ra.

- Nghệ thuật viết kịch của Nguyễn Huy Tưởng.

2. Kĩ năng.

- Đọc hiểu một văn bản kịch.

 B.Chuẩn bị của thầy và trò
Thầy: Bảng phụ,  giáo án, Chân dung nhà văn Nguyễn Huy Tưởng.

Trò: Chuẩn bị sách vở và soạn bài  trước khi đến lớp.

C. Các  hoạt động.
Bước1. ổn định tổ chức

- Kiểm tra sĩ số và nền nếp của học sinh

Bước2.. Kiểm tra bài cũ 5 phút.
H: Vì sao nói Thoóc-Tơn là ông chủ lí tưởng của Bấc?

H: Tình cảm của Bấc với Thoóc-Tơn có gì đặc biệt?

Bước3. Tổ chức dạy học bài mới.
  HĐ1. Tạo tâm thế.

      MT: Tạo hứng thú cho các em. 

      PP: Thuyết trình.

     KT: Động não.   Thời gian  3 phút.

   - ở lớp 7 các em đã làm quen với trích đoạn kịch bản sân khấu chèo ''Quan Âm Thị Kính'' ; lớp 8 là trích đoạn hài kịch ''Trưởng giả học làm sang'' của Mô-li-e. Hôm nay chúng ta tiếp tục tìm hiểu về thể kịch  qua đoạn trích '' Bắc Sơn'' Của tác giả Nguyễn Huy Tưởng.

HĐ2. Tri giác.
          MT: Nắm được tác giả tác phẩm.

          PP: Hỏi đáp.

          KT: Động não.   Thời gian 15phút.

	HĐ của thầy
	HĐ của trò
	TTKT-KN
	Ghi chú

	I. Tìm hiểu chung.

GV yêu cầu Hs chú ý vào phần chú thích sao trong SGK

H: Nêu những điều cần ghi nhớ nhất về tác giả Nguyễn Huy Tưởng?

GV bổ sung đôi nét về tác giả Nguyễn Huy Tưởng.

H: Vở kịch ''Bắc Sơn'' ra đời trong hoàn cảnh nào?

GV yêu cầu Hs đọc phần tóm tắt vở kịch.

H: Nêu những hiểu biết của em về thể kịch trên những phương diện: 

- Khái niệm

- Phương thức thể hiện

- thể loại

- Cấu trúc?

GV yêu cầu Hs đọc phân vai

H: Nhận xét cách đọc của bạn?

H:Em hiểu thế nào là nho lại, xóc đĩa, cửu phẩm?

H: Nêu bố cục của đoạn trích?

-GV yêu cầu hs đọc phân vai
	I. Tìm hiểu chung.

HS dựa vào chú thích để trả lời.

Trích chương IV kịchBắc Sơn, lấy sáng tác năm 1946, lấy bối cảnh từ sự thất bại của cuộc khởi nghĩa Bắc Sơn 1941

HS đọc

HS dựa vào phần ** để trả lời.

HS đọc phân vai

Thuộc lớp 1,2,3 hồi 4

- Lớp 1:Đối thoại giữa vợ chồng Thơm, mâu thuẫn giữa hai người, thơm nhận ra sự thật về Ngọc.

- Lớp 2: Thái, Cửu chạy chốn sự truy lùng của Ngọc đã chạy vào nhà thơm và được Thơm che giấu...

- Lớp 3: Ngọc đột ngột về nhà.
	I. Đọc -  hiểu chú thích

1Tác giả.

2.Tác phẩm

3. Đọc.

4. Chú thích.


	

	Hoạt Động 3 : Phân tích cắt nghĩa.

MT : Tìm hiểu nội dung và nghệ thuật của văn bản,

PP : Hỏi đáp, bình giảng.

 KT : Động não. Thời gian 45 phút.

	II. Tìm hiểu chi tiết.

H: Các lớp kịch gồm những nhân vật nào? Nhân vật nào là nhân vật chính

H: Mâu thuẫn xung đột kịch chủ yếu trong hồi 4 là mâu thuẫn nào?

H: Mâu thuẫn xung đột ấy thể hiện và phát triển giữa những tình huống nào?

H: Tình huống ấy có tác dụng gì trong việc thẻ hiện xung đột và phát triển hành động kịch?

H: Em có nhận xét gì về tình huống ấy?

H: Em hiểu gì về hoàn cảnh của nhân vật Thơm?

H: Trước hoàn cảnh như vậy, tâm trạng của Thơm ra sao

Gv dẫn: Trong lớp kịch thứ hai, Thơm đã được đặt trong tình huống căng thẳng kịch tính  là Thái và Cửu chạy chốn vào nhà mình trong khi chồng cô đang truy lùng bắt các anh.

H: Trước tình huống ấy, tâm trạng của Thơm ra sao?

H: Thơm đã quyết định hành động như thế nào?

H: Quyết định đó chứng tỏ sự chuyển biến như thế nào trong nhận thức của cô?

H: Vì sao Thơm lại có sự chuyển biến mau lẹ như vậy?

H: Nhưng bất ngờ, Ngọc đã trở về nhà. Vậy Thơm ứng phó như thế nào, các em chú ý vào lớp 3.

H: Phân tích thái độ của Thơm đối Ngọc  qua những lời đối đáp của cô với chồng?

H: Qua cuộc nói chuyện, Thơm nhận ra diều gì về Ngọc?

H: Thơm chưa tỏ thái độ dứt khoát với chồng. Có phải chí để đảm bảo an toàn cho Thái và cử không?

H: Qua sự chuyển biến của nhân vật Thơm , tác giả khẳng định điều gì?

H: 3 lớp kịch này giúp em hiểu gì về bản chất của Ngọc?

H: Hành động bỉ ởi  của Ngọc là gì.

H: Tại sao Nguyễn Huy Tưởng miêu tả nhân vật kẻ thù không hề đơn giản

H: Nêu cảm tưởng của em về nhân vật này?

H: Em cảm nhận những điểm chung và điểm riêng nào về nhân vật Thái và Cửu?
	II. Tìm hiểu chi tiết.

Thơm, thái, cửu

- Nhân vật chính: Thơm

Mâu thuẫn giữa ta với địch.

Cuộc khởi nghía thất bại, Thái và Cửu bi Ngọc truy lùng đã chạy vào nhà Thcm

Buộc nhân vật Thơm phải có 
huyển biến thái độ

bất ngờ, gay cấn.

Cha và em trai hi sinh, mẹ phát điên và bỏ đi.

Thơm chỉ còn một người thân duy nhất là Ngọc

nhận ra bộ mặt việt gian của chồng.

Day dứt, ân hận.

hoảng hốt, lao sợ lúng túng.

Cứu hai chiến sĩ cách mạng.

Thơm đã thoát khỏi trạng thái day dứt để đứng hẳn về phía cách mạng

Lòng thương yêu kính phục Thái và Cửu, cảm tình với cách mạng.

- nhớ đến cái chết của cha và em dần dần nhận ra bộ mặt phản động của chồng.

Thơm đóng kịch với Ngọc để hắn không nghi ngờ là  chính cô đã che giấu Thái và Cửu trong nhà mình.

Tham tiền, ham quyền chức, thù hằn nhỏ nhặt.

Thơm không dẽ gì từ bỏ cuộc sống nhàn nhã và đồng tiền Ngọc đưa cho  để mua sắm, tiêu dùng. Với ngọc, cô chưa hoàn toàn ghét bỏ, căm thù.

Ngay cả khi cách mạng gặp khó khăn, bị đàn áp, khủng bố tàn khốc nó vẫn không bị tiêu diệt. Nó vẫn tiềm tàng khả năng thức tỉnh quần chúng.

Là một người chồng luôn yêu chiềi vợ  nhưng lại là tên nho lại lại đầy tham vọng ngoi lên để thoả mãn lòng ham muốn địa vị, tiền tài, quyền lực

Cam tâm làn tay sai đưa quân Pháp về quê hương, gián tiếp gây ra cái chết của bố và em vợ

Một thời gian dài y đã lừa được Thơm, khéo che giấu bản chất  và hành động của mình.

Cam ghét.


	I. Tìm hiểu văn bản

1. Mâu thuẫn xung đột kịch.

2. Nhân vật Thơm
	

	Hoạt động 4: Đánh giá khái quát.

MT: Khái quát lại nội dung và nghệ thuật.

PP: Hỏi đáp.

KT: Động não. Thời gian 10 phút.

	H: Nêu những nét chính về nghệ thuật và nội dung của lớp kịch?

h: Trong cách thể hiện phản ánh cuộc sống, kịch khác tự sự ở chỗ nào

GV yêu cầu HS đọc ghi nhớ SGK.
	- Nghệ thuật tạo dựng tình huống

- ND: Thể hiện diễn biến nội tâm nhân vật Thơm - người phụ nữ có chồng theo giặc.

Phản ánh qua mâu thuẫn xung đột, tình huống kịch, ngon ngữ trực tiếp.

HS đọc ghi nhớ.
	II. Tổng kết:

Ghi nhớ : SGK
	


        HĐ5. Luyện tập.

     MT : Củng cố lại bài học.

     PP : Hỏi đáp.

     KT : Động não.   Thời gian  10 phút.

? Phân tích  sự chuyển biến của nhân vật Thơm ?

Bước 4. Giao bài, hướng dẫn về nhà.2 phút
- Học thuộc phần ghi nhớ .

- Soạn :  tổng kết phần tập làm văn.
Ngày soạn: 01/5/2014.                                                 Ngày dạy   07/5/2014.    Lớp 9A2

Tuần: 34

Tiết: 163 -164.                   Tổng kết phần  tập làm văn 
A.Mục TIÊU  cần đạt.
I. Mức độ cần đạt

- Nắm vững kiến  thức về các kiểu văn bản: tự sự, biểu cảm, miêu tả, thuyết minh, nghị luận, điều hành đã được học từ lớp 6 đến lớp 9.

II. Trọng tâm kiến thức kĩ năng.

1.Kiến thức.

- Đặc trưng của kiểu văn bản và phương thức biểu đạt đã được học.

- Sự khác nhau giữa kiểu văn bản và thể loại văn học.

2. Kĩ năng.

- Tổng hợp hệ thống hoá kiến thức về các kiểu văn bản đã học.

- Đọc hiểu các kiểu văn bản theo đặc trưng của các kiểu văn bản ấy.

- Nâng cao năng lực đọc và viết các kiểu văn bản thông dụng.

- kết hợp hài hoà, hợp lí các kiểu văn bản trong thực tế làm bài.

B. Chuẩn bị của thầy và trò

Thầy: Bảng phụ,  giáo án  điện tử.

Trò: Chuẩn bị sách vở và soạn bài  trước khi đến lớp.

C. Các bước lên lớp

Bước1. ổn định tổ chức
- Kiểm tra sĩ số và nền nếp của học sinh

Bước2.. Kiểm tra bài cũ (5 phút)
Kể tên các kiểu văn bản đã học từ lớp 6 đến 9, lấy ví dụ?

Bước3. Tổ chức dạy học bài mới.
         HĐ1. Tạo tâm thế.

 MT: Tạo hứng thú cho các em.

  PP:  Hỏi đáp.  GV chiếu bài tập ở bảng phụ. 

  KT: Động não.   Thời gian 3 phút

Hoàn thành bài tập nối. Hôm nay cô trò ta sẽ đi vào bài ôn tập

  HĐ2,3,4. Tri giác. Phân tích cắt nghĩa, đánh gía khái quát.

   MT: Ôn tập lại các kiểu văn bản đã học.

   PP: Thảo luận nhóm, hỏi đáp.

   KT: Động não.  Thời gian( 60 phút)
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò
	TTKT-kN
	Ghi chú

	I. Tìm hiểu chung.

-GV chiếu bảng hệ thống.

H:Dựa vào bảng thống kê kiểu văn bản phương thức biểu đạt hình thức thể hiện để trả lời các câu hỏi

Phân biệt sự khác nhau giữa các kiểu văn bản?

H. Các kiểu văn bản trên có thể thay thế cho nhau được không?

H Các phương thức thức biểu đạt có thể phối hợp được với nhau không? lấy ví dụ minh hoạ

H. So sánh các kiểu văn bản hình thức thể hiện, thể loại văn học?

-Gv chiếu bảng so sánh
H. Tác phẩm NL cần có yếu tố thuyết minh, mtả, tự sự ở mức độ nào?

H. T.phẩm truyện, kịch.. có sử dụng yếu tố nghị luận không? mức độ nào?

H. Đọc hiểu văn bản và TLV có quan hệ ntn?

H. Tác dụng học các kiểu văn bản?

? Học văn NL TM có tác dụng ntn đ/v cách tư duy trình bày một tư tưởng?

H. VB thuyết minh mục đích biểu đạt gi?

H. Mục đích vb Tự sự? Các yếu tố tạo thành?

H. Vì sao vb tự sự thường k/h với các yếu tố mtả, nghị luận, biểu cảm. Tác dụng các yếu tố đó?

H. Ngôn ngữ trong vb tự sự?
H. Mục đích diễn đạt của vb Nghị luận? Yếu tố tạo thành?

Yêu cầu đ/v luận điểm luận cứ lập lập?

H. Dàn ý của dàn bàn nghị luận sv, hiện tượng hoặc tư tưởng đạo đức?

H. Dàn ý chung về Nghị luận tác phẩm truyện( đoạn trích) một đoạn thơ?
	I. Tìm hiểu chung.

- Phân biệt

Không thể thay thế bởi mỗi  kiểu văn bản có phương thức khác nhau thể hiện khác nhau

- Có thể phối hợp

Giống nhau: Có thể dùng chung một phương thức biểu đạt

Khác  Kiểu vb là cơ sở của các thể loại văn học

Thể loại vb là môi trương xuất hiện các kiểu vb Nghị luận + MT + TS + MT

- Mô phỏng  học pp kết cấu - học diễn đạt  - gợi ý sáng tạo...

- Biết cách tư duy trình bày tư tưởng quan điểm đ/v TN, XH, con người tpvh bằngd các luận điểm, luận cứ và lập luận

- Trình bày thuộc tính cấu tạo nguyên nhân, kết quả, tính có ích, có hại của sự vật hiện tượng- giúp người đọc có tri thức kq và thái độ đúng đắn đ/v chúng.

- Nắm được thuộc tính, cấu tạo.
- Vận dụng kthức kh, thực tế

- Trình bày kq, k học

- PP định nghĩa, dùng số liệu, ss đối chiếu, ptích phân loại, nêu vd

- Tái hiện t/c thuộc tính sv, htượng làm cho chúng biểu hiện

- Cốt truyện, nv,sv, lời thoại...

- Miêu tả cụ thể  chi tiết về cảnh vật, nv và sv có t/d làm câu chuyện hấp dẫn gợi cảm sinh động

- Nghị luận để người đọc suy nghĩ về một vấn đề nào đó người viết người kể và nhân vật có khi nguyên nhân bằng cách nêu lên các ý kiến, nhận xét cùng lí lẽ và dẫn d ® bằng lập luận, làm câu chuyện hấp dẫn

-

- Luận điểm, luận cứ , ll

H/S thảo luận
	I. Các kiểu văn bản đã học trong chương trình Ngữ văn THCS

1. Kiểu văn bản Tự sự

2. Kiểu văn bản Miêu tả

3. Kiểu văn bản Biểu cảm

4. Kiểu văn bản Thuyết minh

5.. Kiểu văn bản nghị luận

6. Kiểu văn bản Hành chính công vụ

II. Phần tập làm văn trong chương trình Ngữ  văn THCS

III. Các kiểu văn bản trọng tậm

1. Văn bản thuyết minh

2. Văn bản tự sự

3. Văn bản Nghị luận
	


HĐ5 luyện tập:

  MT: Củng cố lại kiến thức bài học.

  PP:  Hỏi đáp.

  KT: Động não.   Thời gian 20 phút
1. Viết đoạn văn tự sự có sử dụng cả miêu tả nội tâm và nghị luận.
2. Kể lại ngắn gọn một tác phẩm văn học trong chương trình Ngữ văn 9?
Bước4. Giao bài, hướng dẫn về nhà. (2 phút)

- Chuẩn  bị bài mới: Thư điện mừng, thăm hỏi

Ngày soạn  02/5/2017                                                         
Ngày dạy    09 /5/2017      
Lớp: 9A2, 9A3
  Tiết 167:                            LUYện tập ngữ văn địa phương
I.Mức độ cần đạt
- Hiểu biết thêm về các tác giả văn học ở địa phương và các TP văn học viết về địa phương từ sau năm 1975.

- Bước đầu biết thẩm bình và biết được công việc tuyển chọn tác phẩm văn học.

II.Trọng tâm 
1. Kiến thức
- Sự hiểu biết về các nhà văn nhà thơ ở địa phương.

- Sự hiểu biết về các tác phẩm văn thơ viết về địa phương.

- Những biến chuyển của văn học địa phương sau năm 1975.

2. Kĩ năng

- Sưu tầm, tuyển chọn tài liệu văn thơ viết về địa phương.

- Đọc hiểu và thẩm bình thơ văn viết về địa phương.

- So sánh đặc điểm văn học địa phương giữa các giai đoạn.

3.Thái độ:Tự hào trân trọng giá trị văn học của địa phương.

III. Chuẩn bị của thầy và trò
Thầy: Bảng phụ,  giáo án, tranh minh hoạ.

Trò: Chuẩn bị sách vở và soạn  bài mới trước khi đến lớp.

VI. Các  hoạt động
Bước 1: ổn định tổ chức: Kiểm tra sĩ số và nền nếp của học sinh
Bước2: Kiểm tra bài cũ  5phút

H: đọc một bài thơ của một tác giả Hải Phòng mà em được biết?
Hoạt động1. Khởi động                    
                          Phương pháp : Hỏi đáp, thuyết trình

                         Kĩ thuật  động não.
                         Thời gian2 phút  

H: Kể tên một số tác giả ở Hải Phòng mà em biết?
 GV nói:  Ngoài ra  ở thành phố cảng thân yêu còn xuất hiện nhiều cây bút xuất sắc. Hôm nay chúng ta sẽ gặp gỡ và làm quen với những cây bút đó.
Hoạt động2. Hình thành kiến thức                    
                          Phương pháp : Hỏi đáp, thuyết trình

                         Kĩ thuật  động não.
                         Thời gian: 35 phút  
	HĐ của thầy
	HĐ của trò
	Chuẩn KTKN cần đạt

	I.Tìm hiểu chung

H: Kể tên một số nhà văn, nhà thơ tiêu biểu trước năm 1975?

GV cho HS xem ảnh về Nguyễn Bỉnh Khiêm.

?Bằng hiểu biết thực tế  em hãy giới thiệu đôi nét về nhà thơ NGuyễn Bỉnh Khiêm

Nguyễn Bỉnh Khiêm (1491-1585), hiệu là bạch Vân cư sĩ, thường gọi là Trạng Trình, quê làng TRung Am-xã Lý Học-Vĩnh Bảo Hải Phòng, đỗ trạng nguyên 1535,  làm quan 8 năm, rồi thấy thời thế loạn lạc, lộng thần hoành hành bèn xin cáo quan về lập quán Trung Tân, lập Am Bạch Vân, sống ẩn dật ở quê nhà.

- ông là nhà thơ lớn của dân tộc, phần thơ văn Hán Nôm còn lại tới bảy tám trăm bài.

- Hai tập thơ nổi tiếnglà:Bạch vân am thi tập và Bạch vân am quốc ngữ thi tập.

? Kể tên một sốnhà văn của địa phương sau năm 1975?

- GV tiếp tục giới thiệu về tác giả Hoàng Công Khanh với tác phẩm: Hoa nhạn lai hồng.

-Tg từng là nhà văn thuộc hội viên hội nhà văn VN, hội viên hội sân khấu VN

-Tác giả Mai Vui với tác phẩm Tia nắng
	I.Tìm hiểu chung

Nguyễn Bỉnh Khiêm, Nguyên Hồng

HS xem  ảnh

Nghe

HS kể tên


	I. Một số nhà văn nhà thơ trước 1975

1. Nguyễn bỉnh Khiêm

-Mai Vui

- đã từng tham gia hiệp hội các  nhà văn Việt Nam

2. Tác giả Hoàng Công Khanh




	II. Tìm hiểu chi tiết

Gv chuyển tác phẩm Tia nắng

H:Văn bản thuộc thể loại gì?

H:Cách đọc văn bản?

GV gọi học sinh đọc.

GV gọi HS đọc

H: Nhân vật chính trong văn bản này là ai?

H: Khi máy bay địch bắn phá bến phà, tinh thần chiến đấu lao động của cô Hiền thể  hiện qua những chi tiết nào?

H: Lòng nhân ái của cô Hiền với đồng đội được miêu tả như thế nào?

H: Cô Hiền còn có những phẩm chất nào nổi bật?
	II. Tìm hiểu chi tiết

- Nêu nội dung

- Truyện ngắn

- Trả lời

- Đọc

Cô Hiền

- Trả lời

- Trả lời
	2.Văn bản:Tia nắng

1. Nhân vật cô Hiền

-Thông minh, mưu trí dũng cảm, quyết đoán.

-Là người dễ gần dễ mến,đầy lòng vị tha.

-Cô có một tình yêu thiết tha sôi nổi



	III. Đánh giá khái quát

H:Nêu nghệ thuật xây dựng truyện, nội dung của truyện?

H: Kể lại tóm tắt một truyện của địa phương mà em được đọc?

H: Nêu cảm nhận của em veef nhân vật Cô Hiền?
	III. Hs khái quát lại nghệ thuật và nội dung của hai văn bản?

Hs kể tóm tắt

Hs cảm nhận
	III.Tổng kết

-Nội dung.

-Nghệ thuật




Hoạt động 3: Luyện tập                      
                          Phương pháp : Hỏi đáp, thuyết trình

                         Kĩ thuật  động não.
                         Thời gian3 phút  

	IV. Luyện tập

H: Trong số những gương mặt xuất sắc mà em vừa quan sát, gương mặt nào để lại cho em ấn tượng sâu sắc nhất? Vì sao?
	HS tự bộc lộ.
	III. Luyện tập


Bước 4. Giao bài, hướng dẫn về nhà.2phút

- Tiếp tục sưu tầm các nhà văn nhà thơ ở quê hương em.

-Chuẩn bị và soạn  bài:Tổng kết văn học
Ngày soạn:  03/5 / 2014                                                     Ngày dạy 09, 10,14 /05/2014 . 
Lớp 9A2

Tuần: 36

Tiết:166-167-168                    Tổng kết văn học
A.Mục tiêu cần đạt.
I. Mức độ cần đạt.

- Nắm được những kiến thức cơ bản về thể loại, về nội dung và những nét tiêu biểu về nghệ thuật của các văn bản đã được học trong chương trình ngữ văn lớp 6-9.

II. Trọng tâm kiến thức kĩ năng.

1.Kiến thức

 - Những hiểu biết ban đầu về lịch sử văn học Việt Nam.

- Một số khái niệm liên quan đến thể loại văn học đã học.

2. Kĩ năng.

- Hệ thống hoá những tri thức đã học về các thể loại văn học gắn liền với từng thời kì.

- Đọc hiểu tác phẩm theo đặc trưng của thể loại.

B. Chuẩn bị của thầy và trò
Thầy: Bảng phụ,  giáo án, hướng dẫn HS làm phần chuẩn bị ở nhà SGK trang 181-182

Trò:HS chuẩn bị ở nhà theo hệ thống 4 câu hỏi trong SGK trang 181-182. 

C. Các hoạt động.
Bước1. ổn định tổ chức
- Kiểm tra sĩ số và nền nếp của học sinh

Bước2. Kiểm tra bài cũ (5 phút.)
1.Nhận xét nào sau đây nêu đúng về yêu cầu của một bài văn nghị luận?

A. Tái hiện sự việc, con người, sự vật phong cảnh một cách sinh động.

B. Kể về diễn biến của sự việc, con người một cách hấp dẫn.

C. Bày tỏ những tình cảm cảm xúc chân thành có sức lay động.

D. Đưa ra được những lí lẽ và dẫn chứng giàu sức thuyết phục.

2. Thế nào là văn nghị luận?
Bước3: Tổ chức dạy học bài mới.
HĐ1) Tạo tâm thế.
MT: Tạo hứng thú cho các em.

PP: Thuyết trình.

Kĩ thuật: Động não.  Thời gian 3 phút.

    Để giúp các em hệ thống lại các tác phẩm văn học  đã học ở bậc THCS đồng thời có những hiểu biết ban đầu về nền văn học Việt nam: Các bộ phận hợp thành, các thời kì lớn,những đặc sắc nổi bật về nghệ thuật và tư tưởng...củng cố những tri thức về thể loại văn học... chúng ta tiến hành tiết ôn tập.

HĐ2, 3,4. Tri giác, phân tích cắt nghĩa, đánh giá khái quát.
MT:Giúp hs tìm hiểu chung về nền văn học việt Nam, các bộ phận hợp thành.
PP: Hỏi đáp, thảo luận, thuyết trình.

KT: Động não.   Thời gian 128 phút.

	HĐ của thầy
	HĐ của trò
	TT-ktkn
	Ghi chú

	I. Tìm hiểu chung.

GV yêu cầu HS đọc đoạn mở đầu mục A trong SGK trang 185-186.

H: qua đoạn văn hãy khái quát giá trị và vị trí của nền văn học Việt Nam trong tiến trình lịch sử dân tộc

Ra đời, tồn tại và phát triển cùng với sự phát triển của lịch sủ dân tộc Việt Nam.

- Phản ánh tâm hồn, tư tưởng, tính cách, cuộc sống của dân tộc Việt Nam

- Góp phần làm nên đới sống tinh thần của đất nước Việt Nam.

- Có lịch sử lâu đời, phong phú, đa dạng.
h: Văn học Việt Nam cũng như nhiều nền văn học trên thế giới  bao gồm mấy bộ phận hợp thành? Gọi tên từng bộ phận

H: Kể tên một số tác phẩm văn học dân gian đã học ở lớp 6, 7?

H: Tác giả của những tác phẩm đó là ai? Họ có chung đặc điểm gì?

Vì sao còn gọi văn học dân gian là văn học truyền miệng, văn học bình dân?

Yêu cầu hs thảo luận
Gv định hướng
Tác giả là quần chúng nhân nhân mà chủ yếu là những người dân lao động ở tầng lớp dười mà XH cũ gọi là tầng lớp bình dân nên còn được gọi là văn học bình dân

· Ra đời từ khi con người chưa có chữ viết, được lưu truyền chủ yếu bằng miệng nên còn gọi là văn học truyền miệng.

H :Có thể xác định chính xác thời điểm ra đời của văn học dân gian không?Vì sao?
H: Văn học dân gian về đặc điểm, tính chất cơ bản có gì khác vời văn học viết.

H: ở Việt Nam, khi Văn học viết ra đời và phát triển đến ngày nay, văn học dân gian còn phát triển nữa hay không?

H: Nêu một số thể loại phổ biến trong văn học dân gian?

- Truyện dân gian: Thần thoại, truyền thuyết, cổ tích, ngụ ngôn, truyện cười sử thi, truyện thơ, vè.

- Thơ ca dân gian: Ca dao, dân ca, câu đố.

- Nghị luận dân gian: Tục ngữ, thành ngữ...

- Sân khấu dân gian: Chèo, tuồng, kịch rối, hí kịch, kinh kịch... 

H: Nêu khái quát giá trị và ý nghĩa của văn học dân gian đối với đời sống tinh thần dân tọc và đối với văn học viết?

H: Em thích nhất tác phẩm dân gian nào, cảm nhận chung của em về tác phẩm dân gian ấy?

GV đưa bảng hệ thống về văn học dân gian

GV yêu cầu Hs đọc nội dung mục I.2 SGK trang189-190

H: Văn học Viết Việt Nam xuất hiện từ thế kỉ nào?

H: Các bộ phận của văn học viết Việt Nam, Thời gian  ra đời, tồn tại

H. Kể tên những tác giả - tác phẩm chữ Hán nổi tiếng mà em đã học?

H: Những tác giả, tác phẩm nổi tiếng nhất ở Việt Nam viết bằng chữ nôm?

H: Ngoài văn học chữ nôm, chữ Hán, chữ quốc ngữ còn có một bộ phận nhở viết bằng chữ nước ngoài. Kể tên tác giả, tác phẩm?

GV yêu cầu Hs đọc mục III

H: Nhìn tổng thể lịch sử văn học việt Nam từ thế kỉ X đến nay  có thể chia làm mấy thời kì lớn, mỗi thời kì có thể chia ra các giai đoạn như thế nào?

H: Nêu đặc điểm văn học qua từng thời kì

GV yêu cầu HS đọc mục III SGK trang 190-192.

H: Những đặc điểm  lớn của nội dung tư tưởng của văn học Việt Nam là gì?

H: Tại sao tinh thần yêu nước, ý thức cộng đồng  đã trở thành truyền thống sâu sắc, bền vững  của dân tộc ta và trở thành đặc điểm hàng đầu  của văn học ViệtNam?

H: Nêu những biểu hiện cụ thể của tinh thần yêu nước trong các tác phẩm văn học?

H: Đặc điểm về hình thức thế loại?


	I. Tìm hiểu chung.

- 

Gồm hai bộ phận chủ yếu: Văn học dân gian và văn học viết.

Con rồng..., Bánh chưng...Sọ Dừa, Em bé thông minh, Thạch Sanh, Cây bút thần....

-Thảo luận và cử đại diện trình bày.
Không ,vì ra đời từ thời viễn cổ, khi con người chưa có chữ viết.

-tính tập thể.

- tính truyền miệng.

- Tính dị bản.

- Chỉ chú ý chọn lựa những cài gì tiêu biểu chung cho cộng đồng nhân dân hay mỗi tầng lớp trong quần chúng.

Tiếp tục phát triển và giữ một vai trò quan trọng trong đời sống văn học.

HS nêu

- Là nguồn nuôi dưỡng tâm hồn trí tuệ của hàng nghìn thế hệ trong nhân dân qua mọi thời đại

- Kho tàng chất liệu vô cùng phong phú cho các nhà văn học tập khai thác và phát triển.

- Góp phần làm phong phú, đa dạng nền văn học, văn hoá Việt Nam.

HS tự bộc lộ.

HS quan sát ghi chép.

HS đọc

Thế kỉ X

- Văn học chữ Hán: Từ thế kỉ X đến nửa đầu thế kỉ X I X

- Văn học chữ nôm: Từ thế kỉ XIII, phát triển mạnh mẽ nhất ở thế kỉ XVIII-X I X đến thế kỉ XX.

Văn học chữ quốc ngữ: Chữ QN ra đời từ thế kỉ XVII, Cuối thế kỉ X I X xuất hiện những tác phẩm đấu tiên viết chữ quốc ngữ...

Chiếu dời đô. Nam quốc sơn hà, Hịch tướng sĩ, cáo bình ngô, thơ Lê Thành Tông, Nguyễn Bỉnh Khiêm, Nguyễn Dữ, Ngô gia văn phái, cao Bá Quát, PHan Bội Châu, Hồ Chí Minh...

Quốc âm thi tập (NTrãi), Cung oán ngâm (NG Thiều), Chinh phụ ngâm(Đ T Điểm), Thơ Hồ Xuân Hương, Nguyễn Khuyến, Tú Xương, Nguyễn đình Chiểu... đỉnh cao nhất là Nguyễn Du với kiệt tác Truyện Kiều.

- Tiếng Pháp: Hồ Chí Minh

HS đọc.

3 thời kì lớn

- Thế kỉ X đến hết X I X: Văn học trung đại

+ Thế kỉ X đến XV

+ TK XVI đến nửa đầu TK XVIII

+Nửa sau TK XVIII đến nửa đầu TK XX

+ Nửa sau TK XX

- Đầu thế kỉ XX đến 1945: VH chuyển sang thời kì hiện đại

- Từ 1945 đến nay: VH hiện đại

+ 1945 đến 1975

+ 1975 đến nay

-Nêu đặc điểm
HS đọc

- Tình yêu nước, ý thức cộng đồng.

-Tinh thần nhân đạo, tình yêu thương con người.

- Ca ngợi gía trị phẩm chất cao đẹp của nhân dân, thể hiện ước mơ, nguyện vọng, tình cảm của nhân dân.

- Lên án tố cáo giai cấp thống trị phong kiến...

- Cảm thông số phận của người phụ nữ.

- Thức tỉnh và phát triển ý thức cá nhân...

-Hs  trả lời.
- Không hướng tới bề thế, đồ sộ, phi thường , kết tinh ở những tác phẩm có quy mô vừa và nhỏ

- Chú trọng cài đẹp tinh tế, hài hoà, giản dị.
	A. Nhìn chung về nền văn học Việt Nam

I. Nhìn chung về nền văn học Việt Nam.

II. Các bộ phận hợp thành nền văn học Việt Nam.

1. Văn học dân gian

*Thuật ngữ (Cách gọi Khác)

* Vị trí, nguồn gốc

*Đặc điểm, tính chất cơ bản

* Các thể loại phổ biến

* Giá trị, ý nghĩa xã hội, văn hoá.

2. Văn học viết.

a. Văn học chữ hán.

b.Văn Học chữ nôm

c. Văn học chữ quốc ngữ.

III. Tiến trình lịch sử văn học việt Nam

1.Thời kì từ thế kỉ X đến hết TK X I X.

Ra đời, tồn tại và phát triển trong khuôn khổ CĐ PK

2. Thời kì Từ đầu TK XX đến 1945:

   Xã hội TD nửa PK với phong trào yêu nước CM tiến tời CM tháng 8 

3. Thời kì 1945 đến nay.

IV. Mấy đặc điểm nổi bật của văn học Việt Nam.

1. Đặc điểm nội dung tư tưởng

2. Đặc điểm hình thức nghệ thuật.

.


	

	H: Dựa vào cơ sở nào để các nhà lí luận phân chia các thể loại văn học

H: Thể văn học là gì?

Là khái niệm thuộc về hình thức nghệ thuật của tác phẩm văn học, chỉ sự thống nhất giữa một loại nội dung với một hình thức văn bản và phương thức 

GV giới thiệu một số quan điểm phân chia thể loại(Chưa thống nhất)

H: Kể tên một số thể loại văn học dân gian, nêu định nghĩa?

H: Nêu các thể loại văn học trung đại?

GV yêu cầu Hs kể tên một số thể loại văn học hiện đại


	- Đặc điểm hiện tượng đời sống trong tác phẩm

- Cách tổ chức tác phẩm

- Ngôn ngữ của tác phẩm

-Nêu khái niệm
- Trữ tình dân gian: Ca dao, dân ca

- Tự sự dân gian: Truyền thuyết, cổ tích, truyện cười, ngụ ngôn,truyện thơ, sử thi, vè

- Sân khấu dân gian: Chèo, tuồng, kịch rối.

- Nghị luận dân gian: Tục ngữ, câu đố

- Trữ tình trung đại: Thơ đường luật (Thất ngôn, ngũ ngôn, tứ tuyệt. Bát cú, trường thiên, cổ phong, ngâm, lục bát, song thất lục bát, ca trù.

-Tự Sự Trung đại: Truyện ngắn chữ hán, truyện truyền kì, tiểu thuyết chương hồi chữ Hán, truyện thơ nôm, kí sự, tuỳ bút.

- Nghị luận trung đại: Chiếu , hịch, cáo, luận.


	B Sơ lược về một số thể loại văn học
I. Khái niệm và cơ sở để phân chia thể loại văn học

II, Một số thể loại văn học dân gian.

II. Một số thể loại văn học trung đại

III. Một số thể loại văn học hiện đại
	


Hđ5. Luyện tập

  MT: Củng cố lại kiến thức vừa học.

  PP: Hỏi đáp.

   KT: Động não.   Thời gian  40 phút.

	H: Kể tên những thể loại chính của  văn học dân gian trong chương trình ngữ văn THCS? Nêu định nghĩa  ngắn gọn về từng thể loại?

H: Hãy tóm tắt ngắn gọn một truyện thơ Nôm đã học mà em thích?

H: Nêu nghệ thuật đặc sắc trong truyện Kiều?

H: Tóm tắt lại một truyện hiện đại và nêu cảm nhận củaem về tác phẩm đó?
	 HS nêu

HS có thể tóm tắtTruyện Kiều.

-Nêu nghệ thuậ

HS tãm t¾tt
	C.Luyện tập
	


Bước4. Hướng dẫn về nhà 5 phút.
- Học thuộc phần ghi nhớ .

- Đọc trước bài: thư (điện) chúc mừng ,( thăm hỏi)

Ngày soạn 08/5/2014                                                            Ngày dạy    16 /5/2014.       Lớp  9 A2       

Tiết 170: Trả bài kiểm tra Văn ,Tiếng Việt
A.Mục tiêu cần đạt:

I. Mức độ cần đạt
-Giúp học sinh nhận rõ ưu và nhược điểm trong 2 bài kiểm tra.

-Biết chỉ ra nguyên nhân mắc lỗi và cách sửa

-Có ý thức vươn lên học tập tốt

II. Trọng tâm kiến  thức kĩ năng.

1. Kiến thức:

-Nắm được các thành phần biệt lập trong câu, các phép liên kết câu.

-Nắm được một số tác phẩm truyện hiện đại Việt Nam.

2. Kĩ năng.

Rèn kĩ năng viết câu dựng đoạn.

B.Chuẩn bị của thầy và trò

-GV:Chấm và trả bài 

-HS:Đọc lại bài 

C.Tiến trình bài dạy:

Bước 1. ổn định tổ chức:

Bước 2. Kiểm tra bài cũ:

         Lồng trong giờ học

Bước 3. Tổ chức dạy học bài mới.

HĐ1. Tạo tâm thế.

                MT: tạo hứng thú cho các em.

                 PP: Thuyết trình.

                  KT: Động não.    Thời gian:  3 phút

Để giúp các em nhận ra lỗi sai của mình trong bài kiểm tra ngữ văn và Tiếng Việt, hôm nay cô cùng các em đi vào chữa bài

HĐ2,3,4,5.  Tri giác, phân tích cắt nghĩa, đánh giá khái quát.

                 MT: Chữa lỗi trong bài kiểm tra.

                  PP: Thuyết trình.

                 KT: Động não.    Thời gian 40 phút

      A. GV chữa bài kiểm tra:

*Bài kiểm tra Văn:

III. Đáp án:

Phần trắc nghiệm mỗi câu trả lời đúng  được 0,5 ®

.

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Đáp án
	d
	b
	a
	c
	d
	c
	c
	b


Phần 2:

- Kiểu bài nghị luận về đoạn thơ

- Vấn đề nghị luận: Nhà thơ cảm nhận tinh tế tín hiệu mùa  xuân về .

1. Mở bài : Giới thiệu bài thơ, đoạn thơ ( 0,5đ)

                  Đoạn thơ là cảm nhận của Thanh Hải về thiên nhiên xứ Huế lúc sang xuân

2. Thân bài:( 4đ)

- Phân tích được những nét nghệ thuật  và nội dung đặc sắc của khổ thơ

3. Kết bài: cảm xúc của em trước sự cảm nhận  của Thanh Hải về thiên nhiên lúc sang xuân

|Hình thức: 1đ.

      -Bố cục rõ ràng, chữ viết không sai lỗi chính tả

      -Diễn đạt lưu loát.

*Bài Tiếng Việt:

I. Trắc nghiệm: 2 điểm

Mỗi câu trả lời đúng được 0,25 điểm.

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Đáp án
	c
	d
	b
	d
	d
	c
	b
	c


II.  Tự luận: 8 điểm

Câu 1: 2 điểm

- Hàm ý của hai câu thơ: Những người đã từng trải thường bản lĩnh, vững vàng hơn trước khó khăn, thử thách của cuộc đời.

Câu 2: 6 điểm

- Hình thức: 2 điểm:

+ Đoạn văn ngắn trình bày theo hình thức: tổng- phân - hợp.

-  Nội dung: 2 điểm

+ Giới thiệu những nét chính về tác giả Lê Minh Khuê và truyện ngắn “Những ngôi sao xa xôi”.

- Sử dụng khởi ngữ và thành phần biệt lập tình thái: 2 điểm
                                                B.   Nhận xét chung 

*Ưu điểm:

-Đa số các em có ý thức học tập và làm bài tốt

-Chữ viết sạch đẹp,đúng chính tả và ngữ pháp

-Diễn đạt lưu loát,đúng nội dung

-Bài điểm cao: em Linh, Thắng, Diệp, Bình.
*Nhược điểm;

-Chữ viết khó đọc,sai chính tả nhiều: em Đạt,  vương, Đức. 
  GVchữa lỗi
- Lỗi chính tả: Bài em Vương- Lỗi diễn đạt: Bài em Đạt
       Đọc bài hay

-Bài em  Linh, Trang.
Bước 4.  Giao bài, hướng dẫn về nhà. (2đ)
-Ôn lại kiến thức

-Chữa các lỗi trong bài
Ngày soạn:  10 /05/2014                                                     Ngày dạy    15 /5/2014.  Lớp 9A2
Tuần 37 -  Tiết 171-172.      Kiểm tra tổng hợp cuối năm
A - Mục tiêu cần đạt

I. Mức độ cần đạt

  -Giúp học sinh: Đánh giá được các nội dung cơ bản của cả 3 phần trong sgk NV9 trước hết là tập 2.

 - Tích hợp với TV. TLV và  văn
II. Trọng tâm kiến thức kĩ năng.

1. Kiến thức

- Phần kiến thức cơ bản của học kì II.

2. Kĩ năng.

- Biết cách vận dụng những kiến thức và kỹ năng đã học 1 cách tổng hợp, Nhận diện theo nội dung và cách thức kiểm tra, đánh giá mới.
B - Chuẩn bị của thầy và trò.
GV: Nêu các đề bài và đáp án.

HS: Học lại các bài ôn tập, đọc lại SGK toàn cấp.

C - Các hoạt động.

Bước1. ổn định tổ chức

Bước2. Tổ chức dạy học bài mới.
1/. Đề bài

I) Phần trắc nghiệm (2đ) mỗi câu đúng 0,25đ

Chọn  đáp án đúng. *Đọc đoạn trích sau và trả lời các câu hỏi
“ Nhưng tạnh mÊ rồi. Tạnh rất nhanh khi mưa đến. Sao chóng thế? Tôi bỗng thẫn thờ, tiếc không nói nổi. Rõ ràng tôi không tiếc những viên đá. Mưa xong thì tạnh thôi. Mà tôi nhớ một cái gì đó ........... có cái mủng đội trên đầu"

                                                                                 "Những ngôi sao xa xôi - LHK"

1. Từ nào sau đây không phải là từ láy

	A. ThÉn thê

B. Xứ xở
	C. Háo hức

D. Lấp loáng


2.  Những cụm từ: "Bỗng thẫn thờ", "tiếc không nói nổi"; "nhớ một cái gì đấy"

	A. Cụm C - V

B. Cụm danh từ
	C. Cụm tính từ

D. Cụm động từ


3. Phương thức biểu đạt chủ yếu của đoạn trích trên?

	A. Tự sự

B. Miêu tả
	C. Biểu cảm

D. Lập luận


4. Đoạn trích kể theo ngôi thứ mấy?

	A. Ngôi thứ 3 số ít

B. Ngôi thứ nhất số ít
	C. Ngôi thứ nhất số nhiều

D. Ngôi thứ ba số nhiều


5. Nhân vật "Tôi" trong đoạn trích là ai?

	A. Chị Thao

B. Chị Nho
	C. Phương Định

D. Tác giả


6. Nhân vật "Tôi" trong đoạn trích được khắc hoạ ở phương diện nào?

	A. Tâm trạng

B. Diện mạo
	C. Hành động

D. Ngôn ngữ


7. Điểm đặc sắc nghệ thuật trong đoạn trích trên là gì?

A. Sử dụng các kiểu câu linh hoạt có giá trị biểu cảm.

B. Sử dụng nhiều biện pháp tu từ.

C. Cách kể chuyện tự nhiên sinh động.

D. Cách xây dựng tình huống hấp dẫn.

 8. Câu văn "Phải có thể những cái đó .. hoặc là cây, hoặc là cái vòm tròn của nhà hát, hoặc bà bán kem đẩy chiếc xe chở đầy thùng kem, trẻ con háo hức bâu xung quanh" thuộc kiểu ngôn ngữ tự sự nào?

	A. Ngôn ngữ đối thoại

B. Ngôn ngữ độc thoại thành lời
	C. Ngôn ngữ độc thoại nội tâm

D. Ngôn ngữ của người kể chuyện


II) Phần tự luận(8đ)

Vẻ đẹp của nhân vật Phương Định trong tác phẩm "Những ngôi sao xa xôi" của LMK qua cảm nhận của em.

2/. Đáp án - Biểu điểm

I. Phần trắc nghiệm

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	B
	D
	A
	B
	C
	A
	A
	C


II. Phần tự luận

1/. Mở bài (1đ)

- Giới thiệu tác giả, tác phẩm

- Giới thiệu nhân vật Phương Định

2/. Thân bài (6đ)

a) Bộc lộ cảm nhận về vẻ đẹp của nhân vật Phương Định với những đặc điểm, tính cách tiêu biểu như tâm hồn trong sáng, t/c dũng cảm hồn nhiên và tinh thần lạc quan bất chấp cuộc sống chiến đấu ác liệt đầy gian khổ hy sinh.

- Những đặc điểm tính cách này được thể hiện thông qua:

+ Sự quan sát, đánh giá cuộc sống về việc phá bom và các đ/c của mình.

+ Sự hồi tưởng về tuổi thơ.

+ ĐB tâm trọng trong 1 lần phá bom.

+ Nghệ thuật xây dựng nhân vật: Khắc hoạc tính cách nhân vật qua miêu tả ngoại hình và đời sống nộitâm, tạo tình huống để bộc lộc tính cách.

b) Từ sự cảm nhận vẻ đẹp tâm hồn người chiến sĩ nói chung và Phương Định nói riêng, càng hiểu thêm về cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước đầy gian khổ, hy sinh, nhưng cũng rất vẻ vang, oanh liệt và càng thêm  quý trọng giá trị của độc lập tự do dân tộc.

3/. Kết bài (1đ)

- ấn tượng sâu sắc đối với ??

- Liên hệ bài học đối với bản thân.

Bước3..Thu bài và nhận xét giờ làm bài

Bước4. Giao bài, hướng dẫn về nhà.
- Chuẩn bị bài: Thư (điện chúc mừng thăm hỏi)

Ngày soạn:  11 / 5/ 2014                                                             Ngày dạy   16, 17  /05/2014

  Lớp 9A2
Tuần 38 :
Tiết:173 - 174
Thư (điện) chức mừng và thăm hỏi
A/ Mục tiêu cần đạt.
I.Mức độ cần đạt.

- Nắm được đặc điểm, tác dụng và cách viết thư(điện) chúc mừng thăm hỏi.

II. Trọng tâm kiến thức kĩ năng.

   1.Kiến thức.

- Mục đích tình huống và cách viết thư (điện) chúc mừng và thăm hỏi.

2. Kĩ năng.

- Viết thư điện chúc mừng và thăm hỏi.

B/ Chuẩn bị của thầy và trò

Thầy: Bảng phụ,  giáo án.

 Trò:HS chuẩn bị ở nhà theo hệ thống 4 câu hỏi trong SGK trang 181-182. 
C/ Các Hoạt động.
Bước1. ổn định tổ chức

- Kiểm tra sĩ số và nền nếp của học sinh

Bước2. Kiểm tra bài cũ. 5 phút.
1.Thành công trong nghệ thuật viết kịch của Nguyễn Huy Tưởng là ở:

A.  Xây dưng tình huống éo le bất ngờ.

B.  Ngôn ngữ đối thoại bộc lộ nội tâm, tính cách nhân vật.

C. Xung đột gay gắt.

D. Cả 3 yếu tố trên.

Bước3. Tổ chức dạy học bài mới.
HĐ1)  Tạo tâm thế.
       MT: Tạo hứng thú cho các em.
       PP:  Hỏi đáp.
       KT: Động não.  Thời gian   3 phút.

H: Nhân dịp sinh nhật bạn, người thân ở xa, em không đến được. Vậy em sẽ làm gì?
   -Điện thư chúc mừng. Vậy  khi nào cần viết điện thư chúc mừng? Bài học hôm nay cô trò ta sẽ đi vào tìm hiểu.

HĐ 2,3,4. Tri giác, phân tích cắt nghĩa, đánh giá khái quát.

     MT: Nắm được cách viết thư điện chúc mừng. Trường hợp nào cần viết thư điện chúc mừng?

     PP: Hỏi đáp.Thảo luận nhóm.
    KT: Động não.    Thời gian 60 phút.

	HĐ của thầy
	HĐ của trò
	TTkt-Kn
	Ghi chú

	I. Tìm hiểu chung.

GV yêu cầu Hs đọc phần I. 1 SGK trang 102.

H: Những trường hợp nào cần gửi thư điện chúc mừng và trường hợp nào cần gửi thư điện thăm hỏi?

H: Trong những trường hợp nào cần gửi thư, điện?

- Có nhu cầu trao đổi thông tin hoặc bày tỏ tình cảm với

nhau

Có những khó khăn hoặc

trở ngại nào đó  khiến người

viết không thể đến tận nơi để

trực tiếp  nói với người nhận.

H: Mục đích của thư điện chúc mừng và thăm hỏi khác nhau như thế nào?

Yêu cầu hs thảo luận.
H: Từ đó em hiểu thế nào là thư điện chúc mừng (thăm hỏi)? 

GV yêu cầu Hs đọc ghi nhớ

H: Hãy kể tên một số trường hợp cụ thể cần gửi thư (điện) chúc mừng hoặc thư (điện) thăm hỏi?

Gv yêu cầu HS đọc các văn bản trong SGK

H: Nội dung thư điện chúc mừng và thăm hỏi giống và khác nhau như thế nào?

- Giống: Bày tỏ tình cảm

- khác

+ Chúc mừng: Chia vui

+Thăm hỏi: An ủi, động viên

Rất ngắn gọn nhưng đầy dủ , trọn vẹn nội dung chúc mừng và thăm hỏi., bộc lộ được tình cảm chân thành của người viết đến người nhận.


	I. Tìm hiểu chung.
-Đọc
- a, b chúc mừng

- c,d thăm hỏi.

Trả lời.

-Hs thảo luận và trình bày.

- Thăm hỏi chia vui: Biểu

dương khích lệ thành tích, 
sự thành đạt... của người nhận.

- Thăm hỏi chia buồn:  động

viên an ủi để người nhận cố

gắng vượt qua  những rủi ro

hoặc khó khăn trong cuộc

sống.

HS đọc ghi nhớ

Hs kể tên.

So sánh.

.
	I. Những trường hợp cần viết thư (điện ) chúc mùng và thăm hỏi.

a. Xét ví dụ

b. Ghi nhớ : SGK

II. Cách viết thư điện chúc mừng và thăm hỏi.


	


HĐ5. Luyện tập

      MT: Củng cố lại phần kiến thức vừa học.

     PP: Hỏi đáp.
     KT: Động não.    Thời gian    20 phút.

	1. Gửi điện chúc mừng người thân, bạn bè ở xa nhân dịp sinh nhật hoặc có những niềm vui lớn?

2. Gửi thư thăm hỏi khi người thân, bạn bè ở xa gặp rủi ro, mất mát, em gửi thư điện hỏi

Gv gọi hs trình bày.

Gv sửa
	Hs viết.

Hs viết
HS trình bày.
	III. Luyện tập:

1. Hoàn chỉnh bức điện ở mục II.1 theo mẫu
	


Bước4. Hướng dẫn về nhà 2 phút
- Học thuộc phần ghi nhớ .

- Hoàn thành các bài tập vào vở

Ngày soạn   12/5/2014                                                                   Ngày dạy    17 /5/2014   
 Lớp 9A2
                  Tiết 175:       Trả bài kiểm tra tổng hợp cuối năm.
A. Mục tiêu cần đạt
I. Mức độ cần đạt

-Giúp học sinh nhận rõ ưu và nhược điểm trong bài làm 

II. Trọng tâm kiến thức kĩ năng.

-Biết chỉ ra nguyên nhân mắc lỗi và cách sửa

-Có ý thức vươn lên trong học tập

B.Chuẩn bị của thầy và trò.
-GV:  Chấm bài ,bảng phụ

-HS:   Xem lại bài

C. Các hoạt động.
Bước1.ổn  định tổ chức:

Bước2. Kiểm tra bài cũ: Trong giờ chữa bài.
 Bước3.Bài mới:

HĐ1. Tạo tâm thế.

                MT: tạo hứng thú cho các em.

                 PP: Thuyết trình.

                  KT: Động não.    Thời gian:  3 phút

Để giúp các em nhận ra lỗi sai của mình trong bài kiểm tra học kì II, hôm nay cô cùng các em đi vào chữa bài

HĐ2,3,4,5.  Tri giác, phân tích cắt nghĩa, đánh giá khái quát. luyện tập.
                 MT: Chữa lỗi trong bài kiểm tra.

                  PP: Thuyết trình.

                 KT: Động não.    Thời gian 35 phút

*Trắc nghiệm(2đ)   Mỗi ý đúng được 0,25đ

GV gọi hs chữa phần trắc nghiệm.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	B
	D
	A
	B
	C
	A
	A
	C


* Phần tự luận

1/. Mở bài (1đ)

- Giới thiệu tác giả, tác phẩm

- Giới thiệu nhân vật Phương Định

2/. Thân bài (6đ)

a) Bộc lộ cảm nhận về vẻ đẹp của nhân vật Phương Định với những đặc điểm, tính cách tiêu biểu như tâm hồn trong sáng, t/c dũng cảm hồn nhiên và tinh thần lạc quan bất chấp cuộc sống chiến đấu ác liệt đầy gian khổ hy sinh.

- Những đặc điểm tính cách này được thể hiện thông qua:

+ Sự quan sát, đánh giá cuộc sống về việc phá bom và các đ/c của mình.

+ Sự hồi tưởng về tuổi thơ.

+ ĐB tâm trọng trong 1 lần phá bom.

+ Nghệ thuật xây dựng nhân vật: Khắc hoạc tính cách nhân vật qua miêu tả ngoại hình và đời sống nội tâm, tạo tình huống để bộc lộc tính cách.

b) Từ sự cảm nhận vẻ đẹp tâm hồn người chiến sĩ nói chung và Phương Định nói riêng, càng hiểu thêm về cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước đầy gian khổ, hy sinh, nhưng cũng rất vẻ vang, oanh liệt và càng thêm  quý trọng giá trị của độc lập tự do dân tộc.

3/. Kết bài (1đ)

- ấn tượng sâu sắc đối với ??

- Liên hệ bài học đối với bản thân.

Nhận xét chung

*ưu điểm:

- Đa số các em viết đúng thể loại 

- Có ý thức làm tốt bài kiểm tra

- Chữ viết dễ đọc ,đúng chính tả,đúng ngữ pháp

- Diễn đạt lưu loát

-Bài điểm cao:em Diệp, Oanh, Mai.
*Nhược điểm:

-Chữ khó đọc,sai chính tả nhiều

-Diễn đạt chưa được: em  Đức.                                                     
  -Chữa lỗi diễn đạt:bài em  Đạt
                                                        Đọc bài điểm cao

-Bài em Trang.
Bước4. Giao bài, hướng dẫn về nhà.  (3 phút)
  -  Viết lại bài
  -  Sửa lỗi trong bài

  -  Chuẩn bị tài liệu ôn thi vào lớp 10

Đặt tình yêu Tổ quốc lên tình cảm riêng tư








Lòng yêu nước, ý chí quyết tâm chiến đấu





Tư thế chủ động, sẵn sàng đón nhận mọi hiểm nguy 








Niềm tin chiến thắng





Hình ảnh người lính





Tình yêu thiên nhiên 








Thái độ  bình thản đón  nhận khó khăn, gian khổ. 








Tinh thần lạc quan, tư thế ung dung





Thấu hiểu hoàn cảnh, tâm tư của nhau 








Tinh thần đồng cam cộng  khổ








Tình đồng chí, đông đội





Kề vai sát cánh trong chiến đấu 
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